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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
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MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách 
đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
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(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ CÁC 
NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC 

MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở 
Thoả ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc ngày đăng bạ theo thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu hàng hoá 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn: nhãn tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu hàng hoá 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo thoả ước Madrid 
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Phần I 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 26003 
(21) 1-2007-01611 (51) 7 A01N 65/00 
(22) 07.08.2007 (43) 25.05.2011 
(75) Vương Hà Hải  (VN) 

Khối 2, Hai Bà Trưng, thị xã Gia Nghĩa, Đak Nông  
(54) Thuốc đuổi muỗi từ hoa Allamanda Cathartica L. 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc đuổi muỗi chế tạo từ hoa Allamanda cathartica L. theo quy 
trình gia nhiệt làm mất nước hoa Allamanda Cathartica L. bằng cách rang sấy ở nhiệt độ 
thích hợp và ủ kín, sản phẩm có hương thơm của hoa cỏ sấy khô có tác dụng xua đuổi 
muỗi khi rải đặt để sản phẩm tự tỏa hương 
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(11) 26004 
(21) 1-2009-00650 (51) 7 A23L  1/162 
(22) 01.04.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2009 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Ma San  (VN) 

Phòng 9.6 và 9.7, tầng 9, tòa nhà Etown 2, số 364 Cộng Hòa, P.13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Nga (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Phương pháp sản xuất mì ăn liền 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất mì ăn liền nhằm giữ dầu chiên luôn đạt chất 
lượng tốt, tăng giá trị dinh dưỡng chất lượng và cảm quan của sợ mì. 

Phương pháp theo sáng chế gồm các công đoạn sản xuất : trộn bột mì với nước 
cùng các phụ gia tạo cơ tính cho sợi mì, cán bột nhão thành tấm, cắt thành sợi, hấp, thổi 
ráo, cắt thành vắt, chiên, thôi nguội và đóng gói, trong đó nhiệt độ chiên cuối trong chảo 
chiên thấp, khoảng từ 150oC đến 165oC với sự hiện diện của các chất bảo quản (BHA, 
BHT và axit xitric) cùng với tốc độ luân chuyển dầu trong chảo chiên được tính sao cho 
lượng dầu mới đưa vào chảo luôn nhiều hơn lượng dầu đã ngấm vào mì sau khi chiên. 
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(11) 26005 
(21) 1-2009-00658 (51) 7 A23P 1/00 
(22) 03.04.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2009 
(75) Nguyễn Thiện Phúc  (VN) 

Nhà 32 khu BT 1, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị sản xuất bánh tráng rÕ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị sản xuất bánh tráng rÕ với bộ phận đặc trưng là môđun tạo quỹ 
đạo đường vân bột có dùng ống chữ T ngược ở phần cuối ống rót nước bột, ống chữ T 
này có chuyển động hành tinh nên dãy các lỗ nhỏ nằm dọc phía dưới ống chữ T ngược 
sẽ rãi nước bột lên mặt đĩa chiên thành các vân bánh dạng họ đường xycloit, trong lúc 
đĩa chiên đặt trên mâm quay phía dưới vẫn dừng tại chỗ và khi nước bột rải đều thành lá 
bánh thì mâm quay đưa đĩa chiên khác vào thế chỗ, số đĩa chiên trên mâm quay và tốc 
độ quay phụ thuộc vào năng suất yêu cầu và chương trình điều khiển tự động.  
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(11) 26006 
(21) 1-2009-00964 (51) 7 A01N  25/30 
(22) 31.10.2007 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2007/061759 31.10.2007 (87) WO/2008/058848 22.05.2008 
(30) 06123959.6      13.11.2006 EP 

06125423.1      05.12.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2010 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) DlECKMANN, Yvonne (DE), MERTOGLU, Murat (TR), DOBRAWA, Rainer  (DE), 

CSIHONY, Szilard (HU), DIELEMAN, Cedric (FR), KNIERIEM, Torsten (DE), 
KOLTZENBURG, Sebastian (DE), TUERK, Holger (DE), TROPPMANN, Ulrike 
(DE), JUNG, Christian Michael (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa thành phần hoạt tính hoá nông, phương pháp 

khống chế sự tấn công của côn trùng và bọ ve không mong 
muốn và phương pháp khống chế sự sinh trưởng của thực vật 
không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa thành phần hoạt tính hóa nông ít tan trong nước có 
chứa copolyme khối polyvinyllactam-polyvinyl axetat làm chất làm tan hoặc làm chất ức 
chế sự kết tinh cho thành phần hoạt tính hóa nông. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp khống chế sự tấn công của côn trùng và bọ ve không mong muốn và phương pháp 
khống chế sự sinh trưởng của thực vật không mong muốn bằng cách sử dụng chế phẩm này. 
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(11) 26007 
(21) 1-2009-01125 (51) 7 A23F  5/40, A23C  11/00 
(22) 29.10.2007 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2007/061576 29.10.2007 (87) WO2008/052952 08.05.2008 
(30) 06123303.7      01.11.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2010 
(71) NESTEC S.A.   (CH) 

Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) WYSS, Christophe Alexander (CH), GUMY, Jean-Claude (CH), WARNERY, 

Philippe, Francois (CH), BOURGEOIS, Thierry (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa thành phần tạo bọt tan và bột đồ uống hoặc 

thực phẩm tan có tính tan chậm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chế phẩm gồm thành phần tạo bọt tan và đồ uống 

hoặc thực phẩm tan có tính tan chậm.  
Thành phần tạo bọt tan khi bổ sung chất lỏng vào tạo ra bọt, việc này được thực 

hiện bằng thành phần gồm cốt và khí nén.  
Thành phần đồ uống hoặc thực phẩm tan có thể ở dạng bột được tạo ra theo cách 

thức để tính tan được làm chậm. Khi bổ sung chất lỏng vào, thành phần tạo bọt và đồ 
uống hoặc thực phẩm tách ra trước khi hòa tan dẫn đến sự phân tách đẹp và đơn thuần về 
mặt vật lý thành hai lớp, có thể nhận thấy tốt nhất nếu màu của chất tạo bọt và bột đồ 
uống hoặc thực phẩm khác nhau.  

Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến bột cappuccino tan, khi hoàn nguyên tạo ra đồ 
uống có hàm lượng lớn bột trắng. Bột cappuccino tan theo sáng chế khi hoàn nguyên tạo 
ra bọt trắng có thể so sánh về màu và chiều cao và kết cấu với bọt của đồ uống 
cappuccino thực được tạo ra bằng cách làm bốc hơi sữa tươi và đánh bông bọt ở trên 
espresso mới được chiết.  
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(11) 26008 
(21) 1-2009-01154 (51) 7 A01G  1/00,  7/00, A01C  7/10 
(22) 03.06.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2009 
(75) WEN-CHENG YEN  (TW) 

No. 25, Lane 175, Dingliou Rd., Pingtung City, Pingtung County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp ươm mầm bằng dụng cụ ươm 

  (57)     Phương pháp ươm mầm có các bước: phun hạt vào một trục quay có nhiều khoang ươm, 
đậy kín các khoang ươm đó bằng các tấm đậy, phun nước bằng hệ thống phun bố trí ở 
giữa trục quay, quay trục quay bằng hệ thống dẫn động điều khiển bằng máy tính, tăng 
thời gian và tần số quay tương ứng với số lần và lượng nước phun vào những ngày gần 
ngày thu hoạch, nhờ đó, tỷ lệ ươm mầm thành công được tăng lên hơn hẳn, và vỏ hạt 
được loại bỏ nhờ va đập với nhau trong quá trình quay trục quay.  
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(11) 26009 
(21) 1-2009-01884 (51) 7 E06B  
(22) 07.09.2009 (43) 25.05.2011 
(30) 98120140 16.06.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2010 
(71) NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

19F.-1, No. 236, sec. 2, wucyuan W. RD., Nantun District, Taichung City 408, Taiwan 
(72) MING NIEN (TW), TUNG-JUNG CHEN  (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tấm che cửa sổ và phương pháp tạo tấm che cửa sổ 

  (57)       Sáng chế đề cập đến tấm che cửa sổ có ít nhất một thành phần được tạo ra từ polyetylen 
terephtalat được trộn với chất độn, trong đó polyetylen terephtalat có độ bền nóng chảy 
lớn hơn 500Pa.s và tỷ lệ chất độn nằm trong khoảng giữa 2% và 40% theo trọng lượng 
và polyetylen terephtalat được trộn với chất độn trong môi trường có nhiệt độ nằm trong 
khoảng giữa 2000 và 3500. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo tấm che cửa sổ, 
trong hỗn hợp được đưa vào thiết bị ép đùn để ép đùn thành một thanh dài và sau đó 
thành dài này được làm nguội để hoá rắn và được cắt để tạo thành các thành phần của 
tấm che cửa sổ. Các thành phần của tấm che cửa sổ có độ cứng vững, sức bền chịu nhiệt 
và đặc tính bền màu với ánh sáng tốt và quan trọng nhất là có thể tái sinh được. 
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(11) 26010 
(21) 1-2009-02137 (51) 7 C12N  15/82, A01H  1/06 
(22) 27.08.2007 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2007/053412      27.08.2007 (87) WO2008/110876 18.09.2008 
(30) RM2007A000129      14.03.2007 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(71) AEP ADVANCED ECOPOWER PATENTS SA  (CH) 

Via Luini 12, CH-6600 Locarno, Switzerland 
(72) FOGHER, Corrado (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cây thuốc lá biến đổi gen, phương pháp tạo ra cây này, hạt 

của cây này và phương pháp chiết dầu từ hạt của cây này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cây thuốc lá biến đổi gen, hạt thu được từ cây này, phương pháp tạo 

ra cây này và phương pháp chiết dầu từ hạt của cây này cho phạm vi công nghiệp và 
năng lượng, chẳng hạn như dầu đốt, dầu diesel sinh học và dầu bôi trơn, và để cung cấp 
cho người và vật nuôi.  
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(11) 26011 
(21) 1-2009-02275 (51) 7 A47G 27/00 
(22) 26.10.2009 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DAEWON ViNA  (VN) 

ấp Tây, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) Woo In Who (KR) 
(54) Tấm lót sàn và quy trình sản xuất tấm lót sàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm lót sàn và quy trình sản xuất tấm lót sàn, với mục đích tận dụng 
nguồn nhựa PU phế thải để tránh lãng phí và giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi 
trường, tấm lót sàn được sản xuất từ nguyên liệu chính là nhựa PU phế thải trộn lẫn với 
đất sét hoặc cao lanh và quy trình sản xuất tấm lót sàn này bao gồm các bước : Chọn lọc 
nhựa PU phế thải, băm nhỏ nhựa PU, trộn nhựa PU băm nhỏ với đất sét/cao lanh và chất 
phụ gia kết dính, cho hỗn hợp vào máy ép đúc, chuyển sang máy tạo hình và làm nguội, 
cắt tấm lót sàn theo kích thước yêu cầu.  
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(11) 26012 
(21) 1-2009-02286 (51) 7 B82B 3/00, C01B 39/00 
(22) 27.10.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2009 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Ngọc Đôn  (VN), Lê Văn Dương (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit Y có tỷ số 

SiO2/Al2O3 = 3,8 từ cao lanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit Y có tỷ số SiO2 : Al2O3 = 

3,8 từ cao lanh, trong đó thuỷ tinh lỏng được đưa vào cùng với sự có mặt của chất tạo 
cấu trúc hữu cơ, natri clorua và natri hydroxit nhằm xây dựng cấu trúc zeolit Y và định 
hướng tạo ra tinh thể có kích thước nằm trong khoảng nanomet. Công đoạn kết tinh thuỷ 
nhiệt được tiến hành ở nhiệt độ 80oC, áp suất khí quyển, trong thời gian 72 giờ. Sản 
phẩm nano-zeolit Y thu được có độ tinh thể đạt 89-93%, bề mặt riêng là 565-593m2/g, 
độ bền nhiệt là 820- 832oC, kích thước tinh thể nano-zeolit Y nằm trong khoảng từ 40 
đến 45nm.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
19 

(11) 26013 
(21) 1-2009-02341 (51) 7 G02B  6/00, G02F  1/00 
(22) 02.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2009 
(75) CHI-MING CHU  (TW) 

2F., No. 27, Alley 16, Lane 337, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo nguồn ánh sáng bề mặt của máy tính 

xách tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo nguồn ánh sáng bề mặt của máy tính xách tay 

bao gồm các bước : đúc, trong đó chất nền dẻo được đúc ép bởi khuôn đúc định sẵn; tạo 
hình, trong đó nguồn ánh sáng được tạo ra dưới dạng lớp màng dạ quang; và liên kết, 
trong đó chất nền dẻo và lớp màng dạ quang được liên kết với nhau dưới dạng một khối 
thống nhất để tạo ra nguồn ánh sáng bề mặt của máy tính xách tay.  
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(11) 26014 
(21) 1-2009-02342 (51) 7 G02B  6/00, G02F  1/00 
(22) 02.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2009 
(75) CHI-MING CHU  (TW) 

2F., No. 27, Alley 16, Lane 337, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo nguồn ánh sáng bề mặt của đối tượng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo nguồn ánh sáng bề mặt của đối tượng bao 
gồm các bước : đúc, trong đó chất nền dẻo được đúc ép bởi khuôn đúc định sẵn; tạo 
hình, trong đó nguồn phát ánh sáng được tạo ra dưới dạng lớp màng dạ quang; và liên 
kết, trong đó chất nền dẻo và lớp màng dạ quang được liên kết với nhau dưới dạng một 
khối thống nhất để tạo ra nguồn ánh sáng bề mặt. Nhờ đó, sáng chế có thể được áp dụng 
cho sản phẩm điện, điện tử hoặc tất cả các đối tượng bất kỳ nào. 
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(11) 26015 
(21) 1-2009-02347 (51) 7 A47K  10/18 
(22) 02.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2009 
(75) YA-CHIN YANG  (TW) 

8F-1, No. 12, Sec. 2, Cheng The Rd., Taipei, 103, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Nắp giữ độ ẩm cho khăn ướt siêu mỏng, có nhiều hướng mở nắp 

  (57)    Nắp giữ độ ẩm cho khăn ướt siêu mỏng có nhiều hướng mở nắp bao gồm: thân đế và 
thân nắp, trong đó, cạnh bờ của thân nắp lớn hơn thân đế, vì thế mà có thể mở thân nắp 
từ bất cứ một cạnh bờ nào, nhờ đó có thể mở thân nắp từ nhiều hướng.  
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(11) 26016 
(21) 1-2009-02350 (51) 7 G06F  17/30 
(22) 31.01.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2008/050378    31.01.2008 (87) WO2008/120111 09.10.2008 
(30) 11/695,851     03.04.2007 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) KONTTINEN, Hannu (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi chương trình đọc được bằng 

máy tính để sắp xếp các tệp tin đa phương tiện của người sử 
dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp, thiết bị, và vật ghi chương trình máy tính 
được đề xuất để tạo ra sự sắp xếp các tệp tin đa phương tiện của người sử dụng. Ví dụ, 
người sử dụng thiết bị thứ nhất có thể sử dụng thiết bị thứ nhất để truy nhập thiết bị thứ 
hai. Thiết bị thứ hai có thể cung cấp cho người sử dụng tùy chọn để chọn đặc tính được 
lưu trữ trong thiết bị thứ hai. Sau đó người sử dụng có thể sử dụng thiết bị thứ nhất để 
truyền thông, tới thiết bị thứ hai, sự chọn lựa đặc tính theo danh sách bản nhạc được lưu 
trữ trong thiết bị thứ nhất. Sau đó, thiết bị thứ hai có thể tạo ra playlist bằng cách sử 
dụng bản nhạc được nhận dạng theo danh sách nhận được từ thiết bị thứ nhất. Thiết bị 
thứ hai có thể tạo ra playlist dựa trên đặc tính đã chọn. Sau đó thiết bị thứ hai có thể 
truyền thông playlist lại thiết bị thứ nhất. Đặc tính được sử dụng bởi thiết bị thứ hai để 
tạo ra playlist có thể dựa trên chủ đề cụ thể hoặc sở thích âm nhạc của người cụ thể.  
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(11) 26017 
(21) 1-2009-02361 (51) 7 C23C  16/27,  16/455,  16/50 
(22) 03.11.2009 (43) 25.05.2011 
(71) JUKI CORPORATION  (JP) 

8-2-1, Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo, Japan 
(72) Hidekazu IIJIMA (JP), Masafumi SUSAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo màng cacbon dạng tinh thể kim cương và chi 

tiết máy có màng cacbon dạng tinh thể kim cương được tạo ra 
bởi phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo màng cacbon dạng tinh thể kim cương có độ kết dính 
cao và không tạo ra màng ôxit trên bề mặt bên trong bằng cách sử dụng thiết bị tạo 
màng cacbon dạng tinh thể kim cương (1). Thiết bị bao gồm bốn đối catôt (62) có đối 
catôt crôm (62a) và các đối catôt cacbon (62b) mà chúng được bố trí đối điện với bề mặt 
của chất nền (P), và bốn nam châm (63) mà chúng tạo ra từ trường không cân bằng giữa 
chất nền (P) và bốn đối catôt (62); trong đó giữa bốn nam châm (63), các cực nam (63a) 
tạo ra từ trường mạnh giữa chất nền (P) và đối catôt crôm (62a), và các cực bắc (63b) tạo 
ra từ trường yếu giữa chất nền (P) và đối catôt cacbon (62b). Chi tiết máy có màng 
cacbon dạng tinh thể kim cương được tạo ra lên trên bề mặt của chất nền (P) có lớp crôm 
nitrua (CrN) được đặt ở giữa.  
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(11) 26018 
(21) 1-2009-02366 (51) 7 C07C  45/86, A01N  35/02,  25/22, 

A01P  1/00 
(22) 04.04.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/ZA2008/000028    04.04.2008 (87) WO2008/134778 06.11.2008 
(30) 2007/03179         05.04.2007 ZA 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) THE MARTIN FAMILY TRUST  (ZA) 

2 Sita Avenue, Wilro Park, 1724 Roodepoort, Republic of South Africa 
(72) MARTIN, Antonietta, Pamela (ZA), SKELLY, Mary, G.  (IE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Dung dịch aldehyt trong nước, chất phân tán diệt sinh vật có 

hại chứa dung dịch aldehyt trong nước và phương pháp sản 
xuất dung dịch aldehyt trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dung dịch phức chất chất hoạt động bề mặt 
aldehyt ổn định trong đó ít nhất một aldehyt được bổ sung vào chất hoạt động bề mặt 
trong phần phân ước thứ nhất của nước, ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40oC đến 50oC, 
aldehyt này được cho phản ứng với chất hoạt động bề mặt trong thời gian ít nhất 15 phút 
đồng thời duy trì nhiệt độ nằm trong khoảng từ đến 40oC đến 50oC tạo ra dung dịch phức 
chất aldehyt-chất hoạt động bề mặt, và phần phân ước thứ hai của nước được bổ sung 
sau thời gian ít nhất là 15 phút để làm nguội dung dịch phức chất aldehyt-chất hoạt động 
bề mặt xuống dưới 40oC để dừng phản ứng tạo phức chất.  
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(11) 26019 
(21) 1-2009-02403 (51) 7 H04N  7/36 
(22) 08.04.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2008/051325     08.04.2008 (87) WO2008/122956 16.10.2008 
(30) 60/910,783     09.04.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2010 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) UGUR, Kemal (FI), LAINEMA, Jani (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để giải mã dữ liệu vectơ chuyển động 

trong luồng bit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp thực hiện hai-bước nội suy có thể tạo ra các 

mẫu dự báo khung với một phần tư điểm ảnh và độ chính xác cao hơn. Tất cả các mẫu 
của một phần tư điểm ảnh và độ chính xác cao hơn có thể sử dụng hoặc là nửa hoặc toàn 
bộ/nguyên-điểm ảnh trong phép nối suy song tuyến tính để cho phép sử dụng các vectơ 
chuyển động có độ chính xác cao hơn, như là các vectơ chuyển động có độ chính xác 
một phần tám điểm ảnh. Các vectơ chuyển động có thể bị giới hạn theo cách thức sao 
cho chúng không được phép chỉ đến mọi mẫu điểm ảnh phụ có thể trên lưới điểm ảnh 
phụ, mà còn nhóm nhỏ của các mẫu điểm ảnh phụ. Hơn nữa, mẫu toàn bộ/nguyên điểm 
ảnh và nửa điểm ảnh giống nhau vốn có thể được sử dụng để thu được mẫu một phần tư 
điểm ảnh còn có thể được sử dụng để thu được mẫu mốt phần tám điểm ảnh mà mẫu 
một phần tư điểm ảnh được kết nối tới. Do đó, đối với mọi mẫu một phần tư điểm ảnh, 
vectơ chuyển động có thể chỉ đến hai vị trí/vùng bổ sung với độ chính xác là một phần 
tám điểm ảnh, trong đó hai các vị trí/các vùng bổ sung có thể được tính toán bằng cách 
sử dụng các mẫu nửa điểm ảnh hoặc nguyên điểm ảnh giống nhau vốn được sử dụng để 
thu được mẫu một phần tư điểm ảnh. Do đó, độ chính xác vectơ chuyển động tùy ý có 
thể đạt được mà không cần phải thực hiện các bước nội suy bổ sung hoặc tăng sự phức 
tạp của bộ giải mã được cấu hình để giải mã dữ liệu vectơ chuyển động.  
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(11) 26020 
(21) 1-2009-02423 (51) 7 G06F 7/00 
(22) 13.11.2009 (43) 25.05.2011 
(75) Lê Quốc Hưng  (VN) 

224A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp thu nhập và cung cấp thông tin học viên bằng 

ứng dụng công nghệ thông tin 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thu thập và cung cấp thông tin học viên bằng ứng dụng 

công nghệ thông tin. Với mục đích thu thập và cung cấp thông tin một cách nhanh 
chóng, thường xuyên, cụ thể về tình hình học tập, sức khỏe, vị trí hiện tại của học viên 
bằng một hệ thống quản lý thông tin đồng bộ, tập trung và mang tính tương tác hai chiều 
đồng thời đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí triển khai và tăng tính linh hoạt trong 
cung cấp thông tin, phương pháp này bao gồm các bước : thu thập thông tin thường 
xuyên thông qua thiết bị điện tử, chuyển thông tin về một hệ thống máy chủ trung tâm, 
hệ thống máy chủ tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin sau đó tiến hành cung cấp thông 
tin theo mẫu chung hoặc theo từng yêu cầu cụ thể.  
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(11) 26021 
(21) 1-2009-02424 (51) 7 E04B  1/14 
(22) 13.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2009 
(71) Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Phúc Hưng  (VN) 

Số 135, Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Phúc Khương (VN) 
(54) Phương pháp chế tạo tấm panen từ hỗn hợp vữa ximăng, cát, 

phụ gia và xốp polystyren (EPS) 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo tấm Panen từ hỗn hợp vữa ximăng, cát, phụ gia và 

xốp Polystyrene (EPS) trên nguyên lý lõi xốp Polystyrene (EPS) được đục các lỗ thông 
tạo liên kết cứng giữa hai lớp da vữa ximăng nhằm tăng khả năng chịu lực cho tấm 
Panen, tạo hiệu quả cao trong việc lắp đựng cách kết cấu bao, che trong xây dựng, đặc 
biệt cho các công trình có nền, móng yếu. Phương pháp này bao gồm các bước: Chuẩn 
bị hỗn hợp vữa ximăng, cát, phụ gia và xốp Polystyrene (EPS); chế tạo ván khuôn tấm 
Panen; đổ vữa ximăng; bảo dưỡng tấm Panen theo tiêu chuẩn; lấy tấm Panen ra khỏi 
khuôn và xử lý bề mặt; đóng gói và vận chuyển.  
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(11) 26022 
(21) 1-2009-02447 (51) 7 A61M  16/04 
(22) 16.11.2009 (43) 25.05.2011 
(75) KANG, SIN-BUM  (KR) 

1Fl., 1286-15 Jeongbalsan-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 410-830, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu cố định dùng cho ống xông khí quản 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu cố định dùng cho ống xông khí quản. Cơ cấu này bao gồm 
thân có lỗ luồn, cánh trên được tạo ra trên chu vi của thân và cánh dưới được tạo ra trên 
chu vi của thân được bố trí có khoảng cách với cánh trên sao cho hàm răng của bệnh 
nhân được tiếp nhận giữa cánh dưới và cánh trên này. Ngoài ra, cơ cấu này còn có một 
nắp chụp để tiếp nhận một phần của thân. Cơ cấu cho phép cố định ống xông khí quản 
một cách chắc chắn để giữ chắc ống xông khí quản khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh 
nhân ở tư thế nằm. Cơ cấu này có thể di động được dọc theo hàm răng để cho phép thực 
hiện phẫu thuật ở bên trong khoang miệng hoặc amiđan  một cách hiệu quả hơn. Ngoài 
ra, cơ cấu theo sáng chế có thể có chi tiết bảo vệ răng để bảo vệ hàm răng trong khi thực 
hiện phẫu thuật.  
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(11) 26023 
(21) 1-2009-02448 (51) 7 B01F  9/08 
(22) 16.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2009 
(71) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Huy Thông  (VN) 

168a, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Nguyễn Huy Thông (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Máy trộn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy trộn dùng để trộn nguyên liệu thủy sản, máy trộn gồm một 
thùng trộn có hai cánh trộn dạng xoắn gắn trên thành trong của thùng trộn được đặt nằm 
nghiêng trên một khung máy nằm ngang so với mặt đất được điều khiển bẳng tủ điều 
khiển và được làm quay bằng một động cơ điện thông qua hộp giảm tốc bánh răng hình 
nón và một trục quay. Hai con lăn tiếp xúc với thùng trộn và triệt tiêu mô-men quay của 
thùng trộn với khung máy thông qua một vòng lăn bao quanh thùng trộn.  
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(11) 26024 
(21) 1-2009-02459 (51) 7 C04B  
(22) 17.11.2009 (43) 25.05.2011 
(71) Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

1 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Tuấn Nhi (VN) 
(54) Bê tông nhẹ không sử dụng xi măng để chế tạo gạch nhẹ, bê 

tông nhẹ và tấm panen nhẹ cách nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bê tông nhẹ không sử dụng xi măng bền hóa học, chịu nhiệt, cách 

âm, cách nhiệt. Được sản xuất từ các vật liệu khoáng và phi khoáng giàu silic và nhôm, 
có trong tự nhiên hoặc nhân tạo, như các nhôm silicat, mêta cao lanh, các sản phẩm phế 
thải công nghiệp như tro bay, xỉ lò, bụi đá xây dựng phế thải, . . . Chất độn là đất tạp, cát 
các loại. Kết dính bằng dung dịch M2SiO3 (trong đó M là các cation kim loại kiềm) 
trong môi trường kiềm (NaOH/ KOH), đóng rắn theo cơ chế polyme vô cơ, kết hợp với 
phụ gia tạo khí là H2O2 có chức năng tự phản ứng với hữu cơ có trong nguyên liệu sinh 
ra khí bên trong vữa bê tông. Bọt khí sinh ra, bị cô lập trong khối bê tông, làm cho vữa 
trương nở thể tích trước khi đóng rắn.  
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(11) 26025 
(21) 1-2009-02475 (51) 7 C11D 1/22, 3/382 
(22) 19.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2009 
(75) Kiều Đình Kiểm  (VN) 

Số 7, ngõ 160 phố Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Chế phẩm tẩy rửa xăng dầu mỡ có nhũ hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa xăng dầu mỡ có nhũ hóa bao gồm các thành phần 
(tính theo phần trăm khối lượng) : chất hoạt động bề mặt axit alkyl benzen Sulfonat 
(LASA) với lượng 10-15%, dầu cọ với lượng 5-7%, dầu thông tinh luyện với lượng 5-
7%, natri cacbonat với lượng 7-10%, thuỷ tinh lỏng với lượng 10-15%, nước sạch với 
lượng 40-45%, cồn 96% với lượng 6-8%, dung môi hữu cơ với lượng 10-15%, hương 
liệu trung tính với lượng nhiều nhất là 0,1%, cùng với quy trình sản xuất chế phẩm này. 
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(11) 26026 
(21) 1-2009-02607 (51) 7 H02J 7/00 
(22) 02.10.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2008/067894     02.10.2008 (87) WO 2010/016158 11.02.2010 
(30) 2008-201016     04.08.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2009 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA   (JP) 

1-1 SHIBAURA 1-CHOME, MlNATO-KU, TOKYO, JAPAN  
(72) KOJI TOBA  (JP), MARI TANAKA  (JP), TAKENORI KOBAYASHI  (JP), 

YOSHIHIRO OGITA  (JP), AKINORI NISHI  (JP), RYOICHI ICHIKAWA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị điều khiển pin thứ cấp và phương pháp điều khiển 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển pin thứ cấp và phương pháp điều khiển mà có thể 
duy trì lượng lưu trữ của pin thứ cấp được sử dụng để điều khiển cung cấp và tiêu thụ 
của hệ thống điện không đạt đến 100% hoặc 0%. Sáng chế là thiết bị điều khiển cung 
cấp và tiêu thụ của hệ thống điện quy mô nhỏ (1) bao gồm nguồn điện phân bố (31), 
(32), . . . (3n) bao gồm pin thứ cấp và phương pháp điều khiển, trong đó thiết bị điều 
khiển pin thứ cấp bao gồm bộ phận thiết kế phát điện (6) tính toán giá trị công suất đầu 
ra thiết kế của nguồn điện phân bố dựa trên công suất tải trước đây và dữ liệu đầu ra bao 
gồm dữ liệu bản ghi của công suất phát điện đầu ra, bộ phận xác định lượng lưu trữ thiết 
kế (7) xác định lượng lưu trữ thiết kế của pin thứ cấp từ giá trị công suất đầu ra thiết kế 
của pin thứ cấp được tính tại bộ phận thiết kế phát điện, bộ phận dò công suất thực (8) 
đánh giá và dò giá trị công suất thực của pin thứ cấp, bộ phận xác định lượng lưu trữ 
thực (9) xác định lượng lưu trữ thực từ giá trị công suất thực của pin thứ cấp được dò tại 
bộ phận dò công suất thực, và bộ phận điều khiển lượng lưu trữ (10) điều khiển lượng 
lưu trữ thực ngược với lượng lưu trữ thiết kế nếu có sự sai khác giữa lượng lưu trữ thiết 
kế được đánh giá tại bộ phận xác định lượng lưu trữ thiết kế và lượng lưu trữ thực được 
đánh giá tại bộ phận xác định lượng lưu trữ thực.  
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(11) 26027 
(21) 1-2009-02627 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 06.05.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2008/001109  06.05.2008 (87) WO2008/135848 13.11.2008 
(30) 11/745,439      07.05.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2010 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) LEPPANEN, Eva-Maria (FI), LEPPISAARI, Arto (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông đa phương tiện trong 

mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương án đã mô tả liên quan theo truyền thông đa phương tiện 

bằng cách sử dụng nhiều thiết bị trong mạng. Theo phương án để làm ví dụ, yêu cầu đối 
với phiên truyền thông có thể được tiếp nhận (310) tại máy chủ thứ nhất. Các thông số 
được liên kết với phiên truyền thông có thể được thỏa thuận (320). Một hoặc nhiều thiết 
bị được nằm trong nhóm gồm một hoặc nhiều thiết bị được liên kết với người sử dụng 
thứ nhất có thể được chọn (330) để nhận được một hoặc nhiều phần của cuộc truyền 
phát được yêu cầu dựa trên các thông số được thỏa thuận.  
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(11) 26028 
(21) 1-2010-00300 (51) 7 G06T 9/00, H04N 7/26, 7/36, 7/46, 

7/50, 7/68 
(62) 1-2004-00805   
(22) 22.01.2003 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/FI2003/00053 22.01.2003 (87) WO2003/063505 31.07.2003 
(30) 20020127 23.01.2002 FI 

10/306,942 29.11.2002 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2004 
(71) NOKIA CORPORATION   (FI) 

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland  
(72) HANNUKSELA, Miska  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống mã hoá và giải mã các khung viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã chuỗi viđeo nén, trong đó các khung hình ảnh sẽ 
được đưa vào bộ nhớ đệm trong quá trình giải mã. Chuỗi viđeo này bao gồm sự chỉ báo 
liên quan tới ít nhất một sự gián đoạn trong việc đánh số hiệu các khung hình ảnh, mà sự 
chỉ báo này được giải mã từ chuỗi viđeo. Sau đó, đáp lại sự chỉ báo này, bộ nhớ đệm sẽ 
được định cấu hình để cung cấp số lượng khung hình ảnh tương ứng với sự gián đoạn 
trong việc đánh số hiệu các khung hình ảnh, và các hình hình ảnh được bộ nhớ đệm 
cung cấp sẽ được dùng trong quá trình giải mã. Tốt hơn là, sự chỉ báo nêu trên sẽ thông 
báo rằng ít nhất một sự gián đoạn trong việc đánh số hiệu các khung hình ảnh trong 
chuỗi viđeo là cố ý, và số lượng các khung hình ảnh được bộ nhớ đệm cung cấp sẽ được 
dùng thay cho các khung hình ảnh vốn không có trong bộ giải mã.  
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(11) 26029 
(21) 1-2010-00327 (51) 7 A01N  53/00,  57/00,  47/10, A01P  

7/00 
(22) 16.07.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/GB2008/002444   16.07.2008 (87) WO2009/010755 22.01.2009 
(30) 0713790.4        16.07.2007 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2011 
(71) NETTFORSK AS  (NO) 

Langbryggen 19, N-4841 Arendal, Norway 
(72) Baard JOHANNESSEN (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chống nhiễm vật ngoại ký sinh đa bào có bộ 

xương ngoài cho cá nuôi, kit và hợp chất để sử dụng trong 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chống nhiễm vật ngoại ký sinh đa bào có bộ xương ngoài 
cho cá nuôi, phương pháp này bao gồm việc cho cá nuôi, đặc biệt là cá hồi trong lồng 
nuôi cá biển, tiếp xúc khu trú với chất xử lý rận biển thứ nhất và thứ hai, chất xử lý rận 
biển thứ nhất là carbamat hoặc phosphat hữu cơ và chất xử lý rận biển thứ hai là 
pyrethroit hoặc pyrethrin. Sáng chế còn đề cập đến kit và các hợp chất như pyrethroit, 
pyrethrin, phosphat hữu cơ, carbamat để sử dụng trong phương pháp này.  
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(11) 26030 
(21) 1-2010-00434 (51) 7 C01D 3/06 
(22) 24.02.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2010 
(71) Công ty TNHH DONG YANG (Việt Nam)  (VN) 

Quốc Lộ 1, Long Khánh, Đồng Nai 
(72) SON KOOK HEE (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm bạt lót ruộng muối 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm bạt lót có bề mặt nhẵn bóng gồm hai lớp, lớp trên là hỗn hợp nhựa 
gồm vật liệu nhựa tổng hợp, cụ thể là nhựa polyvinyl clorua (CH2=CHCl)n (PVC), chất 
dẻo tạo độ bóng, cụ thể là dioctyl phtalat, chất ổn định (PVC starbilizer), cụ thể là phức 
chất hữu cơ Cd-Ba-Zn, chất tạo màu đen, cụ thể là cacbon đen, lớp dưới là hỗn hợp nhựa 
gồm vật liệu nhựa tổng hợp, cụ thế là nhựa polyvinyl clorua (CH2=CHCl)n (PVC), chất 
dẻo tạo độ bóng, cụ thể là dioctyl phtalat, chất ổn đinh (PVC starbilizer), cụ thể là phức 
chất hữu cơ Cd-Ba-Zn, chất tạo màu đen, cụ thể là cacbon đen và canxi cacbonat 
(CaCO3). 

Tấm bạt lót theo sáng chế có lớp trên nhẵn bóng giúp cho việc thu hoạch muối 
triệt để hơn do muối không bị bám vào bạt, đồng thời người cào muối cũng đỡ mất sức 
hơn do giảm ma sát giữa bàn cào và bề mặt tấm bạt lót nền năng suất lao động tăng. Lớp 
dưới có bổ sung CaCO3 nên cứng hơn, giúp cho khi trải tấm bạt lót này trên mặt ruộng 
lồi lõm vẫn tạo được mặt phẳng cho ruộng muối, đồng thời nhờ cứng hơn và có tác dụng 
chống bào mòn và chống nứt nẻ nên đảm bảo độ bền hơn hẳn so với các giải pháp đã 
biết khi sử dụng lâu dài.  
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(11) 26031 
(21) 1-2010-00473 (51) 7 A01N  43/78,  43/54,  43/36,  37/46, 

A61P  3/00 
(62) 1-2007-02561   
(22) 02.05.2006 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2006/004094  02.05.2006 (87) WO2006/117192  09.11.2006 
(30) 0508993.3       03.05.2005 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2007 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH) 
(72) ZEUN, Ronald  (DE), WATRIN, Clifford, George (US), OOSTENDORP, Michael 

(DE), BRANDL, Franz (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt sinh vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ hoặc ngăn ngừa sự phá hoại mầm bệnh thực 
vật hoặc sự phá hoại sinh vật gây hại trong nguyên liệu nhân giống thực vật, thực vật, 
các phần của thực vật và/hoặc cơ quan của cây phát triển ở thời điểm sau, gồm việc sử 
dụng cho thực vật, phần của thực vật, hoặc các vùng xung quanh của chúng, chế phẩm 
diệt sinh vật gây hại chứa, ví dụ, ít nhất ba phần tử thành phần hoạt tính tuỳ ý cùng với 
một hoặc nhiều chất phụ trợ điều chế thông thường, trong đó thành phần (I) là một hoặc 
nhiều thuốc diệt nấm -azol, thành phần (II) là một hoặc nhiều thuốc diệt nấm 
phenylamit, thành phần (III) là một hoặc nhiều thuốc diệt nấm strobilurin và/hoặc một 
hoặc nhiều thuốc diệt nấm phenylpyrol, theo trình tự mong muốn bất kỳ hoặc diễn ra 
đồng thời.  
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(11) 26032 
(21) 1-2010-00670 (51) 7 B63H 25/00 
(22) 17.03.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 098137865 06.11.2009 TW 
(71) SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.  (TW) 

No. 37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung City 408, Taiwan  
(72) LIN, Yeun-Junn  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đẩy tàu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đẩy tàu dùng cho tàu thủy bao gồm vỏ dẫn hướng có 
đường dẫn để dẫn dòng nước đi qua; bộ phận đẩy có thân chính và chân vịt, bộ phận dẫn 
hướng xoáy được lắp vào đầu xả của thân chính và kéo dài về phía sau; vòng bánh lái 
ngang được lồng lên mép ngoài cùng của phần trước của bộ phận dẫn hướng xoáy, vòng 
bánh lái thẳng đứng được lồng lên mép ngoài cùng của phần phía sau của bộ phận dẫn 
hướng xoáy; và nắp dẫn hướng ngược được lắp vào cạnh phía sau của bộ phận dẫn 
hướng xoáy. Khi chân vịt được quay, dòng nước đi vào qua đường dẫn và sau đó được 
nén bởi chân vịt để trở thành dòng xoáy được đẩy ra phía ngoài để cung cấp cho tàu một 
lực đẩy. Theo cách này, hệ thống đẩy tàu có thể nâng cao đáng kể tính cơ động lái và độ 
an toàn của tàu.  
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(11) 26033 
(21) 1-2010-00743 (51) 7 G11B  7/24 
(22) 27.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/003536     27.07.2009 (87) WO/2010/013441 04.02.2010 
(30) 2008-198675     31.07.2008 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan 
(72) Masahiko TSUKUDA (JP), Morio TOMIYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật ghi thông tin quang học và thiết bị ghi và phát lại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật ghi thông tin quang học dạng đĩa (115) bao gồm nền (101), các 
lớp thông tin từ thứ nhất đến thứ n (102 - 104) được sắp thành lớp phía trên nền (trong 
đó n là số nguyên từ 3 trở lên), các lớp trung gian thứ k (105, 106) được đặt giữa lớp 
thông tin thứ k và lớp thông tin thứ (k + 1) (trong đó k : 1, 2 , và v. v. tới n-1), và lớp bảo 
vệ (107) được bố trí phía trên lớp thông tin thứ n. Khoảng dao động của các độ dày từ bề 
mặt lớp bảo vệ (107a) đến mỗi lớp thông tin (102 -104) không lớn hơn 13μm so với giá 
trị trung bình của các độ dày nằm trong khoảng bán kính từ 23 mm đến 24 mm từ tâm 
của vật ghi thông tin quang học.  
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(11) 26034 
(21) 1-2010-00769 (51) 7 C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 

35/00, C07K 16/30, C12N 1/15, 1/19, 
1/21, 15/09, 5/10 

(22) 26.09.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2008/002690     26.09.2008 (87) WO/2009/041062 02.04.2009 
(30) 2007-256063     28.09.2007 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2011 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 1158543, Japan  
(72) IGAWA, Tomoyuki  (JP), KURAMOCHI, Taichi  (JP), SHIRAIWA, Hirotake  (JP), 

TSUNODA, Hiroyuki  (JP), TACHIBANA, Tatsuhiko  (JP), ISHIGURO, Takahiro  
(JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng glypican-3 có động lực được tăng cường 

trong huyết tương 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều biến thời gian bán hủy trong huyết tương của 

kháng thể kháng glypican 3, dược phẩm chứa 
kháng thể kháng glypican 3 có thời gian bán 
hủy trong huyết tương được điều biến làm 
thành phần hoạt tính, phương pháp tạo ra kháng 
thể kháng glypican 3 và dược phẩm có chứa 
kháng thể kháng glypican 3 làm thành phần 
hoạt tính. Sáng chế đề cập đến phương pháp 
điều biến thời gian bán hủy trong huyết tương 
của kháng thể kháng glypican 3 bằng cách biến 
đổi gốc axit amin lộ ra trên bề mặt của kháng 
thể glypican 3; và kháng thể kháng glypican 3 
có thời gian bán huỷ trong huyết tương được 
điều biến cách biến đổi gốc axit amin, dược 
phẩm có chứa kháng thể glypican 3 làm thành 
phần hoạt tính, và phương pháp tạo ra kháng 
thể glypican 3 làm thành phần hoạt tính, và 
phương pháp tạo ra kháng thể kháng glypican 3 
và sản xuất dược phẩm có chứa kháng thể 
kháng glypican 3 làm thành phần hoạt tính. 
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(11) 26035 
(21) 1-2010-00770 (51) 7 G06F 17/21, 17/28, 3/048, G09G 

5/22 
(22) 14.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/062723    14.07.2009 (87) WO2010/010828 28.01.2010 
(30) 2008-191169    24.07.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2010 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan  
(72) Naoto HANATANI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử, phương pháp điều khiển hiển thị, và vật ghi 

  (57)     Trong vùng được chọn là đích hiển thị nổi bật, vùng sẽ được hiển thị theo cách được làm 
nổi bật hoặc vùng sẽ được hiển thị theo cách không nhìn được ký tự có thể được chỉ định 
dựa vào màu làm nổi bật. Bộ điều khiển hiển thị (21) điều khiển, cho từng vùng mà cùng 
màu đã được chỉ định, hiển thị từng vùng được chọn trong ít nhất đoạn văn bản của từ 
đầu mục từ theo cách được làm nổi bật bằng màu được chỉ định cho từng vùng hoặc hiển 
thị vùng theo cách không nhìn được ký tự bằng cách sử dụng màu được chỉ định và bộ 
chấp nhận thứ nhất (24) chấp nhận việc chỉ định màu qua bộ nhập thứ hai (12). Khi có 
vùng được hiển thị theo cách được làm nổi bật bằng màu được chỉ định tại thời điểm 
chấp nhận việc chỉ định màu, bộ điều khiển hiển thị (21) khiến vùng được hiển thị theo 
cách được làm nổi bật được hiển thị theo cách không nhìn được ký tự bằng cách sử dụng 
màu được chỉ định. Mặt khác, khi có vùng được hiển thị theo cách không nhìn được ký 
tự bằng cách sử dụng màu được chỉ định tại thời điểm chấp nhận việc chỉ định màu, bộ 
điều khiển hiển thị (21) khiến vùng được hiển thị theo cách không nhìn được ký tự được 
hiển thị theo cách được làm nổi bật bằng màu được chỉ định.  
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(11) 26036 
(21) 1-2010-00771 (51) 7 G10L 19/00, 19/02 
(22) 28.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/003557      28.07.2009 (87) WO2010/013450 04.02.2010 
(30) 2008-194414      29.07.2008 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
(72) Tomokazu ISHIKAWA  (JP), Takeshi NORIMATSU  (JP), Kok Seng CHONG  (MY), 

Huan ZHOU  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa auđio, thiết bị giải mã auđio, thiết bị mã hóa và 

giải mã auđio, và hệ thống hội nghị truyền hình 
  (57)    Sáng chế đề xuất giải pháp giảm độ trễ trong thiết bị mã hóa auđio đa kênh và thiết bị 

giải mã auđio đa kênh. Thiết bị mã hóa auđio bao gồm: bộ tạo tín hiệu trộn xuống (410) 
tạo, trong miền thời gian, tín hiệu trộn xuống thứ nhất là tín hiệu auđio 1 kênh hoặc tín 
hiệu auđio 2 kênh từ tín hiệu auđio đa kênh đầu vào; bộ tạo tín hiệu trộn xuống (404) mã 
hóa tín hiệu trộn xuống thứ nhất; bộ chuyển đổi t-f thứ nhất (401) chuyển đổi tín hiệu 
auđio đa kênh đầu vào thành tín hiệu auđio đa kênh trong miền tần số; và bộ tính thông 
tin không gian (409) tạo thông tin không gian để tạo tín hiệu auđio đa kênh từ tín hiệu 
trộn xuống.  
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(11) 26037 
(21) 1-2010-00782 (51) 7 G01N  35/00 
(22) 13.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2009/000664  13.02.2009 (87) WO2009/151198 17.12.2009 
(30) 10-2008-0055034       12.06.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2010 
(71) CENTENNIAL TECHNOLOGY COMPANY  (KR) 

816, Technology Enhencement Center Gyeonggi Techno Park, 1271-11 Sa-dong, 
Sangnok-gu, Ansan-si Gyeonggi-do 426-170, Republic of Korea 

(72) KIM, Eun Hee (KR), PARK, Kyoung Su (KR), KANG, Bum Joo (KR), AHN, Jae Gu  
(KR), CHOI, Song Beom  (KR), KWAK, Ji Hyun (KR), WON, Hye Jin  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị phân tích hóa học định lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân tích hoá học định lượng, thiết bị phân tích này bao gồm 
thùng phản ứng (100) trong đó mẫu và thuốc thử được trộn, bộ phát hiện (200), van 
chuyển (300), van nhiều cửa (400), bơm (500) và lỗ hút/xả không khí (600), và cụ thể là, 
van chuyển (300) có các lỗ (301-310) được làm thích ứng để tiếp nhận mẫu và thuốc thử 
và đưa mẫu và thuốc thử này tới thùng phản ứng (100) và bộ phát hiện (200) để xả ra 
bên ngoài, và rôto (320) được tạo ra có các cửa nạp (321-325) đồng thời nối thông với 
hai lỗ liền kề trong số các lỗ (301-310), nhờ đó hai lỗ liền kề được kết hợp thành cặp 
khác nhau để được nối thông theo hai cách nhờ chuyển động quay của rôto (320).  
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(11) 26038 
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19/02, C07D  405/12,  405/14,  
409/14,  471/08,  493/08, A61P  
35/00 

(22) 10.06.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2008/080081 10.06.2008 (87) WO/2009/052237 23.04.2009 
(30) 60/980,623      17.10.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2011 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) ILLIG, Carl R. (US), MEEGALLA, Sanath K. (US), CHEN, Jinsheng (CN), WALL, 

Mark J. (CA) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất ức chế protein tyrosin kinaza, dược phẩm chứa hợp 

chất này và quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I :  
 

  
 

trong đó Z, X, J, R2 và W là như đã được xác định trong bản mô tả, cũng như solvat, 
hydrat, chất đồng phân hỗ biến và muối dược dụng của chúng, hợp chất này có tác dụng 
ức chế các protein kinaza tyrosin, đặc biệt là kinaza c-fms, được dùng để điều trị các 
bệnh tự miễn; và các bệnh có thành tố viêm; điều trị di căn từ ung thư buồng trứng, ung 
thư tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư ruột kết, ung thư 
dạ dày, bệnh bạch cầu tế bào có gai; và điều trị chứng đau, trong đó có chứng đau xương 
do di căn khối u gây ra hoặc viêm xương-khớp, hoặc chứng đau thần kinh, chứng đau do 
viêm và chứng đau nội tạng; cũng như bệnh loãng xương, bệnh Paget, và các bệnh khác 
trong đó cho tình trạng bệnh do chứng tiêu xương gây ra gồm bệnh viêm đa khớp dạng 
thấp, và các dạng khác của bệnh viêm khớp do viêm, viêm xương-khớp, suy nặng bộ 
phận cấy ghép nhân tạo, sacôm tiêu xương, u tủy, và di căn khối u vào xương.  
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(11) 26039 
(21) 1-2010-01079 (51) 7 C07D  413/04,  413/14, A61K  31/42,  

31/4245,  31/44, A61P  3/00 
(22) 26.09.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2008/062900   26.09.2008 (87) WO2009/040410 02.04.2009 
(30) 60/976,064        28.09.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2011 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) KWAK, Young-Shin  (KR), COPPOLA, Gary Mark (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất benzimidazol và indol được thế oxadiazol và 

oxazol dùng làm chất ức chế axyl CoA-diaxylglyxerol axyl 
transferaza 1 (DGAT1) 

  (57)    Sáng chế đề xuất dẫn xuất benzimidazol và indol được thế oxadiazol và oxazol hữu ích 
dùng để điều trị các tình trạng bệnh hoặc rối loạn liên quan đến hoạt tính DGAT1 (axyl 
CoA-diaxyl glyxerol axyl transferaza 1) ở động vật, cụ thể là con người.  
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(11) 26040 
(21) 1-2010-01082 (51) 7 B29D  31/515 
(22) 21.05.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/AU2008/000715   21.05.2008 (87) WO2009/039555 02.04.2009 
(30) 2007905332        28.09.2007 AU 
(71) BLUNDSTONE AUSTRALIA PTY LTD  (AU) 

88 Gormanston Road, Moonah, Tasmania 7009, Australia 
(72) VAN NIEKERK, Michael (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đúc phun đế hoặc một phần đế của đồ đi chân, và 

đế thu được từ phương pháp này 
  (57)    Phương pháp đúc phun đế hoặc một phần của đế của đồ đi chân từ một nguyên liệu có 

thể co giãn mở ra được. Phương pháp này khác biệt ở chỗ bằng việc tạo ra khoang khuôn 
đúc có ít nhất một khoang chính nhỏ và ít nhất một khoang nhỏ khác và điều chỉnh được 
lượng phun nguyên liệu có thể co giãn được vào trong các khoang nhỏ sao cho đế được 
tạo ra với các độ dày khác nhau của nguyên liệu nở ra tương tự trong các khoang nhỏ.  
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(11) 26041 
(21) 1-2010-01086 (51) 7 F24F 2/00 
(22) 29.04.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2010 
(75) Bùi Tuyên  (VN) 

347/32A Bùi Đình Tuý, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Bộ đun sôi và tách chất lỏng bằng năng lượng mặt trời 

  (57)     Bộ đun sôi và tách chất lỏng bằng năng lượng mặt trời để gia nhiệt chất lỏng tới sôi và tự 
động chuyển lỏng đã sôi sang bình chứa khác một cách liên tục gồm một nguồn cấp 
lỏng ổn mức, một bộ đun sôi bằng năng lượng mặt trời đặt nghiêng để gia nhiệt cho lỏng 
tới sôi và sôi trong phần sinh hơi có không gian hẹp nối lên bộ tách lỏng. Chất lỏng cấp 
vào ổn định ở mức vừa đầy phần sinh hơi, các bọt hơi sinh ra khi sôi sẽ tạo ra hỗn hợp 
hai pha hơi-lỏng và tạo lực nâng cần thiết để bơm hỗn hợp hai pha đó đi lên cao để vào 
bộ tách lỏng vốn ở vị trí cao hơn mức lỏng lúc chưa sôi. Lỏng qua sôi được tách riêng ra 
trong bộ tách lỏng và chảy xuống bình bảo ôn hay bình làm nguội tuy theo mục đích.  
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(11) 26042 
(21) 1-2010-01179 (51) 7 C10G 45/00 
(22) 11.05.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 61/264,075 24.11.2009 US 

12/691,205 21.01.2010 US 
(71) Intevep, S.A.  (VE) 

Apartado 76343, Caracas 1070A, Venezuela 
(72) Roger Marzin  (VE), Bruno Solari (VE), Luis Zacarias  (VE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển hóa hydro đối với dầu nặng, dầu quá nặng 

và dầu cặn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến qui trình chuyển hóa hydro bao gồm quá trình nạp nguyên liệu nặng 

chứa vanadium và/hoặc nickel, một nhũ tương xúc tác chứa ít nhất một kim loại nhóm 8-
10 và ít nhất một kim loại nhóm 6, hydro và một phụ gia hữu cơ vào khu vực chuyển hóa 
hydro dưới các điều kiện chuyển hóa hydro để tạo thành sản phẩm hydrocacbon được cải 
thiện và vật liệu chứa cacbon rắn có chứa kim loại nhôm 8-10, kim loại nhóm 6, 
vanadium vµ/hoÆc nickel nêu trên.  
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(11) 26043 
(21) 1-2010-01281 (51) 7 G06K 9/00 
(22) 25.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2009/000715  25.06.2009 (87) WO 2009/155791 30.12.2009 
(30) 200810115547.0       25.06.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2010 
(71) HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

3rd Floor, Building 5, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing 100193, 
P.R. China  

(72) Jian SHI (CN), Zhuqing HAO  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bắt giữ hình ảnh nghiêng và hệ thống nhận dạng 

khuôn mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bắt giữ hình ảnh nghiêng, thiết bị này bao gồm phương tiện 

nghiêng và ống kính máy ảnh, trong đó phương tiện nghiêng có giao diện mà tạo thành 
góc nghiêng với mặt phẳng nằm ngang, và trong đó ống kính máy ảnh được cố định với 
giao diện với trục của nó được làm nghiêng lên trên. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến hệ 
thống nhận dạng khuôn mặt, hệ thống này bao gồm thiết bị bắt giữ hình ảnh nghiêng, « 
nhận dạng khuôn mặt và thiết bị đầu ra.  
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(11) 26044 
(21) 1-2010-01327 (51) 7 A61K 38/16, A61P 3/04, A61K 

39/395 
(22) 28.11.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2008/007074  28.11.2008 (87) WO2009/069983 04.06.2009 
(30) 11/947,697       29.11.2007 US 

10-2008-0083194       26.08.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2010 
(71) HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (KR) 

893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Republic of 
Korea  

(72) SONG, Dae Hae  (KR), KIM, Min Young  (KR), PARK, Young Jin  (KR), KANG, 
Eun Hee  (KR), JUNG, Sung Youb  (KR), KWON, Se Chang  (KR), LEE, Gwan Sun  
(KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm để điều trị bệnh liên quan đến béo phì chứa thể tiếp 

hợp peptit kích thích insulin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để điều trị bệnh liên quan đến béo phì chứa thể tiếp hợp 

peptit kích thích insulin, đặc biệt là chế phẩm để điều trị bệnh liên quan đến béo phì 
chứa thể tiếp hợp được tạo ra bằng liên kết cộng hóa trị giữa peptit kích thích insulin và 
chất mang qua cầu nối không phải peptit. Đặc biệt, chế phẩm để điều trị bệnh liên quan 
đến béo phì theo sáng chế này cải thiện rõ rệt hiệu quả gây chán ăn và thời gian tác dụng 
để làm giảm thể trọng và chất béo trong cơ thể, nhờ đó có thể được sử dụng để điều trị 
các bệnh liên quan đến béo phì. 
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(11) 26045 
(21) 1-2010-01349 (51) 7 C12N  5/06,  15/09,  5/16 
(22) 29.10.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2008/012311  29.10.2008 (87) WO2009/058326 07.05.2009 
(30) 60/984,334       31.10.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535 Japan 
(72) LIU, Yongge  (US), TANDON, Narendra N.  (US), TAKIZAWA, Hisao  (JP), 

KAMBAYASHI, Junichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất ức chế Glycoprotein VI (GPVI) dùng để điều trị sự tổn 

thương mạch máu và /hoặc chứng nhồi máu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế Glycoprotein VI (GPVI) dùng để điều trị sự tổn thương 

mạch máu và/hoặc chứng nhồi máu. 
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(11) 26046 
(21) 1-2010-01357 (51) 7 C09C  1/02,  3/06, D21H  19/38,  

27/00 
(22) 28.10.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2008/002874      28.10.2008 (87) WO/2009/056942 07.05.2009 
(30) 07021416.8      02.11.2007 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) GANE. Patrick, Arthur, Charles (GB), GISELLA, Uwe  (DE), LAUFMANN, 

Maximilian (DE), RIDGWAY, Catherine, Jean (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất giấy ăn và sản phẩm giấy ăn thu được từ 

quy trình này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩn giấy ăn sử dụng canxi cacbonat tự 

nhiên phản ứng ở bề mặt ở dạng chất độn trong các sản phẩm giấy ăn, và sản phẩm giấy 
ăn có độ mềm được cải thiện, trong đó canxi cacbonat tự nhiên phản ứng ở bề mặt này là 
sản phẩm phản ứng của canxi cacbonat tự nhiên với axit và cacbonat đioxit, mà được tạo 
thành tại chỗ bằng cách xử lý bằng axit và/hoặc được cung cấp từ nguồn bên ngoài.  
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(11) 26047 
(21) 1-2010-01426 (51) 7 C07D  493/16,  493/06, A61K  31/37,  

31/4025, A61P  31/06,  31/18 
(22) 05.11.2007 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2007/003139   05.11.2007 (87) WO2009/059452 14.05.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2010 
(71) INSTITUTE OF MATARIA MEDICA, CHINESE ACADEMY OF MEDICAL 

SCIENCES  (CN) 
No. 1, Xian Nong Tan Street, Xuanwu District, Beijing 100050, China 

(72) LIU, Gang (CN), XUE, Hai (CN), MA, Tao (CN), CHEN, Ziwei (CN), WANG, Lin 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dipyrano-cumarin bốn vòng có hoạt tính chống HIV 

và chống vi khuẩn lao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dipyrano-cumarin bốn vòng có công thức chung (I), trong 

đó các ký hiệu như đã được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất này có tác dụng ức 
chế vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (HIV-1) và vi khuẩn lao (TB-
tuberculosis).  
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(11) 26048 
(21) 1-2010-01507 (51) 7 G05D 25/02 
(22) 15.06.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2010 
(71) 1. Nguyễn Phan Kiên  (VN) 

Số nhà 28, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Anh Dũng  (VN) 
408A-D2-Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Phan Kiên (VN) 
(54) Thiết bị tiết kiệm điện cho đèn neon có điều chỉnh mức sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tiết kiệm điện cho đèn neon có điều chỉnh mức sáng bao 
gồm: một đầu cảm biến quang có khả năng đo cường độ chiếu sáng của hệ thống đèn 
neon, cảm biến quang này được lắp đặt theo thiết kế, tính toán theo từng khu vực và địa 
hình nơi lắp đặt, cảm biến quang đo cường độ chiếu sáng, làm tín hiệu chuẩn để thực 
hiện điều chỉnh công suất chiếu sáng của đèn neon; một cảm biến dòng thực hiện đo 
dòng điện cung cấp cho hệ thống các đèn neon nhằm khống chế dòng điện và hồi tiếp 
thực hiện so sánh theo tín hiệu phản hồi từ cảm biến quang; một bộ phận đo áp cung cấp 
cho hệ thông đèn neon nhằm đảm bảo điều chỉnh chính xác điện áp cung cấp cho hệ 
thống đèn neon trong hai trường hợp không tiết kiệm điện và tiết kiệm điện; tụ bù nhằm 
bù tổn hao do nguồn cung cấp, do đó nâng cao công suất cung cấp cho đèn neon. Ngoài 
ra, thiết bị tiết kiệm điện cho đèn neon có khả năng hoạt động tương tự như một ổn áp 
thông thường nhưng được điều chỉnh bằng cường độ sáng thu về.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
55 

(11) 26049 
(21) 1-2010-01541 (51) 7 C09D  167/02,  167/06, C08L  33/06 
(22) 30.01.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/051045 30.01.2009 (87) WO2009/095460 06.08.2009 
(30) 08101147.0      31.01.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2011 
(71) CYTEC ITALY S.R.L.  (IT) 

Via Matteo Bianchi, 62, I-36060 Romano D'ezzelino, Italy 
(72) CAVALIERI Roberto (IT), MINESSO Alessandro (IT), MOENS Luc  (BE), FAVRIN 

Delfio (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sơn bột, quy trình sản xuất sơn bột và phương pháp phủ cho 

vật phẩm và/hoặc đế bằng sơn này 
  (57)    Sáng chế đề xuất sơn bột (chúng có thể đóng rắn được nhờ nhiệt và/hoặc bức xạ) tạo ra 

các lớp phủ không khuyết tật. Quy trình sản xuất sơn bột, phương pháp phủ cho vật 
phẩm và/hoặc đế bằng sơn bột, vật phẩm và/hoặc đế được phủ bằng phương pháp này và 
chất kết dính để điều chế sơn phủ bột này cũng được đề xuất.  
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(11) 26050 
(21) 1-2010-01595 (51) 7 B29C 70/30, G02B 6/44, B29C 

53/58, 70/20 
(22) 26.11.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2008/066179  26.11.2008 (87) WO2009/068541 04.06.2009 
(30) 07023191.5       30.11.2007 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2011 
(71) TEIJIN ARAMID B .V .   (NL) 

Westervoortsedijk 73, NL-6827 AV Arnheim, Netherlands  
(72) WILLEMSEN, Stef  (NL), AKKER, Peter Gerard  (NL), KWINT, Huibert Cornelis  

(NL), VAN HAREN, Adrianus Johannus Wilhelmus  (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dải băng mềm dẻo được làm từ sợi dệt chứa nhiều sợi nhỏ, 

phương pháp sản xuất dải băng này và sợi cáp quang chứa nó 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dải băng chứa mềm dẻo bao gồm 60 đến 

98% trọng lượng sợi theo trọng lượng của băng, từ các sợi nhỏ được chọn từ aramit, thuỷ 
tinh, aromatic polyeste, và polyme thanh cứng. Phương pháp này thích hợp trong việc 
tạo nên băng mềm dẻo chứa 60 đến 98% trọng lượng sợi tính theo trọng lượng của băng, 
bao gồm lớp sợi nhỏ có tỷ lệ mặt cắt dọc (độ rộng/độ cao) là từ 2 đến 2000, các sợi nhỏ 
được dính kết bằng nhựa được hoá cứng hoặc làm cứng. Phương pháp này cũng thích 
hợp với việc tạo ra vì băng có độ rộng nhỏ hơn 0,5mm và tỷ lệ mặt cắt dọc (độ rộng/độ 
cao) là từ 2 đến 20. 
Sáng chế cũng đề cập đến dải băng mềm dẻo và sợi cáp quang chứa nó.  
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(11) 26051 
(21) 1-2010-01608 (51) 7 A24D 3/00, 3/02, D02G 1/12 
(22) 04.12.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2008/010297  04.12.2008 (87) WO2009/083093 09.07.2009 
(30) 10 2007 061 932.6       21.12.2007 DE 
(71) RHODIA ACETOW GMBH   (DE) 

Engesserstrasse 8, 79108 Freiburg, Germany  
(72) RUSTEMEYER Paul (DE), MULLER Hermann  (DE), SCHAFFNER Uwe  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dải sợi lọc, máy tạo thanh lọc, phương pháp sản xuất các dải 

sợi lọc và phương pháp sản xuất các thanh lọc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới dải sợi lọc, cụ thể là sợi kép từ các sợi đơn được liên kết ngang hoặc 

được gấp nếp tạo thành ít nhất hai dải một phần (12a, 12b) được liên kết bởi vùng có mật 
độ liên kết ngang nhỏ (11), các sợi đơn liên kết (13) được quấn vòng và/hoặc được khoá 
liền theo cách sao cho các sợi đơn liên kết tạo thành các giao điểm (14). Dải hai sợi lọc 
khác biệt ở chỗ lực cắt ngang lớn nhất của các dải một phần (12a, 12b) không vượt quá 
20cN trên chiều dài xấp xỉ 20cm của dải sợi lọc (10) và/hoặc số lượng các sợi đơn liên 
kết (13) không vượt quá 200 sợi đơn khoá ngang và/hoặc quấn vòng trên chiều dài xấp 
xỉ 20cm của dải sợi lọc (10) khi được tác dụng bằng lực cắt ngang lớn nhất.  
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(11) 26052 
(21) 1-2010-01629 (51) 7 A47C 4/00 
(22) 25.06.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2009-151596 25.06.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2010 
(71) KOTOBUKI CORPORATION   (JP) 

2-1, Kanda-Surugadai 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japan  
(72) Noriaki AIDA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Ghế gấp chỗ ngồi và bộ phận gấp chỗ ngồi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ghế gấp chỗ ngồi bao gồm chỗ ngồi; chân; và phương tiện đỡ để 
quay chỗ ngồi để tạo thành hai cơ cấu bốn liên kết có các bộ gồm các bộ phận hên kết 
bên trái và bên phải cùng với chỗ ngồi và chân; mỗi bộ gồm có các bộ phận liên kết 
trước và sau, mỗi bộ phận liên kết trước và bộ phận liên kết sau được nối một đầu với 
chân thông qua giá đỡ cạnh chân được cố định với chân, và đầu khác được nối với chỗ 
ngồi thông qua giá đỡ cạnh chỗ ngồi được cố định với mặt dưới của chỗ ngồi, với hai cơ 
cấu bốn liên kết chỗ ngồi được đỡ sao cho chỗ ngồi quay giữa vị trí sử dụng thường nằm 
ngang và vị trí gập thường nằm dọc như con lắc gần như cạnh giữa vị trí thường ở phía 
trước và nghiêng phía trên đối với chỗ ngồi, và chỗ ngồi di chuyển từ vị trí sử dụng sang 
vị trí gập làm đầu sau các bộ phận liên kết trước và sau khác của phương tiện đỡ để quay 
chỗ ngồi là một bộ phận liên kết dạng chữ U có hai phần liên kết tương ứng tạo thành 
các bộ bên trái và bên phải của các bộ phận liên kết và phần trục nối các đầu cạnh chỗ 
ngồi của các phần liên kết một cách nguyên vẹn với nhau; giá đỡ cạnh chỗ ngồi và mặt 
dưới của chỗ ngồi được tạo thành tương ứng có phần đỡ thứ nhất; và giá đỡ cạnh chỗ 
ngồi được cố định với mặt dưới của chỗ ngồi sao cho phần đỡ thứ nhất của giá đỡ cạnh 
chỗ ngồi giữ và đỡ phần trục của bộ phận liên kết dạng chữ U với phần đỡ thứ nhất của 
mặt dưới chỗ ngồi. Đối với ghế gấp chỗ ngồi, có thể làm giảm số lượng thành phần, và 
có thể làm đơn giản hoá quá trình ghép.  
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(11) 26053 
(21) 1-2010-01631 (51) 7 A01H 5/00, C12N 15/29 
(22) 26.11.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/NZ2008/000315 26.11.2008 (87) WO2009/070038 04.06.2009 
(30) 60/990,590      27.11.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2011 
(71) FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED   (NZ) 

9 Princes Street, Auckland, New Zealand  
(72) PUTHIGAE, Sathish  (IN), PHILLIPS, Jonathan, Robert  (GB), SMITH-ESPINOZA, 

Claudia, Jeannette  (MX), BRYANT, Catherine, Jane  (NZ), ELBOROUGH, Kieran, 
Michael  (GB), BISWAS, Margaret  (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra thực vật có mức sinh khối biến đổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp và các chế phẩm tạo ra thực vật có mức sinh khối 
biến đổi, phương pháp này bao gồm bước thay đổi mức biểu hiện và/hoặc hoạt tính của 
polypeptit bao gồm trình tự của SEQ iD NO : 1, hoặc thể biến dị của nó, ở tế bào thực 
vật hoặc thực vật. Sáng chế cũng đề xuất polypeptit bao gồm trình tự của SEQ ID NO : 
1, và các đoạn của các thể biến dị của nó. Sáng chế cũng đề xuất các polynucleotit mã 
hoá các chuỗi polypetit. Sáng chế cũng đề xuất các cấu trúc, các tế bào và các thực vật 
có các polynucleotit này.  
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(11) 26054 
(21) 1-2010-01633 (51) 7 B29C 44/02 
(22) 28.03.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2008/001742    28.03.2008 (87) WO2009/084772 09.07.2009 
(30) 10-2007-0138262         27.12.2007 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2010 
(71) 1. COMTECH CHEMICAL CO., LTD.   (KR) 

#326-2 Jinae-dong Gimhae-si Gyeongsangnam-do Gimhae-si 62 1 -220, Republic of 
Korea  
2. SUNG SHIN NEW MATERIAL CO., LTD.   (KR) 
1 Floor Seongsin Frier Bldg. Geoje 1-dong Yeonje-gu Busan 611-725, Republic of 
Korea  

(72) LIM, Byoung Mun  (KR), YANG, Jang Sik  (KR), LEE, Si Hyeok  (KR), CHOI, In 
Chul  (KR) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Giày nguyên khối, thiết bị đúc bọt áp lực để sản xuất giày 

nguyên khối và phương pháp đúc bọt áp lực để tạo ra giày 
nguyên khối này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc bọt áp lực để sản xuất giày hoặc đế giày nguyên khối 
và giày nguyên khối được sản xuất nhờ sử dụng thiết bị này. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp đúc bọt áp lực để tạo ra giày bao gồm: nhựa dẻo nhiệt được phun vào trong 
các khuôn đỉnh và khuôn đáy ở trạng thái khuôn đỉnh và khuôn đáy được kết hợp với 
khuôn giữa và sau đó được ép để tạo thành các phần trên và phần dưới của giày, khuôn 
giữa được tách ra khỏi đó, và sau đó khuôn đỉnh và khuôn đáy, bao gồm phần trên và 
phần dưới của giày, lần lượt được ép, nhờ đó tạo ra phần trên và phần dưới của giày 
thành một khối. Thiết bị đúc bọt áp lực có ưu điểm ở chỗ, do có thể sản xuất giày hoặc 
đế giày nguyên khối hữu dụng, có màu sắc, độ cứng và trọng lượng riêng khác nhau, và 
có độ cảm nhận và độ bền tuyệt vời, nhờ sử dụng các vật liệu khác nhau bằng một thiết 
bị, nên thời gian làm việc sẽ giảm, và năng suất có thể tăng.  
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(11) 26055 
(21) 1-2010-01653 (51) 7 C07D 405/14, A61K 31/4155, A61P 

11/06 
(22) 20.11.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2008/054873   20.11.2008 (87) WO2009/069044 04.06.2009 
(30) 61/004,261      26.11.2007 US 

61/004,236      26.11.2007 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2010 
(71) PFIZER INC.   (US) 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 
(72) Edgardo ALVIRA  (US), Matthew J. GRANETO  (US), Margaret Lanahan 

GRAPPERHAUS  (US), Kaliappan IYANAR  (IN), Todd Michael MADDUX  (US), 
Matthew William MAHONEY  (US), Mark Alan MASSA  (US), Kirby Ray SAMPLE  
(US), Michelle Ann SCHMIDT  (US), Ronald Edward SEIDEL  (US), Jon Gordon 
SELBO  (US), Michael Brent TOLLEFSON  (US), Richard Alan VONDER EMBSE  
(US), Grace Mary WAGNER  (US), Scott Santford WOODARD  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrazol dùng làm chất ức chế 5-lipoxygenaza và 

quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
quy trình điều chế hợp chất này, hợp chất này hữu hiệu làm chất ức chế 5-lipoxyaza và 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 26056 
(21) 1-2010-01662 (51) 7 C03C 25/12, C03B 37/03 
(22) 20.11.2008 (43) 25.05.2011 
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(71) CORNING INCORPORATED   (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, the United States of America  
(72) FILIPPOV, Andrey V.  (US), REDING, Bruce Warren  (US), SHEPARD, Bradley Kent  

(US), TUCKER, David Andrew  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất sợi quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sợi quang, phương pháp này bao gồm các 
bước: (i) kéo sợi quang trần ra từ phôi định hình trước theo con đường thứ nhất ở tốc độ 
ít nhất là 10m/giây; (ii) tiếp xúc sợi quang trần đã nói với vùng chứa chất lưu trong khối 
mang chất lưu và đổi hướng sợi quang trần đã nói theo con đường thứ hai khi sợi quang 
trần đã nói được rút ra qua vùng chứa đệm chất lưu, (iii) phủ sợi quang trần; và (iv) 
chiếu xạ sợi quang được phủ đã nói trong ít nhất một vùng chiếu xạ để làm bền cứng ít 
nhất một phần lớp phủ đã nói, khi để sợi quang dưới tia UV.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) UNITIKA LTD.   (JP) 

50, Higashi-Hommachi 1-chome, Amagasaki-shi, Hyogo 660-0824, Japan  
(72) KUWATA, Hideki  (JP), OKUZU, Takayoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng polyamit được phủ hỗn hợp copolyme vinyliden clorua, 

vật liệu lớp chứa màng này và phương pháp tạo ra màng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến màng polyamit được phủ hỗn hợp copolyme vinyliden clorua, trong 

đó trên ít nhất một mặt của màng polyamit được kéo căng hai chiều, lớp hỗn hợp 
copolyme vinyliden clorua trong đó không có chất tạo liên kết ngang bằng nhiệt được 
copolyme hóa được tạo ra bằng cách phủ mà không có lớp lót trung gian; hỗn hợp 
copolyme vinyliden clorua là hỗn hợp chứa hai hoặc nhiều copolyme vinyliden clorua; 
và một trong số các copolyme vinyliden clorua này có điểm nóng chảy của tinh thể bằng 
hoặc cao hơn 170oC và thấp hơn hoặc bằng 210oC và có mặt với lượng nằm trong 
khoảng từ 25 đến 45 phần khối lượng so với 100 phần khối lượng của hỗn hợp copolyme 
vinyliden clorua.  
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(11) 26058 
(21) 1-2010-01726 (51) 7 D03D 27/08 
(22) 05.07.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2255/DEL/2009 03.11.2009 IN 

S00200900233 03.11.2009 ID 
(71) UCHINO CO., LTD  (JP) 

1-7-15 Horidome-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0012, Japan 
(72) SHUICHI HOZUMI  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Vải dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải dệt dùng làm khăn lau có đặc tính thấm hút tuyệt vời để lau khô 
nước ẩm còn bám trên cơ thể một cách hiệu quả; sẽ khô nhanh chóng sau khi giặt và làm 
ráo nước, ngay cả khi được hong treo trong nhà; rất nhẹ nhờ sử dụng ít sợi. Vải dệt này 
được cấu tạo bởi sợi dệt dọc, ngang và đầu lông mềm khác biệt ở chỗ có năm, sáu, hoặc 
bảy sợi dệt ngang.  
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(GB), COLLINGWOOD, Stephen Paul (GB), DUNSTAN, Andrew  (GB), EDWARDS, 
Lee  (GB), GEDECK, Peter  (DE), HOWSHAM, Catherine  (GB), HUNT, Peter  (GB), 
HUNT, Thomas Anthony  (GB), OAKLEY, Paul (GB), SMITH, Nichola  (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất hữu cơ, quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     
  

 
 

 
Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) ở dạng tự do hoặc dạng muối hoặc solvat, 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R

8, R9, R10 và R11 có ý nghĩa như đã được xác định 
trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế hữu dụng trong điều trị các bệnh đáp ứng đối 
với sự chẹn kênh natri biểu mô. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các 
hợp chất và quy trình điều chế các hợp chất này. Các bệnh được nêu để đáp ứng đối với 
sự chẹn kênh natri biểu mô (ENaC-epithelian sodium channel) là các bệnh viêm hoặc dị 
ứng được chọn từ: xơ nang, rối loạn vận động lông mi nguyên phát, viêm phế quản mạn 
tính, bệnh nghẽn phổi mạn tính, hen, nhiễm khuẩn đường hô hấp, ung thư biểu mô phổi, 
bệnh khô miệng và bệnh viêm kết giác mạc.  
 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
66 

(11) 26060 
(21) 1-2010-01776 (51) 7 C07D  471/08, A61K  31/529,  

31/535, A61P  31/04, C07D  487/08,  
519/00 

(22) 15.01.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/031047 15.01.2009 (87) WO2009/091856 23.07.2009 
(30) 61/011,533      18.01.2008 US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) BLIZZARD, Timothy, A. (US), CHEN, Helen  (US), GUDE, Candido  (ES), HERMES, 

Jeffrey, D.  (US), IMBRIGLIO, Jason, E.  (US), KIM, Seongkon  (KR), WU, Jane, Y.  
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RIVERA, Nelo  (US), RUCK, Rebecca, T.  (US), SHEVLIN, Michael (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế beta-lactamaza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất beta-lactam dạng vòng đôi được thế có công thức I:  
 

  
 

là chất ức chế β-lactamaza, trong đó a, X, R1 và R2 là như được xác định trong bản mô tả 
này. Hợp chất này và muối dược dụng của chúng là hữu ích để điều trị các bệnh nhiễm 
khuẩn kết hợp với chất kháng sinh β-lactam. Cụ thể, hợp chất này có thể được sử dụng 
kết hợp với chất kháng sinh β-lactam (ví dụ, imipenem, piperaxilin, hoặc ceftazidim) để 
chống các vi sinh vật kháng chất kháng sinh β-lactam do sự có mặt của β-lactamaza. 
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(72) Nguyễn Hồng Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Tấm composit lõi thép và quy trình sản xuất tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm composit lõi thép và quy trình sản xuất tấm này. Tấm composit 
lõi thép bao gồm tấm lõi thép được tạo ra có nhiều gân tăng cứng hình vuông cách đều 
nhau mà trên các mặt đỉnh và đáy của các gân tăng cứng hình vuông có nhiều lỗ được 
bố trí đều so le nhau; và vật liệu composit được tráng phủ kín đều lên bề mặt của tấm lõi 
thép, bao gồm 75-80% xi măng, 15-20% bột giấy đã được loại bỏ tạp chất, và 5% các 
phụ gia bao gồm chất hóa dẻo, chống thấm và trợ lọc được trộn đều với nước sạch. 
Trong đó, vật liệu composit được ép tạo hình bọc kín tấm lõi thép đã được tách nước 
trước đó.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kháng thể đơn dòng ức chế quá trình tăng sinh tế bào T 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng gắn kết đặc hiệu với vùng 1 (D1) của CD6 và 
ức chế quá trình tăng sinh tế bào T mà không cản trở quá trình gắn kết với ALCAM. 
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MALANDA AndrÐ  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dẫn xuất hai vòng của carboxamit azabixyclic, quy trình 

điều chế, thuốc và dược phẩm chứa chúng để dùng trong điều 
trị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức chung (I), trong đó X1, X2, X3 và X4, 
độc lập với nhau, là nguyên tử nitơ hoặc một nhóm C-R1; W là nguyên tử oxy hoặc lưu 
huỳnh; n bằng 0, 1, 2 hoặc 3; Y là aryl hoặc heteroarryl tuỳ ý được thế; A là nhóm có 
công thức : (II), Z1, Z2, Z3 và Z4  độc lập với nhau, nguyên tử nitơ hoặc một nhóm c-R2; 
Ra và Kb, cùng với các nguyên tử cacbon mang chúng, tạo thành xycloalkyl không bão 
hòa một phần, hoặc một aryl; hoặc dị vòng, hoặc heteroaryl có từ 5 đến 7 cạnh chứa từ 1 
đến 3 nguyên tử khác loại được chọn từ O, S và N, nhóm xycloalkyl, aryl, dị vòng hoặc 
heteroaryl này có thể được thế bằng một hoặc nhiều nhóm thế R3; ở dạng bazơ hoặc 
muối; cộng với một axit, và cũng có thể ở dạng hyđrat hoặc solvat. Sáng chế cũng đề cập 
đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa chúng để dùng trong điều trị.  
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TANG, Wen  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Máy ảo trò chơi, phương pháp và hệ thống phát triển trò chơi 

dựa trên máy ảo trò chơi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy ảo trò chơi, bao gồm chuỗi quản lý và chuỗi máy khách, trong 

đó chuỗi quản lý được làm tương thích để quản lý người chơi, thực hiện tương tác tin 
nhắn với chuỗi máy khách và điểm máy chủ trò chơi, tải điểm máy chủ trò chơi; và 
chuỗi máy khách được làm tương thích để khởi động máy khách trò chơi, và thực hiện 
truyền thông hai chiều với máy khách trò chơi thông qua việc gọi ra giao diện. Sáng chế 
còn đề cập đến hệ thống phát triển trò chơi bao gồm máy ảo trò chơi, máy khách trò 
chơi và điểm máy chủ trò chơi. Máy ảo trò chơi được thiết lập giữa máy khách trò chơi 
và điểm máy chủ trò chơi, và mô phỏng các chức năng cơ bản của phần nền trò chơi và 
máy chủ trò chơi. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phát triển trò chơi dựa trên máy 
ảo trò chơi. Thông qua giải pháp của sáng chế, tính phức tạp trong việc phát triển, cấu hình 
và sửa lỗi điểm máy chủ trò chơi được giảm đi, những yêu cầu về khả năng và số lượng máy 
phát triển được giảm xuống, và mức độ tiêu thụ tài nguyên cũng được giảm đi.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polypeptit có hoạt tính để tổng hợp equol và quy trình điều 

chế equol 
  (57)    Sáng chế đề xuất enzym liên quan đến việc tổng hợp equol, gen mã hóa enzym này, và 

quy trình điều chế equol và chất trung gian bằng cách sử dụng enzym và gen này. Sáng 
chế đề xuất enzym tổng hợp dihydrodaidzein enzym tổng hợp tetrahydrodaidzein, 
enzym tổng hợp equol, và gen mã hóa enzym này. Sáng chế đề xuất quy trình tổng hợp 
dihydrodaidzein, tetrahydrodaidzein, và/hoặc equol bằng cách sử dụng enzym này.  
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(72) Li, Xungeng  (CN), LIU, Xiaocong  (CN), LI, Bin  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Công cụ nhắn tin thức thời và phương pháp điều phối tác vụ 

bằng công cụ nhắn tin tức thời 
  (57)   Sáng chế đề xuất công cụ nhắn tin tức thời (IM) và phương pháp điều phối các tác vụ 

bằng công cụ IM này. Phương pháp này bao 
gồm các bước: thiết đặt trước thông tin tác vụ 
trong bảng cấu hình chương trình khởi động, 
và điều phổi, bằng công cụ IM nêu trên, các 
tác vụ theo các bó theo thông tin tác vụ trong 
bảng cấu hình chương trình khởi động này. 
Tốt hơn nếu thông tin tác vụ này bao gồm 
thông tin độ trễ thực thi và thông tin ưu tiên 
của các tác vụ này. Công cụ IM này bao gồm 
môđun quản lý quy trình đăng nhập và 
môđun quản lý điều phối tác vụ. Môđun 
quản lý quy trình đăng nhập được làm thích 
ứng để lưu trữ bảng cấu hình chương trình 
khởi động, vốn được cấu hình bằng thông tin 
tác vụ nêu trên. Môđun quản lý điều phối tác 
vụ được làm thích ứng để điều phối các tác 
vụ theo các bó theo thông tin tác vụ trong 
bảng cấu hình chương trình khởi động nêu 
trên. Nhờ giải pháp kĩ thuật theo sáng chế mà 
độ trễ khởi động của công cụ IM nêu trên có 
thể được giảm bớt.  
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(72) WANG, Xuxin  (CN), WANG, Dong  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, hệ thống, máy chủ và máy khách để tạo dữ liệu 

cây thư mục 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống, máy chủ và máy khách để tạo dữ liệu cây thư 

mục. Phương pháp này bao gồm các bước: lưu trước, bởi máy chủ cây thư mục và máy 
khách, các đặc điểm nhận diện (IDentities - ID) đối với các khối dữ liệu thu được bằng 
cách chia dữ liệu cây thư mục theo giao thức đã được thoả thuận, và tạo ra và lưu trữ các 
ID hợp lệ cho các khối dữ liệu này theo giao thức đã được thoả thuận nêu trên; nhận, bởi 
máy chủ cây thư mục, ID và ID hợp lệ của khối dữ liệu mà máy khách yêu cầu tải 
xuống, và truy vấn ID hợp lệ của khối dữ liệu có cùng ID này ở phía máy chủ cây thư 
mục; nếu ID hợp lệ của khối dữ liệu có cùng ID ở phía máy chủ cây thư mục giống với 
ID hợp lệ nhận được từ máy khách, thì tạo ra, bởi máy chủ cây thư mục, thông báo so 
khớp thành công cho máy khách này; nếu không, thì tạo ra, bởi máy chủ cây thư mục, 
thông báo so khớp thất bại và khối dữ liệu có cùng ID này ở phía máy chủ cây thư mục 
cho máy khách này. Theo sáng chế thì có thể tiết kiệm được các tài nguyên tuyến xuống 
của máy chủ cây thư mục.  
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(11) 26068 
(21) 1-2010-02039 (51) 7 F23R  3/30 
(22) 09.08.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 098136789 30.10.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2010 
(75) KUO, TSUNG-HSIEN   (TW) 

No.5, Alley 59, Lane 238, Mi-to Road, Chia-Yi City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị cấp nhiên liệu dạng bột vào buồng đốt 

của tuabin khí chu trình mở 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để cấp nhiên liệu dạng bột vào buồng đốt của tuabin 

khí chu trình mở để đốt cháy và sau đó là sinh công trong tuabin khí để phát điện và cụ 
thể hơn là đề cập đến phương pháp mới và thiết bị có sử dụng cơ cấu cấp liệu dạng xoắn 
đóng kín có thể ngăn chặn sự dò rỉ khí đốt có áp suất cao dọc theo trục quay của lá tản 
nhiệt dạng xoắn ở trong hộp chứa.   
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(11) 26069 
(21) 1-2010-02048 (51) 7 B24B  53/12, B24D  3/00,  3/06,  

7/00, H01L  21/304 
(22) 28.10.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2008/003076  28.10.2008 (87) WO2009/104224 27.08.2009 
(30) 2008-039218      20.02.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2010 
(71) NIPPON STEEL MATERIALS CO., LTD.  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan 
(72) Hiroaki SAKAMOTO (JP), Toshiya KINOSHITA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Lớp mài dùng cho vải nhám 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp mài dùng cho vải nhám có đường kính hạt mài nhỏ hơn lớp mài 
thông thường và có khoảng cách giữa các hạt mài được điều chỉnh trong dải được xác 
định trước tùy thuộc vào đường kính của hạt mài để đáp ứng đồng thời ở mức cao hai 
yêu cầu đó là công suất mài và độ phẳng của đệm được mài, ít bị rơi hạt mài. Lớp mài 
bao gồm nhiều hạt mài được cố định trên một lớp đơn trên bề mặt của đế đỡ bằng chất 
liệu kim loại. Lớp mài đặc trưng ở chỗ đế đỡ bằng chất liệu kim loại trên đó các hạt mài 
được cố định có dạng cong lồi, độ chênh lệch chiều cao giữa chu vi ngoài và tâm của bề 
mặt là không nhỏ hơn 3μm và không lớn hơn 40μm, và khoảng cách từ tâm đến tâm 
giữa hai hạt mài kề nhau được chọn là d≤L<2d trong đó d là đường kính của các hạt 
mài; L là khoảng cách từ tâm đến tâm của hai hạt mài kề nhau. Đường kính (d) của hạt 
mài tốt nhất là trong khoảng 3μm≤d<100μm.  
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(11) 26070 
(21) 1-2010-02074 (51) 7 C07D  471/04,  471/18, A61K  

31/551, A61P  15/08 
(22) 06.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/051366  06.02.2009 (87) WO 2009/098283 13.08.2009 
(30) 08151199.0       08.02.2008 EP 
(71) N.V. ORGANON   (NL) 

Kloosterstraat 6, NL-5349 AB Oss, the Netherlands 
(72) VAN RIJN, Rachel Deborah  (NL), LOOZEN, Hubert, Jan, Jozef  (NL), TIMMERS, 

Cornelis, Marius  (NL), VAN DER VEEN, Lars, Anders  (NL), KARSTENS, Willem, 
Frederik, Johan  (NL) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất (dihydro)pyrolo[2,1-A]isoquinolin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 5,6-dihydropyrolo[2,1-a] isoquinolin và pyrolo[2,1-
a]isoquinolin có công thức chung I hoặc muối dược dụng của nó. Hợp chất này có thể 
được dùng để điều trị bệnh vô sinh.  
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(11) 26071 
(21) 1-2010-02114 (51) 7 H04W  68/06 
(22) 13.01.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/030856 13.01.2009 (87) WO/2009/091740 23.07.2009 
(30) 61/020,973       14.01.2008 US 

12/352,246       12.01.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America  

(72) GUPTA, Rajarshi  (IN), ULUPINAR, Fatih  (US), HORN, Gavin B.  (CA), AGASHE, 
Parag A.  (US), PATWARDHAN, Ravindra M.  (IN), PRAKASH, Rajat  (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thực hiện phân trang dự phòng cho nút bị nhỡ 
phân trang. Theo một số khía cạnh, dạng điểm truy nhập thứ nhất trong hệ thống tạo 
phân trang dự phòng cho thiết bị đầu cuối truy nhập đang chạy không trên điểm truy 
nhập thứ hai trong hệ thống trong trường hợp thiết bị đầu cuối truy nhập bị nhỡ phân 
trang bởi điểm truy nhập thứ hai trong hệ thống. Điểm truy nhập của dạng thứ nhất có 
thể phân trang thiết bị đầu cuối truy nhập theo lịch trình phân trang thứ nhất trong khi 
điểm truy nhập của dạng thứ hai có thể phân trang thiết bị đầu cuối truy nhập theo lịch 
trình phân trang thứ hai. Theo một số khía cạnh, điểm truy nhập của dạng thứ nhất 
(chẳng hạn nút macro) cung cấp dịch vụ qua khu vực bao phủ macro và điểm truy nhập 
của đạng thứ hai (chẳng hạn nút femto) cung cấp dịch vụ qua khu vực bao phủ nhỏ 
hơn/hoặc cung cấp dịch vụ hạn chế.  
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(11) 26072 
(21) 1-2010-02142 (51) 7 C03B  5/00,  5/027,  5/03,  5/42 
(22) 18.08.2010 (43) 25.05.2011 
(30) JP2009-189379 18.08.2009 JP 
(71) HOYA CORPORATION   (JP) 

7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, Japan  
(72) Kazuhiro SUZUKI  (JP), Shigeru ASANUMA  (JP), Kinobu OSAKABE  (JP), 

Tomonari HAYASHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất thủy tinh, lò nấu chảy thủy tinh, thiết 

bị sản xuất thủy tinh, phương pháp sản xuất phôi thủy tinh, 
phương pháp sản xuất mặt nền và phương pháp sản xuất bộ 
phận quang học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thủy tinh sử dụng lò nấu chảy thủy tinh (1) 
bao gồm: thùng nấu chảy (10); các điện cực (20R, 20L, 22R, 22L) để gia nhiệt bằng 
điện trở thủy tinh đã nấu chảy trong thùng nấu chảy (10); và ít nhất một chi tiết bằng 
kim loại (30U, 30C, 30D) gần như luôn tiếp xúc với thủy tinh đã nấu chảy, mọi chi tiết 
bằng kim loại (30U, 30C, 30D) được bố trí để gần như luôn ở bên ngoài vùng dòng điện 
di chuyển (40, 42) mà được tạo ra trong thủy tinh đã nấu chảy trong thùng nấu chảy (10) 
và được tạo ra bởi các điện cực (20R, 20L, 22R, 22L). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến lò nấu chảy thủy tinh, thiết bị sản xuất thủy tinh, phương pháp sản xuất phôi thủy 
tinh, phương pháp sản xuất mặt nền dùng cho phương tiện ghi thông tin, phương pháp 
sản xuất phương tiện ghi thông tin, phương pháp sản xuất mặt nền dùng cho màn hình, và 
phương pháp sản xuất bộ phận quang mà sử dụng phương pháp sản xuất thủy tinh này.  
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(11) 26073 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2010 
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40 rue de la Haie-Coq F-93306 Aubervilliers, France  
(72) HUMMEL Andreas  (DE), HABECK Carsten  (DE), VIOT Jean-Francois  (FR), 

LAPERSONNE Philippe  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu compozit có độ dính kết cao, phương pháp sản xuất 

vật liệu này, chất mang lỏng, chất mang rắn, chất phụ gia, cơ 
cấu lọc chất lỏng hoặc chất khí và đầu lọc thuốc lá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu compozit có độ bền dính kết cao, được tạo thành từ ít nhất 
một polyme và ít nhất một hợp chất được chọn từ oxit vô cơ, nhôm silicat và cacbon hoạt 
tính, vật liệu compozit này có: cỡ hạt trung bình số bằng ít nhất 150μm, thể tích lỗ 
(Vd1) bao gồm thể tích các lỗ có đường kính nằm trong khoảng từ 3,6 đến 1000nm ít 
nhất bằng 0,4cm3/g, và hệ số dính kết CIN, bằng tỷ lệ (cỡ hạt trung bình số sau khi chịu 
ứng suất gây ra bởi áp suất không khí bằng 4 bar)/(cỡ hạt trung bình số sau khi chịu ứng 
suất gây ra bởi áp suất không khí bằng 0 bar), lớn hơn 0,40. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất vật liệu compozit này. Sáng chế cũng đề cập đến chất mang lỏng, 
chất mang xúc tác, chất phụ gia, hoặc cơ cấu lọc chất lỏng hoặc chất khí chứa vật liệu 
này, cụ thể là đầu lọc thuốc lá chứa vật liệu này.  
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(21) 1-2010-02179 (51) 7 C10M  173/02,  111/04, C10N  

50/08,  40/24 
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(30) 10 2008 000 185.6        30.01.2008 DE 
(71) CHEMETALL GMBH  (DE) 

Trakehner Strasse 3, 60487 Frankfurt, Germany 
(72) RAU, Uwe (DE), NITTEL, Klaus Dieter (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp phủ bề mặt kim loại bằng hỗn hợp chất làm trơn 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị phôi gia công bằng kim loại để tạo hình 
nguội bằng cách phủ một lớp chất làm trơn lên bề mặt bằng kim loại hoặc bề mặt kim 
loại đã được phủ trước đó bằng một lớp phủ ngoài thông thường. Lớp chất làm trơn này 
được tạo ra bằng cách cho bề mặt kim loại tiếp xúc với dung dịch chất làm trơn trong 
nước, trong đó dung dịch này chứa ít nhất một oxit tan trong nước, oxit ngậm nước 
hoặc/và oxit liên kết với nước hoặc/và silicat và một thành phần là vật liệu polyme hữu 
cơ, vật liệu polyme hữu cơ này được sử dụng phần lớn là monome, oligome, co-oligome, 
polyme hoÆc/vµ các copolyme trên cơ sở ionome, axit acrylic/axit metacrylic, epoxit, 
etylen, polyamit, propylen, styren, uretan, este hoặc/và muối của các hợp chất này. Sáng 
chế cũng đề cập đến hỗn hợp chất làm trơn dùng trong phương pháp nêu trên, lớp chất 
làm trơn được tạo ra bằng phương pháp đó. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình phủ lớp phosphat và sau đó là lớp polyme làm trơn 

lên bề mặt kim loại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuẩn bị các phôi kim loại để dập nguội, quy trình này 

bắt đầu bằng cách tráng lớp phủ phosphat và sau đó tráng lớp phủ ngoài chất làm trơn có 
chứa chủ yếu là vật liệu polyme hữu cơ, trong đó lớp phủ phosphat được tạo thành từ 
dung dịch nước phosphat hoá có tính axit chứa chủ yếu canxi, magie và/hoặc mangan, 
cũng như phosphat, và trong đó, lớp phủ ngoài làm trơn được tạo thành bằng cách cho bề 
mặt đã có lớp phủ phosphat tiếp xúc với hỗn hợp chất làm trơn chứa nước có chứa vật 
liệu polyme hữu cơ trên cơ sở ionome và, tuỳ ý, cũng trên cơ sở vật liệu không phải là 
ionome, và trong đó, vật liệu polyme hữu cơ này chủ yếu là các monome, các oligome, 
các oligome đồng trùng hợp, các polyme và/hoặc các polyme đồng trùng hợp trên cơ sở 
các ionome, axit acrylic/axit metacrylic, epoxit, etylen, polyamit, propylen, styren, 
uretan, (các) este và/hoặc (các) muối của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp chất 
làm trơn dùng trong phương pháp nêu trên, lớp phủ ngoài có tác dụng làm trơn được tạo 
ra hỗn hợp nhất làm trơn này. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp phủ bề mặt kim loại bằng hỗn hợp chất làm trơn 

có chứa sáp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị phôi gia công bằng kim loại để tạo hình 

nguội bằng cách phủ một lớp chất làm trơn (= lớp phủ ngoài) lên bề mặt bằng kim loại 
hoặc bề mặt kim loại đã được phủ trước đó bằng một lớp phủ ngoài thông thường. Lớp 
chất làm trơn này được tạo ra bằng cách cho bề mặt kim loại tiếp xúc với dung dịch chất 
làm trơn trong nước, trong đó dung dịch này chứa ít nhất hai loại sáp có tính chất khác 
nhau và một thành phần là vật liệu polyme hữu cơ, vật liệu polyme hữu cơ này được sử 
dụng phần lớn là monome, oligome, co- oligome, polyme hoặc/và các copolyme trên cơ sở 
ionome, axit acrylic/axit methacrylic, epoxit, etylen, polyamit, propylen, styren, uretan, este 
hoặc/và muối của các hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập đến các hỗn hợp chất làm trơn 
dùng trong phương pháp nêu trên, lớp chất làm trơn được tạo ra bằng phương pháp đó. 
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(30) 200805067-6        04.07.2008 SG 
(71) 3RD BRAND PTE. LTD. (COMPANY REGISTRATION NO. 200719143G)  (SG) 

100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 
(72) UNDERWOOD, John Anthony (GB), KEYS, Christopher Edward (GB), KERO, 

Markku (FI), LElNONEN, Rainer (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp làm tương hợp nhiều thuê bao di 

động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tự động làm tương hợp nhiều thuê bao di 

động. Hệ thống này bao gồm ít nhất một máy chủ để nhận từ mỗi thuê bao di động trong 
số nhiều danh sách liên lạc của thuê bao di động. Máy chủ này được làm thích ứng để 
xử lý danh sách liên lạc để tạo ra bộ thông tin liên lạc đã được bình thường hóa cho mỗi 
thuê bao trong hệ thống; so sánh bộ thông tin liên lạc đã được bình thường hóa cho thuê 
bao đã được chọn với đặc điểm nhận dạng của mạng của thuê bao được chuyển giao cho 
mỗi thuê bao với hệ thống; xác định đặc điểm nhận dạng của mạng của các thuê bao 
khớp với đầu vào chứa trong bộ thông tin liên lạc đã được bình thường hóa của thuê bao 
đã được chọn; tập hợp danh sách các đặc điểm nhận dạng của mạng của các thuê bao đã 
được làm tương hợp; và chuyển tiếp lời mời tới từng thuê bao có trong danh sách của các 
đặc điểm nhận dạng của mạng của các thuê bao đã được làm tương hợp.  
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(21) 1-2010-02191 (51) 7 A23G  3/00,  4/06, A23L  1/00 
(22) 07.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/000869  07.02.2009 (87) WO2009/106218 03.09.2009 
(30) 12/036,400       25.02.2008 US 

12/098,048       04.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2010 
(71) SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT  (DE) 

Maximilianstrasse 10, D-68165 Mannheim, Germany 
(72) HASSLINGER, Bernd (DE), KOWALCZYK, Jorg  (DE), WILLIBALD-ETTLE, 

Ingrid (DE), PETERS, Siegfried (DE) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình bọc vỏ thức ăn và thức ăn được bọc vỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn được bọc vỏ bao gồm palatinoza và tác nhân gắn kết và quy 
trình để thu được các thức ăn này.  
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(11) 26079 
(21) 1-2010-02219 (51) 7 G06Q  30/00, G06F  17/30 
(22) 26.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2009/071992  26.05.2009 (87) WO2010/000164 07.01.2010 
(30) 200810127977.4       01.07.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R. China 

(72) LI, Shao  (CN), HUANG, Ziguang  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống để đẩy quảng cáo đến máy khách 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để đẩy quảng cáo đến máy khách. Phương 
pháp này bao gồm các bước: ghi lại thông tin đặc điểm của từng vị trí quảng cáo khả 
dụng trong trò chơi; xác định xem máy khách đã truy cập vị trí quảng cáo nào chưa, và 
nếu máy khách đã truy cập vị trí quảng cáo nào đó, thì đọc thông tin đặc điểm của vị trí 
quảng cáo được truy cập này; và lựa chọn nội đung quảng cáo khớp với vị trí quảng cáo 
được truy cập này theo thông tin đặc điểm đọc được, và đẩy nội dung quảng cáo này đến 
vị trí quảng cáo được truy cập này để hiển thị.  
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(11) 26080 
(21) 1-2010-02224 (51) 7 A23L  1/30 
(22) 12.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2009/000656  12.02.2009 (87) WO2009/102152 20.08.2009 
(30) 10-2008-0013299       14.02.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2010 
(71) BARLEY & OATS CO., LTD.  (KR) 

29-2, Bangma-ri, Bulgap-myeon, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do, 513-832 
REPUBLIC OF KOREA 

(72) CHO, Seog Ho (KR), KIM, Chul Jin (KR), PARK, Jee Won  (KR), KIM, Tae Hui 
(KR), JANG, Jeong Hoon (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm lên men và phương pháp tạo ra sản phẩm lên men 

bằng cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm lên men từ nguyên liệu tự nhiên chứa 

axit nucleic với lượng tù 3 đến 4g hoặc ít hơn trên cơ sở hàm lượng 70g protein hoặc 
hàm lượng 24g chất xơ của khẩu phần ăn trong sản phẩm lên men bằng cách thêm vi 
sinh vật lên men để làm giảm hàm lượng hydrat cacbon và làm tăng hàm lượng beta-
glucan trong nguyên liệu tự nhiên, đến sản phẩm lên men từ nguyên liệu tự nhiên được 
tạo ra theo phương pháp này. 
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(21) 1-2010-02239 (51) 7 C09D  9/00 
(22) 05.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/033148 05.02.2009 (87) WO2009/108474 03.09.2009 
(30) 61/032,449      29.02.2008 US 
(71) MALLINCKRODT BAKER INC  (US) 

222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, United States of America 
(72) GEMMILL, William, R. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm làm sạch nền vi điện tử và quy trình làm sạch cặn 

bằng cách dùng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch nền vi điện tử bao gồm:  

a) ít nhất một sulfon hữu cơ với lượng nằm trong khoảng từ 80% đến 99% khối lượng 
chế phẩm;  
b) nước với lượng nằm trong khoảng từ 0,5% đến 19% khối lượng chế phẩm; và  
c) ít nhất một thành phần tạo ra ion tetrafloroborat với lượng nằm trong khoảng từ 0,5% 
đến 10% khối lượng chế phẩm, và  
d) tùy ý ít nhất một rượu polyhydric 
đặc biệt hữu dụng để làm sạch cặn khắc ăn mòn/cặn tro khỏi thiết bị hoặc nền vi điện tử 
có lớp phủ chống phản xạ có thành phần chính là silic và các chất điện môi K thấp. Sáng 
chế còn đề cập đến quy trình làm sạch cặn bằng cách dùng chế phẩm này.  
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(11) 26082 
(21) 1-2010-02259 (51) 7 H02H  7/085, H02P  23/00, H02H  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2010 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) KITANAKA, Hidetoshi (JP), OKAYAMA, Hideo (JP), FURUTANI, Shinichi (JP), 

TAKEUCHI, Toshie  (JP), TSUKIMA, Mitsuru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ điều khiển dẫn động dùng cho động cơ AC 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ điều khiển dẫn động (10A; 10B) dùng cho động cơ AC có thể ngăn 
ngừa sự tạo điện thế vượt mức giữa hai dây của động cơ (6) và giữa hai tiếp điểm của bộ 
đóng ngắt dừng động cơ và hồ quang liên tục giữa hai tiếp điểm của bộ đóng ngắt dừng 
động cơ bất chấp loại sự cố xảy ra, ngay cả khi pha trong đó điểm không của dòng điện 
không được tạo ra và pha trong đó điểm không của đòng điện được tạo ra cùng tồn tại 
trong dòng điện sự cố chạy giữa bộ đổi điện (12) và động cơ. Bộ điều khiển (17A) được 
cấu hình để không mở bộ đóng ngắt động cơ (16) ở thời điểm khi trạng thái của dòng 
điện được phát hiện được xác định là bất thường nhưng mở ở thời điểm khi trạng thái 
dòng điện được xác định là bình thường, ngay cả khi lệnh đóng bộ đóng ngắt cơ bản 
MKCO ngắt (mức L).  
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(11) 26083 
(21) 1-2010-02263 (51) 7 C01G  29/00 
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(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY   (US) 

550 West Adams Street, Chicago, IL 60661-3676, United States of America  
(72) LUAN Wenqi  (US), LIU Qingxia  (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nung thạch cao và thiết bị áp lực để nung thạch 

cao một cách liên tục 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp nung thạch cao trong thiết bị phản ứng áp lực bằng cách 

phun các khí của quá trình cháy và không khí vào trong thiết bị phản ứng áp lực để tạo 
ra tầng sôi của thạch cao, và nung nóng tầng sôi của thạch cao trong thiết bị phản ứng áp 
lực đủ để tạo ra hemihyđrat đã nung.  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America  

(72) JI, Tingfang  (CN), AGRAWAL, Avneesh  (US), GOROKHOV, Alexei Y.  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp hạn chế sự ô nhiễm tín hiệu dẫn trong mạng 
không dây. Theo một khía cạnh, sự ô nhiễm tín hiệu dẫn có thể được hạn chế nhờ giảm 
mật độ và/hoặc công suất truyền của các tín hiệu dẫn thông thường khi có thể. ô có thể 
gửi tín hiệu dẫn thông thường ở mật độ thứ nhất và mức công suất truyền thứ nhất trong 
khoảng thời gian thứ nhất và có thể gửi tín hiệu dẫn thông thường ở mật độ thứ hai và 
mức công suất truyền thứ hai trong khoảng thời gian thứ hai. Mật độ thứ hai có thể thấp 
hơn mật độ thứ nhất và/hoặc mức công suất truyền thứ hai có thể thấp hơn mức công 
suất truyền thứ nhất. Mật độ thấp hơn có thể đạt được nhờ gửi tín hiệu dẫn thông thường 
ít thường xuyên hơn, trên ít sóng mang phụ hơn, và/hoặc từ ít anten hơn. ô có thể xác 
định liệu có giảm mật độ và/hoặc công suất truyền của tín hiệu dẫn thông thường dựa 
trên phụ tải mạng, các SINR của các thiết bị đầu cuối . . . Theo khía cạnh khác, sự « 
nhiễm tín hiệu dẫn có thể được hạn chế nhờ thực hiện khử tín hiệu dẫn tại thiết bị đầu 
cuối.  
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(30) 08005350.7       20.03.2008 EP 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) BARTHELMES, Juergen (DE), RUETHER, Robert (DE), KURTZ, Olaf (DE), 

DANKER, Michael  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình chế tạo hệ lớp Ni-P và nền thiết bị điện tử chứa hệ 

lớp thu được bằng quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ lớp có chứa trên nền, bề mặt của nó đã được đánh bóng bằng 

điện, (i) lớp Ni có độ dầy ≤ 3,0μm, (ii) lớp Ni-P có độ dầy ≤ 1,0 μm, (iii) lớp Au có độ 
dầy ≤ 1,0μm.  
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(11) 26086 
(21) 1-2010-02288 (51) 7 G11B  7/0045,  7/007,  7/125 
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(86) PCT/JP2009/003782  06.08.2009 (87) WO2010/016264 11.02.2010 
(30) 61/086,844      07.08.2008 US 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 5718501 Japan 
(72) SHOJI, Mamoru (JP), ITO, Kiyotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện lưu trữ thông tin, thiết bị đọc thông tin, thiết bị 

ghi thông tin, phương pháp đọc và phương pháp ghi 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện lưu trữ thông tin theo sáng chế có n lớp lưu trữ thông 

tin (trong đó n là số nguyên và n≥3), trên có dữ liệu có thể được ghi bằng chùm tia laze 
và mà nó được sắp xếp chồng lên nhau. Mỗi trong số n lớp lưu trữ có vùng ghi thử để 
xác định công suất ghi của chùm tia laze. Khi n lớp này được đếm từ một lớp được đặt ở 
khoảng cách xa nhất từ bề mặt của phương tiện trên đó chùm tia laze đi tới, có sự sai 
lệch vị trí hướng kính lớn hơn giũa đầu đường biên ngoài của lớp trong cùng của các 
vùng ghi thử của các lớp l−u trữ thông tin thứ i và (i+1) (trong đó i là số nguyên thoả 
mãn 2≤i≤n-1) và đầu đường biên trong của vùng ghi thử bên ngoài khác so với giữa đầu 
đường biên ngoài của lớp trong cùng của các vùng ghi thử của các lớp lưu trữ thông tin 
thứ j và (J+1) (trong đó j là số nguyên thoả mãn 1≤j≤i-1) và đầu đường biên trong của 
vùng ghi thử bên ngoài khác.  
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(71) LAY LINE GENOMICS S.P.A.  (IT) 

Via Prospero Colonna, 32 00149 Roma, Italy 
(72) BENIGNI Fabio (IT), D'AMBROSIO Daniele (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể, dẫn xuất của kháng thể và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng TrkA chứa: a) chuỗi nặng thay đổi chứa một trình 
tự được chọn từ bất kỳ trong số BXhVH1, BXhVH2, BXhVH3, BXhVH4, BXhVH5, 
hoặc HuVHWOv; hoặc trong số các biến thể của bất kỳ trong số các trình tự nêu trên 
và/hoặc b) chuỗi nhẹ thay đổi chứa một trình tự được chọn từ bất kỳ trong số BXhVL1, 
BXhVL2, BXhVL3, BXhVL4, BXhVL5, BXhVL6, BXhVL7 hoặc BXhVL8; hoặc trong 
số các biến thể của bất kỳ trong số các trình tự nêu trên. Sáng chế cũng đề cập đến dẫn 
xuất của các kháng thể này và dược phẩm chứa chúng. 
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(11) 26088 
(21) 1-2010-02304 (51) 7 F16M 1/00 
(22) 31.08.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 098139824 23.11.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD   (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan  
(72) LIN, YING-Chin  (TW), LIN, Chien-Cheng  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hộp ắc quy cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp ắc quy cho xe máy, hộp ắc quy này được gắn cố định trên 
khung giá của xe, có một khoang trống, trong hộp ắc quy được thiết kế một tấm chịu tải 
kiểu khay kéo, tấm chịu tải này dùng để đặt ắc quy, trong đó phía trên khoang trống hộp 
ắc quy đặt vách gia cường, vách gia cường này kéo dài tới cạnh thứ hai của khoang 
trống, bên cạnh đó ở hai bên và phía dưới kéo dài của khoang trống hộp ắc quy có tấm 
chắn nước, tấm chắn nước này nhô ra ngoài so với vách gia cường, trên tấm chắn nước 
phía dưới hộp ắc quy đặt một cái rãnh lõm, trên rãnh này có lỗ bắt vít để bắt chặt vào 
tấm chịu tải, tấm chắn nước này có thể chắn bùn và nước cuộn lên từ bánh sau, và có thể 
phòng chống nước thấm vào bên trong hộp ắc quy một cách hiệu quả, tăng hiệu quả sử 
dụng và tuổi thọ cho ắc quy.  
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(11) 26089 
(21) 1-2010-02311 (51) 7 G01R  15/20,  21/08 
(22) 26.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/053495      26.02.2009 (87) WO/2009/119238 01.10.2009 
(30) 2008-076274      24.03.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) TOSHIBA TOKO METER SYSTEMS CO., LTD.   (JP) 

12-7, Shiba 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1050014, JP.  
(72) KUROKI, Yuta  (JP), SAKOYAMA, Mitsuhiro  (JP), KUROKAWA, Fuyuki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ dò dòng điện và oát kế sử dụng bộ dò dòng điện này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dò dòng điện bao gồm vật dẫn điện dạng tấm (4) được gấp thành 
một phần theo hướng chiều dọc để có hai phần song song với nhau và hướng vào nhau, 
có một khoảng chiều rộng cho trước ở giữa (w1), nhờ đó tạo thành mạch điện vòng (2a) 
trong vật dẫn điện và bộ biến thế điện từ (2) được đặt vào giữa hai phần của vật dẫn điện 
(4; 4a, 4b) sao cho trục cảm ứng từ là song song với hướng chiều rộng của vật dẫn điện 
(4), mà chiều dài của nó (a) theo hướng trục cảm ứng từ là nhỏ hơn so với chiều rộng 
(w1) của vật dẫn điện.  
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(11) 26090 
(21) 1-2010-02352 (51) 7 C07D  498/10, A61K  31/357, A61P  

11/06,  11/08 
(22) 04.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/GB2009/000298  04.02.2009 (87) WO2009/098448 13.08.2009 
(30) 0802192.5       06.02.2008 GB 

0822437.0       09.12.2008 GB 
(71) 1. ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151, Sodertalje, Sweden 
2. PULMAGEN THERAPEUTICS (SYNERGY) LlMITED  (GB) 
8/9 Spire Green Centre, Flex Meadow, Harlow, Essex CM19 5TR, United Kingdom 

(72) ALCARAZ, Lilian (FR), BAILEY, Andrew (GB), BULL, Richard, James (GB), 
JOHNSON, Timothy  (GB), KINDON, Nicholas, David (GB), LISTER, Andrew, Stuart  
(GB), ROBBINS, Andrew, James  (GB), STOCKS, Mlchael, John (GB), TEOBALD, 
Barry, John (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất amit mạch vòng xoắn, quy trình điều chế, dược phẩm 

chứa chúng và quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất amit mạch vòng xoắn có công thức I,  

 

  
 
muối dược dụng của chúng, có tác dụng làm chất đối kháng thụ thể muscannic và chất 
chủ vận thụ thể β-adrenergic, quy trình điều chế chúng, dược phẩm chứa các chất này, 
để dùng trong điều trị các rối loạn ở phổi.  
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(11) 26091 
(21) 1-2010-02361 (51) 7 A01N  43/50,  63/02, A01P  3/00 
(22) 31.03.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/057038      31.03.2009 (87) WO/2009/123346 08.10.2009 
(30) 2008-090141      31.03.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2011 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, JP 
(72) ISHIHARA, Yoshiaki (JP), SHINDO, Takeshi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm trừ sâu dạng huyền phù nước 

  (57)    Khi chất hoạt động bề mặt silicon hữu cơ được bổ sung vào chế phẩm trừ sâu dạng 
huyền phù nước chứa hợp chất gồm thành phần có hoạt tính của thuốc trừ sâu ít tan 
trong nước vì mục đích là để đạt được một sự nâng cao về hoạt tính và thu được chế 
phẩm, thì nảy sinh các vấn đề dưới đây: đó là, (1) độ nhớt của chế phẩm tăng lên; (2) 
một lượng lớn bọt do chất hoạt động bề mặt silicon hữu cơ có xu hướng phát sinh ở thời 
điểm điều chế dung dịch phun; và các chất tương tự. Vì thế, việc đo chế phẩm và điều 
chế dung dịch phun là khó khăn. Sáng chế đề xuất chế phẩm trừ sâu dạng huyền phù 
nước chứa (a) hợp chất gồm thành phần có hoạt tính của thuốc trừ sâu ít tan trong nước, 
(b) chất hoạt động bề mặt silicon hữu cơ, (c) chất làm giảm độ nhớt, (d) chất chống bọt, 
(e) chất điều chỉnh độ pH và (f) chất phân tán, chất mà được kìm hãm về khả năng làm 
tăng độ nhớt, dễ đo, hầu như không tạo bọt ở thời điểm pha loãng với nước và dễ điều 
chế dung dịch phun.  
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(11) 26092 
(21) 1-2010-02373 (51) 7 C05C  3/00, C05B  1/00, C05D  3/00,  
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(22) 20.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/034616 20.02.2009 (87) WO/2009/111182 11.09.2009 
(30) 12/041,321      03.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) 1. SPECIALTY FERTILIZER PRODUCTS, LLC   (US) 

11550 Ash Street, Suite 220, Leawood, KS 66211, United States of America  
2. John Larry SANDERS  (US) 
13101 Canterbury, Leawood, KS 66209, USA 

(72) John Larry SANDERS  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nguyên liệu phân bón chứa hai muối có tác dụng làm tăng 

năng suất cây trồng và phương pháp bón phân cho cây trồng 
bằng cách sử dụng nguyên liệu phân bón này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu phân bón nhiều thành phần và phương pháp sử dụng 
chúng, trong đó nguyên liệu phân bón này bao gồm sản phẩm phân bón thứ nhất và thứ 
hai, sản phẩm phân bón thứ nhất và thứ hai này tương ứng gồm phân bón amoniac (ví dụ 
ure) kết hợp với muối canxi một phần của copolyme đã chọn, và phân bón có chứa 
phospho (ví dụ DAP) kết hợp với muối natri một phần của copolyme đã chọn. Tốt nhất 
nếu, phân đoạn copolyme của sản phẩm phân bón thứ nhất và thứ hai là copolyme của 
axit itaconic và anhyđrit maleic. Nguyên liệu phân bón này tạo ra năng suất cây trồng 
được tăng cường theo cách hiệp đồng khi được áp dụng cho đất hoặc cây trồng đang sinh 
trưởng.  
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(11) 26093 
(21) 1-2010-02390 (51) 7 H04L  27/36 
(22) 06.02.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/033348 06.02.2009 (87) WO/2009/100302 13.08.2009 
(30) 61/027,143      08.02.2008 US 

61/034,227      06.03.2008 US 
12/366,010      05.02.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) LUO, Tao  (CA), MONTOJO, Juan  (ES), ZHANG, Xiaoxia  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều biến dữ liệu để đa công đồng 

pha/cầu phương trong truyền thông không dây 
  (57)    Các hệ thống và phương pháp được mô tả hỗ trợ việc truyền và nhận các tín hiệu qua các 

nhánh 1 và Q của kênh truyền thông để giảm bớt khả năng mất cân bằng I/Q. Cụ thể 
hơn, thiết bị có thể truyền tín hiệu qua các nhánh I và Q để phân phối công suất cuộc 
truyền một cách gần như bằng nhau cho kênh cho trước. Thiết bị có thể giải điều biến dữ 
liệu bằng mã hoặc ma trận có bộ điều chỉnh phức và thực tạo ra trên nhánh I và Q tín 
hiệu cho cuộc truyền. Khi kênh có nhiều nguồn tài nguyên, thiết bị có thể luân phiên 
hoặc truyền qua nhánh I trung một nguồn tài nguyên và nhánh Q trong nguồn tài nguyên 
khác để phân phối công suất cho tín hiệu cho trước. Thiết bị cũng có thể áp dụng mã xáo 
trộn liên hợp để phân phối tín hiệu qua cả nhánh I và nhánh Q. Thiết bị cũng có thể sử 
dụng QPSK hoặc điều biến thứ tự cao hơn để gửi các tín hiệu được tính bình quân cho 
cùng người dùng.  
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(22) 18.03.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/053186 18.03.2009 (87) WO 2009/115547 24.09.2009 
(30) 08152987.7      19.03.2008 EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.   (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium  
(72) MACDONALD, Gregor, James  (GB), THURlNG, Johannes, Wilhelmus, John F.  

(NL), STANlSLAWSKI, Pauline, Carol  (AU), ZHUANG, Wei  (CN), VAN 
ROOSBROECK, Yves, Emiel, Maria  (BE), VAN DEN KEYBUS, Frans, Alfons, 
Maria  (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Triazol được thế ở ba vị trí 1, 2, 4, dược phẩm chứa chúng và 

quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 1-aryl-3-anilin-5-alkyl-1,2,4-triazol và các chất tương tự 

hoặc muối dược dụng của chúng, quy trình điều chế chúng, dược phẩm chứa chúng hữu 
ích trong trị liệu, có công thức (I)  

 

  
 

Cụ thể, sáng chế đề cập đến các chất điều biến hoạt tính dương, hiệu nghiệm đối với các 
thụ thể axetylcholin nicotinic, chất điều biến hoạt tính dương này có khả năng làm hiệu 
lực của chất chủ vận thụ thể nicotin. 
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(11) 26095 
(21) 1-2010-02409 (51) 7 H04N  7/14 
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(86) PCT/CN2009/071738   12.05.2009 (87) WO2009/143741 03.12.2009 
(30) 200810111384.9         29.05.2008 CN 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

4/F. East 2 Block. SEG Park. Zhenxing Rd., Futian District Shenzhen, Guangdong 
518044, China 

(72) YU, De (CN), WANG, Taowei (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị phát tệp tin truyền thông 

theo yêu cầu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phát tệp tin truyền thông theo yêu cầu, bao gồm: máy 

chủ, khi nhận yêu cầu phát tệp tin truyền thông theo yêu cầu từ máy khách, cung cấp 
thông tin chỉ số trong tệp tin truyền thông tự định nghĩa đến máy khách; máy chủ, khi 
nhận yêu cầu tiến trình phát từ máy khách, theo thời gian được yêu cầu trong yêu cầu 
tiến trình phát, tìm kiếm vị trí địa chỉ bắt đầu của dữ liệu truyền thông tương ứng với 
thời gian được yêu cầu trong thông tin chỉ số; máy chủ, theo vị trí địa chỉ bắt đầu của dữ 
liệu truyền thông, đọc ra dữ liệu truyền thông tương ứng với thời gian được yêu cầu 
trong tệp tin truyền thông tự định nghĩa, và cung cấp dữ liệu truyền thông đến máy 
khách. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống và thiết bị phát tệp tin truyền thông theo yêu 
cầu, trong đó thông tin chỉ số thu được bằng cách phân tích tệp tin truyền thông gốc chia 
tệp tin truyền thông gốc thành các đoạn riêng lẻ theo thời gian, do đó người dùng, khi 
xem chương trình và dịch chuyển thanh tiến trình, có thể kết nối nhanh chóng được với 
dữ liệu truyền thông ở thời điểm tương ứng với vị trí kéo và thả, do vậy trải nghiệm sử 
dụng của người dùng được cải thiện.  
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(71) ABB RESEARCH LTD   (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland  
(72) SCHMlDT, Lars E.  (DE), SINGH, Bandeep  (IN), CLIFFORD, Stephen  (GB), 

SCHAAL, Stephane  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ cách điện được cải biến bề mặt, phương pháp tạo ra hệ cách 

điện này và đồ điện chứa hệ cách điện này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ cách điện được cải biến bề mặt có bề mặt siêu kỵ nước, hệ cách 

điện này bao gồm thành phần polyme tổng hợp được làm tăng cứng hoặc hóa rắn chứa ít 
nhất một chất độn và tùy ý chất phụ gia khác, khác biệt ở chỗ, ít nhất một chất độn được 
chọn từ nhóm chất độn bao gồm oxit vô cơ, hydroxit vô cơ và oxyhydroxit vô cơ và bề 
mặt của hệ cách điện ở dạng bề mặt kết cấu có đặc điểm cỡ micro và nano, nhờ đó bề 
mặt này được phủ bằng hợp chất kỵ nước lỏng; và phương pháp tạo ra hệ cách điện này.  
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(21) 1-2010-02428 (51) 7 H04W  36/08 
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(72) CHAPONNIERE, Etienne F.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo sự liên tục chất lượng dịch vụ 

trong suốt thủ tục di động trong môi trường truyền thông 
không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống và phương pháp để hỗ trợ sự liên tục chất lượng dịch 
vụ (QoS) trong suốt thủ tục di động giữa các trạm cơ sở. Thông tin cấu hình giao thức 
lớp 2 (L2) cho QoS (chẳng hạn như, kết nối lên, kết nối xuống, . . . ) và/hoặc thông tin 
cầu hình QoS kết nối lên được đặt bởi trạm cơ sở nguồn có thể được truyền qua giao 
diện (chẳng hạn như, giao diện X2, . . . ) tới trạm cơ sở đích trong suốt thủ tục di động 
giữa các trạm cơ sở. Ngoài ra, trạm cơ sở đích có thể lựa chọn xem liệu có sử dụng lại ít 
nhất một phần của thông tin cấu hình giao thức L2 cho QoS và/hoặc thông tin cầu hình 
QoS kết nối lên nhận được từ trạm cơ sở nguồn hay không. Hơn nữa, thông tin cấu hình 
giao thức L2 cho QoS và/hoặc thông tin cấu hình QoS kết nối lên không được chọn để 
được sử dụng lại có thể được tái thiết lập. 
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(72) SAMBHWANI, Sharad Deepak  (US), Mohanty, Bibhu P.  (US), YAVUZ, Mehmet  
(TR), KAPOOR, Rohit  (IN), CHANDE, Vinay  (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông không dây cải tiến cho thiết bị người dùng 
(UE : User Equipment) ở trạng thái nửa kích hoạt. Ví dụ, trạm cơ sở có thể sử dụng tài 
nguyên kênh không dây cụ thể, được theo dõi bởi thiết bị UE ở trạng thái CELL-FACH 
chẳng hạn, để kích hoạt thông tin phản hồi kênh từ thiết bị UE. Thông báo kích hoạt có 
thể chứa lệnh rõ ràng yêu cầu thiết bị UE cung cấp thông tin trả lời, hoặc có thể chứa 
một phần dữ liệu lưu lượng liên kết xuống gửi tới thiết bị UE, trong đó thiết bị UE được 
cấu hình để đáp lại việc nhận được dữ liệu lưu lượng theo cách phù hợp. Thiết bị UE có 
thể giữ nguyên trạng thái CELL-FACH khi nhận và trả lời thông báo kích hoạt, và có thể 
tiếp tục thu phần dữ liệu lưu lượng còn lại ở trạng thái này. Do đó, sáng chế nâng cao 
hiệu quả và độ tin cậy khi truyền thông không dây ở trạng thái nửa kích hoạt. 
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(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Harry Javier BARRAZA  (CO), Sejing KIM  (KR), Orlin Dimitrov VELEV  (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chứa ít nhất hai pha lỏng không thể trộn lẫn được 

tách riêng bởi mặt phân cách lỏng - lỏng và quy trình điều 
chế nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa ít nhất hai pha lỏng không thể trộn lẫn được tách bằng 
mặt phân cách lỏng-lỏng, trong đó mặt phân cách này được ổn định bằng tổ hợp các vi 
hạt polyme sinh học hấp phụ trên mặt phân cách này, khác biệt ở chỗ, các tính chất của 
mặt phân cách này được cải biến nhờ sự kết hợp của ít nhất một nhóm chức của polyme 
sinh học nêu trên, ví dụ hydroxypropyl metyl xenluloza phtalat, với ít nhất một phối tử, 
ví dụ eosin. Điều nay cho phép, ví dụ, sản xuất các nhũ tương màu và cụ thể là các bọt 
và bong bóng màu.  
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Nathalie  (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất 2-aryl-6-phenyl-imidazo[L,2-A] pyridin được thế 

nhiều lần, quy trình điều chế, thuốc và dược phẩm chứa chúng
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I), trong đó: R1 là nhóm phenyl hoặc 

nhóm naphtyl, cả hai nhóm này có thể tùy ý được thế; X là từ 1 đến 4 phần tử thế, giống 
hoặc khác nhau và được chọn từ hydro, halogen, (C1-C10)alkyl, halo(C1-C10)alkyl, 
(C1-C10)alcoxy, NRaRb, xyano, hoặc nitro; R, ở các vị trí 3, 5, 7, hoặc 8 của 
imidazo[1,2-a]pyridin, là từ 1 đến 4 phần tử thế, giống nhau hoặc khác nhau; R2 và R3 , 
độc lập với nhau, là nguyên tử hydro hoặc nhóm (C1-C10)alkyl tuỳ ý được thế; nhóm 
aryl tuỳ ý được thế; R2 và X có thể tạo ra, cùng với các nguyên tử cacbon mang chúng, 
vòng cacbon có từ 5 đến 7 nguyên tử cacbon; và R4 là nguyên tử hydro, nhóm (C1-
C10)alkyl tuỳ ý được thế, hoặc nhóm aryl tùy ý được thế bằng một hoặc nhiều phân tử 
thế. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc và dược phẩm chứa chúng để sử dụng trong việc 
điều trị bệnh và các phương pháp tổng hợp chúng.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Các chất ức chế hoạt tính protein tyrosin kinaza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất ức chế hoạt tính protein tyrosin kinaza. Cụ thể, sáng 
chế đề cập đến các hợp chát ức chế hoạt tính protein tyrosin kinaza của các thụ thể yếu 
tố sinh trưởng, dẫn đến quá trình ức chế sự truyền tín hiệu của thụ thể, ví dụ, quá trình 
ức chế sự truyền tín hiệu của thụ thể VEGF. Sáng chế cũng đề xuất các hợp chất, dược 
phẩm và quy trình sản xuất thuốc để điều trị các bệnh và tình trạng bệnh lý tăng sinh tế 
bào và các bệnh, tình trạng bệnh lý và rối loạn về mắt.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm khử trùng và phương pháp làm sạch nước bị ô nhiễm 

  (57)     Sáng chế liên quan đến chế phẩm và quy trình khử trùng, đặc biệt là làm sạch nước bị « 
nhiễm. Sáng chế đặc biệt hữu ích trong việc loại bỏ các tạp chất lơ lửng và vi sinh vật có 
hại gây ô nhiễm như vi khuẩn, virut và nấm mốc trong nước để làm cho nó sạch và phù 
hợp cho con người. Sáng chế đề xuất chế phẩm và quy trình khử trùng, chế phẩm bao 
gồm một chất diệt khuẩn oxy hóa và chất khử chất diệt khuẩn giải phóng trễ gồm một 
anion là một chất khử.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phân tích tia X 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị phân tích tia X dùng để chiếu vết mẫu bằng chùm tia X. ống tia 
X được tạo ra có vết nguồn mà chùm tia X phân kỳ được tạo ra từ đó có năng lượng thứ 
nhất đặc trưng, và năng lượng bức xạ hãm; phần quang học tia X thứ nhất tiếp nhận 
chùm tia X phân kỳ và hướng chùm tia về phía vết mẫu, đồng thời tạo đơn sắc cho chùm 
tia; và phần quang học tia X thứ hai tiếp nhận chùm tia X phân kỳ và hướng chùm tia về 
phía vết mẫu, đồng thời tạo đơn sắc cho chùm tia theo năng lượng thứ hai. Phần quang 
học tia X thứ nhất có thể tạo đơn sắc cho năng lượng đặc trưng từ vết nguồn, và phần 
quang học tia X thứ hai có thể tạo đơn sắc cho năng lượng bức xạ hãm từ vết nguồn. Các 
phần quang học tia X có thể là các phần quang học nhiễu xạ cong, để tiếp nhận chùm tia 
X phân kỳ từ ống tia X và hội tụ chùm tia ở vết mẫu. Hoạt động dò cũng được thực hiện 
để dò và đo các độc tố khác nhau trong, như các sản phẩm nhân tạo bao gồm đồ chơi và 
các đồ điện tử.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chỉnh trục quang học giữa sợi quang học và 

thiết bị quang học 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chỉnh trục quang học giữa sợi quang học và thiết bị 

quang học cho phép tìm ra vị trí tiếp xúc của bộ nối ở phía sợi quang học và bộ nối ở 
phía thiết bị quang học một cách đơn giản và nhanh chóng. Phương pháp điều chỉnh trục 
quang học giữa sợi quang học và thiết bị quang học theo sáng chế bao gồm bước thứ 
nhất là bước định vị trí một bộ nối trong số hai bộ nối (bộ nối phía sợi quang học (c1) và 
bộ nối phía thiết bị quang học (c2)) ở phía trên như bộ nối thứ nhất (81) và định vị trí bộ 
nối kia theo phương thẳng đứng ở phía dưới của bộ nối thứ nhất (81) như bộ nối thứ hai 
(82) và sắp xếp chúng sao cho các phần ghép của các bộ nối thứ nhất và thứ hai (81, 82) 
có thể nằm đối diện ở trạng thái tách biệt với nhau, bước thứ hai là bước làm cho bộ nối 
thứ nhất (81) hạ xuống bộ nối thứ hai (82) và làm cho các bộ nối thứ nhất và thứ hai (81, 
82) tiếp xúc với nhau, và bước thứ ba là bước nâng bộ nối thứ nhất (81) nhờ phương tiện 
nâng (28) và tách các bộ nối thứ nhất và thứ hai (81, 82) với khoảng cách định trước (L).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất isosorbit, chế phẩm chứa chúng và phương pháp điều 

vị của chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất isosorbit có công thức (I) dưới đây và một số nhóm của 

chúng, dùng để làm chất điều hương hoặc chất điều vị, cụ thể là chất điều vị umami, 
hương liệu umani và chất làm tăng hương vị umani trong thực phẩm, đồ uống, và các 
chế phẩm ăn được khác.  
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(72) XU, Jiajian  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống hiển thị và xử lý danh sách tệp tin 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để hiển thị và xử lý danh sách tệp tin điện tử. 

Phương pháp này bao gồm các bước: xác định từ khoá được sử dụng để sắp xếp trong 
danh sách tệp tin điện tử, truy hồi thông tin từ khoá của mỗi tệp tin điện tử trong danh 
sách tệp tin điện tử này; và hiển thị danh sách tệp tin điện tử mà trong đó các tệp tin điện 
tử đã được sắp xếp.  
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(54) Thiết bị phân phối vật liệu phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối vật liệu phủ bao gồm cụm kích hoạt để kích hoạt 
thiết bị phân phối vật liệu phủ nhằm phân phối vật liệu phủ và vòi phun mà vật liệu phủ 
được phân phối qua đó. Thiết bị phân phối vật liệu phủ còn bao gồm lỗ thứ nhất được 
làm thích ứng để cấp khí nén tới thiết bị phân phối vật liệu phủ và lỗ thứ hai được làm 
thích ứng để cấp vật liệu phủ tới thiết bị phân phối vật liệu phủ. Thiết bị phân phối vật 
liệu phủ còn bao gồm máy phát có trục. Bánh tuabin được lắp trên trục. Khí nén được 
nối với lỗ thứ nhất sẽ tác động vào bánh tuabin để làm quay trục, tạo ra điện áp. Điện 
cực nằm liền kề vòi phun được nối với máy phát để tiếp nhận điện năng từ đó nhằm nạp 
tĩnh điện vật liệu phủ. Các vòng bít thứ nhất và thứ hai sẽ bịt kín trục trong đó trục nhô 
ra từ máy phát ở các đầu của nó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phân phối vật liệu phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối vật liệu phủ bao gồm cụm kích hoạt để kích hoạt 
thiết bị phân phối vật liệu phủ nhằm phân phối vật liệu phủ và vòi phun mà vật liệu phủ 
được phân phối qua đó. Thiết bị phân phối vật liệu phủ còn bao gồm lỗ thứ nhất được 
làm thích ứng để cấp khí nén tới thiết bị phân phối vật liệu phủ và lỗ thứ hai được làm 
thích ứng để cấp vật liệu phủ tới thiết bị phân phối vật liệu phủ. Thiết bị phân phối vật 
liệu phủ còn bao gồm máy phát có trục và bánh tuabin lắp trên trục. Khí nén được nối 
với lỗ thứ nhất sẽ tác động vào bánh tuabin để làm quay trục, tạo ra điện áp. Thiết bị 
phân phối còn bao gồm điện cực nằm liền kề vòi phun và được nối bởi mạch tới máy 
phát để tiếp nhận điện năng nhằm nạp tĩnh điện vật liệu phủ từ đó. Cụm bản mạch chứa 
các linh kiện mạch được tạo kết cấu để bao quanh một phần và che một phần máy phát.  
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(54) Thiết bị phân phối vật liệu phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối vật liệu phủ bao gồm cụm kích hoạt để kích hoạt 
thiết bị phân phối vật liệu phủ nhằm phân phối vật liệu phủ và vòi phun mà vật liệu phủ 
được phân phối qua đó. Thiết bị phân phối vật liệu phủ còn bao gồm nguồn điện áp và 
bộ nhân điện áp để nhân điện áp. Bộ nhân điện áp được nối với nguồn. Cực đầu ra của 
bộ nhân điện áp được nạp tới điện thế tĩnh điện trị số cao và được làm thích ứng để nạp 
vật liệu phủ khi vật liệu phủ được phân phát từ thiết bị phân phối. Thiết bị phân phối vật 
liệu phủ còn bao gồm mạch để tạo sự chỉ thị điện áp nhìn thấy được  cực đầu ra. Mạch 
để tạo sự chỉ thị điện áp nhìn thấy được ở cực đầu ra gồm có trở kháng thứ nhất mà phần 
điện áp ở cực đầu ra sẽ xuất hiện qua đó và bộ khuếch đại. Cực đầu ra của bộ khuếch đại 
được nối với nguồn sáng để tạo sự chỉ thị điện áp nhìn thấy được ở cực đầu ra của bộ 
nhân điện áp.   
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nhũ tương chứa (1->3)-B-D-glucan làm chất ổn định nhũ tương 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhũ tương chứa (1→3)-β-D-glucan làm chất ổn định nhũ tương. 
Sáng chế còn đề cập đến nhũ tương chứa (1→3)-β-D-glucan với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,01 đến 10% trọng lượng, tính theo tổng trọng lượng của nhũ tương. Sáng 
chế còn đề cập đến chất kết dính bitum chứa (1→3)-β-D-glucan với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,005 đến nhỏ hơn 0,1% trọng lượng, tính theo tổng trọng lượng của chất kết 
dính bitum. Sáng chế còn đề cập đến nhũ tương chứa chất nhũ hóa thoái biến sinh học 
mới, cụ thể là kết hợp với (1→3)-β-D-glucan.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nguyên liệu hạt polyme, quy trình sản xuất nguyên liệu này 

và quy trình sản xuất bọt đúc từ nguyên liệu này 
  (57)     Sáng chế đề xuất nguyên liệu hạt polyme dẻo nhiệt có thể giãn nở, gồm  

A) từ 45 đến 98,8% khối lượng là polyme styren,  
B1) từ 1 đến 45% khối lượng là polyolefin có điểm nóng chảy nằm trong khoảng từ 105 
đến 140oC,  
B2) từ 0 đến 25% khối lượng là polyolefin có điểm nóng chảy thấp hơn 105oC,  
C1) từ 0,1 đến 9,9% khối lượng là styren-butađien copolyme khối,  
C2) từ 0, 1 đến 9,9% khối lượng là styren-etylen-butylen copolyme khối,  
D) từ 1 đến 15% khối lượng là chất tạo xốp,  
E) từ 0 đến 5% khối lượng là chất tạo nhân,  
trong đó toàn bộ các hợp phần từ A) đến E) tạo ra 100% khối lượng. Sáng chế cũng đề 
cập đến các quy trình để sản xuất nguyên liệu hạt polyme dẻo nhiệt có thể giãn nở, và 
sản xuất bọt đúc đàn hồi từ nguyên liệu này.  
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(54) Phương pháp và hệ thống phân phối nội dung theo từ khoá 

  (57)     Sáng chế đề xuất kỹ thuật phân phối nội dung mạng, và cụ thể là kỹ thuật phân phối nội 
dung mạng để so khớp từ khoá dựa trên công cụ phát lại phương tiện, kỹ thuật này bao 
gồm các bước: nhận diện từ khoá được bao gồm trong tên của tệp tin phương tiện đang 
được phát lại khi người dùng sử dụng công cụ phát lại phương tiện, thực hiện thao tác so 
khớp đối với từ khoá nội dung trong bảng chỉ số của cơ sở dữ liệu mạng theo từ khoá 
được nhận diện và phân phối nội dung mạng so khớp theo kết quả so khớp, trong đó, nếu 
bấm vào liên kết của nội dung mạng trên công cụ phát lại phương tiện thì người dùng có 
thể truy cập trực tiếp vào trang web nội dung tương ứng. Kĩ thuật này cho phép phân 
phối nội dung mạng trên công cụ phát lại phương tiện được sử dụng phổ biến theo tuỳ 
chỉnh của người dùng và kết hợp dịch vụ giá trị gia tăng với công cụ phát lại phương 
tiện, nhờ đó mở rộng phạm vi quảng cáo thông tin nội dung cho kỹ thuật phân phối nội 
dung theo từ khoá và tăng mức độ quan tâm của nội dung mạng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu dệt kim quấn chống trượt giữ chặt khi tiếp xúc và 

phương pháp dệt vật liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu dệt kim quấn chống trượt giữ chặt khi tiếp xúc (10, 10a) 

bao gồm lớp nền (40) có các sọc nổi (A, A1, A2, B1, B2, B3) của vật liệu (10, 10a) gồm 
các sợi cơ bản mềm (30a, 30b) và các sợi tổng hợp riêng biệt (20a, 20b) được dệt cùng 
nhau. Mỗi mũi sợi tổng hợp (20a, 20b) được vòng quanh mũi sợi tổng hợp trước trong 
cùng một sọc nổi và sau đó được cắt để tạo ra một đoạn sợi riêng biệt (20a, 20b) mà bao 
gồm vòng dạng chữ U (21) trong lớp nền (40) và hai chân (22) nhô ra khỏi lớp nền (40) 
theo một khoảng cách định trước mà được sử dụng để tạo ra các móc (22). Vật liệu này 
có thể có các lỗ (X) hoặc có thể ở dạng phẳng không có lỗ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo điều kiện quản lý ô trong hệ 

thống nhiều « 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tạo điều kiện quản lý ô trong hệ thống 

nhiều ô từ thiết bị đầu cuối truy nhập và trạm cơ sở. Trạm cơ sở và thiết bị đầu cuối truy 
nhập truyền thông qua sóng mang neo và sóng mang bổ sung. Thuật toán khởi động do 
trạm cơ sở tạo ra được gửi đến thiết bị đầu cuối truy nhập. Thuật toán khởi động chứa 
các lệnh yêu cầu thiết bị đầu cuối truy nhập báo cáo các giá trị do liên kết xuống dưới 
dạng hàm số phụ thuộc vào các biến cố khởi động phát hiện được trên sóng mang neo 
và/hoặc sóng mang bổ sung. Các giá trị đo liên kết xuống do được tại thiết bị đầu cuối 
truy nhập được cung cấp cho trạm cơ sở. Các lệnh quản lý ô dựa một phần vào các giá trị 
do liên kết xuống được trạm cơ sở gửi đến thiết bị đầu cuối truy nhập.  
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(54) Kết cấu cố định hệ thống cấp nhiên liệu của xe môtô 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu cố định hệ thống cấp nhiên liệu của xe môtô được làm thích 
ứng để cố định vòi phun nhiên liệu vào một đối tượng, kết cấu này bao gồm nắp vòi 
phun, chi tiết nối, và chi tiết gá cố định. Nắp vòi phun bao gồm đầu cửa xả nối với vòi 
phun nhiên liệu, đầu cửa nạp nối với ống dẫn nhiên liệu, và phần định vị. Chi tiết nối có 
hai đầu lần lượt có lỗ xuyên và phần gài để gài tương ứng với phần định vị của nắp vòi 
phun. Chi tiết gá cố định tương ứng dẫn qua lỗ xuyên của chi tiết nối và được gắn cố 
định vào đối tượng. Nhờ đó, phần gài của chi tiết nối và phần định vị của nắp vòi phun 
được gài tương ứng với nhau sao cho phần định vị được tạo dạng đối xứng qua tâm của 
phần định vị. Như vậy, đầu cửa nạp của nắp vòi phun và chi tiết gá cố định được kết hợp 
với góc không xác định, và điều này sẽ đáp ứng yêu cầu thiết kế cho nhiều kiểu xe môtô 
khác nhau.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
122 

(11) 26116 
(21) 1-2010-02856 (51) 7 H04L  5/02 
(22) 26.03.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/038345 26.03.2009 (87) WO/2009/120827 01.10.2009 
(30) 61/072,034      26.03.2008 US 

12/400,767      09.03.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GAAL, Peter (US), MONTOJO, Juan (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất các kỹ thuật ánh xạ tài nguyên ảo cho tài nguyên vật lý trong hệ thống 
truyền thông không dây. Theo một khía cạnh, tài nguyên ảo (chẳng hạn, khối tài nguyên 
ảo) có thể được ánh xạ cho tài nguyên vật lý trong tập con tài nguyên vật lý được chọn 
dựa vào chức năng ánh xạ thứ nhất, chức năng ánh xạ thứ nhất này có thể ánh xạ tài 
nguyên ảo lân cận cho tài nguyên vật lý không lân cận trong tập con được chọn. Tài 
nguyên vật lý trong tập con được chọn sau đó có thể được ánh xạ cho tài nguyên vật lý 
cấp phát (chẳng hạn, khối tài nguyên vật lý) giữa nhiều tài nguyên vật lý có sẵn dựa vào 
chức năng ánh xạ thứ hai. Theo một thiết kế, chức năng ánh xạ thứ nhất có thể bao gồm 
(i) chức năng ánh xạ lại để ánh xạ chỉ số của tài nguyên ảo cho chỉ số tạm thời và (ii) 
chức năng hoán vị (chẳng hạn, hàm đan xen hàng-cột được đảo bit) để ánh xạ chỉ số tạm 
thời cho chỉ số của tài nguyên vật lý trong tập con được chọn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm gia vị để truyền mùi vị nấu ăn, thức ăn và đồ uống 

chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm gia vị để truyền mùi vị nấu ăn đến các thức ăn và đồ uống. 

Phương tiện để đạt được mục đích này là chế phẩm gia vị chứa axit inosinic hoặc muối 
của chúng, alanin, và sucroza theo các lượng cụ thể so sánh với natri glutamat.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất gia vị để truyền hương thơm chín, gia vị 

và tác nhân truyền hương thơm chín được sản xuất theo 
phương pháp này, thức ăn và đồ uống chứa gia vị này 

  (57)    Sáng chế đề xuất gia vị để truyền hương thơm chín cho thức ăn hoặc đồ uống. Phương 
tiện để đạt được mục đích là tiến hành phản ứng oxy hóa nguồn axit amin và/hoặc nguồn 
peptit và nguồn sacarit.  
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(72) BALASUBRAMANIAN, Srinivasan (IN), DESHPANDE, Manoj, M. (US), YOON, 
Young, C. (US), CHEN, Jen, Mei (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện và tiếp nhận  trạm cơ sở nhỏ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạng chia ô có thể giới thiệu rất nhiều trạm cơ sở có vùng phủ 
sóng giới hạn/hạn chế truy nhập ("nhỏ") do người dùng trực tiếp triển khai như nút B 
thường trú (HNB.' Home Node B) hoặc ô femtô cung cấp cho các thiết bị đầu cuối truy 
nhập (AT : Access Terminal) hoặc thiết bị người dùng (UE : User Equipment) dịch vụ 
truy nhập vào mạng lõi. Phương pháp phát hiện chọn lọc cho phép thiết bị UE phát hiện 
và sử dụng trạm cơ sở nhỏ mà không lãng phí công suất để phát hiện trạm cơ sở lạ hoặc 
tìm kiếm khi không ở trong vùng phủ sóng của bất kỳ trạm cơ sở nhỏ nào đang mở. 
Việc phát hiện có thể phải xác định dựa theo vị trí (ví dụ, tam giác phân trạm cơ sở 
macrô, hệ thống định vị toàn cầu, kênh phát rộng cục bộ, . . . ) là có nằm trong vùng phủ 
sóng của ô femtô mở có thông tin nhận dạng được học thủ công, được truy nhập qua 
danh sách thiết bị ở gần đã được phân phối, v.v.. Có lợi là, thiết bị UE có thể chấp nhận 
sự thay đổi nhỏ về vị trí mà không phải học lại thông tin nhận dạng của ô femtô. Có lợi 
là, kiểu truy nhập được chấp nhận được truyền đến người dùng trực tiếp qua thông tin 
chỉ báo hiển thị trên màn hình.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại và phương pháp diệt trừ các 

sinh vật gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại có hiệu quả diệt trừ mạnh đối với 

các sinh vật gây hại, hợp phần này bao gồm hỗn hợp của hợp chất este có công thức (I) : 
 

  
 

và hợp chất este có công thức (II) 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại và phương pháp diệt trừ các 

sinh vật gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại có tác dụng diệt trừ tuyệt vời đối 

với các sinh vật gây hại, chế phẩm này chứa dạng kết hợp của hợp chất este có công thức (I):  
 

  
 
và hợp chất este có công thức (II):  
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(54) Chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại và phương pháp diệt trừ các 

sinh vật gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại có hiệu quả diệt trừ mạnh đối với 

các sinh vật gây hại, hợp phần này bao gồm hỗn hợp của hợp chất este có công thức (I) : 
 

  
 
và hợp chất este có công thức (II) : 

 
  

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
129 

(11) 26123 
(21) 1-2010-02879 (51) 7 A01N  53/00 
(22) 28.10.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2009-250307 30.10.2009 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) Masayo SUGANO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại và phương pháp diệt trừ các 

sinh vật gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại có hiệu quả diệt trừ mạnh đối với 

các sinh vật gây hại, hợp phần này bao gồm hỗn hợp của hợp chất este có công thức (I) : 
 

  
 
và hợp chất este có công thức (II) : 
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(54) Chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại và phương pháp diệt trừ các 

sinh vật gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt trừ sinh vật gây hại có tác dụng diệt trừ tuyệt vời đối 

với các sinh vật gây hại, chế phẩm này chứa dạng kết hợp của hợp chất este có công thức (I) :  
 

  
 
và hợp chất este có công thức (II):  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới các kỹ thuật gán động tài nguyên báo nhận (ACK) cho thiết bị người 
dùng (UE). Đối với lập lịch động, thông điệp lập lịch có thể được dùng để gửi thông tin 
lập lịch cho một cuộc truyền dữ liệu. Đối với lập lịch bán ổn định, thông điệp lập lịch có 
thể được dùng để gửi phép gán bán ổn định cho nhiều cuộc truyền dữ liệu. Theo một 
khía cạnh, ít nhất một trường thông điệp lập lịch, thường được dùng để mang thông tin 
lập lịch cho lập lịch động, có thể được sử dụng lại để mang phép gán tài nguyên ACK 
cho lập lịch bán ổn định. Theo một thiết kế, UE có thể nhận thông điệp lập lịch mang 
phép gán bán ổn định và có thể thu được phép gán tài nguyên ACK từ ít nhất một trường 
thông điệp lập lịch. UE có thể nhận cuộc truyền dữ liệu được gửi tương ứng với phép gán 
bán ổn định, xác định thông tin ACK cho cuộc truyền dữ liệu, và gửi thông tin ACK với 
tài nguyên ACK.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giao diện người sử dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giao diện người sử dụng để điều khiển thiết bị điện tử. Giao diện 
người sử dụng bao gồm thành phần cảm biến (201) có bề mặt cảm biến (202) và được bố 
trí để tạo ra chỉ thị vị trí chỉ thị vị trí của điểm (231) của bề mặt cảm biến gần nhất với 
ngoại vật (220). Giao diện người sử dụng bao gồm thiết bị cảm biến lực (203a, 203b) 
được bố trí để tạo ra chỉ thị lực chỉ thị các thay đổi tạm thời của các thành phần lực được 
hướng vào bề mặt cảm biến song song với bề mặt cảm biến. Bộ xử lý (205) được bố trí 
để điều khiển thiết bị điện tử trên cơ sở của chỉ thị vị trí và chỉ thị lực, người dùng của 
thiết bị điện tử được cho phép để điều khiển thiết bị điện tử bằng cách sử dụng các mức 
khác nhau và các hướng của lực và/hoặc mô men xoắn được hướng đến bề mặt cảm biến.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) LIU Zongxian (SG), Kok Seng CHONG (SG) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị mã hoá, thiết bị giải mã và phương pháp mã hoá, giải mã

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa có thể mã hóa tín hiệu đa kênh chất lượng cao trong 
khi vẫn giữ được lượng thông tin trong thông tin cấp phát bít ở mức thấp nhất khi sử 
dụng kỹ thuật mã hóa có thể mở rộng đối với tín hiệu đa kênh. Trong thiết bị mã hóa, 
phép biến đổi phân tích thành phần chính (PCA) (101) thực hiện biến đổi phân tích 
thành phần chính tín hiệu trái và tín hiệu phải của tín hiệu đa kênh và tạo ra tín hiệu 
chính của lớp thứ nhất và tín hiệu phụ của lớp thứ nhất. Trong các lớp từ lớp thứ nhất đến 
lớp thứ M (với m là số tự nhiên, bằng 2 hoặc lớn hơn), bộ mã hóa dư thừa thích nghi 
(102-m) (với m là số tự nhiên từ 1 đến M) so sánh độ quan trọng của tín hiệu chính của 
lớp thứ m và độ quan trọng của tín hiệu phụ của lớp thứ m, lựa chọn tín hiệu quan trọng 
hơn, mã hóa tín hiệu đã được lựa chọn, và tạo ra dữ liệu đã mã hóa của lớp thứ m. Từ lớp 
thứ nhất đến lớp thứ M-1, bộ phận mã hóa dư thừa thích nghi (102-m) tạo ra tín hiệu thu 
được bằng cách trừ đi phần tín hiệu đã giải mã của dữ liệu đã mã hóa của lớp thứ m 
trong tín hiệu đã được lựa chọn như là tín hiệu chính của lớp thứ m+1, và tạo ra tín hiệu 
không được lựa chọn như là tín hiệu phụ của lớp thứ m+1.  
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Takahiro (JP), YAMAOKA, Nobuyoshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo ra màng phủ có hoa văn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra màng phủ có hoa văn, khác biệt ở chỗ, bao gồm 
các bước: từ hóa tấm chứa các hạt có từ tính theo hoa văn mong muốn hoặc theo hoa văn 
bổ sung của nó; hoặc cắt một mảnh tương ứng với hoa văn mong muốn ra khỏi tấm nam 
châm; đặt tấm không có từ tính lên tấm đã từ hóa như vậy hoặc lên mảnh được cắt ra 
khỏi tấm nam châm; và phủ lên bề mặt của tấm không có từ tính một chất phủ lỏng 
trong suốt hoặc bán trong suốt chứa các phiến mỏng mịn của vật liệu có từ tính sao cho 
độ dày của chất phủ đã phủ ở trạng thái khô nằm trong khoảng từ 8 đến 50μm; và sấy 
khô hoặc hóa rắn chất phủ lỏng đã phủ sao cho lượng chất không dễ bay hơi của chất 
phủ đo được một phút sau khi phủ nằm trong khoảng từ 60 đến 80% khối lượng, nhờ đó 
tạo ra hoa văn tương ứng với hoa văn có từ tính trong màng phủ được tạo ra từ chất phủ 
lỏng, và sấy khô hoặc hóa rắn hoàn toàn màng phủ.  
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(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
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(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện ghi, thiết bị phát lại và mạch tích hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật phát lại ảnh 3D, trong đó dòng viđeo cảnh nhìn cơ sở và 
dòng viđeo cảnh nhìn phụ thuộc được ghi trên BD-ROM. Dòng viđeo cảnh nhìn cơ sở 
bao gồm dữ liệu hình tạo thành cảnh nhìn cơ sở của ảnh lập thể. Dòng viđeo cảnh nhìn 
phụ thuộc bao gồm siêu dữ liệu dịch vị và dữ liệu hình tạo thành cảnh nhìn phụ thuộc 
của ảnh lập thể. Siêu dữ liệu dịch vị bao gồm chuỗi dịch vị mà xác định sự điều khiển 
dịch vị của bộ nhớ mặt phẳng khi các đồ họa cần được chồng lấp bởi dữ liệu hình được 
phát lại ở chế độ dịch vị một mặt phẳng.  
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(72) Kuo-Nan WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu làm mát dùng cho xe môtô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu làm mát dùng cho xe môtô được làm thích ứng để sử dụng 
trong động cơ xe môtô, động cơ xe môtô này bao gồm đầu xi lanh, khối xi lanh, hộp trục 
khuỷu và nắp che ngoài được kết hợp với nhau. Hộp trục khuỷu bao gồm kết hợp của 
thân hộp trục khuỷu trái, thân hộp trục khuỷu phải và nắp che hộp trục khuỷu phải. Hộp 
trục khuỷu có bố trí trong đó trục khuỷu và bơm dầu động cơ. Bộ tản nhiệt bao gồm 
khoang tiếp nhận thứ nhất, khoang tiếp nhận thứ hai, và đường ống dẫn này được nối 
thông với hai khoang tiếp nhận. Bơm nước được bố trí ở phía sau mặt phẳng cắt thẳng 
đứng chứa đường theo trục của trục khuỷu và ở phía ngoài của nắp che hộp trục khuỷu 
phải, và bao gồm thân và thân nắp che, trong đó thân và nắp che hộp trục khuỷu phải 
được tạo ra liền khối, thân nắp che che một phía của thân và có đầu nối dạng ống nối với 
khoang tiếp nhận thứ hai, và bơm nước và bơm dầu động cơ được lắp đồng trục, nhờ đó 
có thể thu nhỏ động cơ, làm giảm số lượng chi tiết và tỷ lệ sự cố, và giảm bớt thời gian 
và nhân công lắp ráp.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ làm mát bằng nước dùng cho xe môtô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ làm mát bằng nước dùng cho xe môtô, động cơ này bao 
gồm đầu xi lanh, khối xi lanh và hộp trục khuỷu được kết hợp theo thứ tự. Bộ tản nhiệt 
và bơm nước được bố trí trong khoảng trống tiếp nhận được xác định bởi nắp che hộp 
trục khuỷu phải và nắp che ngoài. Bơm nước được lắp đồng trục với bơm dầu động cơ, 
được bố trí trong hộp trục khuỷu, để vận hành đồng bộ, nhờ đó giảm tới mức tối thiểu 
kích thước của động cơ, giảm bớt số lượng chi tiết và tỷ lệ sự cố và cải thiện nước hiệu 
suất làm mát.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất tương tự carba-nucleosit có hoạt tính kháng virut, 

dược phẩm chứa chúng và quy trình bào chế thuốc điều trị 
bệnh nhiễm virut Flaviviridae 

  (57)  Sáng chế đề xuất các nucleosit imidazol[1,5-f][1,2,4]triazinyl, imidazol[1,2- 
f][1,2,4]triazinyl, và [1,2,4]triazolo[4,3-f][1,2,4]triazinyl, các nucleosit phosphat và các 
tiền dược chất của chúng. Sáng chế đề còn đề cập tới các dược phẩm chứa hợp chất nêu 
trên, và quy trình bào chế thuốc điều trị bệnh nhiễm virut Flaviviridae, cụ thể là nhiễm 
virut gây viêm gan siêu vi C.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm hữu dụng để tăng cường sự hấp thu các chất dinh 

dưỡng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để tăng cường sự hấp thu các chất dinh dưỡng chứa hợp 

chất lanostan có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó:  
 

  
 
trong đó R1 là H hoặc CH3; R2 là OCOCH3, =O hoặc OH; R3 là H hoặc OH; R4 là -
C(=CH2)-C(CH3)2Ra hoặc -CH=C(CH3)-Rb, trong đó Ra là H hoặc OH, và Rb là CH3 hoặc 
CH2OH; R5 là H hoặc OH; và R6 là CH3 hoặc CH2OH.  
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(72) June ENDO (JP), Tetsuya NAKASHIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi thông tin và đĩa từ 

  (57)    Sáng chế đề xuất thuỷ tinh dùng làm nền phương tiện ghi thông tin, có khả năng chịu 
thời tiết tuyệt vời.  
Nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi thông tin, cấu thành từ thuỷ tinh nhôm silicat 
kiềm, trong đó mức chênh lệch giữa nhiệt độ đông đặc Tf và nhiệt độ chuyển hoá thuỷ 
tinh Tg, tức là hiệu số Tf - Tg, có giá trị tối đa là 5oC. Nền thuỷ tinh dùng làm phương 
tiện ghi thông tin, bao gồm, hàm lượng tính theo % mol của các oxit là như sau, từ 64% 
đến 67% là SiO2, từ 8% đến 10% là Al2O3, từ 10% đến 13% là Li2O, từ 9% đến 12% là 
Na2O, từ 0% đến 2% là K2O và từ 2% đến 4% là ZrO2, với điều kiện tổng hàm lượng 
Li2O, Na2O và K2O, tức là Li2O+Na2O+K2O, nằm trong khoảng từ 21% đến 25%.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có bộ phận làm sạch mô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm tay cầm và đầu được nối 
với tay cầm này. Bộ phận làm sạch mô được định vị trên đầu và có bề mặt trang trí và 
các lỗ kéo dài qua đó. Mỗi chi tiết làm sạch mô kéo dài qua một trong số các lỗ và kéo 
dài ra ngoài khỏi đầu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất giày thể thao và giày thể thao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất giày thể thao (100), cụ thể là phương pháp lắp 
ráp đế giày (10) có các đinh núm (11, 12, 13) vào mũ giày (50) của giày thể thao (100). 
Phương pháp theo sáng chế có công đoạn lắp các chốt định tâm (88, 89) của đế lót trong 
giữ vệ sinh (87) bên trong các chi tiết đỡ (11A*, 12A*) của các nút đệm hình tròn (11A, 
12A). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới giày thể thao được sản xuất bằng phương pháp này.  
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(71) BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG  (DE) 

Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) Dirk Lehmann (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu dùng để xác định lực tác dụng lên bánh lái 

  (57)    Để giảm độ trễ chuyển đổi trong hệ thống định vị động lực (11) và/hoặc hệ thống lái tự 
động (11a) dùng cho tàu thuỷ, sáng chế đề xuất kết cấu (12) dùng để xác định lực tác 
dụng lên bánh lái (10) dùng cho tàu thuỷ, bao gồm thiết bị xử lý (29), ít nhất một thiết bị 
đo (27, 28) để xác định các giá trị của đại lượng vật lý của bánh lái (10), và phương tiện 
để chuyển các giá trị nhất định của đại lượng vật lý tới thiết bị xử lý (29), trong đó thiết 
bị xử lý (29) được tạo cấu trúc để xác định lực tác động lên bánh lái (10) dựa trên các 
giá trị nhất định của đại lượng vật lý.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
144 

(11) 26138 
(21) 1-2010-02969 (51) 7 H04L  12/28 
(22) 21.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2009/072854  21.07.2009 (87) WO2010/012202 04.02.2010 
(30) 200810134619.6       28.07.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) XU, Gaoqian (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, hệ thống và máy chủ trò chơi để khuyên chọn 

phòng trò chơi 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và máy chủ trò chơi để khuyên chọn phòng trò 

chơi. Phương pháp này bao gồm các bước: đo, bởi máy chủ đo tốc độ, tốc độ mạng từ 
chỗ người dùng mạng đăng nhập vào IDC, mà trong đó máy chủ đo tốc độ này được bố 
trí, đến IDC này, và tính trung bình các tốc độ mạng từ tất cả người dùng mạng trong 
cùng một mạng con đến IDC này; gửi, bởi máy chủ đo tốc độ, trung bình các tốc độ 
mạng cho trung tâm QoS, phân bố, bởi trung tâm QoS, mức QoS cho tuyến truyền thông 
từ từng mạng con đến từng IDC theo trung bình các tốc độ mạng từ tất cả người dùng 
mạng trong từng mạng con đến từng IDC và nguyên tắc phân bố các mức QoS định 
trước, và gửi mức QoS của tuyến truyền thông từ từng mạng con đến từng IDC cho máy 
chủ trò chơi trong từng IDC; và gửi, bởi máy chủ trò chơi, thông tin về phòng trò chơi 
được khuyên chọn cho máy khách trò chơi theo mức QoS của tuyến truyền thông từ 
mạng con có chứa máy khách trò chơi này đến từng IDC.  
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(11) 26139 
(21) 1-2010-02971 (51) 7 H04W  72/04 
(22) 03.04.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/039564  03.04.2009 (87) WO/2009/124299 08.10.2009 
(30) 12/098,025       04.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SHETH, Soham, V. (IN), SHAUKAT, Fawad (PK), TRANDO, Huey (US), BAUZA, 
Judit, Martinez (ES), RAJAMANI, Krishnan (US), SOLIMAN, Samir, S. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sử dụng tài nguyên dùng chung của máy khách 

và máy khách sử dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sử dụng tài nguyên dùng chung của máy khách và máy 

khách sử dụng phương pháp này. Theo một 
phương án, mối liên kết một-một được thiết 
lập giữa máy khách và máy chủ trong mạng 
không dây, như mạng cục bộ không dây hoặc 
mạng truyên thông cá nhân không dây. Máy 
khách có thể là thiết bị hiển thị. Máy chủ có 
thể là điện thoại di động. Mối liên kết chủ 
động tương ứng với máy chủ sử dụng riêng 
tài nguyên dùng chung của máy khách. Khi 
mối liên kết là mối liên kết cố định, các yêu 
cầu từ các máy chủ khác để thiết lập mối liên 
kết chủ động bị từ chối. Khi mối liên kết là 
mối liên kết dễ đứt, các yêu cầu này được 
chấp nhận. Trong trường hợp mối liên kết nửa 
cố định, yêu cầu từ máy chủ khác để thiết lập 
mối liên kết chủ động làm cho máy khách tạo 
ra lệnh hỏi cho máy chủ hiện đang sở hữu 
mối liên kết chủ động. Nếu máy chủ hiện 
đang sở hữu mối liên kết chấp nhận việc giải 
phóng, thì mối liên kết chủ động mới được 
thiết lập giữa máy chủ yêu cầu và máy khách. 
Hoặc, yêu cầu từ máy chủ khác bị từ chối.  
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(11) 26140 
(21) 1-2010-02972 (51) 7 H04W  76/02 
(22) 03.04.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/039422 03.04.2009 (87) WO/2009/124234 08.10.2009 
(30) 61/042,676      04.04.2008 US 

12/415,252      31.03.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SONG, Osok (KR), GRILLI, Francesco (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị thiết lập phần tử mang rađio trên mạng 

truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hỗ trợ việc thiết lập có lựa chọn và đồng 

thời nhiều phần tử mang trên mạng truyền thông không dây. Thực thể mạng nhân trên 
mạng không dây có thể truyền yêu cầu thiết lập phần tử mang đến điểm truy cập, yêu 
cầu này bao gồm danh sách các phần tử mang để thiết lập với thiết bị di động tương ứng 
yêu cầu thiết lập phần tử mang mà bao gồm danh sách các phần tử mang này bao gồm 
các thông báo NAS tương ứng với mỗi phần tử mang trong danh sách. Thông báo NAS 
riêng biệt có thể được liên kết đến mỗi mục phần tử mang trong danh sách. Điểm truy 
cập có thể nhận danh sách này và cố gắng khởi tạo một hoặc nhiều phân tử mang rađio 
trong danh sách đã nêu. Do mỗi thông báo NAS tương ứng với một phần tử mang cho 
trước, điểm truy cập có thể chuyển tiếp các thông báo NAS này đến thiết bị di động chỉ 
cho các phần tử mang mà đã được khởi tạo thành công để cho phép thiết lập có lựa chọn 
phần tử mang. Ngoài ra, điểm truy cập còn cung cấp trạng thái khởi tạo cho mỗi phần tử 
mang riêng biệt đến mạng nhân.  

 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
147 

(11) 26141 
(21) 1-2010-02974 (51) 7 C07D  413/02 
(22) 04.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2559/MUM/2009     04.11.2009 IN 
(71) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED  (IN) 

Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune-411 026, India 
(72) GURJAR, Mukund, Keshav (IN), SONAWANE, Swapnil, Panditrao (IN), PATIL, 

Pankaj, Shalikrao (IN), MEHTA, Samit, Satish (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế dẫn xuất taxan, các dẫn xuất taxan được 

điều chế theo quy trình này và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình đơn giản tổng hợp dẫn xuất taxan như paclitaxel doxetaxel 

hoặc cabazitaxel. Dẫn xuất taxan thu được bằng quy trình này có độ ổn định đáng kể và 
hình thành 7-epime, là sản phẩm biến chất chính, được giảm đáng kể. Dẫn xuất taxan 
thu được bằng quy trình này rất hữu ích để điều chế dược phẩm.  
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(11) 26142 
(21) 1-2010-02980 (51) 7 A46B  11/00,  13/04,  5/00,  9/04, 

A46D  1/00, A61C  17/22, A61K  
8/00, A61Q  11/00 

(22) 06.05.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2008/062777    06.05.2008 (87) WO2009/136911 12.11.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2010 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) James H. KEMP (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ có hệ thống cấp và phản ứng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới dụng cụ cấp và phản ứng (100) bao gồm tay cầm (103) có kết cấu 
cho người sử dụng thao tác, đầu (102) có các vùng chứa các chất (120, 130), vùng chứa 
chất thứ nhất (120) chứa chất thứ nhất và vùng chứa chất thứ hai (130) chứa chất thứ hai, 
các chất thứ nhất và thứ hai là khác nhau. Đầu có kết cấu để tạo điều kiện thuận tiện 
ngăn ngừa cả sự trộn lẫn các chất thứ nhất và thứ hai ở vị trí chứa cũng như phản ứng 
của các chất thứ nhất và thứ hai thông qua sự trộn lẫn ở vị trí cấp để tạo ra và cấp chất 
thứ ba tới bề mặt được tiếp xúc khi ở vị trí cấp. Dụng cụ cấp và phản ứng có thể là dụng 
cụ chăm sóc răng miệng như bàn chải đánh răng. Dụng cụ cũng có thể là loại có động 
cơ và có thể được sử dụng với nhiều loại phản ứng khác nhau.  
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(11) 26143 
(21) 1-2010-03002 (51) 7 B66B  9/00 
(22) 09.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 98220762 10.11.2009 TW 

99207276 21.04.2010 TW 
99207793 28.04.2010 TW 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2011 
(71) HOWTOBE TECHNOLOGY CO.  (TW) 

13F., NO.88, SEC 2, NANJING E. RD., JHONGSHAN DISTRICT, TAIPEI CITY 104, 
TAIWAN 

(72) CHlU, CHIA-CHENG (TW), CHIU, MEI-SHENG (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cầu thang máy 

  (57)    Thang máy bao gồm một cặp trục theo phương thẳng đứng, mỗi trục này có dầm dẫn thứ 
nhất theo phương thẳng đứng và dầm dẫn thứ hai theo phương thẳng đứng; thùng vận 
chuyển được ăn khớp với các dầm dẫn thứ nhất của các trục để thùng vận chuyển 
chuyển động theo các trục; đối trọng được ăn khớp với các dầm dẫn thứ hai của các trục 
để đối trọng chuyển động theo các trục; và khối dẫn động có các dây cáp với các đầu 
đối nhau được nối vào thùng vận chuyển và đối trọng để dẫn động làm thùng vận 
chuyển chuyển động. 
Thang máy theo sáng chế chỉ có các trục dẫn hướng cả thùng vận chuyển và đối trọng 
để có thể có được nhiều hơn khoảng không gian giành cho thùng vận chuyển để tạo ra 
năng suất lớn trong cùng đường nâng.   
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(11) 26144 
(21) 1-2010-03014 (51) 7 A61M  15/00 
(22) 22.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/059463   22.05.2009 (87) WO2009/142306 26.11.2009 
(30) 2008-135494      23.05.2008 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1018535, Japan 
(72) SATO, Tetsuya (JP), NISHIBAYASHI, Toru (JP), OGAWA, Yusuke (JP), NAKAO, 

Takaaki (JP), ADACHI, Shintaro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ xông thuốc bột 
  (57)    Sáng chế đề cập tới dụng cụ xông thuốc bột không cần phải lắc trước khi sử dụng, do đó, 

có thể được vận hành theo cách hiệu quả. Dụng cụ xông thuốc bột theo sáng chế bao 
gồm: phần thân có một cửa; bộ phận chứa nằm trong thân để chứa thuốc bột; bộ phận 
phân phối thuốc nằm trong thân, có ít nhất một phần lõm để nhận thuốc, và có khả năng 
di chuyển, so với bộ phận chứa, tới vị trí tiếp nhận tại đó phần lõm tiếp nhận một lượng 
thuốc bột định trước từ bộ phận chứa, và vị trí xông tại đó thuốc bột có thể được xông  
qua cửa phân phối; bộ phận khuấy để khuấy thuốc bột chứa trong bộ phận chứa; nút vận 
hành được bố trí ở thân và có khả năng di chuyển giữa vị trí ban đầu và vị trí được ấn 
xuống, trong đó khi nút di chuyển qua lại giữa vị trí ban đầu và vị trí được ấn xuống, 
phần lõm ở bộ phận phân phối thuốc di chuyển từ vị trí tiếp nhận tới vị trí xông và khuấy 
hoạt động.  
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(11) 26145 
(21) 1-2010-03016 (51) 7 F21V  29/00 
(22) 10.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) CN200910226043.0        13.11.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2010 
(71) HUA BO TECH (ZHUHAI) INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 

No. 8, Pingdong Second Road, Zhuhai, Guangdong, P.R.C 
(72) Chu Song-Fa (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị chiếu sáng bằng điôt phát quang 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị chiếu sáng bằng điot phát quang bao gồm các cụm chiếu 
sáng song song, từng cụm chiếu sáng này bao gồm thanh kim loại kéo dài và các phần tử 
LED được cố định chắc chắn vào thanh, và cụm lắp ráp tiêu tán nhiệt bao gồm nền kim 
loại bao gồm các trụ rỗng được bố trí thành các hàng trên mặt trên; các bộ phận kim loại 
song song, từng bộ phận này bao gồm một chi tiết dạng que được gắn chắc chắn theo 
cách tháo ra được vào cả nền và lẫn thanh, chi tiết dạng que này có các chi tiết dạng 
hình chữ U kín và rỗng, từng chi tiết này được lắp cố định một phần trong trụ; và các chi 
tiết khung kim loại để cố định chắc chắn theo cách tháo ra được các chi tiết dạng que với 
nhau.  
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(11) 26146 
(21) 1-2010-03031 (51) 7 A43B  13/12,  13/18 
(22) 22.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/DK2009/000147  22.06.2009 (87) WO 2010/003414 14.01.2010 
(30) PA 2008 00948       05.07.2008 DK 
(71) ECCO SKO A/S  (DK) 

Industrivej 5, DK-6261 Bredebro, Denmark 
(72) TRUELSEN, Ejnar (DK) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đế dùng cho giày, cụ thể là giày chạy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế dùng cho giày, cụ thể dùng cho giày chạy đế giày này bao gồm 
đế giữa làm từ polyuretan bằng cách phun, thân và đế ngoài kéo dài theo chiều dọc. 
Thân kéo dài từ phần mũi của đế qua diện tích hình cung tới diện tích gót và có lỗ hở ở 
diện tích gót của nó để chứa polyuretan trong suốt quá trình phun polyuretan cho đế 
giữa. Ngoài ra, thân có hốc (17) để chứa chi tiết đệm (9). Diện tích gót của thân được 
dịch chuyển sát với đế ngoài (3) hơn là thân ở diện tích hình cung. Sáng chế khắc phục 
các nhược điểm của việc thiết kế đế có trọng lượng riêng thấp những vẫn tạo ra sự thoải 
mái cho người đi giày. Bằng cách đặt chi tiết đệm trong hốc (17) ở diện tích gót của 
thân, chi tiết đệm này có tính dẻo cao hơn polyuretan của đế giữa, toàn bộ giải pháp với 
việc hấp phụ năng lượng gia tăng và thu năng lượng được tạo ra.  
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(11) 26147 
(21) 1-2010-03037 (51) 7 H04L  12/58, H04W  92/00,  88/06 
(22) 16.04.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2009/071314  16.04.2009 (87) WO2009/138005 19.11.2009 
(30) 200810097963.2       16.05.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) FAN, Zheng (CN), DENG, Yuanyuan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp thực hiện các thao tác tương tác giữa 

thiết bị đầu cuối truyền thông di động với hộp thư điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp thực hiện các thao tác tương tác giữa thiết bị 

đầu cuối truyền thông di động với hộp thư điện tử. Hệ thống này bao gồm máy chủ cơ sở 
dữ liệu (DB), máy chủ hộp thư điện tử biến đổi định dạng và máy chủ xử lý trung gian. 
Phương pháp nêu trên bao gồm các bước sau đây: thực hiện, bởi thiết bị đầu cuối truyền 
thông di động, các thao tác tương tác với máy chủ hộp thư điện tử mà ở đó hộp thư điện 
tử được đặt, thông qua máy chủ trung gian; trước tiên xác định, bởi máy chủ trung gian, 
chế độ truyền thông được thiết đặt bởi người dùng tương ứng theo thông tin người dùng 
được thiết đặt, trong lúc thực hiện quy trình thao tác tương tác; và cung cấp, bởi máy chủ 
trung gian, dịch vụ xử lý các thao tác tương tác cho thiết bị đầu cuối truyền thông di 
động của người dùng và hộp thư điện tử của người dùng, bằng chế độ truyền thông xác 
định được. Nhờ sử dụng các phương án thực hiện sáng chế, nên các chế độ truyền thông 
khác nhau có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác tương tác mà thiết bị đầu cuối 
truyền thông di động thực hiện đối với hộp thư điện tử ràng buộc, nhờ đó mà hiệu quả 
của các thao tác tương tác được thực hiện bởi thiết bị đầu cuối truyền thông di động đối 
với thông tin thư điện tử có thể được cải thiện.  
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(11) 26148 
(21) 1-2010-03047 (51) 7 G01H  3/00, G01L  15/14 
(22) 14.05.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2008/058825       14.05.2008 (87) WO 2009/139052 19.11.2009 
(71) NITTOBO ACOUSTIC ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 

1-21-10, Midori, Sumida-ku, Tokyo 130-0021 JAPAN 
(72) Kenichi MORIO (JP), Yoshio TADAHIRA (JP), Koichi YAMASHITA (JP), Shinji 

OHASHI (JP), Toshihito MATSUI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống đánh giá tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, hệ thống và thiết bị đánh giá tín hiệu có độ chính xác 
cao đối với tiếng ồn hoặc rung động của môi trường sống, cụ thể là đề cập đến phương 
pháp, hệ thống và thiết bị đánh giá tín hiệu được kết hợp với tiếng ồn hoặc rung động 
của môi trường sống. Phương pháp đánh giá tín hiệu theo sáng chế bao gồm: nhập dữ 
liệu chưa xác định vào phương trình mô hình dự đoán của mục tiêu được đo/phân tích; 
và thu giá trị đầu ra như là giá trị xác suất của dữ liệu chưa xác định được là mục tiêu 
được đo/phân tích hay không. Phương trình mô hình dự đoán của mục tiêu được đo/phân 
tích được thiết lập sử dụng dữ liệu đã xác định đo được. Phương trình mô hình dự đoán 
được thiết lập bởi bộ phận tính toán phương trình mô hình dự đoán. Đồng thời, phương 
trình hồi quy logistic có thể được sử dụng làm phương trình mô hình dự đoán.  
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(11) 26149 
(21) 1-2010-03051 (51) 7 F01M  11/00 
(22) 15.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 098138803 16.11.2009 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan R.O.C 
(72) Po Yu CHOU (TW), Yu Chieh CHOU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu đường dẫn dầu bôi trơn dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đường dẫn dầu chất bôi trơn dùng cho động cơ, kết cấu này 
bao gồm các bộ phận sau được lắp ráp theo trình tự: đầu xi lanh, khối xi lanh, và hộp 
trục khuỷu. Hộp trục khuỷu bao gồm hộp trục khuỷu bên trái và hộp trục khuỷu bên 
phải, trong đó hộp trục khuỷu bên phải có khoang bơm dầu. Khối xi lanh có khoang 
xích-khối xi lanh, đường dẫn bu lông ở gần ở gần khoang xích-khối xi lanh, và đường 
dẫn bu lông ở xa ở xa khoang xích-khối xi lanh. Kết cấu đường dẫn dầu bôi trơn này còn 
có đường cấp dầu lần lượt được nối với khoang bơm dầu và đường dẫn bu lông ở gần 
khối xi lanh. Nhờ đó, khối xi lanh được làm mát đồng đều nhờ dầu bôi trơn và tuổi thọ 
của động cơ được kéo dài.  

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
156 

(11) 26150 
(21) 1-2010-03061 (51) 7 H04B  17/00 
(22) 28.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/045454 28.05.2009 (87) WO 2010/008687 21.01.2010 
(30) 12/144,919      24.06.2008 US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, California 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian, Volf (US), PETERSEN, Peter (US), SMlTH, Kevan (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm tra mạch truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp kiểm tra mạch truyền thông. Thiết bị kiểm 
tra mạch truyền thông bao gồm môđun phát hiện và môđun thu thập. Môđun phát hiện 
cấp tín hiệu hoạt động khi nhận được ít nhất đa số dữ liệu định trước từ thiết bị truyền 
thông trong khi kiểm tra. Môđun thu thập thu thập ít nhất đa số dữ liệu định trước khác 
khi nhận được tín hiệu hoạt động.  
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(11) 26151 
(21) 1-2010-03073 (51) 7 B24B  53/02, B24D  3/00, G11B  

5/84 
(22) 17.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2009-261999 17.11.2009 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 JAPAN 
(72) Kenichiro TERADA (JP), Kazuo MANNAMI (JP), Minoru TAMADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ làm nhẵn dành cho đệm đánh bóng nền thuỷ tinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý làm nhẵn đệm đánh bóng, điều chỉnh bề mặt 
đánh bóng của đệm đánh bóng tới độ phẳng và độ nhám bề mặt xác định mà không làm 
giảm năng suất, phương pháp đánh bóng nền thuỷ tinh, bao gồm bước đánh bóng bề mặt 
chính của nền thuỷ tinh nhờ sử dụng đệm đánh bóng được điều chỉnh nhờ công đoạn xử 
lý làm nhẵn, và phương pháp chế tạo nền thuỷ tinh có sử dụng phương pháp đánh bóng. 
Dụng cụ làm nhẵn có độ nhám bề mặt số học trên bề mặt thực hiện công đoạn xử lý làm 
nhẵn bằng từ 0,10μm đến 2,5μm được sử dụng như dụng cụ làm nhẵn để điều chỉnh bề 
mặt đánh bóng của đệm đánh bóng tới độ phẳng và độ nhám bề mặt xác định. Bề mặt 
chính của nền thuỷ tinh được đánh bóng nhờ bề mặt đánh bóng của đệm đánh bóng đã 
trải qua công đoạn xử lý làm nhẵn nhờ sử dụng dụng cụ làm nhẵn.  
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(11) 26152 
(21) 1-2010-03075 (51) 7 A45F  3/24, A47B  3/02 
(22) 18.11.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2010 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Khung võng xếp và khung võng - bàn xếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung võng xếp có thể chuyển thành bàn, cả hai đều vững chãi, 
chắc chắn và có chi phí sản xuất thấp. 
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(11) 26153 
(21) 1-2010-03077 (51) 7 H01R  4/36,  13/10, H01H  9/02 
(22) 18.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2009-265138 20.11.2009 JP 

2010-168658 27.07.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2010 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD.  (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 
(72) Masashi SAKABE (JP), Syunji NISHIGAKI (JP), Tetsuyasu KAWAMOTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cực hình trụ, ổ cắm bao gồm cực hình trụ và chuyển mạch bao 

gồm cực hình trụ 
  (57)     Sáng chế đề xuất cực hình trụ bao gồm khung cực mà phần cực tiếp xúc của chi tiết cực 

và dây điện được gài vào; và vít kẹp có phần đầu mút chuyển động được vào khung cực 
này. Phần cực tiếp xúc được bố trí giữa phần đầu mút của vít kẹp với mặt trong của 
khung cực đối diện với phần đầu mút nêu trên. Dây điện được bố trí giữa phần đầu mút 
và phần cực tiếp xúc này. Dây điện và phần cực tiếp xúc được kẹp giữa vít kẹp và khung 
cực. Vùng nằm trong hơn của khung cực so với các phần đầu của nó được làm lõm vào 
phía trong để tạo thành vấu nhô về phía mặt chu vi ngoài của vít kẹp. Vấu này được tạo 
ra ở vùng mặt trong của khung cực đối diện với mặt chu vi ngoài của vít kẹp.  
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(11) 26154 
(21) 1-2010-03078 (51) 7 H01R  4/36 
(22) 18.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2009-265136 20.11.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2010 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD.  (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 
(72) Masashi SAKABE (JP), Tetsuyasu KAWAMOTO (JP), Syunji NISHIGAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cực hình trụ, cực, ổ cắm và chuyển mạch 

  (57)    Sáng chế đề xuất cực hình trụ để cố định vị trí dây điện và nối dẫn điện dây điện với 
phần cực tiếp xúc. Cực hình trụ này bao gồm khung cực mà trong đó dây điện được gài 
vào; vít kẹp có phần đầu mút, vít kẹp này được ghép ren vào khung cực để, khi được bắt 
chặt, thì ép dây điện về phía phần cực tiếp xúc; và bản cực phụ được bố trí giữa phần đầu 
mút của vít kẹp với dây điện, dây điện được cô định giữa bản cực phụ với phần cực tiếp xúc.  
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(11) 26155 
(21) 1-2010-03079 (51) 7 B29C  45/44,  33/44 
(22) 18.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2009-262590 18.11.2009 JP 

2010-008687 19.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 JAPAN 
(72) Makoto FUTAKUCHI (JP), Hiroyuki TOMOMITSU (JP), Takaaki SATO (JP), Shun 

HOSOI (JP), Takashi SUZUKI (JP), Takuji YAMAHIRO (JP), Yutaka OGAWARA 
(JP), Takashi KATO (JP), Shunsuke HIGASHI (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đẩy sản phẩm đúc, thiết bị khuôn để 

tách sản phẩm đúc này 
  (57)   Sáng chế đề cập thiết bị khuôn để tách sản phẩm đúc có các phần cắt chân ra khỏi 

khuôn. Thiết bị khuôn (1) để tách sản phẩm đúc (7) có các phần cắt chân (7a và 7b) ra 
khỏi các khuôn (2, 3), và các bộ phận khác, bao gồm: các thao nghiêng (6a và 6b) để tạo 
hình các phần cắt chân (7a và 7b); các chốt đẩy (11 và 12) sẽ được nhô ra từ thao 
nghiêng (6a và 6b); các tấm trượt (10a và 10b) lắp vào khuôn dưới (3), các phần đầu đế 
(11a và 12a) của các chốt đẩy (11 và 12) có kết cấu để trượt trên khuôn dưới; và các bộ 
phận đàn hồi (13 và 14) để đẩy các chốt đẩy (11 và 12) tỳ vào các tấm trượt (10a và 
10b); trong đó, khi các thao nghiêng (6a và 6b) được dịch chuyển theo hướng mà theo 
đó các thao nghiêng di chuyển ra xa sản phẩm đúc (7), các chốt đẩy (11 và 12) được nhô 
ra từ các thao nghiêng (6a và 6b) bởi lượng dịch chuyển và đẩy sản phẩm đúc (7) để tạo 
thành khe hở (G) giữa sản phẩm đúc (7) và các thao nghiêng (6a và 6b).  
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(11) 26156 
(21) 1-2010-03101 (51) 7 B01L  3/00, G01N  25/02 
(22) 19.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 200910223575.9 24.11.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2011 
(71) ADDEST TECHNOVATION PRIVATE LIMITED  (SG) 

101 Cecil Street #09-07 Tong Eng Building, Singapore 069533 
(72) TAN KAH CHYE (SG), HO KWOK CHIANG (SG), WONG YI WEN, WENDY (SG) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ dụng cụ thí nghiệm để nghiên cứu các hiện tượng đông đặc 

và hoá lỏng 
  (57)    Bộ dụng cụ thí nghiệm để nghiên cứu các hiện tượng đông đặc và hoá lỏng bao gồm 

thân cốc, bộ dụng cụ thí nghiệm bao gồm thêm: nắp cốc khớp với thân cốc; bộ cảm biến 
nhiệt độ khớp với nắp cốc; thân cốc bao gồm cốc ngoài và cốc trong; nắp cốc bao gồm 
nắp đậy với lỗ xuyên thứ nhất được đặt ở vị trí tương ứng với miệng của cốc trong. Bộ 
dụng cụ thí nghiệm theo sáng chế có thể minh hoạ các hiện tượng chuyển hoá chất rắn 
thành lỏng và chất lỏng thành rắn quan trọng, và làm giảm ảnh hưởng của môi trường 
bên ngoài và bản thân bộ dụng cụ trong quy trình chuyển hoá chất lỏng thành rắn và 
chất rắn thành lỏng được đo tới giá trị tối thiểu, và bộc lộ quy trình của sự thay đổi vật lý 
càng nhiều càng tốt.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Keita ENDO (JP), Katsuhiro UTSUGI (JP), Tsuguo WATANABE (JP), Katsuki 

TAJIMA (JP), Hiroshi TANAKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển phun nhiên liệu dùng cho động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển phun nhiên liệu dùng cho động cơ nhằm ngăn 
không cho tỷ lệ không khí/nhiên liệu chuyển sang trạng thái quá giàu gây ra do việc trì 
hoãn quy trình cập nhật giá trị hiệu chỉnh dưới sự phản hồi O2 khi chuyển đổi nhanh tốc 
độ động cơ tới vùng không tải.  
Phần xác định lượng hiệu chỉnh 25 sẽ xác định lượng hiệu chỉnh KO2 để hiệu chỉnh thời 
gian phun nhiên liệu cơ bản để đưa tỷ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ tiến sát tới tỷ 
lệ không khí/nhiên liệu theo lý thuyết dựa trên mật độ ôxy trong khí xả. Phần hiệu chỉnh 
26 sẽ tính toán thời gian phun nhiên liệu nhờ sử dụng lượng hiệu chỉnh KO2. Lượng 
hiệu chỉnh KO2 được tính toán bằng cách cộng/trừ chu kỳ hiệu chỉnh với/ra khỏi lượng 
hiệu chỉnh chuẩn. Phần xác định vùng vận hành 20 sẽ xác định xem liệu tốc độ động cơ 
Ne ở vùng A (vùng không tải) nơi mà tốc độ động cơ Ne thấp hơn tốc độ định trước hay 
ở vùng B nơi mà tốc độ động cơ bằng hoặc lớn hơn tốc độ định trước. Phần xác định 
lượng hiệu chỉnh 25 tính toán lượng hiệu chỉnh KO2 như chu kỳ ờ vùng A trong khoảng 
thời gian định trước sau khi chuyển đổi vùng tốc độ động cơ từ vùng B tới vùng như chu 
kỳ hiệu chỉnh ở vùng nhờ sử dụng chu kỳ hiệu chỉnh thứ nhất lớn hơn chu kỳ hiệu chỉnh 
thứ hai ở vùng B.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc lựa chọn trạm cơ sở phục vụ cho thiết bị đầu cuối bằng cách 
xem xét chất lượng liên kết hành trình ngược của các trạm cơ sở ứng viên. Theo một 
khía cạnh, trạm cơ sở có thể xác định thông tin chỉ báo chất lượng liên kết hành trình 
ngược của chất lượng liên kết hành trình ngược hiện thời của nó. Trạm cơ sở có thể 
truyền thông tin chất lượng liên kết hành trình ngược, ví dụ, trong thông báo thông tin 
nội dịch được truyền qua giao diện vô tuyến đến các thiết bị đầu cuối hoặc trong thông 
báo liên kết hành trình ngược đã gửi đến các trạm cơ sở bên cạnh hoặc bộ điều khiển 
mạng. Thực thể lựa chọn máy chủ có thể thu thông tin chất lượng liên kết hành trình 
ngược cho ít nhất một trạm cơ sở ứng viên cho thiết bị đầu cuối. Thực thể lựa chọn máy 
chủ còn có thể xác định ít nhất một thông số đo lường cho mỗi trạm cơ sở ứng viên. 
Thực thể lựa chọn máy chủ tiếp đó có thể lựa chọn trạm cơ sở phục vụ cho thiết bị đầu 
cuối dựa trên thông tin chất lượng liên kết hành trình ngược và ít nhất một thông số đo 
lường cho ít nhất một trạm cơ sở ứng viên.  
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(72) JOHNSTONE Peter (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Môđun thùng cất nước mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun thùng cất nước nước mặt trời có ngăn xử lý bao gồm chi tiết 
xử lý để tiếp nhận năng lượng mặt trời qua đó và có kết cấu cấp chất lỏng xử lý cấp chất 
lỏng xử lý đến chi tiết xử lý để chảy trong dòng màng chất lỏng do trọng lực xuống dưới 
trên đó trong khi thành phần của chất lỏng xử lý được làm bay hơi ít nhất một phần và 
được ngưng tụ để tạo thành chất ngưng tụ trên bề mặt trong của thành truyền năng lượng 
mặt trời trên, chất ngưng tụ được thu gom ở vị trí dưới bởi phương tiện thu gom và xả 
chất ngưng tụ.  
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DIGGELMANN (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chuyển mạch cao áp cách điện bằng khí 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chuyển mạch cao áp bao gồm hai chi tiết tiếp điểm (20, 30) có thể 
được di chuyển tương đối với nhau dọc theo trục (A), vòi phun (50) được lắp chặt vào 
chi tiết tiếp điểm thứ nhất (20) trong số hai chi tiết tiếp điểm để dập tắt hồ quang chuyển 
mạch bằng khí dập hồ quang, và bộ truyền động đổi hướng cố định (80) được nối với vòi 
phun (50) và với chi tiết tiếp điểm thứ hai (30). Vòi phun (50) có thân cách điện rỗng 
(51) để tạo ra phần thu hẹp (53) và ít nhất một phần là chi tiết khuếch tán (54), phần này 
ở liền kề phần thu hẹp. Vòi phun (50) còn có thân hình khuyên bằng kim loại (70) được 
bố trí ở đầu phun của vòi phun (50) được nối chắc chắn với thân cách điện (51), và đỡ 
chi tiết dẫn động đầu vào và đầu ra (84) của bộ truyền động đổi hướng (80). Chuyển 
mạch theo sáng chế có thể được chế tạo dễ dàng và với chi phí thấp và đồng thời có đặc 
tính cơ và điện tốt nếu thân hình khuyên (70) có vành trung gian được bố trí đồng tâm 
(90) để tạo ra liên kết lắp chặt với thân cách điện (51), và vành đỡ (100) được đẩy lên 
vành trung gian (90) và được lắp chặt vào vành trung gian (90) để đỡ chi tiết dẫn động 
đầu vào hoặc chi tiết dẫn động đầu ra (84).  
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này, vectơ, tế bào chủ, phương pháp tạo kháng thể kháng 
nhân tố D, dược phẩm và kit chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng nhân tố D, các polypeptit, các polynucleotit, 
các vector, các tế bào chủ, các phương pháp tạo kháng thể kháng nhân tố D, các dược 
phẩm, các sản phẩm sản xuất và các kit. Các kháng thể này hữu dụng trong chẩn đoán, 
phòng và điều trị các bệnh và các rối loạn do hoạt hóa quá mức hoặc hoạt hóa không 
kiểm soát bổ thể.  
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(54) Phương pháp và vật ghi sử dụng thông tin mạng xã hội để thể 

hiện lời bình phẩm 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị sử dụng thông tin mạng xã hội dÓ thể hiện các 

lời bình phẩm được viết bởi những người khác. Theo một ví dụ, phương pháp gồm các 
bước tải lên ít nhất một lời bình phẩm được viết bởi thực thể khác người dùng cụ thể; lọc 
ít nhất một lời bình phẩm theo tiêu chuẩn được quy định bởi người dùng cụ thể; và kết 
hợp vào trong một vị trí trung tâm các lời bình phẩm được viết bởi những người khác, 
trong đó các lời bình phẩm bao gồm ít nhất một lời bình phẩm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị giám sát từ xa 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giám sát từ xa, trong đó các bộ cảm biến khác nhau được bố trí 
bên trong thiết bị điều khiển, và được xác định xem môi trường bên trong thiết bị điều 
khiển có bất thường hay không, dựa vào dữ liệu thu được từ các bộ cảm biến.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mỏ đốt khí NOx thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới mỏ đốt khí NOx thấp để lắp đặt lên thành lò. Mỏ đốt có ống kéo dài 
nối với bộ cấp không khí cháy, đầu phía lò của nó lắp bộ phận quay không khí cháy nằm 
cách một khoảng cách đáng kể từ thành lò. Các lỗ kéo dài thường là sáu lỗ cho không 
khí nhô qua thành lò từ buồng gió của lò vào trong buồng đốt và cấp hầu hết không khí 
cháy theo yêu cầu. Các đầu ra phía ra của các lỗ cho không khí nằm cách với thành lò 
cũng như với bộ phận quay, và chúng có kết cấu để làm dịch chuyển dòng không khí về 
phía bộ phận quay. Các ống nối khí nhiên liệu thứ nhất có các lỗ xả khí nhiên liệu được 
bố trí quanh bộ phận quay và xả khí nhiên liệu vào trong buồng đốt phía sau bộ phận 
quay này.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống theo dõi và kiểm soát 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một hệ thống theo dõi và kiểm soát mà, bằng cách hiển thị thông 
tin ghi nhớ được tạo ra bởi nhà điều hành trên một màn hình hệ thống tùy ý, có thể nâng 
cao sự tự do của bản ghi nhớ hiển thị và đưa ra đầy đủ hiệu quả của thông tin ghi nhớ. 
Một phần hoạt động dữ liệu ghi nhớ 4 nhận một tín hiệu đầu vào của thông tin ghi nhớ 
từ một thiết bị đầu vào 2, truyền thông tin thuộc tính liên quan đến một màn hình hệ 
thống thuộc tính tuỳ ý đến thông tin ghi nhớ, và cung cấp thông tin này với thông tin ghi 
nhớ đến phần quản lý dữ liệu phía máy khách 6. Thiết bị hiển thị 1 hiển thị thông tin ghi 
nhớ trên một màn hình hệ thống có thông tin thuộc tính.  

 
  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
172 

(11) 26166 
(21) 1-2010-03203 (51) 7 H01L  31/00 
(22) 01.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/042504  01.05.2009 (87) WO2009/135114 05.11.2009 
(30) 61/049,602       01.05.2008 US 

61/083,317       24.07.2008 US 
61/155,307       25.02.2009 US 

(71) FIRST SOLAR, INC.  (US) 
28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, UNITED STATES OF 
AMERICA 

(72) Dale ROBERTS (US), John GERMAN (US), Keith J. BURROWS (US), Benyamin 
BULLER (IL), Boil PASHMAKOV (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu dẫn điện, dụng cụ quang điện, phương pháp sản xuất 

pin quang điện nguồn phun và phương pháp sản xuất nguồn 
phun 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu dẫn điện bao gồm oxit dẫn điện trong suốt gồm cađimi, 
thiếc và oxy; dụng cụ quang điện bao gồm lớp dẫn điện trong suốt trên lớp nền, lớp dẫn 
điện trong suốt bao gồm cađimi stanat; phương pháp sản xuất pin quang điện, pin quang 
điện này có thể bao gồm lớp dẫn điện trong suốt gồm cađimi stanat. Sáng chế cũng đề 
cập đến nguồn phun chủ yếu chứa cađimi và thiếc, và phương pháp sản xuất nguồn phun 
bao gồm bước phân phối cađimi và thiếc về cơ bản là khắp nguồn.  
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(11) 26167 
(21) 1-2010-03211 (51) 7 C09K  8/56 
(22) 04.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/042715  04.05.2009 (87) WO/2009/137407 12.11.2009 
(30) 61/050,525       05.05.2008 US 

61/077,967       03.07.2008 US 
(71) M-I L.L.C.  (US) 

5950 North Course Drive, Houston, TX 77072, USA 
(72) YOUNG, Steven (GB), STAMATAKIS, Emanuel (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dung dịch khoan chứa nước dùng để ngăn tổn thất dịch khoan 

và phương pháp khoan giếng khoan 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch khoan chứa nước để ngăn tổn thất dịch khoan xuống lỗ 

khoan, dung dịch này chứa ít nhất một copolyme được tạo thành từ ít nhất một polyme 
monome tự nhiên và ít nhất một latec monome, và dung dịch chứa nước.  
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(11) 26168 
(21) 1-2010-03214 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/534 
(22) 25.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/059517    25.05.2009 (87) WO/2009/145139 03.12.2009 
(30) 2008-140053       28.05.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) NODA, Yuki (JP), WADA, Mitsuhiro (JP), KOMATSU, Shinpei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và băng vệ sinh 

  (57)    Vật dụng thấm hút (100) bao gồm tấm trên thấm hút dịch (10), tấm dưới không thấm hút 
dịch (40), và chi tiết thấm hút (30) được viền giữa tấm trên (10) và tấm dưới (40). Vật 
dụng thấm hút (100) cũng bao gồm vùng phía trước (210), vùng đũng (220), và vùng 
phía sau (230) được sắp xếp liên tục theo chiều dọc của chi tiết thấm hút. Vật liệu thu 
nhiệt (50) được viền bên trong chi tiết thấm hút (30), ở vùng được viền ít nhất bao gồm 
vùng đũng (220) của vật dụng thấm hút.  
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(11) 26169 
(21) 1-2010-03215 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/511,  

13/534,  13/539 
(22) 25.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/059516        25.05.2009 (87) WO/2009/145138 03.12.2009 
(30) 2008-140055        28.05.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) NODA, Yuki (JP), KURODA, Kenichiro (JP), KOMATSU, Shinpei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và băng vệ sinh 

  (57)    Vật dụng thấm hút (100) bao gồm tấm trên có thể thấm hút dịch (10), tấm dưới không 
thấm hút dịch (40), và chi tiết thấm hút (30) được gắn kết viền giữa tấm trên (10) và tấm 
dưới (40). Vật liệu thấm hút nhiệt (50) được bố trí bên trong chi tiết thấm hút (30), và 
phần lõm (10a) và phần lồi của tấm trên ((10b)) được hình thành ở cạnh phía trước của 
tấm trên (10) hướng về phía cơ thể của người sử dụng.  
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(11) 26170 
(21) 1-2010-03220 (51) 7 A61K  38/42, A61P  7/00, C07K  

14/805 
(22) 17.03.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/RU2009/000129 17.03.2009 (87) WO/2009/116894 24.09.2009 
(30) 2008109967      18.03.2008 RU 
(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTJU "NAUCHNO 

PROIZVODSTVENNAYA KOMPANIYA "MEDBlOFARM"  (RU) 
ul. Kurchatova, 24a Obninsk Kaluzhskaya obl., 249031, Russia 

(72) GONCHAROVA, Anna Yakovlevna (RU), PODGORODNICHENKO, Vladimir 
Konstantinovich (RU), ROZIEV, Rakhimdzhan Akhmetdzhanovich (RU), 
HOMICHENOK, Viktor Vladimirovich (RU), TSYB, Anatoliy Fedorovich (RU), 
BRUSKOVA, Olga Borisovna (RU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất thay thế máu có chức năng vận chuyển oxy và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến lĩnh vực y tế, cụ thể là đến chất thay thế máu dựa trên 

polyhemoglobin. Sáng chế có thể được sử dụng để sản xuất dung dịch thay thế máu có 
thể so sánh được xét về công hiệu vận chuyển khí (vận chuyển oxy) với các hồng cầu 
cúa máu người. Chất thay thế máu vận chuyển oxy theo sáng chế dựa trên hemoglobin 
được polyme hóa bằng glutaraldehyt được sản xuất từ máu động vật và khác biệt ở chỗ 
chất thay thế máu này ở dạng chất khô và có chứa không lớn hơn 90% là hemoglobin đã 
được polyme hóa, khối lượng phân tử của hemoglobin đã được polyme hóa này nằm 
trong khoảng từ 192000 đến 320000 Da và hàm lượng methemoglobin trong chất thay 
thế máu là bằng hoặc nhỏ hơn 5%.  
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(11) 26171 
(21) 1-2010-03229 (51) 7 F03D  1/06 
(22) 05.09.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2008/005251   05.09.2008 (87) WO 2009/133993 05.11.2009 
(30) 10-2008-0041130        02.05.2008 KR 
(75) HYUN-KANG, HEO  (KR) 

78-6 Maji-ri, Jeokseong-Myeon, Paju-Si, Gyeonggi-do 413-913, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy phát năng lượng chạy bằng sức gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy phát năng lượng chạy bằng sức gió, trong đó lực quay của 
cánh trước và cánh sau, mà các cánh này quay theo các chiều ngược nhau nhờ gió, giúp 
cho nam châm vĩnh cửu và thân cuộn dây quay theo các chiều ngược nhau để có được 
hiệu suất phát năng lượng cao, trong đó ở tốc độ gió thấp, tùy theo hướng gió, máy phát 
năng lượng chạy bằng sức gió này quay tự do theo gió để quay mặt về hướng gió, ở tốc 
độ gió trung bình, máy phát năng lượng chạy bằng sức gió bị cưỡng bức quay theo gió 
để quay mặt về hướng gió nhờ lực của động cơ dẫn động, và ở tốc độ gió cao, máy phát 
năng lượng chạy bằng sức gió bị cưỡng bức để quay vuông góc với hướng gió nhờ lực 
của động cơ dẫn động để ngăn không cho cánh trước và cánh sau bị hỏng do gió mạnh.  
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(11) 26172 
(21) 1-2010-03250 (51) 7 G01N 11/00, 13/02 
(22) 03.12.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2010 
(71) Viện Dầu khí Việt Nam  (VN) 

Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam. 

(72) Phan Văn Đoàn (VN) 
(54) Thiết bị xác định khả năng thu hồi dầu của dung dịch được sử 

dụng trong tăng cường thu hồi dầu ở các mỏ dầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xác định khả năng thu hồi dầu của dung dịch được sử dụng 

trong tăng cường thu hồi dầu ở các mỏ dầu, thiết bị này bao gồm :  
một tủ điều nhiệt, có thể tăng và duy trì nhiệt độ trong khoảng từ 50oC đến 200oC;  
một trục thép được lắp đặt trong tủ điều nhiệt, trên đó có gắn cố định một giá chứa 
ampul; trục thép được gắn trong tủ điều nhiệt sao cho giá chứa ampul có thể quay tự do 
cùng với trục khi trục quay;  
một cơ cấu truyền động theo cơ chế quay, gắn với phần kéo dài ra bên ngoài tủ điều 
nhiệt của trục sao cho trục thép có thể quay tự do quanh trục của nó.  
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(11) 26173 
(21) 1-2010-03251 (51) 7 E21B 43/22 
(22) 03.12.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2010 
(71) 1. Viện Dầu khí Việt Nam  (VN) 

Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 
2. Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển  (VN) 
105 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu 

(72) Phan Văn Đoàn (VN), Dương Danh Lam (VN), Trịnh Thanh Sơn (VN), Nguyễn Quốc 
Dũng (VN), Phạm Xuân Tĩnh (VN), Cù Thị Việt Nga (VN), Bùi Thị Hương (VN), 
Hoàng Linh (VN), Phan Vũ Anh (VN) 

(54) Chế phẩm dùng để tăng cường thu hồi dầu từ các mỏ dầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng trong tăng cường thu hồi dầu ở các mỏ dầu, có khả 

năng làm tăng độ nhớt của pha nước, giảm độ nhớt của pha dầu, có khả năng chịu nước 
biển và chịu nhiệt. Chế phẩm theo sáng chế có chứa tổ hợp chất hoạt động bề mặt là 
dung dịch nước chứa butanol, isopropanol, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt 
động bề mặt anion và thioure.  
Chế phẩm này có khả năng tăng cường thu hồi dầu tốt, đồng thời có độ bền nhiệt và 
chịu được nồng độ muối cao có trong nước biển được bơm vào vỉa dầu.  
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(11) 26174 
(21) 1-2010-03252 (51) 7 G10L  13/00 
(22) 22.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2009/071931 22.05.2009 (87) WO2010/000161 07.01.2010 
(30) 200810068262.6      30.06.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2010 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) LI, Dalong (CN), ZHENG, Quanzhan (CN), SHENG, Fuzhong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông bằng giọng nói dựa trên 

hệ thống tin nhắn nhanh 
  (57)     Các phương án của sáng chế bộc lộ phương pháp và thiết bị cho truyền thông giọng nói 

dựa trên hệ thống IM. Phương pháp bao gồm: a) thiết lập kênh truyền thông giọng nói 
biến đổi âm điệu giữa máy khách IM thứ hai và máy khách IM thứ nhất; b) xử lý thông 
tin giọng nói gốc được đưa vào thông qua việc biến đổi âm điệu để có được giọng nói 
biến đổi âm điệu; gửi giọng nói biến đổi âm điệu tới máy khách IM thứ nhất thông qua 
kênh truyền thông giọng nói biến đổi âm điệu. Theo các phương án của sáng chế, thông 
tin giọng nói thu thập được trong hệ thống IM trước tiên được xử lý thông qua việc biến 
đổi âm điệu, như vậy việc truyền thông giọng nói biến đổi âm điệu dựa trên hệ thống IM 
sẽ được thực hiện.  
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(11) 26175 
(21) 1-2010-03279 (51) 7 H04N  7/015,  7/64 
(22) 07.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/043184  07.05.2009 (87) WO/2009/137705 12.11.2009 
(30) 61/051,325       07.05.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2010 
(71) DIGITAL FOUNTAIN, INC.  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America 
(72) LUBY, Michael, G. (US), STOCKHAMMER, Thomas (DE), SHOKROLLAHI, Amin 

(CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống phân phối điện tử và phương pháp truyền dữ liệu 

trong hệ thống phân phối điện tử 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phân phối điện tử và phương pháp truyền dữ liệu trên hệ 

thống phân phối điện tử. Việc báo hiệu truyền khối nguồn trong nhiều khối tầng vật lý 
được thực hiện đối với cả ứng dụng truyền dòng và phân phối dữ liệu, sử dụng thông tin 
nội dịch tối thiểu và trong một số trường hợp không có thông tin nội dịch để báo hiệu 
các khối nguồn được đan xen trong một khối tầng vật lý, báo hiệu về thông tin ký hiệu 
có liên quan như thế nào đến khối nguồn từ đó chúng được tạo ra và báo hiệu truyền và 
thông tin chỉ báo về dữ liệu ưu tiên cho khối nguồn. Tổ chức và truyền dòng dữ liệu trên 
nhiều hơn một kênh có thể được thực hiện để gia tăng chất lượng của dòng dữ liệu được 
phân phối, trong khi đó giảm đến mức tối thiểu hoặc cải thiện lượng tài nguyên kênh và 
tài nguyên công suất cần thiết của thiết bị thu.  
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(11) 26176 
(21) 1-2010-03281 (51) 7 H04L  1/16,  1/18 
(22) 07.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/043087  07.05.2009 (87) WO/2009/137646 12.11.2009 
(30) 61/051,296       07.05.2008 US 

12/435,717       05.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SARKAR, Sandip (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu và truyền dữ liệu trong hệ thống 

truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật gói tín hiệu báo nhận (acknowledgement - ACK) trong hệ 

thống truyền thông không dây. Theo một phương án, thiết bị người dùng (user 
equipment - UE) có thể thu nhiều từ mã trong ít nhất một khung con liên kết xuống. 
Thiết bị UE có thể giải mã nhiều từ mã và xác định tín hiệu ACK hoặc tín hiệu báo phủ 
nhận (negative acknowledgement - NACK) cho mỗi từ mã dựa trên kết quả giải mã. 
Thiết bị UE có thể gói các tín hiệu ACK và NACK cho nhiều từ mã để thu được gói tín 
hiệu ACK. Theo một phương án, UE có thể tạo ra (i) gói tín hiệu ACK nếu thu được tín 
hiệu ACK cho tất cả các từ mã hoặc (ii) gói tín hiệu NACK nếu thu được tín hiệu NACK 
cho một từ mã bất kỳ. Thiết bị UE có thể truyền gói tín hiệu ACK để làm tín hiệu phản 
hồi cho nhiều từ mã. UE có thể thu các tín hiệu truyền lại của nhiều từ mã nếu gói tín hiệu 
NACK được truyền đi và có thể nhận từ mã mới nếu gói tín hiệu ACK được truyền đi.  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) YAVUZ, Mehmet (TR), ZHANG, Danlu (US), TINNAKORNSRISUPHAP, Peerapol 
(TH), REZAIIFAR, Ramin (US), GUPTA, Vikram (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật điều khiển lưu lượng mạng xương cá. Theo phương án 
minh họa làm ví dụ, sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển mạng xương cá gồm có bộ 
điều khiển trạm thu phát cơ sở (base transceiver station -BTS). Mỗi bộ điều khiển chịu 
trách nhiệm đối với dữ liệu và tin nhắn truyền và nhận. Theo một khía cạnh, BTS gồm có 
hàng đợi và bộ điều khiển. Lượng dữ liệu trong hàng đợi được điều chỉnh bằng bộ điều 
khiển dựa trên việc tính giá trị kích thước hàng đợi đích. Bộ điều khiển điều chỉnh một 
cách không đồng nhất lượng dữ liệu trong hàng đợi dựa trên giá trị kích thước hàng đợi 
đích, giá trị này dựa trên các thông số hệ thống truyền thông. Kích thước hàng đợi đích 
và lượng dữ liệu trong hàng đợi được điều chỉnh để làm giảm việc chạy thiếu bộ đệm, 
làm giảm thời gian trễ trên toàn hệ thống, và làm tăng thông lượng hệ thống truyền 
thông.  
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(11) 26178 
(21) 1-2010-03314 (51) 7 H04W  8/22, H04J  1/00,  11/00, 

H04W  72/04 
(22) 03.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/003681      03.08.2009 (87) WO 2010/016221 11.02.2010 
(30) 2008-201005      04.08.2008 JP 
(71) PANASONIC CORPORATlON  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Seigo NAKAO (JP), Hidetoshi SUZUKI (JP), Akihiko NlSHIO (JP), Katsuhiko 

HIRAMATSU (JP), Takahisa AOYAMA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối, trạm gốc, phương pháp cung cấp dải tần và 

phương pháp truyền thông dữ liệu đường xuống 
  (57)   Sáng chế đề cập đến trạm gốc, thiết bị đầu cuối, phương pháp cấp phát dải tần, và 

phương pháp truyền thông dữ liệu đường xuống trong đó phương pháp ánh xạ các tín 
hiệu đồng bộ và các tín hiệu báo cáo được thực hiện với hiệu quả sự dụng tài nguyên cao 
khi hệ thống thứ nhất trong đó sự truyền thông đơn lẻ được cấp phát độc lập cho dải tần 
đơn vị đồng thời với hệ thống thứ hai trong đó nhiều dải tần đơn vị có thể được cấp phát 
cho sự truyền thông đơn lẻ. Trong trạm gốc (200), bộ phận tạo ra tín hiệu OFDM (225) 
ánh xạ kênh đồng bộ chính (P-SCH), kênh đồng bộ phụ (S-SCH), kênh quảng bá chính 
(P-BCH), và kênh quảng bá động (D-BCH), mà chúng có thể được giải mã bởi cả thiết bị 
đầu cuối LTE và thiết bị đầu cuối LTE+, đến một số dải tần đơn vị có sẵn cho vị trí của 
nó. Bộ phận tạo tín hiệu OFDM (225) cũng ánh xạ D-BCH+ có thể chỉ được giải mã bởi 
thiết bị đầu cuối LTE+, cho tất cả các dải tần đơn vị để tạo ra tín hiệu truyền đã ghép 
kênh. Khi thiết bị đầu cuối đã truyền thông tin về khả năng của thiết bị đầu cuối là thiết 
bị đầu cuối LTE+, bộ phận điều khiển (265) truyền chỉ số di chuyển dải tần chỉ rõ sự 
thay đổi dải tần tiếp nhận đến thiết bị đầu cuối đó.  
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(72) JI, Tingfang (CN), BHUSHAN, Naga (US), KHANDEKAR, Aamod, D. (IN), 
AGRAWAL, Avneesh (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sử dụng cấu trúc nhiễu ảo để phục vụ nhiều 
mục đích trên mạng truyền thông không dây. Cấu trúc nhiễu ảo là chỉ báo về mức nhiễu 
ảo ở bộ thu, mà có thể cao hơn mức nhiễu thật ở bộ thu. Theo một phương án, cấu trúc 
nhiễu ảo có thể được sử dụng để lựa chọn trạm cơ sở phục vụ. Thiết bị đầu cuối có thể 
nhận thông tin chỉ rõ cấu trúc nhiễu ảo cho mỗi trạm cơ sở trong số ít nhất một trạm cơ 
sở. Thiết bị đầu cuối có thể lựa chọn trạm cơ sở phục vụ dựa trên cấu trúc nhiễu ảo cho 
mỗi trạm cơ sở. Thiết bị đầu cuối có thể gửi dữ liệu đến trạm cơ sở phục vụ ở tốc độ 
được chọn dựa trên cấu trúc nhiễu thật cho trạm cơ sở phục vụ. Theo một phương án khác, 
cấu trúc nhiễu ảo có thể được sử dụng để quản lý tạp âm và/hoặc điều khiển công suất.  
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(72) MOEGLEIN, Mark Leo (US), BURROUGHS, Kirk Allan (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp niên lịch trạm cơ sở cho 

trạm di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến niên lịch trạm cơ sở phân cấp được thu ở trạm di động.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp truyền thông không dây chọn công suất truyền 

cho thiết bị người dùng truyền thông với ô femtô 
  (57)    Sáng chế đề cập đến công suất truyền cho thiết bị người dùng (UE : User Equipment) 

được thiết lập bằng nút cơ sở thường trú (HNB. Home NodeB) đáp lại nhiều ở ô macrô 
bên cạnh. Nút HNB theo dõi mức nhiễu gây ra cho ô macrô tù thiết bị UE truyền thông 
với nút HNB. Giá trị công suất truyền chấp nhận được cho thiết bị UE được xác định 
bằng nút HNB đáp lại mức nhiễu đó. Thông tin chỉ báo thay đổi công suất được truyền 
từ nút HNB đến thiết bị UB để điều chỉnh công suất truyền của thiết bị UE. Trong một 
số trường hợp, mức nhiễu có thể được ước tính dựa vào thông tin chỉ báo bận từ ô macrô 
và nút HNB truyền phiên bản đã sửa đổi của thông tin chỉ báo bận đến thiết bị UE để 
điều chỉnh công suất truyền của thiết bị UE. Trong những trường hợp khác, nút HNB 
ước tính độ tổn hao đường truyền cho thiết bị UE dựa vào công suất tín hiệu thu được từ 
« macrô và báo hiệu sự thay đổi công suất truyền cho thiết bị UE nếu cần, dựa vào giá 
trị ước tính độ tổn hao đường truyền.  
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(72) Saeidihaghi, Arash (IR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp dùng cho khoang tiệt trùng trong 

máy nạp liệu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống trong khoang tiệt trùng (10) trong máy nạp liệu để sản 

xuất các bao gói thực phẩm, bao gồm phương tiện gia nhiệt (14, 15) để làm bay hơi chất 
tiệt trùng trên cuộn vật liệu đóng gói (50), cuộn này được chuyển qua khoang (10). 
Khoang (10) còn bao gồm các vòi phun (1, 2) để phun chất lỏng về phía các bề mặt 
nóng (14, 15, 16) của khoang tiệt trùng (10), để làm nguội các phần nóng sao cho ít 
nhiệt được truyền tới cuộn vật liệu bao gói trong quá trình ngừng thời gian ngắn của máy 
nạp liệu. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp dùng cho hệ thống và máy nạp liệu bao 
gồm thiết bị và việc thực hiện phương pháp này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất ure từ amoniac và cacbon dioxit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất ure từ amoniac và cacbon dioxit trong nhà máy 
sản xuất ure bao gồm bộ phận tổng hợp ở áp suất cao gồm hai bộ phận phản ứng, tháp 
cất và thiết bị ngưng tụ, và bộ phận thu hồi, trong đó đưa dung dịch tổng hợp thứ nhất 
tạo thành trong bộ phận phản ứng thứ nhất  tới bộ phận phản ứng thứ hai; bổ sung 
cacbon dioxit sạch vào bộ phận phản ứng thứ hai và đưa dung dịch tổng hợp thứ hai tạo 
ra trong bộ phận này tới tháp cất, tại đây dung dịch tổng hợp thứ hai này được cất bằng 
khí cacbon dioxit và dòng khí hỗn hợp thu được trong tháp cất được dẫn đến thiết bị 
ngưng tụ cùng với amoniac sạch và dòng hơi carbamat, tại đây phần ngưng tụ tạo ra 
được cấp tới bộ phận phản ứng thứ nhất và dòng ure thu được trong tháp cất tiếp tục 
được tinh chế trong bộ phận thu hồi; trong đó dòng dung dịch tổng hợp thứ nhất từ bộ 
phận phản ứng thứ nhất tới bộ phận phản ứng thứ hai, dòng dung dịch tổng hợp thứ hai 
từ bộ phận phản ưng thứ hai tới tháp cất, dòng khí hỗn hợp từ tháp cất tới thiết bị ngưng 
tụ và dòng của phần ngưng tụ từ thiết bị ngưng tụ tới bộ phận phản ứng thứ nhất là dòng 
dưới tác dụng của trọng lực.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình sản xuất tấm thép mạ thiếc và tấm thép mạ thiếc 

  (57)    Phương pháp sản xuất tấm thép mạ thiếc bao gồm việc tạo lớp mạ chứa Sn trên ít nhất 
một bề mặt của tấm thép sao cho khối lượng trên một đơn vị diện tích của Sn là từ 0,05 
đến 20 g/m2, nhúng tấm thép trong dung dịch biến đổi hóa học chứa trên từ 18 đến 200 
g/L hoặc thấp hơn của nhôm phosphat monobazơ và có độ pH là từ 1,5 đến 2,4 hoặc 
điện phân catốt tấm thép với mật độ dòng điện là 10 A/dm2 hoặc thấp hơn trong dung 
dịch biến đổi hóa học, tạo lớp mạ biến đổi hóa học theo kiểu để tâm thép được rửa bằng 
nước và sau đó được sấy và tiếp theo là tạo sản phẩm phản ứng với tác nhân liên kết 
silan sao cho khối lượng trên một đơn vị diện tích là từ 0,10 đến 100mg/m2 dưới dạng Si. 
Theo phương pháp đã nêu, tấm thép sau đây có thể thu được: tấm thép mạ thiếc có thể 
ngăn chặn sự hư hại hình dạng bên ngoài và sự sụt giảm độ bám dính lớp mạ do sự oxy 
hóa bề mặt của lớp mạ thiếc mà không sử dụng Cr và có thể được xử lý biển đổi hóa học 
với chi phí thấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành thiết bị nâng tàu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng tàu. Thiết bị nâng tàu gồm có bệ. Bệ gồm có nhiều xà 
ngang chính ("MTB"), mỗi xà được đỡ bởi ít nhất một tời. Người ta xác định liệu trọng 
tải trên MTB bất kỳ có khác với trọng tải trên MTB bất kỳ khác theo một lượng lớn hơn 
lượng được xác định trước. MTB mà có trọng tải khác với trọng tải trên MTB bất kỳ 
khác theo một lượng lớn hơn lượng được xác định trước được chọn và sau đó được dịch 
chuyển theo phương thẳng đứng đối với các MTB khác nằm trong giới hạn an toàn đã 
được xác định trước để chuyển trọng tải giữa MTB được chọn và các MTB khác trong 
khi kiểm soát trọng tải trên mỗi MTB và vị trí của MTB được chọn do chuyển động theo 
phương thẳng đứng của MTB được chọn. Vị trí và trọng tải được kiểm soát được so sánh 
với giới hạn an toàn; và quá trình dịch chuyển của MTB được chọn bị dừng khi quá trình 
chuyển trọng tải mong muốn hoàn thành hoặc giới hạn an toàn được thoả mãn.  
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(72) HORN, Gavin Bernard (CA), SAMPATH, Ashwin (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phát hiện có nút cấu trúc hạ tầng hỗ trợ 
trong mạng không dây ngang hàng. Các thủ tục phát hiện có thể được thực hiện khi nút 
thứ nhất hỗ trợ phát hiện các nút khác cho nút thứ hai.  
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(72) TINNAKORNSRISUPHAP, Peerapol (TH), WU, Qiang (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị gửi thông tin bằng cách lựa chọn tài 

nguyên được sử dụng cho cuộc truyền 
  (57)    Các kỹ thuật truyền thông tin trong mạng không dây được mô tả. Theo một khía cạnh, 

thông tin có thể được truyền tải dựa vào các tài nguyên cụ thể được sử dụng để gửi tín 
hiệu, ví dụ như, sóng chủ. Hàm giả ngẫu nhiên có thể thu thông tin để truyền qua tín 
hiệu và thông tin có thể khác và có thể cung cấp các giá trị giả ngẫu nhiên, mà có thể 
được sử dụng để chọn tài nguyên để sử dụng để truyền tín hiệu. Theo một phương án, bộ 
truyền (ví dụ như, trạm cơ sở cho phân đoạn) có thể xác định thông tin thứ nhất (ví dụ 
như, ID phân đoạn) để truyền qua sóng chủ và cũng có thể xác định thông tin thứ hai cho 
thời gian tuyệt đối (ví dụ như, chỉ số chu kỳ của sóng chủ). Bộ truyền có thể xác định 
các tài nguyên (ví dụ như, các khe) để sử dụng để gửi sóng chủ dựa vào thông tin thứ 
nhất và thứ hai và có thể dựa thêm vào độ dịch PN được gán cho phân đoạn. Bộ truyền 
có thể truyền sóng chủ trong các tài nguyên đã xác định.  
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BLACK, Peter, J. (AU), ATTAR, Rashid Ahmed A. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)    Trong hệ thống truyền thông không dây có các dải tần số khác nhau được triển khai để 
tạo ra những khu vực truyền thông khác nhau, việc quản lý tập hợp tín hiệu sóng chủ cho 
nhiều tín hiệu sóng chủ được tạo ra từ một vùng phủ sóng bổ sung dựa vào sự nhận biết 
tập hợp tín hiệu sóng chủ chọn trước trong số nhiều tín hiệu sóng chủ và xác định xem 
tiêu chuẩn định trước có được đáp ứng hay không.  
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(22) 22.04.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/057952      22.04.2009 (87) WO 2009/142088 26.11.2009 
(30) 2008-132838      21.05.2008 JP 
(71) TOAGOSEI CO., LTD.  (JP) 

1-14-1, Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8419 Japan 
(72) FUJIWARA, Masahiro (JP), KIRITO, Youichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất phân tán màu chứa nước và phương pháp nghiền ướt chất 

màu 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất phân tán màu chứa nước chứa copolyme nền axit (met)acrylic thu 

được bằng cách sử dụng axit (met)acrylic monome và alkyl este của axit (met)acrylic 
monome với nhóm alkyl có từ 4 đến 8 nguyên tử cacbon, và rượu có từ 4 đến 8 nguyên 
tử cacbon làm các thành phần cơ bản, và trong đó tỷ lệ trọng lượng của rượu có từ 4 đến 
8 nguyên tử cacbon nêu trên nằm trong khoảng từ 1.000 ppm đến 30.000 ppm tính theo 
copolyme nền axit (met)acrylic. Ngoài ra, sáng chế đề xuất phương pháp nghiền ướt chất 
màu khác biệt ở chỗ chất phân tán màu chứa nước theo sáng chế được sử dụng để nghiền 
ướt chất màu nêu trên.  
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7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1006422 Japan 
(72) ITOH, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dung dịch hiện màu dùng cho phép sắc ký miễn dịch, phép sắc 

ký miễn dịch, kit phát hiện dùng cho phép sắc ký miễn dịch, và 
dung dịch pha loãng cho mẫu của phép sắc ký miễn dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch hiện màu dùng cho phép sắc ký miễn dịch chính xác và 
có độ nhạy cao và có thể phát hiện hoàn toàn chất cần được phát hiện ngay cả ở nồng độ 
thấp đồng thời kiểm soát các phản ứng dương tính giả do sự hấp phụ không đặc hiệu của 
các thành phần khác với chất cần được phát hiện có trong mẫu gây ra. Sáng chế đề cập 
đến dung dịch hiện màu chứa chất hoạt động bề mặt không phân ly và polyme tan trong 
nước có gốc vinyl có các nhóm phân cực chứa nguyên tử oxy và nguyên tử nitơ, dùng 
cho phép sắc ký miễn dịch sử dụng làm tác nhân phản ứng phát hiện được đánh dấu 
bằng chất mang không hoà tan.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) LIN Shaoyang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thiết kế hệ gen thực vật, phương pháp tạo cây 

trồng mới và cây trồng mới thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết kế hệ gen thực vật bao gồm bước xác định các 

dấu chuẩn ADN từ M1 đến M5 sao cho, đối với mỗi một vùng đích, dấu chuẩn ADN M2 
được xác định ở đầu mút phía trước của vùng đích, hoặc ở phía trước của vùng đích này, 
dấu chuẩn ADN M1 được xác định ở trước dấu chuẩn ADN M2, dấu chuẩn ADN M4 
được xác định ở đầu mút phía sau vùng đích, hoặc ở phía sau vùng đích này, dấu chuẩn 
ADN M5 được xác định ở sau dấu chuẩn ADN M4, và dấu chuẩn ADN M3 được xác 
định trong vùng đích; và bước thiết kế hệ gen sao cho vùng thay thế, chứa vùng đích, ở 
nhiễm sắc thể của cây trồng nguồn gốc sẽ được thay thế bằng mảnh nhiễm sắc thể có 
nguồn gốc từ cây trồng lạ sao cho đầu mút phía trước của vùng thay thế nằm giữa dấu 
chuẩn ADN M1 và dấu chuẩn ADN M2, và đầu mút ở phía sau của vùng thay thế nằm 
giữa dấu chuẩn ADN M4 và dấu chuẩn ADN M5.  
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(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN, United 
Kingdom 

(72) ALEMPARTE-GALLARDO, Carlos (ES), BARFOOT, Christopher (GB), BARROS-
AGUIRRE, David (ES), CACHO-IZQUIERDO, Monica (ES), FIANDOR ROMAN, 
Jose, Maria (ES), HENNESSY, Alan, Joseph (IE), PEARSON, Neil, David (GB), 
REMUINAN-BLANCO, Modesto, Jesus (ES) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất ba vòng chứa nitơ, dược phẩm chứa hợp chất này và 

quy trình điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) hoặc muối hoặc N- oxit dược dụng của nó :  
 

  
 

(hoá học lập thể tương đối) 
Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này để sử dụng trong liệu pháp điều trị 
bệnh, cụ thể là điều trị bệnh lao, và quy trình điều chế nó. 
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(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BLADE Helen (GB), CHURCHILL Gwydion Huw (GB), CURRIE Angela Charlotte 

(GB), DOBSON Benjamin Charles (GB), HYNES Peter Samuel (GB), KENWORTHY 
Martin Neal (GB), POWELL Lyn (GB), RAW Steven Anthony (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế các hợp chất có tác dụng làm chất ức chế 

mTOR kinaza, các muối và dược phẩm chứa các hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề xuất quy trình điều chế hợp chất có công thức 1, để dùng trong việc điều 

chế hợp chất có công thức 5, hoặc muối phosphat, sulphat, hyđrosulphat, malat, xitrat, 
tartrat hoặc fumarat của nó để dùng trong việc trị liệu.  
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(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) KALLUS, Christopher (DE), BROENSTRUP, Mark (DE), EVERS, Andreas (DE), 

GLOBISCH, Anja (DE), SCHREUDER, Herman (NL), WAGNER, Michael (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ure và sulfamit vòng lớn làm chất ức chế phân hủy 

fibrin có thể hoạt hóa bởi thrombin được hoạt hóa (TAFIa) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) làm chất ức chế phân huỷ fibrin có thể 

hoạt hóa bởi thrombin được hoạt hóa. Hợp chất có công thức (I) thích hợp dùng để sản 
xuất thuốc để phòng ngừa, ngăn ngừa và điều trị thứ phát một hoặc nhiều rối loạn liên 
quan đến chứng huyết khối, tắc mạch, tăng đông máu hoặc hóa xơ.  
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(72) Hiroki YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút bao gồm: đặt phần liên tục 
của các thành phần đàn hồi (4A) và (5A) ở trạng thái trải ra theo mong muốn, trên ít 
nhất là một bề mặt tấm vải (7A) được vận chuyển một cách liên tục, trong khi việc đung 
đưa phần liên tục của các thành phần đàn hồi (4A) và (5A) theo hướng cắt ngang hướng 
chuyển động của tấm vải (7A); cấp tấm vải (7A) mà trên đó phần liên tục của các thành 
phần đàn hồi (4A) và (5A) được đặt vào giữa con lăn thứ nhất (8) được quay theo hướng 
chuyển động và con lăn thứ hai (9); và ép phần liên tục của các thành phần đàn hồi (4A) 
và (5A) và tấm vải (7A) giữa con lăn thứ nhất (8) và con lăn thứ hai (9). Rãnh (20) được 
tạo ra theo mẫu cho trước trên ít nhất là bề mặt biên ngoài của con lăn thứ nhất (8) và 
phần liên tục của các thành phần đàn hồi (4A) và (5A) và tấm vải (7A) được ép vào giữa 
con lăn thứ nhất (8) và con lăn thứ hai (9) trong khi phần liên tục của các thành phần đàn 
hồi (4A) và (5A) được đặt trong vùng (3A) tương ứng với phần đũng trên một bề mặt 
của tấm vải (7A) hướng vào rãnh (20) được tạo ra trên bề mặt biên ngoài của con lăn thứ 
nhất (8).  
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182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 
(72) Hiroki YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị vận chuyển và cắt gián đoạn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển và cắt gián đoạn (1) được cấu tạo để dẫn hướng 
tấm màng liên tục (10A) ở giữa lưỡi cắt (32) và lưỡi cắt cố định (42) trong khi tấm màng 
liên tục (10A) được hút lên bề mặt biên ngoài (41) của con lăn lưỡi cắt phía dưới (40) 
nhờ lực hút qua các lỗ hút (43) được tạo ra trong vùng thứ nhất (41A) trên bề mặt biên 
ngoài (41) của con lăn lưỡi cắt phía dưới (40). Vùng thứ nhất (41A) bao gồm vùng hút, 
trong đó một số lỗ hút được tạo ra và vùng không hút trong đó lỗ hút không được tạo ra. 
Vùng hút và vùng không hút được tạo ra xen kẽ với nhau trên bề mặt theo chu vi của 
con lăn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
203 
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(72) Takeshi MAKI (JP), Mitsuru SAKAMOTO (JP), Nobuyuki IWASAKI (JP), Nobuhiro 

HASEGAWA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất quặng sắt dạng viên 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất quặng sắt dạng viên, trong đó việc viên 
quặng bị vỡ trong ngăn đốt nóng sơ bộ của lò nung có ghi lò có thể được ngăn chặn một 
cách chắc chắn trong hệ thống tạo viên quặng có ghi lò. Các điều kiện vận hành hiện 
thời (ví dụ ít nhất là năng suất đốt cháy của một đầu đốt ngăn khử nước (31), năng suất 
đốt cháy của đầu đốt ngăn đốt nóng sơ bộ (21), tốc độ chuyển động của ghi lò hoặc 
chiều dày lớp quặng viên) được điều chỉnh sao cho mức chênh nhiệt độ  ΔT = T2 - T1 
giữa nhiệt độ môi trường (T2) trong khoảng không gian phía trên của ngăn đốt nóng sơ 
bộ (5) được đo nhờ nhiệt kế (43) được lắp đặt riêng biệt ở đầu vào ngăn đốt nóng sơ bộ 
(5) và nhiệt độ khí (T1) ở đầu ra của ngăn khử nước (4) được đo nhờ nhiệt kế ghi lò đầu 
ra ngăn khử nước (42) được lắp đặt trực tiếp ngay phía dưới ghi lò (2); trở nên nhỏ hơn 
so với mức chênh nhiệt độ cho phép ( Δt max) được xác định từ trước trên cơ sở tính 
ngăn vận hành thực tế từ trước. 
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(71) 1. YAZAKI CORPORATION  (JP) 
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2. NAGASAKI UNIVERSITY, NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION  (JP) 
1-14, Bunkyo-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki 8528521, JP 
3. DOW CORNING TORAY CO., LTD.  (JP) 
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(72) KODAMA , Koji (JP), FURUKAWA, Haruhiko (JP), YAGI, Kiyoshi (JP), 
EGASHIRA, Makoto (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Magie hydroxit được xử lý bề mặt bằng silicon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến magie hyđroxit được xử lý bề mặt bằng silicon là bề mặt được xử lý 
bằng dầu silicon, dầu silicon này bao gồm: hợp chất siloxan hữu cơ chứa một số các đơn 
vị siloxan thứ nhất, mỗi đơn vị này chứa nguyên tử silic được liên kết với nguyên tử 
hyđro. Các đơn vị siloxan thứ nhất chia sẻ 50% mol hoặc ít hơn trong tổng số các đơn vị 
siloxan trong một phân tử trung bình. Do đó mà đạt được tính làm chậm bắt lửa thích 
hợp và các đặc tính cơ học như độ giãn dài thích hợp.  
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Viện Hoá học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam - Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

(72) Lê Thị Hoài Nam (VN), Nguyễn Thị Thanh Loan (VN), Lê Thị Kim Lan (VN), Trần 
Quang Vinh (VN), Lê Quang Du (VN), Nguyễn Đức Hòa (VN) 

(54) Quy trình tổng hợp vật liệu composit ZSM-5/MCM-41 bằng kỹ 
thuật gây mầm có sử dụng silic tách chiết từ vỏ trấu và vật 
liệu thu được từ quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp vật liệu đa mao quản composit ZSM-5/MCM-
41, bao gồm các công đoạn:  
(i) tách chiết silic từ vỏ trấu;  
(ii) tạo mầm zeolit ZSM-5;  
(iii) meso hóa để tạo ra vật liệu composit ZSM-5/MCM-41.  
Quy trình trên có hiệu quả kinh tế cao do sử dụng được nguồn silic rẻ tiền từ vỏ trấu và 
giảm thiểu việc sử dụng các chất tạo cấu trúc đắt tiền nhờ áp dụng kỹ thuật gây mầm. 
Ngoài ra, quy trình này cũng tổng hợp được vật liệu có đường kính mao quản trung bình 
đạt được là 40Å, cùng với sự tồn tại của một hệ thống mao quản khác có đường kính trải 
rộng từ 100-400Å, hình thành do sử dụng nguồn silic tách chiết tư vỏ trấu.  
Sáng chế còn đề cập đến vật liệu đa mao quản composit ZSM-5/MCM-41 thu được bằng 
quy trình trên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu dạng tấm dùng cho máy in và máy in 

  (57)    Sáng chế đề xuất vật liệu dạng tấm dùng cho máy in mà có thể được lắp một cách dễ 
dàng và chính xác vào máy in. Vật liệu dạng tấm (2) khác biệt ở chỗ, tấm vật liệu đàn 
hồi hình chữ nhật (19) được tạo thành dạng hình trụ với các phần đầu đối diện của tấm 
(19) được chồng lên nhau và được ghép nối cùng nhau, nhờ đó tạo ra thân vật liệu dạng 
tấm hình trụ (17); phần cuối của tấm (19) nằm ở phía bên trong của phần nối (20) được 
uốn cong vào trong, nhờ đó tạo ra phần ăn khớp (21) và vùng in (18) được bố trí ở phần định 
trước của bề mặt chu vi ngoài của thân vật liệu dạng tấm (17) ngoại trừ phần nối (20).  
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(54) Chất ức chế dihydroorotat dehydroaza, chế phẩm chứa chất 

ức chế dihydroorotat dehydroaza và metotrexat, sản phẩm, 
bộ kit và bao gói chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa (a) metotrexat và (b) chất ức chế dihydroorotat 
dehydroaza không gây độc cho gan hữu ích trong bào chế hoặc sản xuất dược phẩm 
trong điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh lý mắc phải bằng cách ức chế dihydroorotat 
dehydroaza. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm, bộ kit và bao gói chứa chế phẩm trên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm di động, và 

phương pháp thu vô tuyến 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm di động, và phương 

pháp thu vô tuyến. Thiết bị trạm cơ sở bao gồm: bộ tạo tín hiệu điều khiển để tạo tín 
hiệu dữ liệu điều khiển bao gồm các mục tương ứng với loại của các khung con cần 
được chỉ định; bộ tạo tín hiệu thông tin lập lịch để tạo tín hiệu thông tin lập lịch biểu thị 
khung con sẽ là khung con thứ nhất trong số các khung con được xác định bởi thông tin 
chọn khung con loại thứ nhất; và bộ dồn kênh để chỉ định tín hiệu dữ liệu điều khiển cho 
các khung con loại thứ nhất và thứ hai, và chỉ định tín hiệu thông tin lập lịch cho khung 
con loại thứ nhất. Thiết bị trạm di động bao gồm: bộ xác định loại khung để xác định 
loại của từng khung con đã nhận được dựa vào thông tin chọn khung con loại thứ nhất 
và thông tin lập lịch; và bộ dò dữ liệu điều khiển để dò, đối với mỗi khung con, dữ liệu 
điều khiển bao gồm các mục tương ứng với loại được biểu thị bởi kết quả xác định của 
bộ xác định loại khung. Theo sáng chế, giảm được tải xử lý khi thu dữ liệu điều khiển.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có khả năng thu năng lượng cơ 

học 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh răng thu năng lượng cơ học có thể sử dụng các mạch 

và các thiết bị để biến đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện. Việc biến đổi này 
có thể được thực hiện nhờ sử dụng các thiết bị áp điện để biến đổi các ứng suất và sức 
căng từ sự uốn cong đầu bàn chải đánh răng và/hoặc các lông chải trong quá trình sử 
dụng, và có thể được thực hiện nhờ sử dụng các máy phát điện từ bao gồm việc đi nam 
châm qua cuộn để tạo ra dòng điện. Năng lượng điện tạo thành có thể được chỉnh lưu, và 
tích trữ trong thiết bị tích trữ, như tụ điện hoặc pin nạp lại được. Mạch chuyển có thể 
được có cấu trúc để dò mức năng lượng tích trữ được trong thiết bị tích trữ, và để đóng 
mối nối điện khi đã đạt đến mức năng lượng định trước (ví dụ, điện tích). Mức định 
trước có thể tương ứng với lượng chải mong muốn (ví dụ, tính đến độ dài hành trình và 
lực, và số lượng hành trình), và việc đóng mối nối điện có thể được sử dụng để cấp điện 
cho các thiết bị đầu ra khi mà đã đạt đến lượng chải mong muốn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân phát dữ liệu hỗ trợ dựa trên sự 

kiện 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống có thể xác định lúc phân phát dữ liệu hỗ 

trợ cho thiết bị người dùng đang yêu cầu. Theo một ví dụ, thiết bị người dùng có thể yêu 
cầu các cập nhật dữ liệu hỗ trợ liên quan tới một hoặc nhiều loại dữ liệu từ máy chủ hỗ 
trợ. Ngoài ra, thiết bị người dùng có thể bao gồm một hoặc nhiều thông số cho sự phân 
phát các cập nhật dữ liệu hỗ trợ. Máy chủ hỗ trợ có thể cung cấp dữ liệu hỗ trợ được cập 
nhật dựa trên sự kiện và theo một hoặc nhiều thông số.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
211 

(11) 26205 
(21) 1-2010-03537 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49, D04H  

1/72 
(22) 29.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/063472       29.07.2009 (87) WO2010/013736 04.02.2010 
(30) 2008-198347       31.07.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 
(72) YANO, Takanori (JP), SUZUKI, Makoto (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất lõi thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp sản xuất lõi thấm hút có thể làm giảm các 
ảnh hưởng của không khí từ phía ngoài xâm nhập vào ống (31) đối với sự phân tản một 
cách đồng đều polyme siêu thấm hút (5) 
được tạo ra. 
Thiết bị sản xuất (10) để sản xuất lõi thấm 
hút (1) bao gồm khuôn tạo rãnh (21) được 
tạo ra trên mặt cho trước (20a) của thành 
phần cho trước (20), di chuyển theo hướng 
cùng với phần di chuyển theo mặt cho trước 
(20a); ống (31) được bố trí ở vị trí cho trước 
trên phần di chuyển, xả khí (3) bao gồm các 
sợi thấm hút chất dịch (2) từ phần lỗ (31a) 
về phía mặt cho trước (20a); và thành phần 
đúc polyme (38) được bố trí ở phía trong 
ống (31) đúc polyme siêu thấm hút (5) từ lỗ 
đúc (38a) về phía vùng giữa (Ac) của phần 
lỗ (31a) theo hướng cùng với phần dịch 
chuyển, trong đó, trong trường hợp khuôn 
tạo rãnh (21) đi qua vị trí ống (31) nhờ khí 
(3) được hút qua các lỗ nạp không khí trên 
phần đáy của khuôn tạo rãnh (21), các sợi 
thấm hút chất dịch (2) và polyme siêu thấm 
hút (5) trong khí (3) được sắp xếp trong 
khuôn tạo rãnh (21) để tạo lõi thấm hút (1), 
trong đó, áp suất không khí phía trong ống 
(31) được tạo ra là thấp hơn so với áp suất không khí phía ngoài ống (31) vì khí (3) được 
hút qua phần đáy của khuôn tạo rãnh (21), trong đó, phần thành trong của ống (41) là 
phía trong ống (31) và được bố trí hướng vào mặt thành trong (33a) của phần thành (33) 
của ống (31) có khoảng cách giữa chúng phần thành (33) có khe hở (G) ở giữa mặt cho 
trước (20a) và phần lỗ (31a) của ống (31) và không khí từ phía ngoài xâm nhập vào ống 
(31) theo phần di chuyển qua khe hở (G) và phần thành trong của ống (41) hạn chế 
không khí từ phía ngoài xâm nhập vào ống (31) qua khe hở (G) đi vào vùng giữa (Ac) 
của ống(31).  
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(11) 26206 
(21) 1-2010-03542 (51) 7 B65H  75/32 
(22) 09.07.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2008/004035  09.07.2008 (87) WO2010/005126 14.01.2010 
(30) 10-2008-0065857       08.07.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2010 
(75) LEE, DONG-HYUN  (KR) 

188-8, Hyomok-dong, Dong-gu, Taegu 701-030, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận xử lý phần sợi còn lại khỏi ống quấn sợi nhuộm 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý phần sợi còn lại của ống quấn sợi sử dụng cho máy 
nhuộm bao gồm: nhiều thanh dẫn hướng có phần hình dạng cong tương ứng; thanh dẫn 
hướng phụ có phần có hình dạng cong, thanh dẫn hướng phụ được bố trí trên đường 
thẳng mà thanh dẫn hướng phụ thẳng tiếp xúc với bất kỳ một trong các thanh dẫn hướng 
và được cố định với thanh dẫn hướng bằng cách hàn; rãnh được tạo ra giữa thanh dẫn 
hướng và thanh dẫn hướng phụ theo cách sao cho lưỡi dao được bố trí vào trong rãnh để 
dẫn hướng lưỡi dao; và các phần biểu thị lần lượt được tạo ra trên các bề mặt theo chu vi 
ngoài của các nắp tròn bên trên và nắp tròn bên dưới sao cho được đặt trên đường thẳng 
với rãnh được tạo ra giữa thanh dẫn hướng và thanh dẫn hướng phụ, để dao có thể được 
bố trí chính xác vào rãnh khi phần sợi còn lại được cắt khỏi ống quấn sợi.  
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(11) 26207 
(21) 1-2010-03556 (51) 7 A61K  8/02,  8/88,  8/06, A61Q  
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(22) 10.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/057150 10.06.2009 (87) WO 2010/006853 21.01.2010 
(30) 12/164,136      30.06.2008 US 

12/330,740      09.12.2008 US 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Jack POLONKA (US), Gabriela Maria WIS (US), John Brian BARTOLONE (US), 

Lawrence Alan WILEN (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hạt composit chống nắng và mỹ phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các hạt composit giúp bảo vệ da khỏi bức xạ tử ngoại trong các mỹ 
phẩm gồm tác nhân chống nắng hữu cơ phân tán trong nhựa polyme hóa ngưng tụ có các 
nhóm axit cacboxylic và hằng số điện môi nằm trong khoảng từ 6,5 đến 18.  
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(86) PCT/US2009/003258  28.05.2009 (87) WO 2009/145899 03.12.2009 
(30) 12/130,445       30.05.2008 US 
(71) CELGENE CORPORATION  (US) 

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, United States of America 
(72) MULLER, George, W. (US), Chen, Roger, S., C. (US), RUCHELMAN, Alexander, L. 

(US), ZHANG, Weihong (CN), KHALIL, Ehab, M. (US), MAN, Hon-Wah (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất isoindolin được thế ở vị trí 5, dược phẩm và dạng liều 

đơn vị chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất isoindol được thế ở vị trí 5, và các muối dược dụng, 

solvat, chất đồng phân lập thể và tiền dược chất của chúng. Sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm và dạng liều đơn vị chứa hợp chất này.  
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(11) 26209 
(21) 1-2010-03571 (51) 7 A45F  3/24, B62B  3/00 
(22) 31.12.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2010 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Khung võng xếp và khung võng - xe đẩy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung võng xếp có thể xếp gọn lại khi không sử dụng. Khung võng 
xếp này bao gồm khung đáy hình chữ nhật (10), bồn chân (30), hai giá đỡ hình chữ H 
(20a) và hai giá đỡ kéo dài hình chữ A (20b), hai tấm chặn (15) được ốp phía ngoài hai 
thanh ngang của khung đáy hình chữ nhật (10), hai ống cố định (16) được bố trí tại hai 
đầu của khung đáy hình chữ nhật (10) và hai móc (23) được lắp vào hai đầu của hai giá 
đỡ kéo dài hình chữ A (20b). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khung võng - xe đẩy 
được cải biến từ khung võng xếp nói trên. 

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
216 
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(21) 1-2010-03580 (51) 7 F23K  1/00,  3/02, F23N  1/02,  5/18,  

5/20 
(22) 24.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/DE2009/000875    24.06.2009 (87) WO2009/155903 30.12.2009 
(30) 10-2008-030650927         27.06.2008 DE 
(71) PROMECON PROZESS- UND MESSTECHNIK CONRADS GMBH  (DE) 

Steinfeldstrasse 5, D-39179 Barleben, Deutsch 
(72) CONRADS, Hans, Georg (DE), HALM, Alexander (DE) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để điều chỉnh tỉ lệ nhiên liệu - không 

khí trong quá trình đốt bụi than đá trong hệ thống đốt của 
nhà máy nhiệt điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp để điều chỉnh tỉ lệ nhiên liệu - khí trong 
quá trình đốt của bụi than đá trong hệ thống đốt của nhà máy nhiệt điện, bao gồm các 
phương tiện để cấp bụi than cốc bằng khí nén cho các lò đốt của hệ thống đốt của nhà 
máy nhiệt điện và các phương tiện để nạp khí đốt cho các lò đốt hoặc vào trong buồng 
đốt của hệ thống đốt của nhà máy nhiệt điện và trong đó điều chỉnh lượng khí đốt và 
lượng khí mang. Mục đích của sáng chế là để điều chỉnh với độ tin cậy cao đồng thời ít 
phải bảo dưỡng các thiết bị đo lưu lượng khí. Theo sáng chế, mục đích này được thực 
hiện nhờ thiết bị đo để đo lượng khí đốt và/hoặc khí mang, theo phương pháp đo tương 
ứng, đánh giá các hiệu ứng điện ma sát trên các cảm biến mà được bố trí liên tiếp theo 
hướng của dòng khí đốt và/hoặc khí mang và nhờ đó đo vận tốc dòng của khí đốt 
vµ/hoÆc khÝ mang.  
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(21) 1-2011-00003 (51) 7 A61K  8/34,  8/36,  8/49, A61Q  

17/00 
(22) 20.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/003610 20.05.2009 (87) WO2009/146800 10.12.2009 
(30) 61/058,362      03.06.2008 US 

08014560.0      15.08.2008 EP 
(71) 1. LONZA INC.  (US) 

90 Boroline Road, Allendale, NJ 07401-1613, United States of America 
2. LONZA LTD.  (CH) 
Munchensteinerstrasse 38, CH-4052 Basel, Switzerland 

(72) NUNEZ, Rosita (US), KIMLER, Joseph (US), HALL, Larry Kent (US), NESBITT, 
Crystal (US), CARTER, Craig (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp bảo quản có tác dụng hiệp đồng và phương pháp làm 

giảm nồng độ vi khuẩn và nấm trong vật phẩm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm bảo quản chứa hỗn hợp của ít nhất hai hợp chất có đặc 

tính diệt khuẩn và/hoặc diệt nấm, trong đó hỗn hợp này được chọn từ nhóm gồm 
metyhsothiazolinon/piroctonolamin; caprylyl glycol/axit ®ehy®roaxetic; un®ecanol/axit 
®ehy®roaxetic và rượu laurylic/axit sorbic.  
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(11) 26212 
(21) 1-2011-00007 (51) 7 A47D  15/00, A47C  7/62, A47D  

1/00 
(22) 29.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/NO2009/000205  29.05.2009 (87) WO 2009/148325 10.12.2009 
(30) 20082491       04.06.2008 NO 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2011 
(71) STOKKE AS  (NO) 

Haahjem, N-6260 Skodje, Norway 
(72) ANGELFOSS, Hilde (NO) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết trượt dùng cho chân ghế ngồi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết trượt dùng cho chân ghế ngồi, đặc biệt là chân ghế dùng cho 
ghế của trẻ, bao gồm vật liệu dạng tấm bao gồm ít nhất là một khoảng hở giữ chặt và 
trong đó vật liệu dạng tấm này có một mặt bên dưới vả bên trên nhẵn, được đặc trưng ở 
chỗ chi tiết trượt này có thể được giữ chặt vào ít nhất là hai vị trí có chiều dài khác nhau 
tương quan với chân ghế mà chi tiết trượt được giữ chặt vào và chi tiết trượt này ở cả hai 
vị trí có phần kéo dài nằm ngang lớn hơn diện tích mà nó bao phủ trên ghế. Sáng chế 
cũng đề cập đến bộ an toàn bao gồm chi tiết trượt.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
219 

(11) 26213 
(21) 1-2011-00011 (51) 7 G01S  1/68,  5/02, H04W  4/04,  

64/00,  84/12 
(22) 09.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/FI2009/050486      09.06.2009 (87) WO/2010/004081 14.01.2010 
(30) 12/172,153      11.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Fl-02150 Espoo, Finland 
(72) BAJKO, Gabor (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp định vị và dẫn đường bên trong các tòa nhà lớn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc định vị và/hoặc dẫn đường của thiết bị điện tử nằm trong tòa 
nhà khi các tín hiệu GPS không được tạo ra. Thiết bị điện tử quét các điểm truy cập (AP) 
mạng cục bộ không dây (WLAN) sẵn có khi đi vào tòa nhà. Thiết bị điện tử phát tín 
hiệu (tức là, mốc) từ ít nhất một WLAN AP sẵn có, khi thiết bị điện tử tìm vị trí trong 
nhà của WLAN AP sẵn có. Thông tin vị trí có thể được tải một cách trực tiếp từ WLAN 
AP ở giai đoạn 1 qua, tức là giao thức yêu cầu riêng bao gồm mở rộng cho các thành 
phần thông tin yêu cầu riêng được xác định hiện thời và trả lại thông tin vị trí. Theo cách 
khác, địa chỉ điều khiển truy cập môi trường (Media Access Control - MAC) của 
WLAN AP có thể đọc từ tín hiệu mốc, sau đó được sử dụng để tìm vị trí của WLAN AP 
từ cơ sở dữ liệu được kết hợp. Ngoài ra, các phương án thực hiện khác nhau có thể được 
sử dụng với hoặc thông qua ứng dụng hoặc dịch vụ lập bản đồ, mà tại đó ứng dụng lập 
bản đồ có khả năng hiển thị sơ đồ mặt bằng của tầng bất kỳ của công trình và xác 
định/thu vị trí của thiết bị điện tử bên trong toà nhà so với mặt bằng tầng nhà. 
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(86) PCT/JP2009/002481      02.06.2009 (87) WO 2009/147843 10.12.2009 
(30) 2008-146334      03.06.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2011 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, Japan 
(72) Masayoshi FUKUOKA (JP), Tatsushi YOKOGAWA (JP), Seiji MIYAHARA (JP), 

Hitoshi MIYAKOSHI (JP), Wakako YANO (JP), Junko TAGUCHI (JP), Yayoi 
TAKAO (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất uraxil hoặc muối của nó có hoạt tính ức chế 

deoxyuridin triphosphataza của người và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất uraxil hoặc muối của nó có hoạt tính ức chế mạnh 
dUTPaza của người và có thể dùng làm, ví dụ, thuốc kháng khối u. 
Hợp chất uraxil có công thức chung (I) hoặc muối của nó :  
 

  
 
trong đó n là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 3; X là liên kết, nguyên tử oxy, 
nguyên tử lưu huỳnh, hoặc nhóm tương tự; Y là nhóm alkylen mạch thẳng hoặc mạch 
nhánh có từ 1 đến 8 nguyên tử cacbon, hoặc nhóm tương tự; và Z là -SO2NR1R2 hoặc -
NR3SO2-R

4, trong đó mỗi nhóm R1 và R2 là nhóm alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon, 
nhóm aralkyl tùy ý được thế, hoặc nhóm tương tự; R3 là nhóm alkyl có từ 1 đến 6 
nguyên tử cacbon, hoặc nhóm tương tự; và R4 là nhóm hydrocacbon thơm, nhóm dị vòng 
không no, hoặc nhóm tương tự.  
Sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa hợp chất hoặc muối của nó nêu trên.  
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(11) 26215 
(21) 1-2011-00023 (51) 7 F28D  7/00,  7/02 
(22) 20.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/044605 20.05.2009 (87) WO2009/148822 10.12.2009 
(30) 12/133,917      05.06.2008 US 
(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.  (US) 

1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, USA 
(72) KARRS, Mark, S. (US), CHUNANGAD, Krishnan, S. (US), MASTER, Bashir, I. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt kiểu vỏ và ống 

và quy trình để trao đổi nhiệt với chất lưu pha hỗn hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị trao đổi nhiệt, cụ thể hơn là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu vỏ và 

ống, như thiết bị trao đổi nhiệt kiểu đứng kết hợp dòng cấp/dòng ra (VCFE), bao gồm: 
vỏ có cửa nạp chất lưu và cửa xả chất lưu; các vách ngăn được gắn vào vỏ để dẫn hướng 
chất lưu theo kiểu dòng xoắn qua vỏ; trong đó góc xoắn (α) của vách ngăn gần cửa nạp 
là khác so với góc xoắn (β) của vách ngăn gần cửa xả.  
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(11) 26216 
(21) 1-2011-00058 (51) 7 G06F  9/44 
(22) 16.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CN2008/072294 16.06.2009 (87) WO2010/000175 07.01.2010 
(30) 200810127613.6      30.06.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) FENG, Chao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển động thành phần Flash 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều khiển động thành phần Flash, phương pháp này bao 
gồm các bước: gửi, bởi thiết bị đầu cuối khách, yêu cầu trang web đến máy chủ, để yêu 
cầu tải trang web; bổ sung, bởi máy chủ, thành phần Flash vào trang web này, bổ sung 
dữ liệu động được sử dụng để điều khiển thành phần Flash nêu trên vào trang web này, 
tải trang web bao gồm thành phần Flash và dữ liệu động này vào thiết bị đầu cuối khách; 
mở, bởi thiết bị đầu cuối khách, trang web này và tải thành phần Flash trong trang web 
này, trích ra dữ liệu động từ trang web này, và điều khiển thành phần Flash nêu trên theo 
dữ liệu động này. Sáng chế còn đề xuất hệ thống để điều khiển động thành phần Flash. 
Nhờ phương pháp và hệ thống điều khiển động thành phần Flash nêu trên mà có thể lược 
bỏ bước yêu cầu dữ liệu động một cách riêng rẽ. Do đó, số yêu cầu được gửi đến máy 
chủ được giảm nhiều, vấn đề mà máy chủ gặp áp lực lớn trong giờ đỉnh điểm sẽ được 
khắc phục, và thời gian khởi tạo của thành phần Flash được rút ngắn.  
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(11) 26217 
(21) 1-2011-00067 (51) 7 A01N  43/40,  25/02,  37/22,  37/26,  

37/40,  41/06,  41/10,  43/10,  43/64,  
43/70,  47/36,  57/20, A01P  13/02 

(22) 08.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/GB2009/001426  08.06.2009 (87) WO2010/001084 07.01.2010 
(30) 0810554.6       09.06.2008 GB 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (GB) 
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 

(72) FOWLER, Jeffrey, David (US), HALL, Gavin, John (GB), FORMSTONE, Carl, 
Andrew (GB), HASS, Stefan, Michael (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ không chứa nước và phương pháp phòng trừ 

cỏ dại 
  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ cỏ dại có chọn lọc tại vùng trồng bao gồm 
cây trồng và cỏ dại, trong đó phương pháp này bao gồm dùng cho vùng trồng lượng 
phòng trừ cỏ dại của chế phẩm phun trong nước chứa hợp chất có công thức (I): trong đó 
R1 được chọn từ nhóm bao gồm C1-C6alkyl, C2-C5alkenyl, C2-C6haloalkenyl, C2-
C6alkynyl, C2- C6haloalkynyl, C3-C5xycloalkyl, C1-C6haloalkyl, C1-C4alkoxy-C1-C4alkyl 
và C1-C4alkoxy- C1-C4alkoxy-C1-C4alkyl; và R2 là C1-C6haloalkyl; hoặc muối nông dụng 
của chúng; trong đó độ pH của chế phẩm phun nằm trong khoảng từ 5 đến 9. Sáng chế 
còn đề cập đến chế phẩm lỏng về cơ bản chứa thuốc diệt cỏ khan bao gồm hợp chất ở 
công thức (I) như định nghĩa ở trên và chất điều chỉnh độ pH, và sử dụng chất điều chỉnh 
pH để giảm độc tính thực vật của hợp chất có công thức (I) ở cây trồng.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
224 

(11) 26218 
(21) 1-2011-00073 (51) 7 H02N 1/00 
(22) 10.01.2011 (43) 25.05.2011 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272C Tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị tĩnh thuỷ điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tĩnh thuỷ điện trong đó máy nén khí được sử dụng để bơm vào 
phao dưới nước (trong bể chứa, sông, biển ...) khi phao đẩy khí sẽ bị đẩy lên nhờ lực đẩy 
Acsimet. Phao đẩy lên sẽ kéo dây xích chuyển động làm cho cơ cấu phát điện quay tạo 
ra điện. Thiết bị tĩnh thuỷ điện không có khí thải làm ô nhiễm môi trường, không bị lo 
thiếu nước do thời tiết và có thể lắp đặt ở mọi nơi. 
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(11) 26219 
(21) 1-2011-00089 (51) 7 C07D  217/24, A61K  31/472, A61P  

25/00,  27/00,  37/00,  9/00 
(22) 19.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/004421 19.06.2009 (87) WO/2009/156100 30.12.2009 
(30) 08290606.6      24.06.2008 EP 

61/153,149      17.02.2009 US 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) PLETTENBURG, Oliver (DE), LORENZ, Katrin (DE), WESTON, John (GB), 

LOEHN, Matthias (DE), KLEEMANN, Heinz-Werner (DE), DUCLOS, Olivier (FR), 
JEANNOT, Frederic (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất isoquinolin và isoquinolinon được thế làm chất ức 

chế Rho kinaza và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất isoquinolin và isoquinolinon được thế có công thức (I) :  

 

  
 
hữu hiệu để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến Rho-kinaza và/hoặc quá 
trình phosphoryl hoá phosphataza chuỗi nhẹ của myosin do Rho-kinaza làm trung gian 
và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 26220 
(21) 1-2011-00092 (51) 7 A61J  11/00,  11/04 
(22) 09.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/CH2009/000195  09.06.2009 (87) WO 2009/149576 17.12.2009 
(30) 897/08       12.06.2008 CH 
(71) MEDELA HOLDING AG  (CH) 

Lattichstrasse 4b, CH-6340 Baar, Switzerland 
(72) PFENNIGER, Erich (CH), RIGERT, Mario (CH), STUTZ, Alex (CH), VISCHER, 

Peter (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu núm vú giả và bình chứa đồ uống có cơ cấu núm vú giả 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu núm vú giả và bình chứa đồ uống có cơ cấu núm vú giả này. 

Theo sáng chế, cơ cấu núm vú giả bao gồm núm vú giả (4) mềm, đầu tiếp nhận (3) và 
phần đế có kích thước ổn định (2). Núm vú giả (4) được bố trí trên đầu tiếp nhận (3). 
Đầu tiếp nhận (3) và phần đế (2) được nối với nhau bởi mối nối gài có thể tháo được, và 
đầu tiếp nhận (3) có chi tiết gắn chặt (310) để gắn chặt cơ cấu núm vú giả trên bình chứa 
đồ uống (1). Cơ cấu núm vú giả theo sáng chế cho phép có thể thực hiện nhiều hình 
dạng khác nhau của các bộ phận riêng biệt, và do đó cho phép tối ưu hóa các chức năng 
riêng biệt của chúng.  
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(11) 26221 
(21) 1-2011-00096 (51) 7 E21B  29/00 
(22) 14.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/053900  14.08.2009 (87) WO 2009/152532 17.12.2009 
(30) 61/131,874       14.06.2008 US 
(75) 1. MCAFEE, WESLEY, MARK  (US) 

43 Brookgreen Circle North, Montogmoery, TX 77356-8358, United States of America 
2. ALLEY, MARK, FRANKLIN  (US) 
3129 Hunters Hill Road, Nashville, TN 37214-1837, United States of America 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để cắt theo cách nghiền các ống được 

lồng vào nhau nhiều lớp có thể quay tự động theo chương 
trình  

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra (các) hình dáng cắt hoặc (các) biên 
dạng cắt xuyên qua (các) ống giếng khoan, hoặc cắt rời hoàn toàn theo chu vi các ống 
lồng nhiều lớp, kể cả tất cả hệ thống ống, ống dẫn, vỏ, các ống lót, vật liệu xi-măng, 
hoặc các vật liệu khác có có dạng hình ống. Thiết bị không phải máy khoan này sử dụng 
đầu nghiền theo quay theo ba trục tự động khoan xuống dưới tạo ra hiệu quả các hình 
dáng hoặc các biên dạng cắt, hoặc cắt rời hoàn toàn theo mặt phẳng nằm ngang của các 
ống lồng nhau, nhiều lớp nối tiếp được xếp đồng tâm hoặc lệch tâm nhau. Thiết bị này 
hữu dụng để phá các giếng khoan không sử dụng nữa có yêu cầu thực hiện bằng việc cắt 
rời hoàn toàn mà không gây nổ, hoặc trong trường hợp cần khoang rỗng xác định hoặc 
hình dáng khác để cắt hoàn toàn một ống hoặc nhiều ống.  
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(11) 26222 
(21) 1-2011-00110 (51) 7 H04W  74/08,  24/00, H04B  7/26 
(22) 18.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2009/003275 18.06.2009 (87) WO 2009/154413 23.12.2009 
(30) 61/073,743 18.06.2008 US 

61/074,998 23.06.2008 US 
10-2009-0053407 16.06.2009 KR 
0910355.7 16.06.2009 GB 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2011 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 
(72) Sung-Duck CHUN (KR), Seung-June YI (KR), Sung-Jun PARK (KR), Young-Dae 

LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phát hiện lỗi của giao thức kênh truy cập ngẫu 

nhiên, trạm đầu cuối di động, và phương pháp thực hiện giao 
thức kênh truy cập ngẫu nhiên 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thục hiện giao thức kênh truy cập ngẫu nhiên (RACH) 
giữa trạm đầu cuối di động và mạng, phương pháp này bao gồm các bước: phát hiện 
xem liệu tín hiệu đáp truy cập ngẫu nhiên (RAR) được tiếp nhận từ mạng trong khoảng 
thời gian nhất định hay không, 
RAR này bao gồm thông tin về 
phần mở đầu kênh truy cập 
ngẫu nhiên (RACH) được 
truyền tới mạng; và nếu RAR 
không được tiếp nhận trong 
khoảng thời gian nhất định 
hoặc nếu thông tin về phần mở 
đầu RACH đã được truyền 
chứa trong RAR không thích 
ứng với phần mở đầu RACH 
đã được truyền, thì thực hiện 
giao thức thứ nhất để phát hiện 
lỗi trong giao thức RACH; và 
nếu RAR được tiếp nhận trong 
khoảng thời gian nhất định và 
nếu thông tin về phần mở đầu 
RACH đã được truyền chứa 
trong RAR thích ứng với phần 
mở đầu RACH đã được truyền, 
thì thực hiện giao thức thứ hai 
để phát hiện lỗi trong giao thức 
RACH.  
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(86) PCT/JP2009/003264      13.07.2009 (87) WO 2010/007752 21.01.2010 
(30) 2008-183849      15.07.2008 JP 

2008-221826      29.08.2008 JP 
(71) NITTOBO ACOUSTIC ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 

1-21-10, Midori, Sumida-ku, Tokyo 130-0021 Japan 
(72) OHASHl, Shinji (JP), YAMASHITA, Koichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xác định máy bay, phương pháp đo tiếng ồn hàng 

không, phương pháp đánh giá tín hiệu sử dụng các phương pháp 
này, và thiết bị xác định máy bay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định máy bay, phương pháp đo tiếng ồn hàng 
không, phương pháp đánh giá các tín hiệu sử dụng các phương pháp này và thiết bị xác 
định máy bay. Các máy bay được xác định bao gồm máy bay quân sự và máy bay dân 
sự. Mỗi loại máy bay bay trên không trung được xác định tự động bằng cách phân tích 
sự khác biệt theo phương pháp điều chế, dù là quét tần số hay xung, và/hoặc mặt phẳng 
phân cực của các sóng vô tuyến được phát ra từ máy bay, bao gồm các sóng vô tuyến đo 
độ cao, các sóng quét bề mặt và khoảng không, các sóng rađa khí tượng, và tín hiệu xác 
định đồng minh hay kẻ thù, và/hoặc tín hiệu trả lời bộ phát đáp. Phương pháp tự động đo 
tiếng ồn hàng không được thực hiện tại các địa điểm mà các không phận của máy bay 
dân sự và máy bay quân sự chồng chéo lên nhau. Dữ liệu xác định tự động trên máy bay 
được xử lý số học bằng cách sử dụng phương pháp xác định máy bay tự động được sử 
dụng như là sự kích hoạt để bắt đầu việc đo tiếng ồn và để điều chỉnh tín hiệu sử dụng 
quá trình phân tích thống kê.  
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(11) 26224 
(21) 1-2011-00130 (51) 7 C07D  413/14, A61K  31/501, A61P  
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(22) 15.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/057320 15.06.2009 (87) WO 2009/156284 30.12.2009 
(30) 61/075,277       24.06.2008 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) DEWDNEY, Nolan, James (US), KONDRU, Rama, K. (IN), LOE, Bradley, E. (US), 

LOU, Yan (CN), McINTOSH, Joel (US), OWENS, Timothy, D. (US), SOTH, Michael 
(US) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Các hợp chất pyridin-2-on và pyridazin-3-on được thế và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất 5-phenyl-1H-pyridin-2-one và 6-phenyl- 2H-pyridazin-3-

one có công thức chung I-IV:  
 

  
 

trong đó các biến R, X, Y1, Y2, Y2', Y3, Y4, n và m là như được xác định trong bản mô tả, 
các hợp chất này ức chế Bruton's Tyrosin Kinaza. Các hợp chất đề xuất ở đây được sử 
dụng để điều biến hoạt tính của Bruton's Tyrosin Kinaza và điều trị các bệnh liên quan 
đến hoạt tính Bruton's Tyrosin Kinaza quá mức. Các hợp chất này còn được sử dụng để 
điều trị các bệnh tự miễn dịch và viêm nhiễm do sự tăng sinh khác thường của tế bào B 
gây ra như viêm đa khớp dạng thấp. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm chứa các 
hợp chất có công thức I-IV và ít nhất một chất mang, chất pha loãng hoặc tá dược.  
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(11) 26225 
(21) 1-2011-00131 (51) 7 B63B 59/04, F01P 3/20 
(22) 16.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/057430  16.06.2009 (87) WO/2009/153251 23.12.2009 
(30) 10 2008 029 464.0       20.06.2008 DE 
(75) HOFFER, GUNTER  (DE) 

Grasmuckenweg 12, 18198 Kritzmow 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hộp làm mát nước biển có hệ thống chống bám bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp làm mát nước biển có tích hợp hệ thống chống bám bẩn, trong 
đó các thiết bị đơn giản có thể tự động bảo vệ hộp làm mát nước biển khỏi các vi sinh 
vật bám bẩn trong suốt quá trình làm mát cũng như khi ngừng hoạt động bằng cách gia 
nhiệt liên tục một số ống trao đổi nhiệt (20) mà không làm gián đoạn quá trình làm mát, 
có thể sử dụng nhiệt thừa từ nước được làm mát. Mục đích nói trên đạt được bằng cách 
bố trí các ống trao đổi nhiệt nằm trong hộp làm mát nước biển theo dạng một hình tròn 
sao cho nước nóng được cấp vào các phần hình tròn của chùm ống trong suốt hoặc ngoài 
quá trình làm mát bằng một thiết bị cơ học. Thiết bị TAS (13) của hệ thống chống bám 
bẩn bao gồm miệng phun TAS (1) có thể quay từng góc và các ống trao đổi nhiệt (20) 
của hộp làm mát nước biển (16) dùng trong quá trình làm mát. ưu điểm của sáng chế là 
thiết kế của bộ làm mát được làm thích nghi sao cho chức năng chống bám bẩn và làm 
lạnh diễn ra đồng thời và hộp làm mát nước biển này bao gồm thiết bị TAS tích hợp có 
thể chống bám bẩn bằng cách sử dụng nhiệt thừa từ nước được làm mát mà không làm 
gián đoạn quá trình làm mát.  
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KOMAR, Sonja, A. (CA), MAZAIK, Debra, L. (US), MCCUBBIN, Quentin, J. (AU), 
NGUYEN, Phoung, M. (US), PALANIAPPAN, Vaithianathan (US), 
SKWIERCZYNSKI, Raymond, D. (US), TRUONG, Nobel, T. (US), VARGA, Csanad, 
M. (US), ZAWANEH, Peter, N. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Các hợp chất este boronat và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất hữu hiệu làm chất ức chế proteasom. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2011 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) Douglas J. HOHLBEIN (US), Alan SORRENTINO (US), James KEMP (US), Emily 

FINK (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng, dụng cụ vệ sinh răng miệng có khả năng 

chứa chỉ làm sạch kẽ răng, và phương pháp sử dụng 
  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ vệ sinh răng miệng (100) được tạo ra có đầu (20) và tay cầm 

(30). Tay cầm (30) có kết cấu để thích ứng cho việc nắm của tay người sử dụng khi đầu 
(20) được đưa vào trong miệng của người sử dụng. Đầu còn được tạo kết cấu để thích 
ứng, ở đầu xa của tay cầm (30), đầu gần (22) của đầu (20). Một trong số đầu (20) và tay 
cầm (30) có hốc (50) được tạo kết cấu để chứa bộ cấp chỉ làm sạch kẽ răng (60). Hốc 
(50) sẽ có thể tiếp cận khi đầu (20) và tay cầm (30) ít nhất được tháo một phần ra khỏi 
nhau.  
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) JOHANSSON, Erik (SE), SVENLE, Martin (SE), GUSTAVSSON, Peter (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy bao gói và giá treo dùng cho trục cuốn trong máy bao 

gói 
  (57)    Sáng chế đề cập đến máy bao gói. Trong máy bao gói, mảng phẳng của tấm bao gói 

được tạo dạng lại thành dạng ống tròn của tấm bao gói nhờ khâu tạo hình, bao gồm: - 
trục cuốn, được thiết kế để làm lệch đường đi của mảng phẳng; - dụng cụ tạo hình ở 
dưới, phía dưới trục cuốn, xác định khẩu độ mà tấm bao gói được dẫn qua đó và được 
xác định dạng vòng tròn, và; - phương tiện dẫn hướng giữa trục cuốn và dụng cụ tạo 
hình dưới để dẫn hướng đường thẳng của tấm bao gói. Khâu tạo hình khác biệt ở chỗ, 
trục cuốn được bố trí trượt được trên thanh ngang kéo dài theo chiều của đường mảng 
hướng lên dụng cụ tạo hình bên dưới, sao cho khoảng cách giữa dụng cụ tạo hình dưới và 
trục cuốn có thể được thay đổi bằng cách dịch chuyển trục cuốn dọc theo thanh ngang.  
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(72) KUROITA, Takanobu (JP), IMAEDA, Yasuhiro (JP), IWANAGA, Kouichi (JP), 

TAYA, Naohiro (JP), TOKUHARA, Hidekazu (JP), FUKASE, Yoshiyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất được thể hiện bởi các công thức : 
 

  
 

trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả và tiền thuốc của nó có 
hoạt tính ức chế reni vượt trội, và là hữu ích làm các tác nhân để phòng ngừa hoặc điều 
trị chứng tăng huyết áp, các tổn thương cơ quan do chứng tăng huyết áp gây ra và tình 
trạng tương tự. 
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2141 NW 25th Avenue, Portland, Oregon 97210-2578, United States of America 
(72) KUBO Kenneth (US), HYDE Steven D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm nêm và đầu nối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm nêm và đầu nối, cụm này giữ chắc chắn dây cáp và dễ dàng 
tháo ra bao gồm nêm có thể gập lại được. Nêm gập lại ở đầu trước hẹp để sử dụng các áp 
lực cao ở đầu trước của nêm một cách có hiệu quả trong việc gập và tháo dây ra. Nêm 
bao gồm chi tiết di động, chi tiết di động này xoay và/hoặc chuyển động tịnh tiến để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc gập nêm và tháo dây cáp ra nhanh và đáng tin cậy. Nêm bao 
gồm hốc để xả ít nhất một phần hơi được tạo ra từ việc cắt chi tiết đỡ bằng mỏ hàn để 
tháo dây cáp ra.  
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(72) Nguyễn Đăng Bích (VN) 
(54) Phương pháp văng chống hố móng trong xây dựng các tầng 

hầm nhà cao tầng có khẩu độ lớn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp văng chống hố móng trong xây dựng các tầng hầm 

nhà cao tầng có khâu độ lớn mà các phương pháp khác không thể đạt được, phương pháp 
này sử dụng giàn Bailey để văng chống tường tầng hầm, trong đó giàn Bailey được cấu 
tạo để làm việc ở trạng thái chịu nén.  
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(72) JIN, Haipeng (CN), MAHENDRAN, Arungundram, C. (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển tải thông tin về tính liên tục 

của phiên truyền thông 
  (57)    Trong phiên truyền thông đa phương tiện có nhiều thành phần phương tiện, một hoặc 

nhiều thành phần phương tiện có thể được chuyển từ một truy cập mạng này sang một 
truy cập mạng khác và vẫn giữ được tính nguyên vẹn của toàn phiên truyền thông. Do 
đó, sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị chuyển tải thông tin về tính liên tục của 
phiên truyền thông. Đầu tiên, nhận dạng từng phiên và sau đó, nhận dạng thành phần 
phương tiện định chuyển. Định danh của phiên và thành phần của phiên đã nhận dạng 
được gửi đến một hoặc nhiều thực thể trong mạng truyền thông để thực hiện chuyển 
thành phần phương tiện này.  
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(72) Naoya ASANUMA (JP), Masanari MORIOKA (JP), Ryosuke NAKAZAWA (JP), 

Teruhiko SASAKI (JP), Masato HISANO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực xử lý, thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện và cụm trống 

cảm quang chụp ảnh điện 
  (57)    Hộp mực xử lý có thể lắp tháo được với cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện 

bao gồm trục dẫn động có phần cấp lực quay nhờ di 
chuyển theo chiều gần như vuông góc với đường trục 
của trục dẫn động này, bao gồm i) trống cảm quang 
chụp ảnh điện có thể quay quanh đường trục ii) 
phương tiện xử lý có thể tác động lên trống; iii) bộ 
phận khớp nối có thể gài khớp với phần cấp lực quay 
để nhận lực quay nhằm quay trống, bộ phận khớp nối 
có khả năng đạt tới vị trí góc truyền lực quay để truyền 
lực quay nhằm quay trống tới trống này, vị trí góc 
trước gài khớp mà ở đó bộ phận khớp nối được 
nghiêng ra xa đường trục từ vị trí góc truyền lực quay 
và vị trí góc nhả gài trong đó bộ phận khớp nối được 
nghiêng ra xa đường trục từ vị trí góc truyền lực quay; 
và iv) phần điều khiển để điều khiển góc nghiêng của 
bộ phận khớp nối sao cho góc nghiêng xuống của bộ 
phận khớp nối nhỏ hơn góc nghiêng của bộ phận khớp 
nối khi bộ phận khớp nối này nằm ở vị trí góc trước 
gài khớp, trong đó khi lắp hộp mực với cụm chính nhờ 
di chuyển hộp mực theo hướng gần như vuông góc với 
đường trục của trống cảm quang, thì bộ phận khớp nối 
sẽ di chuyển từ vị trí góc trước gài khớp tới vị trí góc 
truyền lực quay đối diện trục dẫn động, và khi tháo 
hộp mực ra khỏi cụm chính nhờ di chuyển hộp mực 
theo hướng gần như vuông góc với đường trục của trống 
cảm quang, thì bộ phận khớp nối sẽ di chuyển từ vị trí 
góc truyền lực quay tới vị tri gốc nhả gài để nhả gài ra 
khỏi trục dẫn động.  
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Al SPROSTA (US), Wen Jin XI (CN), Xiangji DING (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng có hiệu quả nhìn thấy và/hoặc các hiệu 

quả khác 
  (57)     Sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng bao gồm các bộ phận cấu thành có khả năng truyền 

sáng và các đặc trưng kết cấu tạo ra sẽ tăng cường khả năng nhìn thấy và các hiệu quả 
cảm nhận khác. Các bộ phận cấu thành khi kết hợp nói chung có khả năng tương hợp về 
mặt hóa học và có chức năng tạo ra các vùng thay đổi khả năng nhìn thấy của các dấu 
hiệu và thay đổi giải phóng mùi vị một cách tùy chọn.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Polypeptip khảm có tính gây miễn dịch với somotostatin và 

chế phẩm gây miễn dịch chứa polypeptip này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các polypeptit, polynucleotit chứa somatostatin khảm được sử dụng 

để ghi mã các polypeptit và các phương pháp phân lập và sản xuất các polypeptit. Thêm 
vào đó, sáng chế cũng đề xuất các tá dược chi phí thấp để làm tăng đáp ứng gây miễn 
dịch. Sáng chế đề cập đến việc tiêm chủng vacxin chứa cả polypeptit chứa somastatin 
khảm và các tá dược mới, hữu ích để làm tăng năng suất cho trang trại chăn nuôi.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất xe dạng yên ngựa có cơ cấu phanh tổ hợp không bị 
ảnh hưởng của việc lái xe bằng tay lái, do vậy làm tăng mức độ tự do trong việc thiết kế.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa (1) bao gồm: ống 
đầu (2a); trục lái (3) được đỡ quay được trên ống đầu (2a); cầu nối (5) mà nhờ nó trục lái 
(3) và phần trên của chạc trước (6) dùng để đỡ quay được bánh trước (7) được nối với 
nhau; tay vận hành phanh bánh trước dùng để cấp lực phanh cho phanh bánh trước (8); 
tay vận hành phanh tổ hợp; tay lái được đỡ trên trục lái (3) và tay vận hành phanh bánh 
trước và tay vận hành phanh tổ hợp được lắp trên đó; và cơ cấu phanh tổ hợp (14) dùng 
để cấp lực phanh cho phanh bánh trước và phanh bánh sau để đáp lại việc bóp tay vận 
hành phanh tổ hợp, trong đó cơ cấu phanh tổ hợp (14) được đỡ trên cầu nối (5).  
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(22) 25.06.2009 (43) 25.05.2011 
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(30) 61/076,366      27.06.2008 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) PALANKI, Ravi (IN), GOROKHOV, Alexei, Y. (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông trong mạng truyền 

thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật truyền thông trên nhiều sóng mang trong mạng truyền 

thông không dây. Theo một khía cạnh, các mức công suất truyền khác nhau có thể được 
sử dụng cho các sóng mang khác nhau để giảm nhiễu. Trạm cơ sở thứ nhất có thể được 
gán một hoặc nhiều sóng mang trong số các sóng mang khả dụng để truyền thông. Trạm 
cơ sở thứ hai có thể được gán một hoặc nhiều sóng mang không gán cho trạm cơ sở thứ 
nhất. Mỗi trạm cơ sở có thể truyền thông trên mỗi sóng mang được gán ở mức công suất 
truyền thứ nhất (ví dụ, mức tối đa) và có thể truyền thông trên mỗi sóng mang không 
được gán ở mức công suất truyền thứ hai (ví dụ, mức thấp hơn) thấp hơn. Các trạm cơ sở 
thứ nhất và thứ hai có thể thuộc về các lớp công suất khác nhau hoặc hỗ trợ các kiểu liên 
kết khác nhau. Theo khía cạnh khác, thông tin điều khiển có thể được truyền trên sóng 
mang chỉ định để hỗ trợ cho việc truyền thông trên nhiều sóng mang. Theo khía cạnh 
khác nữa, trạm cơ sở có thể phát rộng thông tin chặn chỉ báo trạng thái của các sóng 
mang.  
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(72) BENJELLOUN MLAYAH, Bouchra (FR), DELMAS, Michel (FR), LEVASSEUR, 

Gerard (FR), SCHOLASTIQUE, Thierry (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thực vật để sản xuất 

etanol sinh học và đường từ nguyên liệu chứa đường và 
lignoxenluloza và thiết bị để thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thực vật để sản xuất etanol sinh 
học và đường bằng buồng chung (12), khác biệt ở chỗ:  
- trong một chu kỳ, nguyên liệu thực vật (MP) được đưa vào buồng xử lý chung là 
nguyên liệu thực vật chứa lignoxenluloza, bước xử lý sơ bộ này nhằm tách xenluloza, 
hemixenluloza và lignin để thu được nguyên liệu thực vật đã xử lý sơ bộ có thể thủy 
phân và lên men để sản xuất etanol sinh học;  
- trong một chu kỳ khác, nguyên liệu thực vật (MP) được đưa vào buồng xử lý chung là 
nguyên liệu thực vật chứa đường, bước xử lý sơ bộ này nhằm chiết dịch đường để sản 
xuất đường và etanol sinh học ra khỏi nguyên liệu bằng cách khuếch tán.  
Sáng chế còn đề xuất thiết bị để thực hiện phương pháp nêu trên.  
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FINK (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc miệng (210) bao gồm tay cầm (214) và đầu 
(212) gắn với một đầu của tay cầm (214) bao gồm mặt thứ nhất (237) có các chi tiết chải 
sạch răng (226) nhô ra từ đó, mặt thứ hai (247) và phần chứa vật liệu chăm sóc miệng 
(232). Dụng cụ làm sạch mô mềm (241) có thể được bố trí ở mặt thứ hai (247). Vật liệu 
chăm sóc miệng có thể được cấp đồng thời tới mặt thứ nhất (237) và mặt thứ hai (247) từ 
phần chứa vật liệu chăm sóc miệng (232) trong khi sử dụng. Dụng cụ chăm sóc miệng 
có thể bao gồm các phần chứa vật liệu chăm sóc miệng (232) có thể bao gồm các thuốc 
đánh răng khác nhau. Phần chứa vật liệu chăm sóc miệng (232) có thể được nằm bên 
trong vùng bố trí các chi tiết chải sạch răng (226) và có thể kéo dài qua đầu (212) tới 
vùng bố trí các chi tiết làm sạch mô mềm (226). Bàn chải đánh răng (210) có thể có kích 
cỡ nhỏ và nhẹ để dễ dàng mang theo để sử dụng khi xa nhà.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông không dây. Phương pháp này bao gồm bước 
xác định tập các định danh ô lớp vật lý và phân tích tập các chuỗi trộn hiện thời. Phương 
pháp này bao gồm bước tăng tập các chuỗi trộn hiện thời để tính đến việc tăng trong các 
định danh ô lớp vật lý.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất axit carboxylic và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược chất có tác dụng điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh đái tháo 
đường hoặc bệnh tương tự có hoạt tính và độ an toàn tuyệt vời. Dược chất này là hợp 
chất có công thức chung (I) dưới dây, hoặc muối dược dụng của nó. Trong công thức 
này, X là =C(R5)- hoặc -N-; Y là -O- hoặc -NH-; L là một liên kết hoặc nhóm C1-C3 
alkylen có thể được thế; M là nhóm C3-C10 xycloalkyl có thể được thế, nhóm C6-C10 
aryl có thể được thế, hoặc nhóm dị vòng có thể được thế; R1 là nhóm C1-C6 alkyl, nhóm 
C3-C10 xycloalkyl, nhóm C1-C6 haloalkyl, nhóm C2-C6 alkenyl, nhóm C2-C6 alkynyl, 
nhóm C1-C6 axyl béo, nhóm C1-C6 alkoxy C1-C6 alkyl, hoặc nhóm C6-C10 aryl; và 
R2, R3, R4, và R5 có thể là giống hoặc khác nhau và mỗi gốc là nguyên tử hydro, nguyên 
tử halogen, nhóm C1-C3 alkyl, nhóm C1-C3 haloalkyl, nhóm C1-C3 alkoxy, hoặc nhóm 
nitro. Trong công thức, các gốc alkyl của R1 và R2 có thể được liên kết với nhau để tạo 
thành nhân dị vòng có từ 5 đến 6 cạnh chứa một nguyên tử oxy.  
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(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm tay cầm, đầu được lắp vào một đầu 
của tay cầm bao gồm mặt thứ nhất có các chi tiết chải sạch răng nhô ra từ đó và mặt thứ 
hai, phần chứa bột đánh răng được giữ ở đầu, và lưới dạng màng được giữ ở đầu chứa ít 
nhất một chất có thể được cấp ra một cách nhanh chóng. Bộ phận làm sạch mô mềm có 
thể được chứa trên mặt thứ hai. ít nhất một chất có thể được cấp ra một cách nhanh 
chóng có thể được cấp đến các mặt thứ nhất và/hoặc mặt thứ hai trong quá trình sử dụng 
từ lưới dạng màng. Thêm vào đó, bột đánh răng có thể được cấp đến các mặt thứ nhất 
và/hoặc mặt thứ hai trong quá trình sử dụng từ phần chứa bột đánh răng. ít nhất một chất 
có thể được cấp ra một cách nhanh chóng có thể bao gồm, ví dụ, chất tạo mùi vị, bột 
đánh răng, hoặc chất điều trị. Bàn chải đánh răng có thể là loại kích cỡ nhỏ và nhẹ để có 
thể mang theo một cách dễ dàng cho việc sử dụng ra khỏi nhà.  
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(11) 26243 
(21) 1-2011-00261 (51) 7 A61Q  19/02, A61K  8/49,  8/31,  

8/67,  8/34 
(22) 13.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/058901 13.07.2009 (87) WO 2010/015487 11.02.2010 
(30) 12/185,885      05.08.2008 US 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Stephen Alan MADISON (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sáng da chứa dịch chiết thực vật thu được bằng 

cách sử dụng CO2 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia làm sáng da và chế phẩm làm sáng da chứa dịch chiết 

thực vật thu được bằng cách sử dụng cacbon dioxit. Các chế phẩm này phù hợp để sử 
dụng khu trú và có thể chứa dịch chiết  từ Chamomile thu được bằng cách sử dụng CO2.  
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(21) 1-2011-00264 (51) 7 D03D  1/02,  15/00, B32B  25/08,  

25/20,  27/28, D01D  5/42, B32B  
27/12 

(22) 31.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/GB2009/001899    31.07.2009 (87) WO2010/015809 11.02.2010 
(30) 61/086,820         07.08.2008 US 
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.  (CH) 

Zweigniederlassung St. Gallen Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, Switzerland 
(72) WESTOBY, Scott (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải dệt thích hợp để sản xuất túi khí dùng cho xe cộ, quy trình 

sản xuất nó và túi khí sản xuất bằng vải này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vải dệt thích hợp để sản xuất túi khí dùng cho xe 

cộ. Vải này được dệt từ nhiều dải dọc và dải ngang làm bằng polyme, ví dụ polyamit, tốt 
hơn là được cắt, tốt hơn là theo hướng dọc máy, từ màng polyme dẻo nhiệt, và tốt hơn là 
từ màng đã được kéo ít nhất theo hướng dọc máy. Vải thu được không những có trọng 
lượng chuẩn tương đối thấp, thể tích đóng gói nhỏ và gọn đặc thù của màng nilon, mà vải túi 
khí dạng dệt từ sợi này còn có độ bền chịu xé tương đối cao và dung hạn hư hỏng cao.  
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(11) 26245 
(21) 1-2011-00269 (51) 7 E02F  1/00,  3/88,  5/28 
(22) 02.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/058348   02.07.2009 (87) WO2010/000813 07.01.2010 
(30) 08159701.5        04.07.2008 EP 
(71) 1. DREDGING INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE. LTD.  (SG) 

371 Beach Road, #24-08 KeyPoint, Singapore 199597, Singapore 
2. OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO. KG  (DE) 
Willy Brandt-Allee 6, 23554 Luebeck, Germany 

(72) Erik VAN WELLEN (BE), Mark ROSENSTOCK (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp vận chuyển lượng lớn bùn đất đến nơi cải tạo 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp chuyển lượng lớn bùn đất và/hoặc quặng chứa bùn đất 
từ các khu vực chứa bùn đất ở cách xa đến nơi cải tạo. Phương pháp ban gồm các bước : 
neo ít nhất một tàu vận tải (1) trên biển có kích thước lớn hơn đáng kể kích thước của 
tàu nạo vét (3) và được làm thích ứng để chứa lượng lớn bùn đất ở lân cận ít nhất một 
khu vực chứa bùn đất, trang bị ít nhất một tàu nạo vét (3), tàu này sẽ nạo vét bùn đất ở ít 
nhất một khu vực chứa bùn đất và vận chuyển nó đến tàu vận tải (1), nạp bùn đất trực 
tiếp vào trong tàu trung gian (4) hoặc tàu vận tải, vận chuyển bùn đất ở trạng thái có thể 
vận chuyển được đến nơi cải tạo ở cách xa nhờ sự trợ giúp của tàu vận tải, neo tàu vận 
tải tại nơi cải tạo, và dỡ bùn đất từ tàu vận tải đến nơi cải tạo.  
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(11) 26246 
(21) 1-2011-00272 (51) 7 A23G  4/00,  3/20 
(22) 30.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/062247     30.06.2009 (87) WO2010/002018 07.01.2010 
(30) 2008-173366     02.07.2008 JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) TANABE Masaharu (JP), SAITOU Minoru (JP), FUKUDA Kyouji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống sản xuất liên tục các sản phẩm ăn được nạp đầy chất 

lỏng ở phần giữa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất liên tục các sản phẩm ăn được nạp đầy chất lỏng 

ở phần giữa, có hệ số nạp đầy chất lỏng cao mà không gây rò rỉ chất lỏng. Hệ thống sản 
xuất liên tục các sản phẩm ăn được nạp đầy chất lỏng ở phần giữa này, khác biệt ở chỗ, 
khi ép đùn chất lỏng vào dây sản phẩm ăn được, không khí môi trường cũng được hút 
vào trong dây sản phẩm ăn được này. 
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(11) 26247 
(21) 1-2011-00280 (51) 7 B23C  5/12 
(22) 19.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/KR2009/004610   19.08.2009 (87) WO 2010/021487 25.02.2010 
(30) 10-2008-0081926        21.08.2008 KR 

10-2008-0089433        10.09.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2011 
(75) KIM, YOUNG BEM  (KR) 

107-305 Daundonga Keunmaeul Apt., 702 Daun-dong, Jung-gu, Ulsan 681-340, Korea
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Dao vát cạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dao vát cạnh có thể nâng cao tính năng khắc phục vấn đề về các 
phoi được tạo ra trong quá trình vát cạnh và do đó giảm được tải trọng cắt. Để đạt được 
mục đích nói trên, khía cạnh của sáng chế đề cập đến dao vát cạnh, có thể được nối với 
trục quay để quay và cắt cạnh của vật. Dao vát cạnh có thể có lỗ (10) được tạo ra tại tâm 
của dao, nhờ đó bu lông kẹp chặt được lồng vào lỗ có thể nối dao cắt vào một đầu của 
trục quay; dao vát cạnh có thể được tạo hình dáng như bánh răng có nhiều lưỡi cắt (20) 
được bố trí hướng kính quanh lỗ (10) và được tạo dưới dạng thân liền khối; các lưỡi cắt 
(20) có thể được tạo hình dáng để cơ bản nhô lồi về phía tâm, với mỗi lưỡi cắt bao gồm 
phần lưỡi (32, 42), được tạo ra tại phần đầu của lưỡi cắt (20) theo chiều xoay tròn, và 
phần hình cung (34, 44), tạo ra bề mặt hình cung lõm; và các lưỡi cắt (20) có thể bao 
gồm các lưỡi mài tinh (30) và các lưỡi mài thô (40) mà chúng được bố trí xen kẽ, các 
lưỡi mài tinh (30) có các bề mặt nhẵn trên các phần hình cung (34), và các lưỡi mài thô 
(40) có các bề mặt nhám trên các phần hình cung (44). Theo sáng chế, tính năng của dao 
vát cạnh xử lý các phoi có thể được cải tiến, và tải trọng cắt có thể được giảm, nhờ đó 
thao tác vát cạnh có thể được thuận tiện, tốc độ làm việc có thể được tăng, và độ bền của 
dao vát cạnh có thể được kéo dài.  
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(11) 26248 
(21) 1-2011-00281 (51) 7 A47L  15/30,  15/44, B08B  3/02, 
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(22) 27.01.2011 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2011 
(75) Phan Tân  (VN) 

Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Máy rửa bát 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy rửa bát. Với mục đích giúp giảm tiêu tốn điện năng và tiện 
dụng cho người sử dụng, máy rửa bát theo sáng chế gồm trục quay mang rổ chứa đồ, bộ 
phận truyền động dùng để quay rổ chứa đồ gồm động cơ và cơ cấu truyền động lắp để 
quay trục quay, bộ phận chứa nước có ống xả ở dưới, bơm, ống cấp nước có một đầu nối 
với nguồn nước bên ngoài, đầu còn lại đồng thời nối với bơm và bộ phận chứa nước nhờ 
khớp nối chữ T, ống phun nước trên đó lắp các vòi phun để phun các tia nước làm sạch 
đồ cần rửa, ống dẫn nước nối từ bơm đến ống phun nước, bộ phận cung cấp nước rửa 
bát, bộ phận làm nóng nước, bộ phận đo mực nước dùng để kiểm tra mực nước trong bộ 
phận chứa nước, các van điều khiển và bộ phận điều khiển. Các van điều khiển gồm van 
điều khiển thứ nhất lắp trên ống cấp nước đoạn từ đầu lấy nước đến khớp nối chữ T, van 
điều khiển thứ hai lắp trên ống cấp nước đoạn từ khớp nối chữ T đến bộ phận chứa nước 
và van điều khiển thứ ba lắp vào ống xả của bộ phận chứa nước, mỗi van có cấu tạo gồm 
thân van trong đó gắn quả cầu có lỗ hình trụ, trục nối với quả cầu, bộ phận truyền động 
để điều khiển quả cầu xoay gồm động cơ, bánh răng lắp vào trục và dây đai nối giữa 
động cơ và bánh răng, bánh quay lắp vào trục, hai công tắc lắp cố định trên thân van, 
chốt gạt công tắc lắp vuông góc với bánh quay, mạch điều khiển đảo chiều động cơ, bộ 
phận điều khiển. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất bộ phận vòi phun nước, bộ phận đo 
mực nước và bộ phận cung cấp nước rửa bát cải tiến.  
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(30) 61/076,535      27.06.2008 US 
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  (US) 

1111 Franklin Street, 5th Floor, Oakland, CA 94607-5200, U.S.A. 
(72) SMEDLEY, Keyue (US), WESSEL, Frank (US), GU, Mingying (US), JEONG, In, Wha 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Mạch và phương pháp thu năng lượng từ các hạt tích điện 

  (57)    Sáng chế đề cập tới mạch và phương pháp thu năng lượng từ các hạt tích điện. Theo sáng 
chế, mạch hoặc thiết bị thu năng lượng nhiệt hạch (FEEC) bao gồm bộ biến đổi hai 
chiều hoà vào lưới điện và bộ biến đổi cộng hưởng. Bộ biến đổi cộng hưởng có thể bao 
gồm bộ biến đổi xyclotron ngược với hai hoặc nhiều hơn các tấm bốn cực và các chuyển 
mạch. Bộ biến đổi hai chiều có thể có bộ biến đổi hoà vào lưới điện ba pha. Thiết bị 
FEEC có khả năng giảm tốc các chùm hạt plasma, nhờ đó thu được năng lượng từ trạng 
thái giảm tốc này, biến đổi năng lượng thu được thành điện năng, và truyền điện năng 
thu được tới lưới điện.  
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(22) 26.06.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/048782  26.06.2009 (87) WO2010/005807 14.01.2010 
(30) 61/079,002       08.07.2008 US 
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM  (US) 

201 W. 7th Street Austin, TX 78701, United States of America 
(72) PRIEBE, Waldemar (PL), SKORA, Stanislaw (US), MADDEN, Timothy (US), FOKT, 

Izabela (US), CONRAD, Charles (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Các chất ức chế sự tăng sinh và hoạt hóa chất tải nạp tín hiệu 

và chất hoạt hóa phiên mã 
  (57)    Sáng chế đề cập tới các hợp chất pyridin có hiệu quả trong việc điều biến sự hoạt hóa 

chất tải nạp tín hiệu và chất hoạt hoá phiên mã 3 (STAT3) và/hoặc chất tải nạp tín hiệu 
và chất hoạt hoá phiên mã 5 (STAT5), các hợp chất này là hữu dụng trong việc ngăn 
ngừa và điều trị các bệnh và bệnh lý tăng sinh gồm ung thư, viêm và các bệnh rối loạn 
da tăng sinh.  
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(CN), CHEN Qing (US), LEEMING Peter (GB), RASHID Tayyab (CA), LEVIN 
Daniel (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và hợp chất trung gian để tạo ra chất tăng cường 

vị ngọt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp/quy trình và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất 

có công thức cấu tạo (I): 
 

  
 

trong đó X là alkyl, alkyl được thế, alkenyl, alkenyl được thế, heteroalkyl, heteroalkyl 
được thế, heteroalkenyl, hoặc heteroalkenyl được thế.   
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(54) Dẫn xuất alkan azabixyclic được thế dị vòng dạng vòng đôi 

ngưng tụ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất alkan azabixyclic được thế dị vòng dạng vòng đôi ngưng 

tụ, và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nạp điện dùng cho hệ thống vận tải không có dây 

tiếp xúc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống nạp điện dùng cho hệ thống vận tải không có dây tiếp xúc 

được làm thích ứng sao cho thiết bị tích trữ điện năng của xe được nạp điện nhờ thiết bị 
nạp điện được bố trí trên mặt đất khi xe có thiết bị tích trữ điện năng này dừng ở bến 
trên một đường ray. Theo sáng chế, đường ray có đường ray thứ nhất và đường ray thứ 
hai, bến có bộ điều khiển bến để phát hiện trạng thái dừng của xe, thiết bị nạp điện có 
đường dây điện thứ nhất để cấp điện năng tới xe trên đường ray thứ nhất và đường dây 
điện thứ hai để cấp điện năng tới xe trên đường ray thứ hai, từng đường dây điện thứ 
nhất và đường dây điện thứ hai có phương tiện chuyển mạch để kiểm soát dòng điện 
được cấp từ thiết bị nạp điện, và bộ điều khiển bến điều khiển phương tiện chuyển mạch, 
nhờ đó cho phép thiết bị nạp điện có thể nạp điện cho xe bất kỳ trong số xe trên đường 
ray thứ nhất và xe trên đường ray thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất piperazin có tác dụng diệt cỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperazin có công thức I  
 

  
 
trong đó các biến thể được xác định bản mô tả, các  muối thích hợp trong nông nghiệp 
của chúng, các qui trình và các sản phẩm trung gian để điều chế hợp chất piperazin có 
công thức I, hợp phần có chứa chúng và việc sử dụng của chúng làm thuốc diệt cỏ, tức là 
để khống chế các cây trồng có hại, và còn đề cập đến phương pháp để kiểm soát cây 
trồng không mong muốn mà gồm việc cho lượng hữu hiệu có tác dụng diệt cỏ của ít nhất 
một hợp chất piperazin có công thức I để tác động lên các cây trồng, hạt giống của 
chúng và/hoặc môi trường sống của chúng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp mỹ phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mỹ phẩm. Hộp mỹ phẩm này bao gồm: thân hộp bao gồm phần 
chứa mà các thành phần được chứa trong đó, nắp đậy hoặc nắp được nối với thân hộp, 
bao gồm phần vỏ trong và phần vỏ ngoài, vỏ ngoài bọc một phần của phần vỏ trong có 
khe hở; và phần trang trí được bố trí ở khoảng trống giữa phần vỏ trong và phần vỏ 
ngoài, trong đó phần trang trí bao gồm: màng mỏng được bố trí ở mặt trước bên trong 
của phần vỏ ngoài và có ít nhất một cơ cấu truyền được ánh sáng; ít nhất một bộ phận 
phát sáng được bố trí trên mặt sau của màng mỏng, dùng để chiếu ánh sáng vào mẫu 
thiết kế của màng mỏng; bộ phận cấp điện dùng để cấp điện nhằm phát ra ánh sáng cho 
bộ phận phát sáng; bộ phận điều khiển được nối lần lượt với bộ phận cấp điện và bộ 
phận phát sáng, dùng để điều khiển điện bộ phận phát sáng. Hộp mỹ phẩm có thể đạt 
được hiệu quả trang trí để trưng bày mẫu thiết kế của màng mỏng ở nhiều dạng khác 
nhau ra ngoài nhờ sử dụng bộ phận phát sáng của phần trang trí.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dược giải phóng kéo dài chứa gôm và rượu đường, 

dạng liều rắn của nó và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm giải phóng kéo dài chứa các hạt được làm khô bằng 

cách phun của ít nhất một gôm polysacarit và ít nhất một rượu đường polyhyđric, cũng 
như các phương pháp bào chế dược phẩm này. Sáng chế còn đề xuất dạng liều rắn của 
dược phẩm giải phóng kéo dài, và phương pháp bào chế dạng liều rắn này bằng cách nén.  
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(JP), Tomoki OGAWA (JP), Wataru IKEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện ghi, thiết bị phát lại, thiết bị mã hóa, mạch tích 

hợp, và thiết bị đầu ra phát lại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cặp các luồng viđeo cảnh nhìn chính và cảnh nhìn phụ, luồng các 

đồ họa, và thông tin danh sách phát lại được ghi trên đĩa BD-ROM. Luồng viđeo cảnh 
nhìn phụ bao gồm siêu dữ liệu được bố trí trong mỗi GOP. Siêu dữ liệu bao gồm bảng 
tương đương kết hợp các phần tử nhận dạng dịch vị và thông tin dịch vị. Thông tin dịch 
vị xác định điều khiển dịch vị đối với mỗi hình trong GOP. Điều khiển dịch vị là sự xử 
lý để cung cấp dịch vị trái và dịch vị phải đối với các tọa độ hoành độ trong mặt phẳng 
các đồ họa tạo ra cặp mặt phẳng các đồ họa mà một cách tương ứng được kết hợp với 
các mặt phẳng viđeo cảnh nhìn chính và cảnh nhìn phụ. Thông tin danh sách phát lại bao 
gồm bảng chọn luồng đối với mỗi đoạn phát lại. Khi bảng chọn luồng kết hợp số luồng 
với phần tử nhận dạng gói của luồng các đồ họa, một trong các phần tử nhận dạng dịch 
vị còn được cấp phát cho số luồng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm đa chức năng dùng cho mũi được nạp tĩnh điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dòng sản phẩm được để cải thiện bệnh viêm xoang và viêm mũi dị 
ứng, sản phẩm này được bào chế bằng cách kết hợp một số hóa chất cụ thể với các sản 
phẩm hiện có, nhờ đó tạo ra tác dụng hiệp đồng và làm giảm bệnh. Các hóa chất này tạo 
ra một trường nạp tĩnh điện quanh mũi và ngăn các chất gây dị ứng hoặc chất gây « 
nhiễm xâm nhập vào lỗ mũi gây ra phản ứng, ốm, hoặc khó chịu cho người sử dụng. Do 
đó, sáng chế đề cập đến các sản phẩm, được dùng cho mặt, được dùng quanh mũi và 
đường mũi, đồng thời các sản phẩm này được phun trực tiếp vào mũi. Các sản phẩm này 
bao gồm, nhưng không giới hạn, ở thuốc xịt mũi, dung dịch rửa, nước rửa, kem chống 
nắng, miếng dán mũi, gạc (được tẩm thuốc và không được tẩm thuốc), khăn giấy, khăn 
vải, mỹ phẩm, và nước thơm. Thuốc xịt mũi nói chung thường chứa dung dịch muối. 
Các mỹ phẩm chứa thuốc màu hóa trang hoặc phấn trang điểm. Mục đích cơ bản của 
sáng chế là ngăn hạt bụi có hại trong không khí không xâm nhập vào mũi khi xịt thuốc 
vào mũi hoặc bôi lên mặt, mũi, hoặc đường mũi.  
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(54) Vật ghi, thiết bị phát lại, và mạch tích hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật ghi trong đó các phần mở rộng đối với cảnh ngắm cơ sở và cảnh 
ngắm phụ thuộc được bố trí một cách luân phiên. Giới hạn dưới của kích thước của các 
phần mở rộng cảnh ngắm cơ sở lớn hơn giá trị giới hạn dưới thứ nhất và giá trị giới hạn 
dưới thứ hai. Giới hạn dưới của kích thước của phần mở rộng cảnh ngắm phụ thuộc là 
giá trị giới hạn dưới thứ ba. Giá trị giới hạn dưới thứ nhất được xác định để, trong việc 
phát lại video đơn thể, sự tràn dưới của bộ đệm không xảy ra trong các chu kỳ bước 
nhảy giữa các phần mở rộng cảnh ngắm cơ sở. Giá trị giới hạn dưới thứ hai được xác 
định để, trong việc phát lại video lập thể, sự tràn dưới của bộ đệm không xảy ra trong 
các chu kỳ đọc từ mỗi phần mở rộng cảnh ngắm cơ sở tới phần mở rộng cảnh ngắm phụ 
thuộc tiếp theo. Giá trị giới hạn dưới thứ ba được xác định để, trong việc phát lại video 
lập thể, sự tràn dưới của bộ đệm không xảy ra trong các chu kỳ đọc từ mỗi phần mở 
rộng cảnh ngắm phụ thuộc tới phần mở rộng cảnh ngắm cơ sở tiếp theo.  
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(72) Stuart Anthony BARNETT (GB), Craig Warren JONES (GB), Andrew Philip PARKER 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chứa chất hoạt động bề mặt và vi hạt và phương 

pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa từ 1% đến 99% chất hoạt động bề mặt và ít nhất 

một vi hạt có đường kính tư 100nm đến 2mm, vi hạt nói trên chứa: i) lõi chứa tác nhân 
có lợi kỵ nước (tốt hơn là chất thơm hoặc thuốc nhuộm), và ii) lớp vỏ chứa polyme tạo 
màng không tan trong nước đã được biến đổi kỵ nước không mang điện tích (tốt nhất là 
PVOH biến đổi), tại đó lớp màng được giữ : hầu như nguyên vẹn trong chất hoạt động 
bề mặt nhưng lại tan khi nồng độ chất hoạt động bề mặt giảm xuống, nhờ đó giải phóng 
tác nhân có lợi. Sáng chế cũng đề xuất quy trình xử lý các bề mặt bao gồm bước cho chế 
phẩm theo sáng chế tiếp xúc với vải, tóc hoặc các mô sống. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp điều chế chế phẩm theo các điểm từ 1 đến 13 yêu cầu bảo hộ bao gồm các 
bước: a) tạo ra dung dịch nước chứa polyme tạo màng đã được biến đổi kỵ nước không 
mang điện tích chứa tác nhân kỵ nước có ích phân tán trong đó, b) tạo ra lớp polyme tạo 
màng đã được biến đổi kỵ nước không mang điện tích quanh tác nhân có lợi bị phân tán, 
và c) làm ổn định lớp nói trên bằng chất hoạt động bề mặt.  
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(11) 26261 
(21) 1-2011-00341 (51) 7 F16H 57/02, 57/04, B62M 11/06, 

7/02 
(22) 16.01.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/000140      16.01.2009 (87) WO 2010/016162 10.02.2010 
(30) 2008-204926      08.08.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2011 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Akifumi OISHI (JP), Shinichiro HATA (JP), Takuji MURAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy có độ bền cao và có khả năng tạo ra khoảng không rộng 
bên dưới yên. Khoảng không bên trong (11a) với ít nhất một phần của nó nằm giữa cụm 
động cơ (20) và yên (14) được tạo ra trong bộ phận che (11). Cụm động cơ (20) được 
treo theo cách quay được quanh trục trên khung thân (10). Trục tâm (38a) của xi lanh 
(38) kéo dài chếch lên trên từ cacte (32) về phía trước. Các bể dầu (99a và 99b) lần lượt 
được tạo ra trong đáy của khoang trục khuỷu (35) và đáy của phần của khoang truyền 
động (51) được nằm ở phần trước của hộp truyền động (50). Các bể dầu (99a và 99b) 
được nối thông với nhau bởi đường dẫn nối thông. Mặt đáy của khoang truyền động (51) 
ở phần mà bể dầu (99) được tạo ra trong đó  nằm ở phía dưới của mặt đáy của phần sau 
của bể dầu (99) của khoang truyền động (51).  
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(11) 26262 
(21) 1-2011-00346 (51) 7 B65D  55/16,  41/34 
(22) 01.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/062043   01.07.2009 (87) WO 2010/004919 14.01.2010 
(30) 2008-178225      08.07.2008 JP 

2008-251045      29.09.2008 JP 
(71) JAPAN CROWN CORK CO., LTD.  (JP) 

3 -1,Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ISHII, Osamu (JP), KIMURA, Takashi (JP), FUKUSHI, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nắp bình bằng nhựa tổng hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp bình bằng nhựa tổng hợp bao gồm thân và phần đáy có dấu 
hiệu niêm phong được nối với thân thông qua các phần cầu nối bẻ gãy được bố trí có 
khoảng cách theo hướng chu vi, và trong đó thân tiếp tục được nối thông qua các chi tiết 
nối không gãy với phần đáy có dấu hiệu niêm phong được lắp liền trên phần miệng-và-
cổ của bình kể cả sau khi các phần cầu nối đã gãy để tháo thân ra khỏi phần miệng-và-
cổ của bình, sự cải tiến được thực hiện sao cho nắp bình có thể được lắp vào, mà không 
gặp vấn đề về tư thế, thậm chí khi khoảng cách đi lên của thân khi được tháo ra là tương 
đối dài. Mỗi chi tiết trong số các chi tiết nối không gãy có dạng sao cho có hai phần 
nghiêng có các hướng nghiêng của chúng đối diện nhau.  
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(11) 26263 
(21) 1-2011-00369 (51) 7 H04W  72/08 
(22) 10.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/050289 10.07.2009 (87) WO/2010/006285 14.01.2010 
(30) 61/080,025      11.07.2008 US 

12/499,432      08.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) BHATTAD, Kapil (IN), PALANKI, Ravi (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật hỗ trợ truyền thông trong mạng không đồng nhất. Theo 
một khía cạnh, truyền thông trong trường hợp nhiễu trội có thể được hỗ trợ bằng cách 
dành trước các khung con cho trạm cơ sở yếu hơn chịu nhiễu mức cao từ trạm cơ sở gây 
nhiễu mạnh. Theo khía cạnh khác, nhiễu do tín hiệu tham chiếu thứ nhất từ trạm thứ 
nhất (ví dụ, trạm cơ sở) có thể được giảm bớt bằng cách triệt nhiễu ở trạm thứ hai (ví dụ, 
UE) hoặc bằng cách chọn tài nguyên khác để truyền tín hiệu tham chiếu thứ hai từ trạm 
thứ hai (ví dụ, trạm cơ sở khác) nhằm tránh xung đột với tín hiệu tham chiếu thứ nhất. 
Theo khía cạnh khác nữa, thiết bị chuyển tiếp có thể truyền ở chế độ mạng đơn tần nhiều 
®Ých/ph¸t rộng (MBSFN - Multicast/Broadcast Single Frequency Network) trong các 
khung con mà nó theo dõi trạm cơ sở macrô và ở chế độ thông thường trong các khung 
con mà nó truyền đến các UE. Theo khía cạnh khác nữa, trạm có thể truyền nhiều ký 
hiệu điều khiển TDM hơn so với bộ gây nhiễu trội.  
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(11) 26264 
(21) 1-2011-00373 (51) 7 D06P  3/79,  5/02,  5/08,  1/52,  1/60, 

C11D  3/00, D06P  3/54 
(22) 30.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/059893 30.07.2009 (87) WO2010/018073 18.02.2010 
(30) 08162153.4      11.08.2008 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BAUM, Pia (DE), SCHEUERMANN, Klaus (DE), BOECKH, Dieter (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình xử lý sau khi vải đã được nhuộm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý sau khi vải đã được nhuộm và/hoặc được in để loại 
bỏ các chất màu còn dư bao gồm bước sử dụng chế phẩm nước chứa ít nhất một 
copolyme ghép có mạch chính ưa nước và chất hoạt động bề mặt.  
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(11) 26265 
(21) 1-2011-00375 (51) 7 F03B  11/06, F04D  29/047 
(22) 13.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/FR2009/051395 13.07.2009 (87) WO2010/007306 21.01.2010 
(30) 08 54798      15.07.2008 FR 
(71) ALSTOM HYDRO FRANCE  (FR) 

3 Avenue AndrÐ Malraux, F-92300 Levallois Perret, FRANCE 
(72) BERTEA Jean-Francois (FR), VUILLEROD GÐrard (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy thủy lực và thiết bị biến đổi năng lượng bao gồm máy này

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy thủy lực bao gồm bánh phát lực được đỡ bởi trục (5), bánh phát 
lực và trục này có thể quay quanh trục theo phương thẳng đứng (X5) trong khi ổ trục 
thủy tĩnh hoặc thủy động theo hướng kính (100) được tạo ra giữa một mặt là bề mặt chu 
vi theo hướng kính (52) của trục và, mặt kia là bề mặt trong theo hướng kính (102) của 
chi tiết (101), chi tiết này được lắp cố định so với trục theo phương thẳng đứng. ổ trục 
(100) kéo dài giữa hai mép (121, 122), khi hoạt động bình thường, hai mép này tạo 
thành các vùng để di chuyển màng nước tạo ra trong ổ trục. ít nhất một khoang (130) 
được tạo ra trong chi tiết cố định (101) và thông lên trên bề mặt trong theo hướng kính 
(102) của nó ở gần mép thứ nhất (122) của ổ trục. Máy này bao gồm phương tiện (131, 
132, 133) để đặt khoang (130) nối thông chất lỏng với thể tích (V1) nằm bên ngoài ổ 
trục ở gần mép thứ hai (121) của ổ trục (100). Điều đó cho phép thành phần (E2) của 
màng nước từ ổ trục (100) được di chuyển về phía mép thứ hai (121) nếu ổ trục bị cản 
trở ở gần mép thứ nhất (122).  
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(11) 26266 
(21) 1-2011-00378 (51) 7 H01L  35/00 
(22) 14.05.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IL2009/000491      14.05.2009 (87) WO/2010/007609 21.01.2010 
(30) 61/134,990      15.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2011 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, 14115 Tiberias, Israel 
(72) KAPULIANSKY, Ephraim (IL), MARTISKAINEN, Matti (FI), BEREZIN, Anatoly 

(IL), KRUPA, Steve (CA) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten đa tần compac 

  (57)     Anten (30) gồm một phần tử mang điện môi (88) có một bề mặt giới hạn (72, 74, 76, 78, 
33), và một đơn cực dẫn (44) cộng hưởng tại tần số sơ cấp, đơn cực dẫn có ít nhất một 
phần cắt dẫn điện (46) được lắp táp trên bề mặt giới hạn. Anten gồm thêm một chi tiết 
nối dẫn phức tạp (60) được lắp táp trên bề mặt giới hạn để bao quanh phần tử mang điện 
môi. Chi tiết nối được bố trí với đơn cực dẫn để chuyển khỏi đơn cực dẫn tần số thứ cấp 
thấp hơn tần số sơ cấp.  
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(11) 26267 
(21) 1-2011-00382 (51) 7 B65D  25/28,  6/28,  8/18 
(22) 12.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/BR2009/000251   12.08.2009 (87) WO/2010/017611 18.02.2010 
(30) PI0802456-1        14.08.2008 BR 
(71) BRASILATA S.A. EMBALAGENS METALICAS  (BR) 

Rua Robert Bosch, 332, 01141-010 S·o Paulo - SP - Brazil 
(72) ALVARES, Antonio Carlos Teixeira (BR), CUNHA, Silverio Candido da (BR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu đóng kín dùng cho vật chứa được chế tạo từ tấm kim 

loại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đóng kín dùng cho vật chứa được chế tạo từ tấm kim loại 

gồm thành bên theo chu vi (10) có phần đầu trên (11) và phần đầu dưới (12) trong đó 
được bố trí các thành đầu (20, 30) tương ứng, mỗi thành đầu bao gồm panen giữa (21, 
31) và gờ chu vi (22, 32), một phần đầu trong số phần đầu trên (11) và phần đầu dưới 
(12) và gờ theo chu vi (22, 32) có ít nhất một gân theo chu vi (13) quay về phía bộ phận 
còn lại trong số các bộ phận nêu trên, bộ phận còn lại này có rãnh theo chu vi (23, 33) 
thích hợp để lắp vào gân theo chu vi (13) nhờ việc lắp thành đầu (20, 30) ở vùng bên 
trong của một phần đầu trong số phần đầu trên (11) và phần đầu dưới (12) của thành bên 
theo chu vi (10), gân theo chu vi (13) và rãnh theo chu vi (23, 33) tạo ra giữa chúng một 
khe hở theo chu vi (F) ở vùng bên trong mà chi tiết bịt kín đàn hồi ép vào (40).  
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(11) 26268 
(21) 1-2011-00389 (51) 7 G06Q  50/00, G01F  15/06, G06Q  

20/00, G01D  4/00 
(22) 28.08.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/MX2008/000114     28.08.2008 (87) WO 2010/008265 21.01.2010 
(30) MX/a/2008/009100          14.07.2008 MX 
(71) SISTEMAS INTEGRALES DE MEDlCIãN Y CONTROL STELLUM S.A. DE C.V  

(MX) 
Paseo de la Reforma 2608-PH, Colonia Lomas Altas, CP 11950, Distrito Federal, 
Mexico 

(72) NERI-BADILLO, Eduardo Agustin (MX) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống thanh toán trước cho việc cấp nước 

hoặc khí đốt bằng thẻ thông minh vô tuyến và đồng hồ đo 
dùng cho phương pháp và hệ thống này 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống thanh toán trước để cấp nước hoặc khí đốt 
bằng thẻ thông minh vô tuyến. Sáng chế cũng đề cập đến đồng hồ hai chiều được thiết 
kế riêng để ghi bằng điện tử mức tiêu thụ nước hoặc khí đốt.  
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(11) 26269 
(21) 1-2011-00398 (51) 7 C12N  15/09, A23K  1/16, A23L  

1/29, C11D  3/386, C12N  1/15,  
1/19,  1/21,  5/10,  9/42, C12P  19/02,  
7/10 

(22) 16.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/062882       16.07.2009 (87) WO 2010/008044 21.01.2010 
(30) 2008-185219       16.07.2008 JP 
(71) THE UNIVERSITY OF TOKYO  (JP) 

3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654 Japan 
(72) IGARASHl, Kiyohiko (JP), SAMEJIMA, Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Protein có hoạt tính endoglucanaza, ADN mã hoá protein, 

vectơ tái tổ hợp, thể biến nạp, phương pháp sản xuất protein 
này, đường, etanol, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và phương 
pháp xử lý kết cấu dệt chứa xenluloza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến protein mới có hoạt tính endoglucanaza, mà được phát hiện ở 
basidiomycete (trong đó nấm có thể ăn được phân loại) và thân thiện với người sử dụng 
từ quan điểm an toàn và tương tự; ADN mới mã hoá protein, vectơ chứa ADN này; thể 
biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất protein có hoạt tính endoglucanaza bằng 
cách sử dụng thể biến này; phương pháp sản xuất đường bằng cách sử dụng ít nhất là 
protein được chọn từ protein có hoạt tính endoglucanaza và basidiomycete; phương pháp 
sản xuất etanol bằng cách sử dụng đường được sản xuất bằng phương pháp này; thực 
phẩm; thức ăn chăn nuôi và chất tẩy rửa chứa protein có hoạt tính endoglucanaza; và 
phương pháp xử lý kết cấu dệt chứa xenluloza bằng cách sử dụng protein có hoạt tính 
endoglucanaza. Protein được đặt trưng bởi có nguồn gốc từ basidiomycete, có hoạt tính 
endoglucanaza, và có trọng lượng phân tử là 18 kDa như được xác định bằng SDS-
PAGE. 
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(11) 26270 
(21) 1-2011-00409 (51) 7 A47J  43/07 
(22) 13.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/004635 13.08.2009 (87) WO 2010/019242 18.02.2010 
(30) 61/189,172      15.08.2008 US 

61/209,063       02.03.2009 US 
12/460,592       22.07.2009 US 

(71) VITA-MIX CORPORATION  (US) 
8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138, United States of America 

(72) KOLAR, David, J. (US), RUKAVINA, Stephen, P. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vỏ máy chế biến thực phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ máy chế biến thực phẩm (10) bao gồm phần thân (18) được tạo 
cấu hình thích hợp để được gắn chặt vào đế (12), và nắp (16) được lắp xoay bản lề vào 
phần thân. Phần thân bao gồm các thành bên (30), thành sau (32), và thành trên hẹp (34). 
Nắp này bao gồm các thành bên (36), thành trước (38), thành trên (40), và thành sau hẹp 
(42). Mặt bích (54) kéo dài ra phía ngoài từ các thành bên và thành trên của phần thân và chi 
tiết đệm (60) được bố trí trên đó để tạo ra mối bịt kín giữa nắp và phần thân của vỏ máy.  
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(11) 26271 
(21) 1-2011-00417 (51) 7 C07H  1/06,  3/00,  1/00 
(22) 23.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/051588 23.07.2009 (87) WO2010/011866 28.01.2010 
(30) 12/178,510      23.07.2008 US 
(71) MAMTEK INTERNATIONAL LIMITED  (HK) 

27/F., Hopewell Center, 183 Queens Road East, Hong Kong 
(72) HO, David, Losan (CA), WAN, Zhenghao (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chiết và tinh chế chất trung gian sucraloza 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tinh chế sucraloza-6-este để sử dụng trong việc sản xuất 
sucraloza, trong đó phương pháp này không cần quy trình este hóa. Cụ thể, etyl axetat và 
ete được sử dụng để chiết và tinh chế sucraloza-6-este từ hợp phần chất trung gian gồm 
sucraloza-6-este của việc sản xuất sucraloza.  
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(11) 26272 
(21) 1-2011-00422 (51) 7 C08G  65/32,  65/28,  65/325, C08H  

1/00, A61K  47/42,  47/34 
(22) 31.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/052347 31.07.2009 (87) WO2010/014874 04.02.2010 
(30) 61/085,072      31.07.2008 US 
(71) PHARMAESSENTIA CORP.  (TW) 

13f., No. 3 Yuanqu Street, Nankang, Taipei, 115, Taiwan 
(72) LIN Ko-Chung (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể liên hợp peptit - polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến liên hợp của gốc polyme và gốc interferon-β, gốc erythropoietin, 
hoặc gốc hormon sinh trưởng.  
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(11) 26273 
(21) 1-2011-00424 (51) 7 H04N  7/16 
(22) 23.12.2008 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2008/088252  23.12.2008 (87) WO/2010/008415 21.01.2010 
(30) 12/176,096       18.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) Qu, Hai (CN), SCOTT, Clifton Eugene (US), DOWLAT, Homayoun (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ truyền thông kết hợp với thiết 

bị di động 
  (57)   Sáng chế đề xuất các hệ thống, phương pháp, và thiết bị hỗ trợ lọc nội dung gửi cho 

(các) thiết bị di động bằng nhà cung cấp nội dung qua mạng lõi. Nhà cung cấp nội dung 
này có thể xác định mức nội dung cho nội dung, và/hoặc mạng lõi và/hoặc thiết bị di 
động có thể xác định hoặc suy ra mức nội dung cho nội dung chưa đánh giá từ nhà cung 
cấp nội dung, dựa một phần vào tiêu chuẩn đánh giá nội dung định trước. Người dùng 
thiết bị di động có thể quy định ưu tiên đánh giá nội dung mong muốn cho thiết bị di 
động. (Các) bộ lọc kết hợp lần lượt với mạng lõi và/hoặc thiết bị di động có thể lọc nội 
dung dựa một phần vào mức nội dung cho nội dung và ưu tiên đánh giá nội dung của 
thiết bị di động mà nội dung được gửi đi. Nội dung mà không đáp ứng ngưỡng mức nội 
dung có thể được lọc và được lưu trữ trong thư mục nội dung an toàn có thể truy nhập 
được bằng cách sử dụng mã an toàn hoặc bị bỏ.  
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(11) 26274 
(21) 1-2011-00425 (51) 7 H04W  48/18 
(22) 30.04.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/042380 30.04.2009 (87) WO/2010/008651 21.01.2010 
(30) 61/082,100      18.07.2008 US 

12/423,520      14.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) YOON, Young, C. (US), BALASUBRAMANIAN, Srinivasan (US), SWAMINATHAN, Arvind (IN)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp hỗ trợ lựa chọn hệ thống nhiều chế độ cải 
tiến trong hệ thống truyền thông không dây. Như được mô tả ở đây, các kỹ thuật có thể 
được sử dụng để tổng hợp cơ sở dữ liệu hệ thống tương ứng với các nhóm công nghệ 
truy nhập vô tuyến (RAT - radio acecess technologie) khác hẳn nhau, danh sách mạng đi 
động mặt đất công cộng (PLMN - Public Land Mobile Network) và/hoặc danh sách 
chuyển vùng tối ưu (PRL - Preferred Roaming List), có một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu 
chồng và thông tin vị trí gắn kèm để tạo ra danh sách các hệ thống tối ưu nhiều chế độ. 
Như được mô tả ở đây, danh sách hệ thống tối ưu có thể được cấu trúc để lợi dụng hạt 
thông tin mịn trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu trong khi vẫn hỗ trợ các cơ sở dữ liệu 
có thông tin thô. Các kỹ thuật được mô tả thêm ở đây để tăng và/hoặc nhóm một hoặc 
nhiều cơ sở dữ liệu chồng để hỗ trợ hạt thông tin có sẵn cho các RAT cao hơn hạt thông 
tin được cung cấp trong các cơ sở dữ liệu hệ thống tương ứng với các RAT. Các kỹ thuật 
này được cung cấp thêm để tự động tạo ra danh sách hệ thống tối ưu dựa vào các thay 
đổi của vị trí quan sát được.  
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(11) 26275 
(21) 1-2011-00428 (51) 7 A61K  9/20,  31/465 
(22) 17.02.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 452/MUM/2010 18.02.2010 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2011 
(75) JATIN THAKKAR  (IN) 

L-3/4 Eden Hall, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018, Maharashtra, India 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Viên ngậm mềm chứa nicotin và quy trình bào chế nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên ngậm mềm để dùng cho liệu pháp thay thế nicotin, viên ngậm 
này chứa hoạt chất nicotin với lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 1%; chất tạo gel 
với lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 40%; chất dẻo hóa với lượng nằm trong khoảng 
từ 30% đến 70%; chất tạo ngọt với lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 10%; chất 
giải phóng hoạt chất với lượng nằm trong khoảng từ 0,5% đến 30%; chất bảo quản với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 2%; chất điều vị với lượng nằm trong khoảng từ 
0,01% đến 5%; và nước với lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 20%. Sáng chế còn đề 
cập đến quy trình bào chế viên ngậm nêu trên.  
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(11) 26276 
(21) 1-2011-00430 (51) 7 B22C  1/10,  1/22 
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(86) PCT/JP2009/063132  22.07.2009 (87) WO/2010/013629 04.02.2010 
(30) 2008-194719      29.07.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2011 
(71) GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

700, Shukuoorui-machi, Takasaki-shi, Gunma 370-0032 Japan 
(72) Yasuhiro NAGAI (JP), Masaji YOSHIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thành phần chất kết dính dùng để làm khuôn đúc và phương 

pháp sản xuất khuôn đúc sử dụng chất kết dính này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thành phần chất kết dính dùng để làm khuôn đúc và phương pháp 

sản xuất khuôn đúc sử dụng thành phần này để có thể tạo ra khuôn đúc có đủ độ bền mà 
không cần làm phức tạp các quy trình sản xuất khuôn đúc, và sáng chế đề xuất thành 
phần chất kết dính dùng để làm khuôn đúc theo sáng chế bao gồm nhựa hóa rắn bằng 
axit, nước, và clorua kim loại, trong đó nhựa hóa rắn bằng axit chứa rượu furfuryl, và ít 
nhất một trong số chất ngưng và chất đồng ngưng giữa anđehyt và ít nhất một trong số rượu 
furfuryl, phenol, và urê, và kim loại là kim loại kiềm thổ và/hoặc nguyên tố họ kẽm.  
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(11) 26277 
(21) 1-2011-00431 (51) 7 F02D  15/04, F01L  13/08 
(22) 18.02.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-084234 31.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kazunori KIKUCHI (JP), Ryo KUBOTA (JP), Takashi NOMURA (JP), Takahiro 

KIMIJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong có buồng đốt phụ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới động cơ đốt trong có buồng đốt phụ, gồm có : trục cam (37) mà nhờ 
nó bộ truyền động xupap (35) dùng để mở và đóng xupap nạp, xupap xả, và xupap (30) 
của buồng đốt phụ, trục cam (37) được đỡ và quay được bởi đầu xi lanh (13), khoang 
xích cam (59) chứa xích cam (57) và truyền chuyển động quay cho một đầu của trục 
cam (37), khoang xích cam (59) được tạo ra trong cụm xi lanh (12) và đầu xi lanh (13), 
và cửa buồng đốt phụ (18) nằm ở phía đối diện với khoang xích cam (59) so với buồng 
đốt (14) và được tạo ra trên đầu xi lanh (13) trong đó với cửa buồng đốt phụ nằm 
nghiêng và hướng xuống dưới về phía buồng đốt (14) khi cửa buồng đốt phụ được lắp 
trên thân xe.  
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(11) 26278 
(21) 1-2011-00432 (51) 7 F02D  15/04, F01L  13/08 
(22) 18.02.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-084235    31.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kazunori KIKUCHI (JP), Ryo KUBOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong có buồng đốt phụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong có buồng đốt phụ, gồm có : buji (60A), có thời 
điểm đánh lửa là khi xupap (30) của buồng đốt phụ đang mở, và được lắp vào đầu xi 
lanh (13) ở vị trí đối xứng với xupap (30) qua tâm (C) của buồng đốt (14), buji và xupap 
(30) được bố trí sao cho một đầu của chúng hướng về phía buồng đốt (14).  
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(11) 26279 
(21) 1-2011-00448 (51) 7 F02M  37/10, B62J  35/00, B60K  

15/03 
(22) 21.02.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-080929   31.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masaki UENO (JP), Hiroshi INAOKA (JP), Tetsu HORIUCHI (JP), Kota NAKAUCHI 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu đỡ bơm nhiên liệu 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất kết cấu đỡ bơm nhiên liệu trong đó tải trọng tác dụng 
lên chi tiết làm kín có thể giảm và việc định vị và việc lắp cố định được thuận tiện. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất kết cấu đỡ bơm nhiên liệu (29) trong 
đó lỗ lắp dùng để luồn bơm nhiên liệu (29) được tạo ra trên bình nhiên liệu (25), chi tiết 
lắp bơm (41) được tạo ra ở mép theo chu vi của lỗ lắp, gờ (33) đối diện với mép theo chu 
vi của lỗ lắp được tạo ra cho bơm nhiên liệu, một chi tiết làm kín được bố trí giữa gờ 
(33) và mép theo chu vi của lỗ lắp và bơm nhiên liệu (29) được lắp cố định vào bình 
nhiên liệu (25) nhờ tấm lắp (60) được lắp cố định vào chi tiết lắp bơm (41), tấm lắp (60) 
bao gồm phần giữ (62) dùng để giữ theo cách đàn hồi bơm nhiên liệu (29) nhờ áp lực do 
sự võng xuống của tấm này gây ra và phần ngăn chặn chuyển vị (63) dùng để điều chỉnh 
sự dịch chuyển của bơm nhiên liệu (29).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masaki UENO (JP), Hiroshi INAOKA (JP), Tetsu HORIUCHI (JP), Kota NAKAUCHI 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu đỡ bơm nhiên liệu 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất kết cấu đỡ bơm nhiên liệu trong đó thể tích của bình 
nhiên liệu có thể được đảm bảo ở mức nhiều nhất có thể và bơm nhiên liệu có thể được 
đỡ theo cách chắc chắn.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất kết cấu đỡ bơm nhiên liệu (29) trong 
đó lỗ lắp dùng để luồn bơm nhiên liệu (29) được tạo ra trên bình nhiên liệu (25), chi tiết 
lắp bơm (41) được tạo ra ở mép theo chu vi của lỗ lắp, gờ (33) đối diện với mép theo chu 
vi của lỗ lắp được tạo ra cho bơm nhiên liệu (29), chi tiết lắp bơm (41) của bình nhiên 
liệu (25) được bố trí ở phía ngoài gờ (33) và gờ (33) được lắp cố định vào bình nhiên liệu 
(25) nhờ tấm lắp (60) được lắp cố định vào chi tiết lắp bơm (41), các chi tiết lắp bơm 
(41) được tạo ra ở mép theo chu vi của lỗ lắp.  
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(21) 1-2011-00451 (51) 7 H01H  39/00,  79/00 
(22) 27.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/006205  27.08.2009 (87) WO2010/022938 04.03.2010 
(30) 08015423.0       01.09.2008 EP 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) GENTSCH, Dietmar (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm cơ cấu hạ thế, trung thế hoặc cao thế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm cơ cấu hạ thế, trung thế hoặc cao thế có ít nhất một thiết bị 
ngắn mạch mà trong đó bộ tiếp điểm di động có thể được đóng lên bộ tiếp điểm cố định. 
Để ngăn chặn tình trạng chọc thủng cách điện trong các điều kiện điện áp dưới định 
mức, thì giải pháp theo sáng chế đề xuất bố trí ít nhất hai vùng chân không hoặc thể tích 
chân không (60, 100) riêng biệt dọc theo đường chuyển động của tiếp điểm di động (50).  
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(30) 0813436.3       22.07.2008 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) PITTERNA, Thomas (AT), CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR), CORSI, Camilla (IT), 

MAIENFISCH, Peter (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất phenyl- hoặc pyridyl-piperidin diệt côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó A, p, R1, R3, R4, R5, R6, m, R7, n và R8 là như được xác định trong điểm 1. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các chất trung gian được sử dụng để điều chế hợp 
chất có công thức (I), đến phương pháp sử dụng chúng để chống lại và phòng trừ côn 
trùng, con ve, giun tròn và sinh vật gây hại thân mềm và đến chế phẩm trừ sâu, diệt ve, 
sinh vật thân mềm và giun tròn chứa chúng.  
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(71) HORMEL FOODS CORPORATION  (US) 

1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912-3680, United States of America 
(72) SMIT, Nathan, Ryan (US), SUMMERFIELD, John, William (US), CANNON, Jerry, 

Earl (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý thịt sử dụng áp suất cao 

  (57)    Sáng chế đề cập phương pháp xử lý thịt. Phương pháp này bao gồm bước đưa thịt (thịt 
lợn hoặc thịt gà tây) vào xử lý ở áp suất cao, ở áp suất ít nhất là 175MPa trong thời gian 
20 phút hoặc ít hơn, trong đó sự thủy phân glycogen sau khi giết mổ bị ức chế. Đối với 
thịt bò, sử dụng áp suất ít nhất là 200MPa và thời gian giữ từ 30 giây đến 20 phút.  
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(21) 1-2011-00464 (51) 7 A01G  15/00 
(22) 07.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/004905 07.07.2009 (87) WO2010/012354 04.02.2010 
(30) 61/085,366 31.07.2008 US 

61/097,362 16.09.2008 US 
12/332,273 10.12.2008 US 
61/121,847 11.12.2008 US 
61/122,651 15.12.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2011 
(71) METEO SYSTEMS INTERNATIONAL AG  (CH) 

Dammstrasse 19 6300 Zug, SWITZERLAND 
(72) FLUHRER Helmut (DE), DAVYDOVA Elena (DE), SAVELIEV Yuri (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp liên quan để thay đổi thời tiết bằng 

các quá trình điện trong khí quyển 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để thay đổi thời tiết. Thiết bị này bao gồm điện cực phát, 

phương tiện để cấp điện tích cho điện cực phát, được nối điện với điện cực phát, bộ phận 
đỡ cách điện để đỡ điện cực phát ở chiều cao định trước, và phương tiện để nối đất thiết 
bị này. Điện cực phát bao gồm màng Malter. Theo khía cạnh khác của sáng chế, thiết bị 
để thay đổi thời tiết được đề xuất bao gồm thiết bị bay nhẹ hơn không khí thích hợp để 
mang điện cực phát, phương tiện để cấp điện tích cho điện cực phát, được nối điện với 
điện cực phát, và phương tiện để nối đất thiết bị này. Theo khía cạnh khác của sáng chế, 
phương pháp tăng lượng mưa ở vùng đích được đề xuất. Phương pháp này bao gồm các 
bước tạo ra điện cực phát, phân tích tình trạng khí tượng ở và/hoặc ờ gần với vùng đích, 
và cấp điện tích cho điện cực phát tương ứng với việc phân tích khí tượng, nhờ đó khiến 
cho điện cực phát ion hóa vùng lân cận điện cực phát.  
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(22) 31.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/IB2009/006420      31.07.2009 (87) WO2010/013131 04.02.2010 
(30) 08/04420      31.07.2008 FR 
(71) LABORATOIRES THEA  (FR) 

12, Rue Louis BlÐriot, Zone industrielle du Brezet, F-63100 CLERMONT-FERRAND, 
France 

(72) CHIBRET Jean-FrÐdÐric (FR), DEFEMME Alain (FR), FAURIE Michel (FR), 
MERClER Fabrice (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chai dùng để chứa chất lỏng cần được phân phối từng giọt, có 

khả năng bảo vệ tính kháng khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chai dùng để chứa chất lỏng cần được phân phối từng giọt bao gồm 

vật chứa có thành biến dạng đàn hồi thuận nghịch được bằng cách cho không khí đi vào 
trong vật chứa này, được lắp đầu phân phối chất lỏng có mũi nhỏ giọt nhô ra từ chai và 
một màng lọc kháng khuẩn, màng lọc này có một phần hút nước và một phần không hút 
nước, được đặt trên đường dẫn chất lỏng và không khí, tại đế của mũi nhỏ giọt này. 
Trong đầu phân phối, mũi được tạo ra gồm vật liệu chứa tác nhân kháng khuẩn có tác 
dụng ngăn không cho vi khuẩn phát triển trên bề mặt của mũi ở bên ngoài của màng 
kháng khuẩn. Lõi xốp được ưu tiên đặt bên trong ống dẫn qua đó chất lỏng được phân 
phối và không khí được hút vào bên trong.  
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(72) MIZOTE, Norihito (JP), SAITO, Hiroaki (JP), SODA, Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất cao su lưỡi gạt và lưỡi gạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cao su lưỡi gạt và lưỡi gạt để lau chùi kính 
chắn gió của xe ôtô. Cao su lưỡi gạt có cả tính bền tốt lẫn tính năng lau chùi tốt có thể 
được sản xuất bằng cách sử dụng cao su không chứa nhóm đien mà không gây ra các 
vấn đề về môi trường. Một cặp thân cao su lưỡi gạt được đúc từ cao su không chứa nhóm 
đien được xử lý chiếu xạ để tạo ra các vị trí hoạt hoá gốc, và các monome được liên kết 
bằng cách polyme hoá ghép và bắt đầu ở các vị trí hoạt hoá gốc. Ngoài ra, các monome 
được dính lên bề mặt của cao su lưỡi gạt trước hoặc sau khi tạo ra các vị trí hoạt hoá gốc. 
Việc xử lý chiếu xạ và polyme hoá ghép có thể được thực hiện đồng thời hoặc được thực 
hiện một cách độc lập theo trình tự này. Theo cách này, việc xử lý bề mặt để làm giảm 
ma sát của cao su không chứa nhóm đien có độ bền cao có thể được thực hiện mà không 
cần sử dụng halogen, và do đó cao su lưỡi gạt có tính bền và tính năng lau chùi tốt có thể 
được sản xuất.  
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(30) 0801729-5      24.07.2008 SE 
(71) SCHOELLER ARCA SYSTEMS AB  (SE) 

Box 82, S-284 22 Perstorp, Sweden 
(72) HOLGESSON, Magnus (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Gói hàng vận chuyển 

  (57)    Sáng chế đề cập tới gói hàng vận chuyển (1) để vận chuyển nhiều linh kiện điện tử (9), 
gói hàng vận chuyển (1) này bao gồm phần nâng mang hàng (2), vỏ bọc xung quanh (3) 
và tấm nắp đậy (4). Các linh kiện điện tử (9) này được đỡ bởi giàn chia ngăn (5), trong 
đó giàn chia ngăn (5) này được chuẩn bị để tạo ra nhiều túi (51) có các mép trên (52) và 
tùy ý có đáy kín (53). Các linh kiện điện tử (9) này được bố trí để đựng trên mép trong 
các túi (51) đã nêu. Nhiều giàn chia ngăn (5) chứa các linh kiện điện tử (9) này được bố 
trí bên trong gói hàng vận chuyển (1) và các giàn chia ngăn (5) có thể được gấp lại để 
làm giảm thể tích trong khi không vận chuyển gì.  
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(72) HIRAYAMA, Aya (JP), SHIROTA, Osamu (JP), MITA, Masashi (JP), MlBAYASHI, 

Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị chích mẫu, phương pháp chích mẫu và thiết bị sắc ký 

lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận chích mẫu được nối với cột để chích mẫu vào trong cột; 

kim chích mẫu có thể gắn với bộ phận chích mẫu, bộ phận hút mẫu có thể nối với kim 
chích mẫu và được cấu hình để làm cho một lượng mẫu đã được định trước được lấy ra 
bằng cách hút vào bên trong kim chích mẫu trong khi kết nối với kim chích mẫu; bộ 
phận cung cấp pha di động được cấu hình để cung cấp pha di động cho cột; van chuyển 
mạch thứ nhất để kết nối chọn lựa kim chích mẫu với một trong bộ phận hút mẫu và bộ 
phận cung cấp pha di động, và van chuyển mạch thứ hai, bao gồm bộ phận chích mẫu, 
để cung cấp mẫu và pha di động cho cột thông qua kim chích mẫu trong trường hợp kim 
chích mẫu đã được gắn với bộ phận chích mẫu và để cung cấp pha di động cho cột thông 
qua van chuyển mạch thứ nhất trong trường hợp kim chích mẫu đã được tháo ra khỏi bộ 
phận chích mẫu.  
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(86) PCT/JP2009/006939       16.12.2009 (87) WO/2010/073549 01.07.2010 
(30) 2008-326022       22.12.2008 JP 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) YAMAMOTO, Yoshikazu (JP), ITO, Motoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi thông tin đa lớp, thiết bị để ghi thông tin lên vật ghi 

thông tin đa lớp, phương pháp ghi thông tin lên vật ghi thông 
tin đa lớp và thiết bị để đọc thông tin từ vật ghi thông tin đa 
lớp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật ghi thông tin, thiết bị và phương pháp ghi thông tin, thiết bị và 
phương pháp đọc thông tin, trong đó kích thước của thông tin quản lý khiếm khuyết 
được giảm bớt bằng cách sử dụng vùng dự trữ trên cùng (102) và các vùng dự trữ ở giữa 
(103) theo thứ tự tăng dần của các địa chỉ khối vật lý của chúng và các vùng dự trữ có 
thể được mở rộng hơn một cách dễ dàng bằng cách chỉ sử dụng vùng dự trữ cuối cùng 
(104) theo thứ tự giảm dần của các địa chỉ khối vật lý.  
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HEGDAL (NO) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Đường ống vận chuyển cách ly chịu nhiệt độ cao 

  (57)     Sáng chế đề xuất đường ống cách ly chịu nhiệt độ cao dùng ở các vùng nước sâu ngoài 
khơi, cụ thể là vận hành ở nhiệt độ khoảng 130oC hoặc cao hơn trong những vùng nước 
sâu hơn 1000 mét. Mặt ngoài của đường ống được trang bị ít nhất một lớp cách ly cứng 
hoặc xốp làm bằng nhựa dẻo nhiệt chịu được nhiệt độ cao có độ dẫn nhiệt thấp, điểm 
hóa mềm do nhiệt cao, độ bền nén cao và độ bền rão cao. Nhựa dẻo nhiệt chịu được 
nhiệt độ cao được chọn trong số một hoặc nhiều loại từ nhóm bao gồm: polycacbonat; 
polyphenylen oxit; polyphenylen oxit kết hợp với polypropylen, polystyren hoặc 
polyamit; polycacbonat kết hợp với polybutylen terephtalat, polyetylen terephtalat, 
acrylonitril buta®ien styren, acrylonitril styren acrylat, hoặc polyeterimit; polyamit, kể 
cả polyamit 12 và 612 và các elastome của chúng; polymetylpenten và các hỗn hợp của 
chúng; các copolyme olefin vòng và các hỗn hợp của chúng; và các elastome nhựa dẻo 
nhiệt lưu hoá một phần, còn được gọi là nhựa dẻo nhiệt lưu hóa hoặc các elastome lưu 
hóa động.  
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C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 
(72) LANGE, Josephus, H., M. (NL), SANDERS, Hans, J. (NL), VAN RHEENEN, Jeroen 

(NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 3,4-diaryl-4,5-dihydro-(1H)- 

pyrazol-1-carboxamidin và hợp chất trung gian của chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 3,4-diaryl-4,5-dihydro- (1 H)-pyrazol-

1-carboxamidin là chất đối kháng thụ thể canabinoit- CB1 mạnh, và hợp chất trung gian 
của các hợp chất này. Quy trình này có hiệu suất cao hơn đáng kể so với các quy trình 
đã bộc lộ mà không sử dụng chất phản ứng gây ra sự ăn mòn. Quy trình này liên quan 
đến việc điều chế hợp chất có công thức (I) :  
 

  
 
trong đó các ký hiệu có nghĩa như nêu trong bản mô tả.  
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(72) FAFET, Jean-Francois (FR), ANTUNES, Georges (FR), MYARD, Philippe (FR) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp liên kết các phân tử hoạt động với chất mang, 

phần tử hoạt động thu được nhờ phương pháp này và hợp phần 
hóa học để thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp liên kết, với chất mang (2), các phân tử hoạt động 
(30) có hoạt tính chống lại các sinh vật hoặc hiện tượng không mong muốn hoặc là thúc 
đẩy hiện tượng mong muốn. Phương pháp bao gồm các công đoạn: pha chế một hợp 
phần hóa học có chứa ít nhất là các mixen cation (3) trong đó mỗi mixen này có chứa ít 
nhất một phân tử hoạt động (30); thấm lên chất mang (2) bằng hợp phần hóa học mixen 
cation (3); liên kết các phân tử hoạt động (30) với chất mang (2) bằng cách tạo ra ít nhất 
một liên kết tĩnh điện giữa các mixen cation (3) và chất mang (2). Sáng chế cũng đề cập 
đến phần tử hoạt động (1) bao gồm chất mang (2) và các phân tử hoạt động (30) được 
liên kết với chất mang (2) và có hoạt tính chống lại các sinh vật hoặc hiện tượng không 
mong muốn hoặc là thúc đẩy hiện tượng mong muốn. Phần tử hoạt động (1) bao gồm 
các mixen cation (3) được liên kết với chất mang (2) nêu trên bởi ít nhất một liên kết 
tĩnh điện và mỗi mixen có chứa ít nhất một phân tử hoạt động (30).  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối để gắn hai bộ phận bao gồm chốt dài có lỗ ngang trong đó lỗ 
ngang có một mặt chìm và núm có ren vít có thể định vị trong lỗ ngang sao cho khi núm 
được đặt vào lỗ ngang thì nó dịch chuyển xuống mặt chìm và đẩy chốt dịch chuyển và 
làm hai bộ phận sát vào nhau hơn. Bộ nối cũng có thể bao gồm một hộp chứa để hỗ trợ 
cho việc đặt núm. Bộ nối có tương đối ít các chi tiết và đem lại bề mặt khít và có tính 
thẩm mỹ.  
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1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, Japan 
(72) HIGASHIURA, Kunihiko (JP), OGINO, Takashi (JP), ITO, Taizo (JP), KUNIMASU, 

Koji (JP), FURUKAWA, Kazuhito (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất aminopropyliden 

  (57)    Sáng chế đề xuất dẫn xuất aminopropyliden được thể hiện bằng công thức (I), có tác 
dụng đối kháng thụ thể histamin tuyệt vời, hợp chất này là hữu ích làm dược phẩm, đặc 
biệt làm hoạt chất như chất kháng histamin, hợp chất này có tác dụng phụ giảm đối với 
hệ thần kinh trung ương, như gây buồn ngủ, chẳng hạn trong công thức (I), R1 và R2, có 
thể giống hoặc khác nhau, là hydro, carbonyl được thế, carbonylalkyl được thế, và axit 
acrylic với điều kiện loại trừ trường hợp cả hai gốc này đều là hydro; R3 và R4, mà có thể 
giống hoặc khác nhau, là hydro, alkyl có thể được thế bằng phenyl, hoặc các nhóm 
tương tự; A không được thế hoặc là oxo; B là cacbon hoặc oxy; một đỉnh trong số X và 
Y là cacbon và đỉnh còn lại là lưu huỳnh, đường đứt nét ký hiệu liên kết đơn hoặc liên 
kết đôi, và đường lượn sóng ký hiệu dạng cis và/hoặc dạng trans.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện vùng trong hệ thống truyền 

thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phát hiện vùng với SĐC (phát hiện và xóa 

liên tiếp). Với SDC, tín hiệu giám sát và điều khiển từ các vùng khỏe nhất có thể được 
xóa khỏi tín hiệu nhận được ở UE để vùng yếu nhất có thể được phát hiện do nhiễu được 
giảm bớt từ các vùng khỏe nhất. Theo một phương án, UE xử lý tín hiệu nhận được để 
phát hiện vùng và xác định xem vùng phát hiện được có đủ khỏe hay không. Nếu vùng 
này đủ khỏe, thì UE xóa nhiễu do vùng phát hiện được này khỏi tín hiệu nhận được và 
xử lý tín thêm hiệu đã xóa nhiễu để phát hiện vùng khác. UE có thể phát hiện vùng 
trong tập vùng theo cách tuần tự, từ vùng khỏe nhất đến vùng yếu nhất. UE có thể kết 
thúc việc phát hiện khi vùng không đủ khỏe được phát hiện hoặc khi tất cả các vùng 
trong tập vùng đã được phát hiện.  
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BANAVARA, Dattatreya (IN), VAN TOL, Eric (NL), JOUNI, Zeina, E. (US), 
MCMAHON, Robert, J. (US), SCHADE, Deborah, A. (US), WALKER, Donald, Carey 
(US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng để thúc đẩy sự phát triển và tăng 

trưởng khỏe mạnh 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa lipit hoặc chất béo; nguồn protein; 

nguồn axit béo đa bất bão hòa mạch dài bao gồm axit đocosahexanoic, và nguồn canxi 
bổ sung với lượng đến khoảng 2,5% trọng lượng, chế phẩm này tạo ra cation có chức 
năng prebiotic khi phân ly.  
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(72) JESCHKE, Peter (DE), THIELERT, Wolfgang (DE), HUNGENBERG, Heike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dung dịch chất dinh dưỡng cho cây trồng trưởng thành 

và/hoặc cây trồng nảy mầm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch chất dinh dưỡng cho cây trồng trưởng thành và/hoặc cây 

trồng nảy mầm, gồm có một lượng của ít nhất một sulphoximin, đặc biệt là sulphoximin 
có công thức chung (I) như được xác định trong phần mô tả, có hiệu quả trong việc tăng 
cường các đáp trả nội sinh của cây trồng và/hoặc nhằm cải thiện sự phát triển của cây 
trồng và/hoặc nhằm tăng cường tính kháng của cây trồng đối với các bệnh sinh ra ở cây, 
được gây ra bởi nấm, vi khuẩn, vi rút, MLOs (các sinh vật giống vi khuẩn thuộc giống vi 
khuẩn mycoplasma) và/hoặc RLOs (các sinh vật giống với vi khuẩn thuộc giống vi 
khuẩn rickettsia).  
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(54) Thiết bị xả hỗn hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xả hỗn hợp gồm: khoang trộn (1) nơi các chất lỏng chứa 
nguyên liệu thô, ít nhất một loại chất lỏng trong số này còn chứa chất tạo khí, được trộn 
ở điều kiện có áp suất; đường ống thuôn (3) thông với khoang này và có bề mặt chu vi 
trong nơi mặt cắt ngang giảm theo hướng xuôi chiều; pit tông thuôn (2) được luồn vào 
đường ống và có bề mặt chu vi ngoài tương ứng với bề mặt chu vi trong; bộ phát động 
kéo lùi pit tông từ vị trí nơi các bề mặt chu vi trong và ngoài tiếp xúc với nhau để tạo ra 
một khe hở nhất định; đường ống đệm (5) thông với đường ống thuôn; và cửa xả (4) để 
xả hết hỗn hợp này. Đường ống đệm có cấu tạo làm giảm sự giãn nở của hỗn hợp này. 
Bộ phát động kiểm soát mức độ kéo lùi của pit tông để làm thay đổi độ rộng D của khe 
hở và nhờ đó điều chỉnh áp suất mà khoang duy trì và mức mà áp suất của hỗn hợp giảm 
tới đó trong đường ống thuôn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Gạo hoàn nguyên và quy trình sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm thực phẩm giống như hạt gạo trên cơ 
sở gạo, cụ thể là gạo hoàn nguyên được làm giàu một hoặc nhiều vi chất dinh dưỡng 
(sau đây được đề cập là "gạo hoàn nguyên được làm giàu") và gạo hoàn nguyên được 
làm giàu có thể thu được theo quy trình này.  
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(72) HAMAGUCHI Yasuhiro (JP), YOKOMAKURA Kazunari (JP), NAKAMURA Osamu 

(JP), GOTO Jungo (JP), TAKAHASHI Hiroki (JP), NOGAMI Toshizo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông di động, thiết bị trạm điều khiển và 

thiết bị đầu cuối 
  (57)   Sáng chế đề cập đến việc chuyển đổi giữa các phương thức truy nhập của các hệ thống 

khác nhau một cách hiệu quả, trong hệ thống truyền thông không dây để lựa chọn một 
phương thức truy nhập trong số nhiều phương thức truy nhập để thực hiện các việc 
truyền thông không dây giữa thiết bị trạm điều khiển và thiết bị đầu cuối, thiết bị trạm 
điều khiển thông báo cho thiết bị đầu cuối về phương thức truy nhập nhờ sử dụng thông 
tin chỉ định gián tiếp phương thức truy nhập, và thiết bị đầu cuối lựa chọn một phương 
thức truy nhập trong số nhiều phương thức truy nhập theo thông tin được thông báo để 
thực hiện các việc truyền thông không dây với thiết bị trạm điều khiển.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động, trạm di động và trung 

tâm chuyển mạch di động 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông đi động bao gồm các bước: phát, đến trung 

tâm chuyển mạch di động MME/SGSN, yêu cầu thiết lập kết nối NAS đối với việc 
truyền thông cụ thể, trong khi sự kết nối AS được thiết lập giữa trạm di động UE và thiết 
bị mạng truy nhập vô tuyến eNB/RNC; xác định, ở trung tâm chuyển mạch di động 
MME/SGSN, để hạn chế việc thiết lập kết nối NAS đối với việc truyền thông cụ thể, khi 
tín hiệu yêu cầu thiết lập kết nối NAS được thu và khi điều kiện định trước được thỏa 
mãn; và hạn chế, ở trạm di động UE, phát tín hiệu yêu cầu thiết lập kết nối thứ nhất và 
phát tín hiệu yêu cầu thiết lập kết nối NAS, sau khi thu tín hiệu từ chối bao gồm khoảng 
thời gian hạn chế để hạn chế việc thiết lập kết nối NAS đối với việc truyền thông cụ thể 
cho đến khi hết hạn khoảng thời gian hạn chế.  
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(21) 1-2011-00608 (51) 7 A01N  53/00,  25/10,  25/34,  43/30, 

A01P  7/04 
(22) 23.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/DK2009/050188    23.07.2009 (87) WO/2010/015257 11.02.2010 
(30) PA 2008 01073         06.08.2008 DK 
(71) VESTERGAARD FRANDSEN SA  (CH) 

Chemin Messidor 5-7, CH-1006 Lausanne, Switzerland 
(72) FRANDSEN, Mikkel, Vestergaard (DK), ROORDA, Sicco Dirk (NL), GOUIN, 

Sebastien (CA), PEDERSEN, Michael Stanley (DK), ZELLWEGER, Matthieu (CH), 
PHAN, Thi Quynh Chi (VN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nền polyme có tác dụng diệt côn trùng chứa piperonyl 

butoxit (PBO) và ®eltamethrin (DM) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nền polyme có tác dụng diệt côn trùng chứa Piperonyl Butoxit 

(PBO) và deltame-thrin (DM), trong đó tỷ số giữa hàm lượng PBO và hàm lượng DM 
tính theo khối lượng là lớn hơn 3,5.  
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(11) 26303 
(21) 1-2011-00610 (51) 7 A61K  31/722,  47/36,  31/506,  

31/56,  31/585 
(22) 29.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/059807  29.07.2009 (87) WO2010/015556 11.02.2010 
(30) 08161757.3       04.08.2008 EP 
(71) POLICHEM SA  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT), MURA, Emanuela (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng tạo màng để giải phóng dược chất trên 

tóc và da đầu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng chứa chitosan, dẫn xuất chitosan hoặc muối 

chấp nhận được về mặt sinh lý của chúng, tạo màng sau khi được sử dụng trên da đầu 
và/hoặc tóc, hữu dụng để cung cấp hoạt chất trên bề mặt da đầu và tóc.  
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(11) 26304 
(21) 1-2011-00613 (51) 7 H04L  1/18 
(22) 07.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/053175 07.08.2009 (87) WO/2010/017491 11.02.2010 
(30) 61/087,307      08.08.2008 US 

61/088,257      12.08.2008 US 
12/501,219      10.07.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) MAHESHWARI, Shailesh (IN), KRISHNAMOORTHY, Srividhya (IN), KUMAR, 
Vanitha A. (US), MEYLAN, Arnaud (CH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị phiên dịch chức năng lặp/yêu cầu lai 

tự động trong các thủ tục truy cập hệ thống 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ việc sử dụng công nghệ lặp/yêu 

cầu tự động lai (HARQ) trong các cuộc truyền truy cập hệ thống. Thực thể HARQ được 
cung cấp có chức năng quản lý rất nhiều tiến trình HARQ, có thể thường sử dụng chỉ 
báo dữ liệu mới (NDI) để xác định dữ liệu nhận được là dữ liệu truyền mới hay truyền 
lại. Đối với các quyền sử dụng tài nguyên, thực thể HARQ có thể xác định xem cuộc 
truyền này là cuộc truyền mới hay truyền lại dựa trên kiểu thông báo mang quyền này. 
Ngoài ra, địa chỉ được mang trong thông báo này, việc sử dụng tiến trình HARQ trước 
đó, và/hoặc các thông tin tương tự còn có thể được sử dụng để xác định xem thông báo 
này là thông báo truyền mới hoặc truyền lại. Ngay khi xác định được điều đó, thực thể 
HARQ có thể cung cấp thông báo này cho tiến trình HARQ thích hợp kèm theo chỉ báo 
truyền mới hoặc truyền lại.  
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(11) 26305 
(21) 1-2011-00619 (51) 7 A61K  31/194,  31/20,  31/23,  

31/722,  45/06, A61P  7/00, A61K  
47/12,  47/36,  9/00 

(22) 28.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/059749  28.07.2009 (87) WO2009/150257 17.12.2009 
(30) 08161799.5       05.08.2008 EP 
(71) POLICHEM SA  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT), MURA, Emanuela (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa chitosan và axit dicarboxylic để điều trị bệnh 

trứng cá đỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chitosan, dẫn xuất chitosan hoặc muối chấp nhận 

được về mặt sinh lý của chúng và amit của axit dicarboxylic mạch ngắn- trung bình hoặc 
muối chấp nhận được về mặt sinh lý của chúng, tạo màng sau khi sử dụng trên da, có thể 
dùng để bảo vệ da mặt và vùng da khác bị bệnh sùi đỏ mặt, bệnh trứng cá đỏ và chứng 
giãn mao mạch ở chân.  
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(11) 26306 
(21) 1-2011-00621 (51) 7 C07D  453/02, A61K  31/439, A61P  

11/00 
(22) 21.07.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/EP2009/005272  21.07.2009 (87) WO 2010/015324 11.02.2010 
(30) 08162066.8       08.08.2008 EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  (IT) 

Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) AMARI, Gabriele (IT), DELCANALE, Maurizio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất quinuclidin cacbonat, quy trình điều chế hợp chất 

này, dược phẩm chứa chúng và thiết bị chứa dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất quinuclidin cacbonat dùng làm các chất đối kháng thụ thể 

muscarinic, quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa chúng và thiết bị chứa 
dược phẩm này.  
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(11) 26307 
(21) 1-2011-00653 (51) 7 H04L  1/18 
(22) 11.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/US2009/053467  11.08.2009 (87) WO/2010/019614 18.02.2010 
(30) 61/087,918       11.08.2008 US 

12/536,746       06.08.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) HO, Sai Yiu Duncan (CA), KRISHNAMOORTHY, Srividhya (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo điều kiện thuận lợi tăng cường 

báo cáo trạng thái bộ nhớ đệm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và thiết bị tạo điều kiện thuận lợi tăng 

cường báo cáo trạng thái bộ nhớ đệm. Phương pháp này có thể bao gồm các bước: truyền 
báo cáo trạng thái bộ nhớ đệm, theo dõi khoảng thời gian trôi qua từ khi truyền báo cáo 
trạng thái bộ nhớ đệm; và xác định, sau khi kết thúc khoảng thời gian đã chọn, quyền 
truyền dữ liệu nhớ đệm có thu được hay không. Phương pháp này còn có thể bao gồm 
bước truyền lại báo cáo trạng thái bộ nhớ đệm nếu khoảng thời gian đã chọn kết thúc và 
điều kiện dữ liệu được đáp ứng. Theo một số phương án, điều kiện dữ liệu là không thu 
được thông tin chỉ báo quyền truyền. Theo một số phương án, phương pháp này còn bao 
gồm bước xác định, sau khi kết thúc khoảng thời gian đã chọn, dữ liệu có được nhớ đệm 
để truyền hay không, và điều kiện dữ liệu là không thu được thông tin chỉ báo quyền 
truyền, và sự xác định rằng dữ liệu được nhớ đệm để truyền được đưa ra.  
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2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8370 Japan 
2. TAIHEIYO ENGINEERING CORPORATION  (JP) 
ST Nishikasai Building, 4th Floor, 8-4-6, Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088 
Japan 

(72) NAZUKA Tatsuki (JP), SUGlNAMI Kazuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lọc bụi điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc bụi điện có hiệu quả lọc bụi của nó được cải thiện để lọc 
các hạt bụi chứa trong dòng khí, trong khi tránh được việc tăng kích thước của nó. Thiết 
bị lọc bụi điện (10) phân phối dòng khí G mà chảy vào khoang phân phối (90) tới các 
đường chảy nạp điện (58) trong vỏ (12) của nó, khiến dòng khí được phân phối chảy từ 
bên trong của các đường chảy nạp điện (58) vào các đường chảy bên trong (28) thông 
qua các bộ lọc dạng lưới (30) mà được tạo thành là các phần của các điện cực tập hợp 
bụi (16) và có diện tích bề mặt trên đơn vị thể tích lớn. Tiếp đó, dòng khí G được xả vào 
khoang trung tâm (33) thông qua các đầu ra bên trong (32). Sau đó, dòng khí G được 
điều khiển được xả ra phía ngoài thông qua đầu ra dòng khí (24).  
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(11) 26309 
(21) 1-2011-00698 (51) 7 B07B  7/083 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2011 
(71) LOESCHE GMBH  (DE) 

Hansaallee 243, 40549 Duesseldorf, Germany 
(72) BAETZ, AndrÐ (DE), KEYSSNER, Michael (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp phân loại hỗn hợp vật liệu nghiền-chất lưu và 

thiết bị phân loại hỗn hợp vật liệu nghiền-chất lưu để thực 
hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp phân loại hỗn hợp vật liệu nghiền-chất lưu và thiết bị 
phân loại hỗn hợp vật liệu nghiền-chất lưu để thực hiện phương pháp này. Để cải thiện 
quy trình nghiền và phân loại cũng như công đoạn tách bột sau đó và cụ thể là để tối ưu 
hoá tình trạng năng lượng của hệ thống nghiền, theo sáng chế, dòng vật liệu mịn-chất 
lưu rời khỏi bộ phận phân loại động lực có động lượng góc được xử lý giảm bớt xoáy 
hoặc loại bỏ xoáy với sự trợ giúp của cơ cấu dẫn hướng và thân dịch chuyển, và được 
kiểm soát đồng đều trong hộp xả phân loại và được đổi hướng thành dòng gần như 
thẳng. Cơ cấu dẫn hướng cố định nằm đồng trục với trục tâm thiết bị phân loại trong hộp 
xả phân loại và thân dịch chuyển có thể được tạo ra có dạng một cụm kết cấu và các bộ 
phận dẫn hướng của cơ cấu dẫn hướng có thể được bố trí trên thân dịch chuyển và kéo 
dài vào vị trí ở lân cận thành trong của hộp xả phân loại.  
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(72) ISHIKAWA, Eiji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng mạch in và phương pháp chế tạo bảng mạch in 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bảng mạch in (1) bao gồm tấm nền (11). Rãnh (111) kéo dài theo 
hướng vuông góc với hướng chiều dày của tấm nền (11) được tạo ra trong tấm nền (11), 
và dây dẫn (12) được tạo ra để điền đầy rãnh (111).  
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(72) TAKAI, Toshihiro (JP), IKENAGA, Hirokazu (JP), KOTANI, Makoto (JP), 

MIYAZOE, Satoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất olefin 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình có thế sản xuất các olefin một cách ổn định và hiệu quả bằng 
phản ứng trao đổi các olefin đồng nhất hoặc khác nhau đồng thời ngăn ngừa sự giám 
hoạt tính xúc tác trao đổi do lẫn các tạp chất vi lượng như các hợp chất chứa nguyên tử 
khác loại có trong olefin ban đầu.  
Quy trình sản xuất olefin bao gồm bước cung cấp olefin ban đầu có chứa từ lớn hơn 0 
ppm theo trọng lượng đến không quá 10 ppm theo trọng lượng của một hoặc nhiều loại 
hợp chất chứa nguyên tử khác loại cho lò phản ứng chứa chất xúc tác trao đổi và chất 
xúc tác đồng phân hóa, trong đó chất xúc tác trao đổi bao gồm ít nhất một nguyên tố 
kim loại được chọn từ nhóm gồm vonfram, molipden và reni, chất xúc tác đồng phân 
hóa bao gồm hydrotalxit nung hoặc ytri oxit, và bước thực hiện phản ứng trao đổi các 
olefin đồng nhất hoặc khác nhau.  
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(11) 26312 
(21) 1-2011-00787 (51) 7 G03G  15/01, F16D  1/10 
(22) 27.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/JP2009/065375    27.08.2009 (87) WO2010/024457 04.03.2010 
(30) 2008-218465    27.08.2008 JP 

2009-191189    20.08.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan 
(72) TAKASAKA Atsushi (JP), MIYABE Shigeo (JP), UENO Takahito (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu hiện ảnh, hộp mực hiện ảnh, phần truyền lực quay và 

thiết bị tạo hình ảnh điện 
  (57)   Sáng chế đề xuất cơ cấu hiện ảnh có khả năng sử dụng với thiết bị tạo hình ảnh điện, 

thiết bị bao gồm trục dẫn động có phần tác động lực quay, và bộ phận quay, cơ cấu có 
thể được lắp với bộ phận quay này, và cơ cấu có thể di chuyển theo hướng vuông góc với 
hướng dọc trục của trục đáp lại sự chuyển động của bộ phận quay theo một hướng với cơ 
cấu được lắp với bộ phận quay này, trong đó trục không có khả năng di chuyển theo 
hướng vuông góc với đường trục của nó, cơ cấu bao gồm i) trục lăn hiện ảnh có thể quay 
được quanh đường trục, trong đó trục lăn được tiếp xúc với và được tách ra khỏi trống 
đáp lại sự chuyển động của bộ phận quay; và ii) bộ phận khớp nối để truyền lực quay tới 
trục lăn, bộ phận khớp nối bao gồm, phần tiếp nhận lực quay có khả năng gài khớp với 
phần tác động lực quay để tiếp nhận lực quay từ trục, và phần truyền lực quay để truyền 
lực quay đã tiếp nhận qua phần tiếp nhận lực quay tới trục lăn, bộ phận khớp nối có khả 
năng chiếm vị trí góc truyền lực quay để truyền lực quay tới trục lăn nhằm làm quay 
trục lăn này, vị trí góc gài khớp sơ bộ được chiếm trước khi bộ phận khớp nối được gài 
khớp với phần tác động lực quay và trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng ra xa vị trí 
góc truyền lực quay, và vị trí góc nhả gài được chiếm với bộ phận khớp nối để nhả gài ra 
khỏi trục và trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng ra xa vị trí góc truyền lực quay 
theo chiều ngược với vị trí góc gài khớp sơ bộ, trong đó đáp lại sự chuyển động của cơ 
cấu khi bộ phận quay sẽ di chuyển theo một hướng, bộ phận khớp nối sẽ di chuyển từ vị 
trí góc gài khớp sơ bộ tới vị trí góc truyền lực quay, và trong đó khi bộ phận quay thực 
hiện di chuyển tiếp theo một hướng, đáp lại di chuyển tiếp theo này, bộ phận khớp nối 
được dịch chuyển từ vị trí góc truyền lực quay tới vị trí góc nhả gài để nhả gài khớp bộ 
phận khớp nối ra khỏi trục, và trong đó trục lăn được tiếp xúc với trống đáp lại sự 
chuyển động của cơ cấu ở trạng thái mà trục lăn được quay thông qua sự gài khớp giữa 
bộ phận khớp nối và phần tác động lực quay.  
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(11) 26313 
(21) 1-2011-00804 (51) 7 H05F  3/00 
(22) 28.03.2011 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Petrolimex  (VN) 

Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Vương Thái Dũng (VN), Đỗ Hữu Tạo (VN), Đỗ Giang (VN) 
(54) Thiết bị tiếp địa chống tĩnh điện kiểu nam châm vĩnh cửu dùng 

cho các phương tiện vận tải xăng dầu 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết kế thiết bị tiếp địa kiểu nam châm vĩnh cửu bao gồm: đầu tiếp địa 

làm nhiệm vụ tiếp xúc với phương tiện vận tải và truyền dẫn và tiêu tán tĩnh điện xuống 
đất. Đầu thiết bị cấu thành từ các chi tiết sau: vỏ nhựa, để từ, chốt trượt, ống thép, lò xo, 
công tắc, ốc siết cáp; dây dẫn truyền tĩnh điện nối đầu tiếp địa với bộ phận nối đất; giá 
gắn đầu tiếp địa được gắn chắc chắn trên phương tiện vận tải làm nhiệm vụ liên kết với 
đầu tiếp địa để truyền dẫn tĩnh điện từ phương tiện xuống đất. Thiết bị tiếp địa sẽ góp 
phần ngăn ngừa các sự cố cháy nổ mất an toàn trong quá trình xuất nhập hàng hoá của 
phương tiện do tĩnh điện gây nên. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và 
phòng chống cháy nổ cho các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí.  
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(11) 26314 
(21) 1-2011-00974 (51) 7 D21F  5/02,  5/04 
(22) 14.04.2011 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2011 
(71) Công ty cổ phần chế biến vật liệu Đức Việt  (VN) 

Xóm 5 Bát Tràng, quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đức Kế (VN) 
(54) Quả lô sấy dùng trong sản xuất giấy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quả lô sấy dùng cho sản xuất giấy bao gồm hai đế đỡ quả lô (1) ở 
hai đầu để đỡ hai trục quả lô (3 và 3') của quả lô sấy thông qua các ổ đỡ trục quả lô (2 và 
2') để cho phép các trục quả lô (3 và 3') quay tròn. Vỏ quả lô (6) gồm phần hình trụ bao 
quanh theo chu vi và hai mặt đầu để tạo thành quả lô sấy có dạng hình trụ rỗng. Hai trục 
quả lô (3 và 3') gồm trục có lỗ ở giữa (3') và trục không có lỗ ở giữa (3) và được gắn chặt 
vào hai mặt đầu của vỏ (6) và trục quả lô (3') có lỗ (7) ở giữa. Trục đỡ dây điện trở (5) 
được lắp bên trong quả lô. Dây điện trở (4) được quấn quanh phần trục đỡ dây điện trở 
(5) lắp bên trong quả lô với vật liệu cách nhiệt, cách điện được bố trí giữa dây điện trở 
(4) và trục đỡ dây điện trở (5). Trục đỡ dây điện trở (5) được tạo ra rỗng ở giữa để các 
dây nối nối điện với dây điện trở (4) nằm ở trong phần rỗng này và được dẫn ra ngoài. 
Đầu không quấn dây điện trở của trục đỡ dây điện trở (5) được đỡ trong lỗ (7) ở trục có 
lỗ ở giữa (3'). Các vật nặng đối trọng (8 và 8') lần lượt được treo vào trục không có lỗ ở 
giữa (3) và phần phía đầu không quấn dây của trục đỡ dây điện trở (5) để cân bằng lực 
làm cho quả lô sấy luôn ở vị trí thăng bằng. Vỏ quả lô (6) được lắp rơle nhiệt để khi 
nhiệt độ của vỏ quả lô (6) đạt đến được nhiệt độ theo yêu cầu thì rơle nhiệt ngắt mạch để 
ngừng cấp điện cho dây điện trở và khi nhiệt độ thấp hơn một mức định trước thì rơle 
nhiệt sẽ đóng mạch để nối nguồn điện với dây điện trở.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 1726 
(21) 2-2009-00039 (51) 7 B23Q  15/013 
(22) 19.03.2009 (43) 25.05.2011 
(30) 097209474 30.05.2008 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2009 
(75) YU-CHING CHIANG  (TW) 

No. 26, Alley 13, Lane 206, Longshou St., Taoyuan City, Taoyuan County 33057, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển để thiết lập và điều khiển sự chuyển động 

của bàn máy phay 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển để thiết lập và điều khiển sự chuyển động của bàn 

máy (10) của máy phay bao gồm công tắc vận hành (63) vận hành được làm cho bộ xử 
lý trung tâm (60) phát ra các tín hiệu xung dÓ dẫn động môtơ trợ động (20) để làm 
chuyển động bàn máy (10) đến nhiều vị trí gia công theo trình tự. Bộ chuyển đổi kỹ 
thuật tương tự/kỹ thuật số (50) bao gồm đầu thông tin vào tiếp nhận các tín hiệu kỹ thuật 
tương tự và phát ra các tín hiệu kỹ thuật số chứa dữ liệu dạng sóng xung ra lệnh cho bàn 
máy chuyển động (10) đến mỗi vị trí gia công. Bộ xử lý trung tâm (60) tiếp nhận các tín 
hiệu kỹ thuật số từ bộ chuyển đổi kỹ thuật tương tự/kỹ thuật số (50). Thiết bị thiết lập 
cho bộ nhớ (64) vận hành được để làm cho thanh ghi (61) lưu dữ liệu dạng sóng xung ra 
lệnh cho bàn máy chuyển động (10) đến các vị trí gia công theo trình tự. Nút tiếp cận vị 
trí (66) vận hành được để làm cho bộ xử lý trung tâm (60) phát ra các tín hiệu xung chứa 
dữ liệu dạng sóng xung chỉ thị các vị trí gia công đến môtơ trợ động (20), làm bàn máy 
chuyển động (10) đến các vị trí gia công theo trình tự.  
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(11) 1727 
(21) 2-2009-00121 (51) 7 A23C 9/12 
(22) 16.07.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2009 
(75) 1. Ngô Thị Vân  (VN) 

Viện Công nghiệp Thực phẩm - 301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
2. Nguyễn Thị Minh Hạnh  (VN) 
Viện công nghiệp thực phẩm - 301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình sản xuất sữa thuỷ phân lactoza bằng phương pháp 
enzim 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất sữa thuỷ phân lactoza bao gồm các công 
đoạn :  
1. Chuẩn bị dịch sữa 
2. Thuỷ phân lactoza 
3. Thu hồi sản phẩm 
Dịch sữa sau thuỷ phân được thanh trùng, chiết rót vào chai vô trùng để bảo quản, thu 
hồi sản phẩm dạng bột bằng sấy phun độ ẩm 5% và bao gói trong túi thiếc dán kín và 
bảo quản. 
Với mục đích sử dụng cho người không có men tiêu hoá lactaza, quy trình sản xuất sữa 
thuỷ phân lactoza được tiến hành như sau : nguyên liệu sữa tươi được thuỷ phân bằng 
enzim lactozim, sau đó thu hồi tạo sản phẩm dạng nước hoặc dạng bột bằng sấy phun. 
Sữa sau thuỷ phân chuyển lactoza thành các đường đơn dễ hấp thu. Sản phẩm dễ sử dụng 
là nguồn bổ sung canxi và dinh dưỡng để chống loãng xương, bồi bổ sức khoẻ. 
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(11) 1728 
(21) 2-2009-00158 (51) 7 A23N  5/00 
(22) 25.08.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2009 
(75) Trần Quốc Anh  (VN) 

93/14 Đào Duy Từ, F.5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Hệ thống và phương pháp bóc vỏ lụa hạt điều (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới hệ thống và phương pháp bóc vỏ lụa hạt điều bằng cách xử 

lý nhiệt nhờ hơi nước bão hoà. Theo giải pháp hữu ích, hệ thống bóc vỏ lụa hạt điều (1) 
bao gồm: bộ phận cấp liệu (2); hộp xử lý (3), trong đó hạt điều được làm tiếp xúc với hơi 
nước bão hoà có nhiệt độ cao, nhờ đó lớp vỏ lụa nở ra và bong ra khỏi nhân điều hoặc 
làm giảm đáng kể lực liên kết giữa lớp vỏ lụa và nhân điều; bộ phận sinh hơi (4) để cấp 
hơi nước bão hoà tới hộp xử lý (3); bộ phận bóc vỏ (5) để bóc vỏ lụa hạt điều bằng cách 
cấp tới hạt điều cần xử lý dòng khí nén có áp lực nằm trong khoảng từ 506,6 tới 
607,9KPa (từ 5 tới 6at); và bộ phận điều khiển (6) được làm thích ứng để điều khiển bộ 
phận cấp liệu (2), hộp xử lý (3), bộ phận sinh hơi (4) và bộ phận bóc vỏ (5).  
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(11) 1729 
(21) 2-2009-00199 (51) 7 C01F 7/14 
(22) 27.10.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2009 
(71) Trường đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thanh Huyền (VN), Tạ Ngọc Đôn  (VN), Trịnh Xuân Bái  (VN), Phạm Minh 

Hảo  (VN), Lê Văn Dương (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình y-Al2O3 

có diện tích bề mặt cao sử dụng chất hoạt động bề mặt anion 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình y-

Al2O3 có diện tích bề mặt cao từ phèn đơn công nghiệp qua giai đoạn tạo natri aluminat 
sử dụng chất hoạt động bề mặt anion là axit stearic làm chất định hướng cấu trúc. Phản 
ứng với tỉ lệ Al3+: AlO2

- : AS = 1 : 3 : 0,05. Gel thu được được làm già trong thiết bị chịu 
áp suất ở nhiệt độ 800c trong 24 giờ. Boehmit được sấy ở nhiệt độ 80oC trong 24h, ở 
nhiệt độ 110oC trong 3 giờ, rồi nung ở nhiệt độ 180oC trong 3 giờ, ở nhiệt độ 500oC 
trong 5 giờ, tốc độ gia nhiệt 10-20oC/phút. Vật liệu mao quản trung bình γ-Al2O3 thu 
được có diện tích bề mặt 312-323,4 m2/g, mao quản tập trung ở 4-4,8 nm, độ hấp phụ 
nước 31- 35%.  
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(11) 1730 
(21) 2-2009-00202 (51) 7 B32B  
(22) 28.10.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2009 
(75) FENG-KUEI CHEN  (TW) 

No. 169, Yu-Feng Street, Tainan City, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 

Bộ tăng cường đánh lửa cho động cơ (54) 
  (57)     Bộ tăng cường đánh lửa cho động cơ được lắp giữa dây dẫn điện của cuộn cao áp và đầu 

nối bugi, có một tụ điện, hai thanh đẫn điện được kéo dài tương ứng từ hai đầu của tụ 
điện, một ống cách ly bọc xung quanh tụ điện và được đổ đầy nhựa không thấm nước để 
bao kín tụ điện, và hai hốc khớp nối được tạo ra tại hai đầu tương ứng của ống cách ly. 
Như vậy, với việc các thanh dẫn điện được cắm một cách tương ứng vào lõi dây dẫn điện 
của cuộn cao áp và đầu nối bugi, tụ điện, khi tích điện, có khả năng ổn áp và thực hiện 
chức năng lọc để làm tăng công suất đánh lửa sau khi khởi động động cơ, không chỉ cải 
thiện hiệu suất đốt cháy để làm giảm sự cacbon hóa mà còn làm tăng công suất động cơ.  
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(11) 1731 
(21) 2-2009-00205 (51) 7 B66C  1/44,  1/48 
(22) 30.10.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2009 

Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) (71) 
174 South Terraca, Bankstown NSW 2200, Sydney, Australia 

(72) Nguyễn Nhơn Hòa (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Cơ cấu kẹp dùng để nâng và vận chuyển vật liệu dạng tấm (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu kẹp để nâng và vận chuyển các tấm vật liệu bao gồm: 

khung rỗng cứng hình chữ L ngược có phần trên rỗng và phần dưới rỗng; má cặp cố định 
phẳng được nối cứng với phần trên rỗng của khung rỗng sao cho chúng tạo thành hình 
chữ U ngược. Đòn xoay được lắp ở một đầu của nó xoay được trong phần rỗng của 
khung rỗng. Đầu kia của đòn xoay được nối xoay được với dây cáp kéo lắp luồn qua puli 
tạo ra ở phần giữa của phần trên rỗng của khung rỗng. Má cặp di động có dạng tấm 
phẳng với bề mặt sau của nó có các vấu nhô để nối xoay được vào phần giữa của đòn 
xoay sao cho bề mặt kẹp của má cặp di động nằm song song và đối diện với bề mặt kẹp 
của má cặp cố định. Thanh nối được lắp xoay được giữa khung rỗng và vấu nhô của má 
cặp di động sao cho thanh nối và phần dưới của đòn xoay nối giữa khung rỗng với vấu 
nhô của má cặp di động luôn chuyển động xoay song song với nhau, khiến cho bề mặt 
kẹp của má cặp di động luôn nằm song song và đối diện với bề mặt kẹp của má cặp cố 
định. Nhờ vậy, khi dây cáp kéo được nâng lên thì má cặp di động dịch chuyển về phía 
má cặp cố định để kẹp chặt và đồng đều vật cần nâng, và khi dây cáp kéo được hạ xuống 
thì má cặp di động dịch chuyển rời xa má cặp cố định.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
327 

1732 (11) 
(21) 2-2009-00208 (51) 7 G02B  6/00, G02F  1/00 
(22) 02.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2009 
(75) CHI-MING CHU   (TW) 

2F., No. 27, Alley 16, Lane 337, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
Nguồn ánh sáng bề mặt của máy tính xách tay (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nguồn ánh sáng bề mặt của máy tính xách tay bao gồm 
chất nền dẻo và nguồn ánh sáng. Chất nền dẻo được đúc ép bởi khuôn đúc định sẵn và 
nguồn ánh sáng được tạo ra dưới dạng lớp màng dạ quang. Chất nền dẻo và lớp màng dạ 
quang được liên kết với nhau dưới dạng một khối thống nhất để tạo ra nguồn ánh sáng 
bề mặt của máy tính xách tay. Với kết cấu nêu trên, giải pháp hữu ích có thể được áp 
dụng để làm vỏ máy tính xách tay. 
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(11) 1733 
(21) 2-2009-00209 (51) 7 G02B  6/00, G02F  1/00 
(22) 02.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2009 
(75) CHI-MING CHU  (TW) 

2F., No. 27, Alley 16, Lane 337, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
Nguồn ánh sáng bề mặt của đối tượng (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nguồn ánh sáng bề mặt của đối tượng bao gồm chất nền 
dẻo và nguồn phát ánh sáng. Chất nền dẻo được đúc ép bởi khuôn đúc định sẵn và 
nguồn phát ánh sáng được tạo ra dưới dạng lớp màng dạ quang. Chất nền dẻo và lớp 
màng dạ quang được liên kết với nhau dưới dạng một khối thống nhất để tạo ra nguồn 
ánh sáng bề mặt. Với kết cấu nêu trên, giải pháp hữu ích có thể được áp dụng cho các 
sản phẩm điện, điện tử hoặc tất cả các loại đối tượng khác. 
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(11) 1734 
(21) (51) 7 B32B 31/00 2-2009-00211 
(22) 06.11.2009 (43) 25.05.2011 
(75) YE, CHANG-HUO  (TW) 

1F., No. 9, Ln. 230, Renyi St., Sanchong City, Taipei County 241, Taiwan 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Thiết bị dán ép tấm dạng lớp dùng cho bảng mạch chạm (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị dán ép tấm dạng lớp dùng cho bảng mạch bao gồm 

một bệ gia công, một đơn nguyên tăng áp, một bệ phẳng chịu áp với các lỗ hút trên bề 
mặt cùng một tổ hợp nung nóng, khác biệt ở chỗ : bệ gia công được bố trí đối diện với 
một đơn nguyên tăng áp được đặt trên, cùng với một bệ phẳng chịu áp với các lỗ hút trên 
bề mặt và một tổ hợp nung nóng được lắp cố định trong bệ phẳng chịu áp; đơn nguyên 
tăng áp bao gồm một cơ cấu xoay lật, một bản áp, một đế chụp và một màng dẻo, trong 
đó cơ cấu xoay lật được lắp cố định trên bệ giá của máy khiến cho đơn nguyên tăng áp 
này có thể hướng thẳng lên trên và xoay một góc 900; mặt đáy của bản áp là một mặt 
phẳng, rìa xung quanh của bản áp có các lỗ dẫn vuông góc và xuyên suốt; đế chụp nối 
với mặt trên của cơ cấu xoay lật. Rìa xung quanh bên dưới mặt đáy của đế chụp có các 
trụ dẫn thẳng hướng xuống phía dưới nằm ở những vị trí đối xứng với các lỗ dẫn của bản 
áp. ở đầu dưới của mỗi trụ dẫn có lò xo. Trên đế chụp có một lỗ dẫn khí xuyên suốt 
bảng mạch. Lỗ dẫn khí này nối liền với một đường dẫn khí của bơm chân không; xung 
quanh màng dẻo có một vòng đệm ép hình khung.  
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(11) 1735 
(21) 2-2009-00212 (51) 7 B32B 31/00 
(22) 06.11.2009 (43) 25.05.2011 
(75) YE, CHANG-HUO  (TW) 

1F., No. 9, Ln. 230, Renyi St., Sanchong City, Taipei County 241, Taiwan 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Thiết bị dán ép lăn dùng cho màn hình chạm cảm ứng (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị dán ép lăn dùng cho màn hình chạm cảm ứng bao 

gồm bệ làm việc trên, bệ làm việc dưới và cơ cấu trục lăn, trong đó: bệ làm việc trên có 
thể được lắp chặt với một tấm cần được dán ép và khớp lại với bệ làm việc dưới sau khi 
được xoay lật; bệ làm việc dưới có thể được lắp chặt với một tấm cần được dán ép khác, 
bên trong bệ đỡ của bệ làm việc dưới có cơ cấu trục lăn có thể chuyển động qua lại; các 
tấm cần được dán ghép được đặt cố định giữa bệ làm việc trên và bệ làm việc dưới được 
dán lại thành một thể thống nhất nhờ tác dụng của lực dán ép; cơ cấu trục lăn có một đế 
trượt chuyển động qua lại, trên đế trượt này có một giá đỡ trục lăn nối với trục lăn có 
khả năng chuyển động tự do, hai bên sườn bên dưới giá đỡ trục lăn được nối với bộ phận 
tăng áp, bộ phận tăng áp này được thiết kế đi kèm với một bộ vi điều chỉnh được lắp cố 
định trên bộ phận chuyển động của đế trượt. 
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(11) 1736 
(21) (51) 7 A47F  7/14 2-2009-00214 
(22) 11.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2009 
(71) Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Anh Linh  (VN) 

2/8 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lại Thị Thanh Vân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp làm các bức tranh bằng nguyên liệu chủ yếu là 

hạt cây 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp làm các bức tranh bằng nguyên liệu chủ yếu 

là hạt cây có các bước cơ bản như: công đoạn xử lý hạt, công đoạn bảo quản hạt; công 
đoạn xử lý phụ kiện kèm theo (tấm vóc); phác thảo mẫu trên giấy trắng rồi can lên bề 
mặt nhám của tấm vóc sau đó dùng keo kết dính các hạt theo đường nét, mảng của hình 
cần gắn hạt. Khi hoàn thành phải đem sản phẩm đi phơi hoặc sấy cho khô; cuối cùng đặt 
sản phẩm vào khung kính và bịt kín các khe hở bằng silicon để tránh côn trùng và độ ẩm 
bên ngoài.  
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1737 (11) 
(21) 2-2009-00215 (51) 7 E05C  19/00 
(22) 12.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2009 
(75) WU, MING-HSIN  (TW) 

14F., No. 494, Sec. 2, Xinjin Rd., Xinying City, Tainan County 730, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Kết cấu cửa cho phòng tắm (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới cơ cấu cho cửa phòng tắm, trong đó: thân cửa là dạng tấm, 

rỗng giữa; có mặt hai mặt cánh cửa và bộ sườn (giá) đỡ; có tấm gờ bít phía cạnh bên - là 
một tấm gờ dài, rắn, trên đó có bộ phận mộng và bộ bít ngoài. Độ rộng của bộ bít ngoài 
này lớn hơn bộ mộng. Khi cánh cửa và tấm gờ bít kết hợp với nhau thì bộ mộng của tấm 
gờ bít sẽ ăn khớp vào phần giữa hai mặt cánh. Các mép của bộ bít ngoài này gắn khít với bề 
mặt của hai mặt cánh khiến cho thân cửa và tấm bít ngoài càng tăng thêm tính liên kết.  
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(11) 1738 
(21) 2-2009-00218 (51) 7 B62J  39/00 
(22) 18.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2009 
(75) HUANG, TSONG-SHENG  (TW) 

5F.-1, No.57, Jilin Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị hiển thị hình ảnh phía sau xe mô tô 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị hiển thị hình ảnh phía sau xe mô tô bao gồm ít 
nhất một bộ phận thu hình ảnh được gắn với thân của xe mô tô dùng để thu hình ảnh 
phía sau của xe mô tô và phát ra tín hiệu tương ứng; ít nhất một bộ phận hiển thị được 
gắn trên bảng điểu khiển của xe mô tô, bộ phận điều khiển được nối với bộ phận thu 
hình ảnh và bộ phận hiển thị để phát tín hiệu của bộ phận thu hình ảnh tới bộ phận hiển 
thị, và bộ phận khởi động được nối với bộ phận điều khiển để phát tín hiệu khởi động tới 
bộ phận điểu khiển, vì vậy thiết bị hiển thị hình ảnh phía sau xe mô tô có thể đạt được 
mục tiêu quan sát điều kiện đường đi phía sau xe mô tô.  
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1739 (11) 
(51) 7 A47K  17/02 (21) 2-2009-00219 

(22) 20.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2009 

Trần Nguyên Phú  (VN) (75) 
Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh - số 87 Nguyễn Trung Thiên, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(74) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK LAWYERS & CONSULTANTS) 
(54) Ghế vệ sinh di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế vệ sinh di động có cơ cấu bao gồm phần thân bệ có chứa ngăn 
đựng chất thải có thể tháo ra lắp vào được giúp cho việc vệ sinh được dễ dàng, tiện lợi; 
hệ thống dẫn nước để vệ sinh bao gồm thùng đựng nước và vòi xả nước có tác dụng cung 
cấp nước cho người sử dụng; toàn bộ ghế vệ sinh được bố trí trên các bánh xe tạo khả 
năng di chuyển một cách dễ dàng và thuận tiện.  
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(11) 1740 
(21) 2-2009-00223 (51) 7 F16K  015/02, F04D  029/00 
(22) 20.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2009 
(71) WALRUS PUMP CO., LTD.  (TW) 

83-14, Da Pian Tou, Ho Chuoh Village, San Chi, Taipei Hsien, Taiwan 
(72) Shou-Hsiung HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Van một chiều và máy bơm nước sử dụng van này 

  (57)   Giải pháp hữu ích đề xuất van một chiều dùng cho máy bơm nước có đế dẫn hướng, 
vòng đệm được lắp vào đầu trong của đầu nối ống dẫn ra, đệm lót tỳ vào vòng đệm, 
thanh truyền, đệm lót và lò xo. Thanh truyền di chuyển được để cho phép chọn dòng 
nước chảy. Đệm đỡ được gắn vào vành đai của thanh truyền. Lò xo được lắp bao quanh 
đệm đỡ và được lắp giữa vành đai và đế dẫn hướng. Nhờ đó, lò xo không bị nén quá giới 
hạn do đệm đỡ chặn thanh truyền không cho di chuyền khi đệm đỡ bị kẹp giữa vành đai 
và đế dẫn hướng.  
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(11) 1741 
(21) 2-2009-00225 (51) 7 C02F  3/00 
(22) 20.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2009 
(71) Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thái Dương  (VN) 

10B đường Hồ Văn Long, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Văn Quan  (VN), Trần Thị Hoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý mùi hôi của chất thải bằng chế phẩm sinh 

học 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp khử mùi hôi của các loại chất thải và nước 

thải gây ô nhiễm môi trường bằng chế phẩm sinh học Odor Removal dung dịch nước và 
men Bio-Uezyme có thành phần chủ yếu là men UYAMA nguồn gốc từ Nhật Bản. Chế 
phẩm được pha chế với nước sạch theo tỷ lệ thích hợp rồi phun trực tiếp lên diện tích bề 
mặt chất thải rắn hoặc rải trực tiếp lên diện tích mặt nước cần xử lý cho kết quả như 
mong đợi trong vòng từ năm đến bảy ngày.  
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(11) 1742 
(21) 2-2009-00226 (51) 7 F04B  039/12 
(22) 23.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2009 
(71) WALRUS PUMP CO., LTD.  (TW) 

83-14, Da Pian Tou, Ho Chuoh Village, San Chi, Taipei Hsien, Taiwan 
(72) Shou-Hsiung HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu cấp nước cho máy bơm 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu cấp nước của máy bơm bao gồm vỏ hộp bảo vệ và bầu áp lực. 
Vỏ hộp bảo vệ bao gồm phần nắp, phần dẫn vào có kênh dẫn thứ nhất và kênh dẫn thứ 
hai, phần dẫn ra có kênh dẫn thứ ba và phần lắp. Các kênh dẫn thứ nhất và thứ hai được 
kết cấu dạng thẳng và kênh dẫn thứ ba được kết cấu dạng nghiêng cho phép vỏ hộp bảo 
vệ có thể được chế tạo bằng phương pháp đúc áp lực và tháo ra khỏi khuôn đúc dễ dàng. 
Bầu áp lực có hộp chứa và phần kết nối được gắn vào phần lắp của vỏ hộp bảo vệ và 
nâng cao mối liên kết giữa vỏ hộp bảo vệ và bầu áp lực.  
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1743 (11) 
(51) 7 E06B  9/15 (21) 2-2009-00229 

(22) 23.11.2009 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2009 

Công ty cổ phần XNK và xây dựng Tân Trường Sơn  (VN) (71) 
3/357 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Sỹ Ngọc (VN) 
(54) Thanh nan cửa cuốn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh nan cửa cuốn có cấu tạo gồm có: thân (1); móc treo 
(2) có dạng hình lưỡi câu có lòng trong (2a) là cung tròn bán kính r và một mấu nhô (2b) 
ở phía trên đỉnh móc treo (2); ít nhất một vách gia cường (6); mấu đỡ (3) có đầu được 
làm phình to thành cung tròn (3a) có bán kính r nêu trên để lắp khớp vào lòng trong (2a) 
của móc treo (2); mấu chặn (4) được làm vát chéo một góc sao cho đầu cuối của mấu 
chặn này chặn đúng vào góc tạo giữa mấu nhô (2b) và đỉnh của móc treo (2) khi cửa 
cuốn được cuộn vào lô trục cuốn.  
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1744 (11) 
(21) 2-2010-00198 (51) 7 A47G  9/10 
(22) 20.09.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2010 

Phạm Thị Kim Loan  (VN) (75) 
62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở cột sống cổ 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở cột sống cổ. 
Gối theo giải pháp hữu ích được chế tạo từ vật liệu mềm và có kết cấu dạng khối đặc và 
có hình dạng bề mặt ngoài định trước bao gồm: mặt đáy (1) phẳng hình chữ nhật; mặt 
cong lồi thấp (2) nối tiếp theo một cạnh của mặt đáy (1) ở một đầu của gối, mặt cong 
này uốn cong lên trên để tạo thành phần tiếp giáp với vai và đỡ phần cổ gáy khi sử dụng 
gối để ngủ, mặt cong lồi cao (4) nối tiếp theo cạnh đối diện với cạnh nêu trên của mặt 
đáy (1) uốn cong nhô cao hơn so với mặt cong lồi thấp (2) để tạo thành phần dùng để đỡ 
phần cổ gáy khi sử dụng gối để điều trị, trong đó ngay bên dưới mặt cong lồi cao (4) này 
được bố trí khối đỡ (5) có tác dụng uốn nắn cổ gáy khi điều trị; mặt cong lõm (3) nối 
liền mặt cong lồi thấp (2) và mặt cong lồi cao (4), dùng để đỡ phần từ cuối gáy tới gần 
đỉnh đầu khi sử dụng để điều trị và khi sử dụng gối để ngủ (quay gối theo chiều ngược 
lại); và hai mặt bên (6) gần như thẳng đứng tạo thành hai mặt bên của gối.  
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(11) 1745 
(21) 2-2010-00209 (51) 7 F24C  3/00, C10B  53/02 
(22) 04.10.2010 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2010 
(71) Công ty TNHH Dầu Mỡ Quân Sen  (VN) 

680 Long Hưng, Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình 
(72) Nguyễn Huy Quân (VN) 
(54) Thiết bị tạo khí cháy CO từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp và rác 

thải và phương pháp vận hành thiết bị này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tạo khí cháy CO từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp và 

rác thải bao gồm bao gồm buồng đốt phụ phẩm (2) và các van (3) cấp không khí vào 
buồng đốt (2). Buồng đốt (2) được nối với bình lọc và chứa khí (6). Bình lọc và chứa khí 
(6) được nối với lò đốt sinh nhiệt (9) thông qua ống dẫn khí (7). Quạt hút khí (8) được 
lắp trên ống dẫn khí (7) để hút khí CO từ bình lọc và chứa khí (6) và trộn lẫn không khí 
qua van lấy không khí vào lò đốt (V2), thổi hỗn hợp khí vào lò đốt sinh nhiệt (9). Van 
điều chỉnh hỗn hợp khí vào lò đốt (V3) để điều chỉnh lượng nhiệt phù hợp khi sử dụng. 
Van ủ lò (V3) được nối với phần trên của buồng đốt để được mở ra nhằm ủ lò khi dừng 
cấp nhiệt. Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến phương pháp vận hành thiết bị tạo khí cháy 
CO từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp và rác thải này.  
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(11) 1746 
(21) 2-2011-00057 (51) 7 A61K  35/80,  35/78,  31/715 
(22) 17.03.2011 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2011 
(71) Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang  (VN) 

02A Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
(72) Bùi Minh Lý (VN), Trần Thị Thanh Vân (VN), Ngô Quốc Bưu (VN), Nguyễn Duy 

Nhứt (VN), Nguyễn Đình Thuất (VN), Nguyễn Ngọc Linh (VN), Phạm Đức Thịnh 
(VN), Võ Mai Như Hiếu (VN), Hoàng Ngọc Minh (VN), Đặng Xuân Cường (VN), Cao 
Thị Thúy Hằng (VN) 

(54) Quy trình tách chiết fucoidan từ một số loài rong mơ 
Sargassum Việt Nam 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới quy trình tách chiết fucoidan từ một số loài rong mơ 
Sargassum của Việt Nam, nhằm sản xuất sản phẩm có chứa fucoidan để làm thực phẩm 
chức năng và dược liệu có khả năng tăng cường miễn dịch chống lại các loại viêm 
nhiễm và kháng ung thư. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm các bước:  
1. Sơ chế nguyên liệu;  
2. Chiết fucoidan với dung dịch axit loãng;  
3. Tinh chế fucoidan; và  
4. Sấy phun thu fucoidan dạng bột.  
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(11) 1747 
(21) 2-2011-00063 (51) 7 F41H  7/02 
(22) 27.08.2009 (43) 25.05.2011 
(86) PCT/RU2009/000431  27.08.2009 (87) WO/2010/024728 04.03.2010 
(30) 2008134623       27.08.2008 RU 
(71) 1. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "SPETSIALNOE 

MASHINOSTROENIE I METALLURGIA" (OAO "SMM")  (RU) 
ul. Sovestkoi Armii, 5 Moscow, 127018 RU 
2. CHERNOV, STANISLAV PAVLOVICH  (RU) 
ul. Bolshie Kamenschiky, 4-68 Moscow, 115172 RU 
3. CHERNOV, SERGEI STANISLAVOVICH  (RU) 
ul. Bolshie Kamenschiky, 4-68 Moscow, 115172 RU 
4. MILOGOLOV, VALERY PAVLOVICH  (RU) 
poselok Gorka, 12-8 Bronnitsy Moskovskaya obl., 140170 RU 

(72) CHERNOV, Stanislav Pavlovich (RU), CHERNOV, Sergei Stanislavovich (RU), 
MILOGOLOV, Valery Pavlovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe tăng hạng trung 

  (57)    Sáng chế liên quan tới xe tăng quân sự bọc thép bánh xích độ việt dã cao. Xe tăng này 
bao gồm pháo xe tăng cỡ nòng 100mm, một súng máy 7,62mm đồng trục với pháo, một 
hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, được lắp liền khối với vũ khí có điều khiển chính 
xác, 4 thùng chứa tên lửa có điều khiển, súng máy phòng không 12,7mm và súng phóng 
lựu cỡ 30mm cùng được gắn trên tháp quay của khoang chiến đấu của xe tăng. Một hệ 
thống phòng thủ bao gồm vỏ thép gia cường của thân và tháp quay, lớp bảo vệ động 
năng, tấm chống đạn nổ lắp bên thành, hệ thống khai hỏa lựu khói, thiết bị cứu hỏa tác 
động nhanh, cũng như sơn ngụy trang. Khoang động cơ  - truyền động bao gồm cụm 
động lực trên cơ sở động cơ Diesel vòng quay lớn dạng chữ V loại V-46-5MS công suất 
690 sức ngựa đặt trên và một bộ truyền động cơ khí có độ tin cậy cao. Các bánh xe tiếp 
đất được gắn thông qua dàn treo dạng thanh xoắn cải tiến với tay đỡ bánh xe cải tiến. 
Trục của bánh xe tiếp đất đầu tiên và cuối cùng được gắn vào thân xe thông qua bộ giảm 
sóc thủy lực gia lực cao, các cụm ổ bi của bánh xe được gia cường. Khả năng điều khiển 
chỉ huy thực hiện thông qua một trạm thu phát radio độ chính xác cao và một hệ thống 
đàm nội bộ. Xe tăng được trang bị phương tiện nổi khiến xe tăng có thể lội nước (khả 
năng bơi dưới nước).  
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(11) 1748 
(51) 7 F03B 13/12 (21) 2-2011-00074 

(22) 13.04.2011 (43) 25.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2011 

Xí nghiệp cơ khí Quang Trung  (VN) (71) 
Số nhà 494 phố Đoàn Kết, thành phố Ninh Bình 

(72) Nguyễn Tăng Cường (VN) 
Hệ thống phát điện bằng năng lượng sóng biển (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống phát điện bằng năng lượng sóng biển bao gồm ít 
nhất một cụm cơ cấu thu nhận và biến đổi năng lượng sóng biển, với khung đỡ được làm 
thích ứng để gắn cố định vào hệ móng cọc dưới đáy biển. Trục quay với hai đầu được 
kết nối với hệ khung đỡ thông qua hệ thống ổ đỡ. Cơ cấu cóc hãm được lắp vào trục 
quay để điều chỉnh chuyển động quay của trục luôn quay theo một chiều sinh công có 
ích. Các cụm cánh tay đòn được bố trí cách nhau theo chiều dọc của trục quay. Mỗi cụm 
cánh tay đòn gồm các cánh tay đòn được bố trí xung quanh trục quay, đầu trong của 
từng cánh tay đòn được gắn vào trục quay. Các cánh đón sóng có dạng máng cong với 
chiều dọc của máng được bố trí song song với trục quay, cạnh ngoài theo chiều dọc của 
mỗi cánh đón sóng được liên kết với đầu ngoài của một cánh tay đòn của mỗi cụm cánh 
tay đòn theo kiểu bản lề, sao cho phần lõm của cánh đón sóng hướng ra phía ngoài. Các 
cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng được lắp giữa các cánh tay đòn và cánh đón sóng, nhằm 
điều chỉnh và giữ cố định cánh đón sóng ở vị trí định trước. Cơ cấu cam - thanh truyền 
để biến chuyển động quay của trục quay thành chuyển động tịnh tiến của pít tông của xi 
lanh để tạo ra khí nén. Hệ ống dẫn khí được kết nối với xi lanh tạo khí và được nối vào ít 
nhất một bình tích khí, để dẫn khí nén vào bình tích khí thông qua hệ van một chiều và 
bầu lọc khí. ít nhất một máy phát điện chạy bằng khí nén được cấp từ bình tích khí.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 17762 
(21) 3-2010-00028 (28) 01 
(54) Vật phẩm làm sạch (51) 28-99 
(22) 11.01.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 29/315602 09.07.2009 US 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

a Dutch company Weena 455 3013 AL Rotterdam Netherlands 
(72) Stuart Harvey LEE (GB), Jochen Rainer SCHAEPERS (DE), Christian VON HEIFNER (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 17763 
(21) 3-2010-00343 (28) 01 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 
(22) 24.03.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH Ban Mai  (VN) 

ấp Vĩnh Phước, xã Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(72) Bùi Thị Mai (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(55)  
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(11) 17764 
(21) 3-2010-01128 (28) 01 
(54) Tấm nâng hàng (51) 09-08 
(22) 30.08.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH nhựa Long Thành   (VN) 

08 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Mười (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 17765 
(21) 3-2010-01345 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-05 
(22) 13.10.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH bánh kẹo thực phẩm Tích Sỹ Giai  (VN) 

Thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 
(72) Trần Hán Vinh (CN) 
(55)  
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(11) 17766 
(21) 3-2010-01360 (28) 01 
(54) Cặp bảo vệ thiết bị điện tử (51) 03-01 
(22) 14.10.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-013831 04.06.2010 JP 
(71) ELECOM CO., LTD.  (JP) 

1-1 Fushimi-machi 4-chome Chuoku, Osaka, Japan 
(72) Kuniaki Matsumura (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 17767 
(21) 3-2010-01501 (28) 01 
(54) Dép xăng-đan (51) 02-04 
(22) 19.11.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 29/362044 19.05.2010 US 
(71) Spenco Medical Corporation   (US) 

P.O. Box 2501, Waco, Texas 76702, United States of America 
(72) Jacob Martinez  (US), David B . Granger  (US), Paul Lewis  (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 17768 
(21) 3-2010-01513 (28) 01 
(54) Thanh nhôm cửa cuốn (51) 25-01 
(22) 24.11.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH thuơng mại và sản xuất Hai Thành  (VN) 

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Mai Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 17769 
(21) 3-2010-01529 (28) 01 
(54) Bao gói đựng men rượu (51) 09-05 
(22) 26.11.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Hoàng Minh Ngọc  (VN) 

Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 
(72) Hoàng Minh Ngọc  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 17770 
(21) 3-2010-01535 (28) 01 
(54) Dụng cụ mài dao kéo (51) 08-05 
(22) 30.11.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ cơ khí Kim 

CƠ  (VN) 
80/13 Trần Quý, phường 6, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Ngọc (VN) 
(55)  
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(11) 17771 
(21) 3-2010-01557 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 02.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  (VN) 

178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Thanh Thúy (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17772 
(21) 3-2010-01559 (28) 01 
(54) Ghế ngồi (51) 06-01 
(22) 03.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Đinh Thị Trang Dung  (VN) 

125 Tôn Đức Thắng, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Thị Trang Dung  (VN) 
(55)  
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(11) 17773 
(21) 3-2010-01592 (28) 01 
(54) Bộ phận đè lửa (51) 07-02 
(22) 08.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 30-2010-0047646 05.11.2010 KR 
(71) Ji Yong Tak  (KR) 

213-3 Chojung Maeul. Dong A ATP 321-1703 Yong Jong - Dong. Gae Yang-Ku 
Incheon, Korea 

(72) Ji Yong Tak  (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 17774 
(21) 3-2010-01593 (28) 01 
(54) Bát chia lửa (51) 07-02 
(22) 08.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 30-2010-0047646 05.11.2010 KR 
(71) Ji Yong Tak  (KR) 

213-3 Chojung Maeul. Dong A ATP 321-1703 Yong Jong - Dong. Gae Yang-Ku 
Incheon, Korea 

(72) Ji Yong Tak  (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 17775 
(21) 3-2010-01604 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 10.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty cổ phần được phẩm Thiên Triệu  (VN) 

Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hồng Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 17776 
(21) 3-2010-01605 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 10.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty cổ phần được phẩm Thiên Triệu  (VN) 

Số 48, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hồng Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 17777 
(21) 3-2010-01627 (28) 01 
(54) Khóa điều chỉnh dây (51) 02-07 
(22) 15.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-015854 29.06.2010 JP 
(71) NIFCO INC.  (JP) 

184-1, Maioka-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 244-8522 Japan 
(72) Yumiko KADOISHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 17778 
(21) 3-2010-01629 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 16.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất – thƯơng mại Việt Xinh  (VN) 

09 Lê Đại Hành, phường 4, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Võ Khắc Huy (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 17779 
(21) 3-2010-01633 (28) 01 
(54) Máy giặt mini xách tay (51) 15-05 
(22) 17.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 29/370216 17.06.2010 US 
(71) The Procter & Gamble Company  (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, United States of America 
(72) Joseph Tan CHIO (PH), Bert J. L. GROBBEN (BE), Tao NMN SUN (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 17780 
(21) 3-2010-01665 (28) 01 
(54) Bộ khay - ly thờ cúng (51) 99-00 
(22) 24.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Cơ sở Mỹ Phong  (VN) 

79/M10A Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Vương Thiệu Phong (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 17781 
(21) 3-2010-01676 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 27.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại và vật liệu xây dựng Bảo 

Long  (VN) 
27 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Huy Thìn  (VN) 
(55)  
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(11) 17782 
(21) 3-2010-01685 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 28.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 29/364943 30.06.2010 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) David Lee  (US), Liu Yu  (CN), Ding Xiang Ji  (CN), Ji Yan Mei  (CN), Ran Zhang  

(CN), Wen Jin Xi  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17783 
(21) 3-2010-01695 (28) 01 
(54) Máy chế biến đậu hạt (51) 15-03 
(22) 29.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 230333 19.07.2010 IN 
(71) Buhler (India) Pvt. Ltd.  (IN) 

13-D, Kiadb Industrial Area, Attibele 562 107, Bangalore, India 
(72) Prashant Gokhale  (IN), Duvvuri Srinivas (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17784 
(21) 3-2010-01698 (28) 03 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 29.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 29/364925 30.06.2010 US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, Ohio 43551, United States of America 
(72) KARL A. REISIG (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(11) 17785 
(21) 3-2010-01708 (28) 01 
(54) Găng tay (51) 02-06 
(22) 30.12.2010 (43) 25.05.2011 
(30) 29/364975 30.06.2010 US 
(71) Mountain Hardwear, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, United States of America 
(72) Dan Ramos (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 17786 
(21) 3-2010-01730 (28) 01 
(54) Viên trấu ép (51) 23-05 
(22) 31.12.2010 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH phân sinh thái VINA STAR  (VN) 

ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) WU WOOD MING (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17787 
(21) 3-2011-00022 (28) 01 
(54) Thùng (51) 09-02 
(22) 10.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 10-01484-0101 25.11.2010 MY 
(71) INNOVATIVE DESIGN CO PTY LTD.  (AU) 

1604/81 Macleay Street, POTTS POINT NSW 2011, Australia 
(72) David Alexander Woinarski (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 17788 
(21) 3-2011-00038 (28) 01 
(54) Bộ phận chống tháo trộm 

phanh đĩa xe gắn máy 

(51) 08-08 

(22) 12.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thuận Tiến Phát  (VN) 

340/21 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Văn Bảy  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17789 
(21) 3-2011-00052 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 14.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 29/382967 10.01.2011 US 
(71) Saucony, Inc.  (US) 

191 Spring Street, P.O. Box 9191, Lexington, Massachusetts 02420-9191, U.S.A. 
(72) Christopher J. Mahoney (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 17790 
(21) 3-2011-00053 (28) 02 
(54) Tấm panel (51) 25-01 
(22) 18.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 13270/10 02.08.2010 AU 

13269/10 02.08.2010 AU 
(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia  
(72) Campbell John Seccombe (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 17791 
(21) 3-2011-00055 (28) 03 
(54) Miếng dán (51) 24-04 
(22) 18.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) D2010-028726 01.12.2010 JP 

D2010-028727 01.12.2010 JP 
D2010-028728 01.12.2010 JP 

(71) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 

(72) Sayaka MOCHIZUKI (JP), Yuichi TOYOFUKU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 17792 
(21) 3-2011-00059 (28) 01 
(54) Màn chống muỗi (51) 06-10 
(22) 18.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH Nhật Bản Thành  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
(72) WU, MING - TAN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 17793 
(21) 3-2011-00066 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 19.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TIGON  (VN) 

Số 4065 tổ 18, ấp Đông Thuận, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Huỳnh Văn Tâm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17794 
(21) 3-2011-00068 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 19.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TIGON  (VN) 

Số 4065 tổ 18, ấp Đông Thuận, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  
(72) Huỳnh Văn Tâm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17795 
(21) 3-2011-00069 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 19.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TIGON  (VN) 

Số 4065 tổ 18, ấp Đông Thuận, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  
(72) Huỳnh Văn Tâm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                1.1                                        1.2                                      1.3 
 
 

   
 
 

                                                          1.4                                      1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
384 

(11) 17796 
(21) 3-2011-00082 (28) 01 
(54) Dụng cụ học liệu (51) 19-07 
(22) 21.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 17797 
(21) 3-2011-00094 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 27.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Đông  (VN) 

3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Quốc Thông  (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 17798 
(21) 3-2011-00096 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 27.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Đông  (VN) 

3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Quốc Thông (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 17799 
(21) 3-2011-00097 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 27.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Đông  (VN) 

3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Quốc Thông (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 17800 
(21) 3-2011-00098 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 27.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Đông  (VN) 

3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Quốc Thông (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 17801 
(21) 3-2011-00102 (28) 01 
(54) Bộ chế hòa khí (51) 15-01 
(22) 27.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) TANG SHI QING  (CN) 

2F-E Haiwangxing Building, New North Zone, Chongqing, China 
(72) Tang Shi Qing  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17802 
(21) 3-2011-00108 (28) 01 
(54) Miếng đồ ăn nhẹ (51) 01-01 
(22) 28.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-018948 03.08.2010 JP 
(71) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.  (JP) 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kaoru Yamada  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17803 
(21) 3-2011-00109 (28) 01 
(54) Miềng đồ ăn nhẹ (51) 01-01 
(22) 28.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-018949 03.08.2010 JP 
(71) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.  (JP) 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kaoru Yamada (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17804 
(21) 3-2011-00110 (28) 01 
(54) Miếng đồ ăn nhẹ (51) 01-01 
(22) 28.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 2010-027522 16.11.2010 JP 
(71) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.  (JP) 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kaoru Yamada (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17805 
(21) 3-2011-00111 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 
(22) 28.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 4016523 05.08.2010 GB 
(71) Mainetti (UK) Limited   (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, Roxburghshire, Scotland TD8 6NN, United 
Kingdom 

(72) Mario Mainetti  (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 17806 
(21) 3-2011-00114 (28) 01 
(54) ống khuếch tán khí dùng 

cho bộ lọc 

(51) 23-01 

(22) 28.01.2011 (43) 25.05.2011 
(30) D2010-018809 02.08.2010 JP 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) Noriyuki MORISHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 17807 
(21) 3-2011-00117 (28) 01 
(54) Tượng (51) 11-02 
(22) 29.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long I  (VN) 

333 xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(11) 17808 
(21) 3-2011-00118 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 29.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại Top Queen Collagen 

Việt Nam  (VN) 
Số 44 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Bùi Thị Thảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 17809 
(21) 3-2011-00119 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 29.01.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại Top Queen Collagen 

Việt Nam  (VN) 
Số 44 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Bùi Thị Thảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 17810 
(21) 3-2011-00126 (28) 01 
(54) Bút dạ (51) 19-06 
(22) 08.02.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 30-2011-0000442 05.01.2011 KR 
(71) DONG -A PENCIL CO., LTD.  (KR) 

4th Floor, Parkland Building, 237-11, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(72) Kim Jewon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17811 
(21) 3-2011-00149 (28) 05 
(54) Hộp đựng đồ uống (51) 09-03 
(22) 22.02.2011 (43) 25.05.2011 
(30) DI 7004306-0 27.08.2010 BR 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General -Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) Kristina De Verdier (SE), Christopher Scales (GB), Therese Eklund (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 17812 
(21) 3-2011-00151 (28) 03 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 22.02.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất Mai Nguyên  (VN) 

Số 19 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Nguyễn Thị Thanh Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 17813 
(21) 3-2011-00152 (28) 12 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 22.02.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất Mai Nguyên  (VN) 

Số 19 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, huyện Thuận  An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Nguyễn Thị Thanh Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 17814 
(21) 3-2011-00172 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 28.02.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH Giai Cảnh  (VN) 

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lý Tuấn Hùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 17815 
(21) 3-2011-00173 (28) 01 
(54) Bao gói xúc xích (51) 09-05 
(22) 01.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Hà Nội  (VN) 

Thôn Cát Bi, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 17816 
(21) 3-2011-00175 (28) 01 
(54) Dụng cụ mài dao kéo (51) 08-05 
(22) 01.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ cơ khí Kim 

CƠ  (VN) 
80/13 Trần Quý, phường 6, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Minh Ngọc  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 

    
 

                              1.2                                             1.3                                       1.4 
 

    
 

                                                  1.5                              1.6                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
411 

(11) 17817 
(21) 3-2011-00176 (28) 01 
(54) Dụng cụ mài dao kéo (51) 08-05 
(22) 01.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ cơ khí Kim Cơ  (VN) 

80/13 Trần Quý, phường 6, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Minh Ngọc (VN) 
(55)  
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(11) 17818 
(21) 3-2011-00178 (28) 01 
(54) Khớp nối máy hút bụi (51) 15-05 
(22) 02.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Panasonic Corporation  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-8501, JAPAN 
(72) Kensuke Ochi (JP), Tooru Odachi (JP), Kenzi Itou (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 17819 
(21) 3-2011-00179 (28) 03 
(54) Bóng đèn sử dụng điôt phát 

quang 

(51) 26-04 

(22) 02.03.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 201030524188.2 17.09.2010 CN 

201030524199.0 17.09.2010 CN 
201030524187.8 17.09.2010 CN 

(71) SHI, Jie  (CN) 
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                                     1.4                                       1.5                                   1.6 
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(11) 17847 
(21) 3-2011-00257 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 15.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                               1.1                                                1.2 
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(11) 17848 
(21) 3-2011-00258 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 16.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Kirin Beverage Kabushiki Kaisha (also trading as Kirin 

Beverage Corporation, Limited)  (JP) 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

(72) Kohei Yoshii (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                           1.1                           1.2                    1.3                1.4               1.5 
 

     
 

                           1.6                 1.7                       1.8                   1.9                1.10 
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(11) 17849 
(21) 3-2011-00259 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 16.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Kirin Beverage Kabushiki Kaisha (also trading as Kirin 

Beverage Corporation, Limited)  (JP) 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

(72) Kohei Yoshii  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                         1.1                   1.2               1.3                  1.4                        1.5 
 

         
 

                            1.6                    1.7                    1.8                      1.9               1.10 
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(11) 17850 
(21) 3-2011-00260 (28) 01 
(54) Máy đánh bóng gỗ (51) 15-09 
(22) 16.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại cơ khí Hồng Kỳ  (VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Dương Đức Thọ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                       1.1                                        1.2                                 1.3 
 
 

    
 
 

                    1.4                                   1.5                             1.6                              1.7 
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(11) 17851 
(21) 3-2011-00261 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 16.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Quang Minh  (VN) 

Lô C21/I đường 2F, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đặng Hiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                1.1                          1.2                       1.3                         1.4                       1.5 
 
 

   
 

                                                            1.6                       1.7 
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(11) 17852 
(21) 3-2011-00262 (28) 01 
(54) Thìa (51) 07-03 
(22) 16.03.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 29/370953 24.09.2010 US 
(71) Vita-Mix Corporation  (US) 

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138, United States of America 
(72) Richard D. Boozer (US), Robert M. Ulanski (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                         1.1               1.2         1.3            1.4           1.5 
 
 

  
 
 

                                                             1.6                       1.7 
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(11) 17853 
(21) 3-2011-00265 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 17.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thái Toàn  (VN) 

40/62/28 Nguyễn Khoái, phường 12, quận 4, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Lê Minh Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 17854 
(21) 3-2011-00268 (28) 01 
(54) Mặt nạ hàn (51) 29-02 
(22) 17.03.2011 (43) 25.05.2011 
(30) 30-2010-0041976 20.09.2010 KR 
(71) KIM, Dong Ken  (KR) 

855-1, Munhye-ri, Galmal-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do 269-804, RepubLic of 
Korea 

(72) Kim, Dong Ken  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                     1.1                                       1.2                                        1.3                   1.4        1.5 
 
 

   
 
 

                              1.6                                                   1.7                                         1.8  
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(11) 17855 
(21) 3-2011-00276 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 21.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, TP .  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                           1.1                              1.2                           1.3                            1.4 
 
 

  
 
 

                                                              1.5                       1.6 
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(11) 17856 
(21) 3-2011-00289 (28) 01 
(54) áo mưa (51) 02-02 
(22) 21.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH XD - TM - ĐV - SX - XNK Quang Vinh  (VN) 

2900 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Thu Nga  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                               1.2                                                   1.3 
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(11) 17857 
(21) 3-2011-00301 (28) 01 
(54) Lọ đựng sản phẩm (51) 09-01 
(22) 24.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Mai Ngọc  (VN) 

186 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Trần Văn Chế Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                       1.1                                            1.2 
 
 

   
 
 

                                                       1.3                                           1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
458 

(11) 17858 
(21) 3-2011-00311 (28) 01 
(54) Bình hoa treo tường (51) 11-02 
(22) 28.03.2011 (43) 25.05.2011 
(71) Phan Thị Thùy Mai  (VN) 

342B Thiện Chí, Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang 
(72) Phan Thị Thuỳ Mai  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                          1.1                      1.2                  1.3               1.4 
 
 

  
 
 

                                                                 1.5                 1.6 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2008-14479 (220) 08.07.2008 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hiền Đức  
(VN) 
Số 585 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe buýt; vận chuyển hành khách; dịch vụ chuyển đồ đạc 

(chuyển nhà trọn gói); cho thuê xe cộ. 
 
 
(210) 

 
4-2008-21298 

 
(220) 

 
03.10.2008 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.3.23; 6.1.2 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Bùi Thanh Sơn  (VN) 
261/4J1 Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 39: Phân phát sản phẩm: cặp học sinh, áo mưa, túi xách, vali.. 

 
 

(210) 4-2008-22190 (220) 15.10.2008 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.3.1; A3.3.17 (540) 

  

(731) KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Kirin Holdings 
Co., Ltd.)   (JP) 
10-1, shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan.  

 
(511)   Nhóm 30: Nguyên liệu kết dính để làm xúc xích; chất làm đặc dùng cho nấu ăn; chất kết 

dính dùng làm kem (ăn được); chế phẩm làm mềm thịt dùng cho gia đình; chế phẩm làm 
đặc quánh kem sau khi đánh; chè; đồ uống chế biến từ chè; chè lạnh; đồ uống chế biến 
từ chè có hương hoa quả; cà phê; cacao; đồ uống chế biến từ cà phê; đồ uống chế biến từ 
cacao; chế phẩm được làm từ cacao; rễ rau diếp xoăn (sao và xay ra để trộn với cà phê 
hoặc thay thế cà phê); đồ uống chế biến từ sôcôla; đồ uống chế biến từ cacao có sữa; cà 
phê sữa; đồ uống chế biến từ sôcôla có sữa; chế phẩm sinh dưỡng dùng để thay thế cà 
phê; cà phê nhân tạo; mì chính; đồ gia vị; gia vị hoá học; hạt nêm (gia vị) được làm từ 
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chiết xuất thịt, cá; nước chấm được chế biến từ rượu; nước chấm được chế biến từ rượu 
sakê; chất protein được thuỷ phân dùng làm gia vị; nước mắm (đồ gia vị); nước xốt cà 
chua; nước xốt thịt; nước xốt cà chua nấm ( nước chấm); xì dầu; dấm; đồ gia vị dùng để 
ăn salad; xốt ma-don-ne;  đường để ăn; đường mantoza dùng cho thức ăn; mật ong; 
đường glucoza dùng cho thức ăn; mật đường cho vào thức ăn; chất làm ngọt tự nhiên; 
nước chấm; hỗn hợp dấm; nước tương soba-tsuyu dùng làm gia vị; nước chấm sạch; nước 
chấm dùng cho món thịt nướng; đường viên; đường fructoza làm đồ ăn; đường tinh 
(không phải là bánh kẹo); si-rô dạng bột có chứa tinh bột được sấy khô cho vào thức ăn; 
si-rô chứa tinh bột dùng làm đồ ăn; hương liệu, không phải là tinh dầu, để cho vào thức 
ăn; chiết xuất của nấm men để cho vào thức ăn; hương vani (làm hương liệu); bạc hà để 
làm bánh kẹo; hương liệu làm thơm đồ ăn, không phải là tinh dầu; kem lạnh (ăn dược); 
bánh kẹo, bánh mì và bánh bao; bánh ngọt; kem hỗn hợp (ăn được); kem trái cây hỗn 
hợp để ăn; cà phê không rang; chế phẩm từ ngũ cốc; thực phẩm làm từ bột; kẹo mềm 
hạnh nhân; bánh bao nhân, được làm chín; bánh xăng-đuých; bánh shumai (một loại 
bánh bao hấp của Trung Quốc); món cơm sushi; bánh nhân bạch tuộc (takoyaki); bánh 
bao hấp nhân thịt băm nhỏ (niku-manjuh); bánh ham-bơ-gơ (làm  sẵn); bánh pizza (làm 
sẵn); đồ ăn trưa (làm sẵn); xúc xích (làm sẵn); bánh patê thịt (làm sẵn); bánh bao ý (làm 
sẵn); bột men không dùng cho mục đích y tế; men koji làm từ lúa mạch; men không 
dùng cho mục đích y tế; bột nở; men dùng làm patê; men dạng viên không dùng cho 
mục đích y tế, tinh chất mạch nha dùng làm đồ ăn; bánh kẹo tổng hợp; hỗn hợp để làm 
bánh mỳ; bã rượn gạo sakê của Nhật Bản để chế biến thực phẩm hay làm thực phẩm ăn 
nhanh; gạo xay; yến mạch xay; lúa mạch xay; bột mì làm thức ăn; bột đậu nành; tinh bột 
làm thức ăn; gluten dùng làm thức ăn. 

 
Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; đồ uống không có cồn; đồ uống cac-bon-nat (nước giải 
khát); nước uống có gaz; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng xen-xe; nước giải khát; 
đồ uống có hương vị trái cây; nước ép trái cây không chứa cồn; đồ uống chế biến từ đậu 
nành, không thay thế sữa; chiết xuất của cây hoa bia dùng để làm bia; đồ uống từ nước 
sữa (chất lỏng giống như nước còn lại sau khi sửa chua đã đông lại); nước ép rau quả (đồ 
uống); chất chiết từ quả không chứa cồn; chế phẩm dùng làm đồ uống; chế phẩm dùng 
để làm rượn mùi; si-rô dùng cho đồ uống; viên keo dùng làm đồ uống có gaz (sủi bọt); 
bột dùng làm đồ uống có gaz (sủi bọt). 

 
 

(210) 4-2008-22191 (220) 15.10.2008 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.3.1; A3.3.17 
(731) KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN 
HOLDINGS CO., LTD.)   (JP) 
10-1, shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Chất kết dính để làm xúc xích; chất làm đặc dùng cho nấu ăn; chất kết dính 

dùng làm kem (ăn được); chế phẩm làm mềm thịt dùng cho gia đình; chế phẩm làm đặc 
quánh kem sau khi đánh; trà; đồ uống chế biến từ trà; trà lạnh; đồ uống chế biến từ trà có 
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hương hoa quả; cà phê; cacao; đồ uống chế biến từ cà phê; đồ uống chế biến từ cacao; 
chế phẩm được làm từ cacao; rễ rau diếp xoăn (sao và xay ra để trộn với cà phê hoặc 
thay thế cà phê); đồ uống chế biến từ sôcôla; đồ uống chế biến từ cacao có sữa; cà phê 
sữa; đồ uống chế biến từ sôcôla có sữa; chế phẩm làm từ thực vật để thay thế cà phê; cà 
phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); mì chính; đồ gia vị; gia vị hoá học; gia vị được chiết 
xuất thịt, cá; nước xốt được chế biến từ rượu vang; nước xốt được chế biến từ rượu gạo 
sa-kê; chất đạm được thuỷ phân dùng làm gia vị; nước xốt (đồ gia vị); nước xốt cà chua; 
nước xốt thịt; nước xốt cà chua nấm; xì dầu; giấm; đồ gia vị dùng để ăn salad; xốt ma-
don-ne; đường để ăn; đường mantoza dùng cho thức ăn; mật ong; đường glucoza dùng 
cho thức ăn; mật đường cho vào thức ăn; chất làm ngọt tự nhiên; nước xốt gia vị dạng 
lỏng đã lên men (worcester); hỗn hợp giấm; nước tưng dùng làm gia vị ăn với mì (soba-
tsuyu); nước xốt trắng (làm từ gia vị, pho mát trắng và sữa tươi; nước xốt dùng cho món 
thịt nướng; đường viên; đường fructoza làm đồ ăn; đường tinh (không phải là bánh kẹo); 
si-rô dạng bột có chứa tinh bột được sấy không cho vào thức ăn; si-rô chứa tinh bột dùng 
làm đồ ăn; hương liệu, không phải là tinh dầu, để cho vào thức ăn; chiết xuất của nấm 
men để cho vào thức ăn; hương vani (làm hương liệu); bạc hà để làm bánh kẹo; hương 
liệu làm thm đồ ăn, không phải là tinh dầu; kem lạnh (ăn được); bánh kẹo, bánh mì và 
bánh bao; bánh ngọt; kem hỗn hợp (ăn được); kem trái cây hỗn hợp để ăn; cà phê chưa 
rang (cà phê xanh); chế phẩm từ ngũ cốc; thực phẩm làm từ bột; kẹo mềm hạnh nhân; 
bánh bao nhân, được làm chín (gyoza); bánh mì kẹp nhân (xăng-đuých); bánh bao hấp 
của Trung Quốc(xu-mai); cơm của người Nhật được làm từ gạo và ăn kèm với các thực 
phẩm khác (su-xi); bánh nhân bạch tuộc (takoyaki); bánh bao hấp nhân thịt băm nhỏ 
(niku-manjuh); bánh mì kẹp thịt viên (ham-bơ-gơ); bánh pizza; món ăn nhẹ (đã chế biến) 
được làm từ những sản phẩm thuộc nhóm này; bánh mì kẹp xúc xích; bánh patê thịt; 
bánh bao ý (ravioli); bột men không dùng cho mục đích y tế; men làm từ lúa mạch 
(koji); men không dùng cho mục đích y tế; bột nở; men dùng làm patê; men dạng viên 
không dùng cho mục đích y tế; tinh chất mạch nha dùng làm đồ ăn; bánh kẹo tổng hợp; 
hỗn hợp để làm bánh mỳ; bã rượu gạo sakê của Nhật Bản để chế biến thực phẩm hay làm 
thực phẩm ăn nhanh; bột gạo; bột yến mạch; bột lúa mạch; bột mì làm thức ăn; bột đậu 
nành; tinh bột làm thức ăn; gluten dùng cho thực phẩm (hỗn hợp chất đạm thực vật lấy từ 
các hạt ngũ cốc được dùng làm chất kết dính cho bộ nhão).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu Nhật Bản (nói chung); rượu xô-chu (một loại 
rượu trắng của Nhật Bản); hỗn hợp đồ uống làm từ rượu xô-chu (có nồng độ cồn thấp, 
thường là 14%); rượu tây (nói chung); đồ uống có cồn có chứa trái cây; đồ uống của 
Nhật Bản thường được đóng vào lon, có vị trái cây hoặc xô-đa; cốc-tai (đồ uống có cồn); 
cốc tai làm từ rượu vodka; cốc-tai làm từ rượu shochu; chất chiết từ trái cây được trưng 
cất (đồ uống có cồn); rượu gạo; đồ uống có cồn hương vị trái cây; rượu Trung Hoa (nói 
chung); rượu có pha hương vị quinin; chiết xuất alcolic; tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu).  
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(210) 4-2008-22570 (220) 21.10.2008 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.4.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, đỏ, trắng, 

xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ tân hòa 
lợi  (VN) 
170/7 Vườn Lài, phường Tân Thành , 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Phân phát sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2008-23338 (220) 29.10.2008 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.4; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần thép Việt 

Nhật  (VN) 
Km 9, quốc lộ 5, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép xây đựng; thép hình; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim 

của kim loại thường.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán phôi thép, thép xây dựng và thép hình, vật liệu xây dựng; xuất nhập 
khẩu phôi thép, thép xây dựng và thép hình, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán xi măng, 
sắt thép, vật liệu xây dựng; mua bán các thiết bị dây chuyền công nghệ và thiết bị tự 
động hóa, thiết bị điện tự động hóa, xuất nhập khẩu công nghệ tự động, thiết bị điện tự 
động hóa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu và thuyền; lắp đặt, sửa chữa các thiết bị dây chuyền công 
nghệ và thiết bị tự động hóa, thiết bị điện tự động hóa; lắp đặt hệ thống bảo vệ giám sát, 
hệ thống cảnh báo tự động; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; vận tải; dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển; dịch vụ vận tải 
hàng hóa bằng đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận 
tải hành khách bằng đường biển; dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa; 
dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; dịch vụ chuyên chở hàng 
hoá; vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch.  
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế về thiết bị tự động hóa, dịch vụ tư vấn thiết kế hệ 
thống bảo vệ giám sát, hệ thống cảnh báo tự động; tư vấn và cung cấp các giải pháp phần 
mềm tự động hóa; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thiết bị điện, thiết bị tự động 
hóa, thiết kế thi công xây lắp các công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp và 
dân dụng, tư vấn lập các dự án thuộc lĩnh vực điện và tự động hóa.  

 
 

(210) 4-2008-23339 (220) 29.10.2008 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thép Việt 

Nhật  (VN) 
Km 9, quốc lộ 5, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép xây dựng; thép hình; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim 

của kim loại thường.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán phôi thép, thép xây dựng và thép hình, vật liệu xây dựng; xuất nhập 
khẩu phôi thép, thép xây dựng và thép hình, vật liệu xây dựng; đại lý mua bán xi măng, 
sắt thép, vật liệu xây dựng; mua bán các thiết bị dây chuyền công nghệ và thiết bị tự 
động hóa, thiết bị điện tự động hóa; xuất nhập khẩu công nghệ tự động, thiết bị điện tự 
động hóa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu và thuyền; lắp đặt, sửa chữa các thiết bị dây chuyền công 
nghệ và thiết bị tự động hóa, thiết bị điện tự động hóa; lắp đặt hệ thống bảo vệ giám sát, 
hệ thống cảnh báo tự động; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; vận tải; dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển; dịch vụ vận tải 
hàng hóa bằng đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận 
tải hành khách bằng đường biển; dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa; 
dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; dịch vụ chuyên chở hàng 
hoá; vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế về thiết bị tự động hóa; dịch vụ tư vấn thiết kế hệ 
thống bảo vệ giám sát, hệ thống cảnh báo tự động; tư vấn và cung cấp các giải pháp phần 
mềm tự động hóa; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thiết bị điện, thiết bị tự động 
hóa; thiết kế thi công xây lắp các công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp và 
dân dụng; tư vấn đầu tư, triển khai và thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực điện và tự động 
hóa.  
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(210) 4-2008-23514 (220) 31.10.2008 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Vàng, đen 
(731) OZ MINERALS LIMITED   (AU) 

Freshwater Place, Level 29, 2 Southbank 
Boulevard, Southbank Victoria 3006, 
Australla  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim loại thường; kim loại thô và kim loại thô 

bán thành phẩm dùng trong sản xuất; quặng kim loại và quặng kim loại ở dạng bùn.  
 

Nhóm 07: Máy và thiết bị khai thác khoáng sản và khai thác mỏ bao gồm máy tách 
quặng li tâm, máy nghiền quặng, máy sàng quặng , bình phản ứng (động cơ), máy bơm, 
máy tách quặng, máy khuấy, may cán, máy di chuyển đất và máy gia công quặng, phụ 
tùng của  động cơ máy tách quạng li tâm, phụ tùng của động cơ máy nghiền quặng, phụ 
tùng của động cơ máy sàng quặng, phụ tùng của động cơ lò nung quặng, phụ tùng của 
động cơ máy khuấy, phụ tùng của động cơ máy cán, phụ tùng của động cơ máy di 
chuyển đất và phụ tùng của động cơ máy gia công quặng.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý (thô hoặc bán thành phẩm); hợp kim của kim loại quý.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến kim loại và sản phẩm luyện kim; 
dịch vụ mua bán và quảng cáo liên quan đến ngành công nghiệp khai thác mỏ; dịch vụ 
quản lý bao gồm điều hành và quản lý vùng mỏ; dịch vụ quản lý việc tuân thủ các tiêu 
chuẩn môi trường.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác kim loại và quặng kim loại; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ 
xây dựng, sửa chữa, bảo trì và cài đặt liên quan đến máy, phương tiện và hoạt động khai 
thác mỏ; dịch vụ tư vấn liên quan đến khai thác mỏ.  

 
Nhóm 40: Gia công vật liệu để tinh chế quặng, luyện và tinh luyện kim loại, sản xuất 
hợp kim, mạ và điện phân kim loại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển liên quan đến khai thác mỏ, tinh 
chế quặng, nấu chảy và tinh chế kim loại, sản xuất hợp kim, mạ và điện phân kim loại; 
dịch vụ tư vấn và phân tích liên quan đến sử dụng kim loại thường và kim loại quý và các 
hợp kim của chúng trong công nghiệp; khảo sát mỏ và thăm dò địa chất để tìm kiếm 
khoáng sản; dịch vụ trắc địa; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc khai thác 
mỏ; dịch vụ thử nghiệm liên quan đến gia công khoáng sản và khai thác mỏ.  
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(210) 4-2009-09114 (220) 12.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Công Nghệ ứng Dụng An Vinh  
(VN) 
Tầng 4 số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang lọc bụi (phòng độc hại); khẩu trang lọc không khí ô nhiễm (phòng 

độc hại).  
 
 
 
 

(210) 4-2009-09115 (220) 12.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Công Nghệ ứng Dụng An Vinh  
(VN) 
Tầng 4 số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đông Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang lọc bụi (phòng độc hại); khẩu trang lọc không khí ô nhiễm (phòng 

độc hại).  
 
 
 
 

(210) 4-2009-09116 (220) 12.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Công Nghệ ứng Dụng An Vinh  
(VN) 
Tầng 4 số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang lọc bụi (phòng độc hại); khẩu trang lọc không khí ô nhiễm (phòng 

độc hại).  
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(210) 4-2009-09159 (220) 12.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.3; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Cường  (VN)
91 Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 

 
 

(210) 4-2009-10137 (220) 22.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SMIGGLE PTY LTD   (AU) 

658 Church Street, Richmond VIC 3121, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp điện thoại di động; vỏ điện thoại di động; vỏ điện thoại (thích hợp cho 

từng loại điện thoại riêng); vỏ được định dạng sẵn, hộp và túi bảo vệ dùng cho các loại 
thiết bị điện bao gồm: máy tính, thiết bị phát nhạc và phim, máy chơi trò chơi điện tử 
cầm tay, thiết bị kỹ thuật số cá nhân hoặc cầm tay.  

 
Nhóm 16: Giấy; bìa các tông và sản phẩm làm từ những vật liệu này; ấn phẩm in; sổ ghi 
chép; sách; an-bum; thiệp giấy; giấy gói quà; văn phòng phẩm; đồ dùng để viết; vật dụng 
trong văn phòng cụ thể là túi đựng bút chì; băng dính dùng cho mục đích da dụng, văn 
phòng; thước kẻ dùng để vẽ; hộp đựng đồ bút viết; dụng cụ viết gồm bút và bút chì; cái 
dập ghim dùng cho văn phòng, bao gồm cả dập ghim điện tử dùng cho văn phòng; dụng 
cụ giũa và cắt băng dính dùng cho văn phòng; ống cắm bút; kệ giữ sách; cục tẩy, bao 
gồm cục tẩy bằng nhựa và cục tẩy bằng cao su; kẹp giấy và kẹp dùng cho mục đích văn 
phòng; nhãn dính; nhãn nhựa hoặc nhãn in sẵn (đồ dùng văn phòng).  

 
Nhóm 17: Túi cao su hoặc túi bằng nhựa vinyl cho các thiết bị điện tử cầm tay bao gồm: 
điện thoại di động, máy nghe nhạc mp3 và các thiết bị liên lạc, nghe nhạc hoặc giải trí 
khác. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng và đồ đựng dùng trong nhà và nhà bếp (không phải bằng kim loại 
quý hoặc mạ kim loại quý) cụ thể là chai nhựa, chai đựng nước và cốc làm bằng nhựa 
hoặc giấy, lược, bàn chải, đồ dùng bằng thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung không nằm 
trong nhóm khác.  

 
Nhóm 22: Túi và bảo tải dùng để bao gói. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục). 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ bao gồm quầy bán lẻ, tiếp thị trực tiếp, tiếp thị 
điện tử, tiếp thị từ xã và dịch vụ đặt hàng qua email, bao gồm các dịch vụ trên liên quan 
đến bán các sản phẩm hộp điện thoại, thiết bị điện, giấy ấn phẩm in, văn phòng phẩm, đồ 
dùng văn phòng, đồ dùng văn phòng, túi cao su hoặc túi bằng nhựa vinyl cho các thiết bị 
điện tử cầm tay, đồ dùng và đồ đựng trong nhà và trong bếp, túi xách, bao tải, quần áo, 
đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2009-10399 (220) 27.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.4 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh lá cây đậm, 

trắng 
(731) FUBON FINANCIAL HOLDING CO., 

LTD.  (TW) 
237 Chien Kuo S. Road Sec. 1, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm tai nạn; bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm sức 

khoẻ; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ thống kê bảo hiểm; môi giới bảo 
hiểm; tư vấn bảo hiểm; hoạt động ngân hàng; ngân hàng cho vay thế chấp; ngân hàng ký 
quỹ; phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ có giá trị tích luỹ; ngân hàng tiết kiệm và cho 
vay (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài chính); ngân hàng hối đoái (tài chính); dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ trả góp; phát hành séc du lịch; quỹ tương hỗ; dịch vụ gửi 
két an toàn; hoạt động thế chấp; quản lý tài sản bất động sản; dịch vụ bảo đảm (tài 
chính); uỷ thác tín dụng (tiền tệ) hoặc tài chính; dịch vụ chuyển vốn; dịch vụ trả lương 
hưu; dịch vụ tài chính; cho thuê nông trại; cho thuê bất động sản; dịch vụ thanh toán nợ 
trước khi giải thể (tài chính); môi giới hải quan; dịch vụ mua nợ; dịch vụ thu hồi nợ; 
đánh giá những đồ có giá trị; môi giới cầm đồ; dịch vụ cầm đồ; môi giới hợp đồng hàng 
hoá bán giao sau. 

 
 

(210) 4-2009-10574 (220) 28.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sức khỏe 
VINA  (VN) 
2 Ngô Đức Kế, lầu 6, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế để ngăn bệnh viêm loét miệng 

và dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2009-10575 (220) 28.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sức khỏe 
VINA  (VN) 
2 Ngô Đức Kế, lầu 6, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cảo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2009-10576 (220) 28.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sức khỏe 
VINA   (VN) 
2 Ngô Đức Kế, lầu 6, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chuyên điều trị viêm loét ở 

miệng; dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cảo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, chức năng văn phòng.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2009-10577 (220) 28.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sức khỏe 
VINA   (VN) 
2 Ngô Đức Kế, lầu 6, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chuyên bổ sung và điều trị 

chứng khô miệng; dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, chức năng văn phòng.   
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2009-10674 (220) 29.05.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.7.7; 26.11.3; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, nâu, hồng nhạt, 

xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác làng nghề TTCN bó 
chổi Phú Bình, Phú Tân, An 
Giang  (VN) 
Tổ 10, ấp Bình Thành, xã Phú Bình, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi bông cỏ. 

 
 

(210) 4-2009-11151 (220) 04.06.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 7.5.2; 22.1.1; A5.5.22 
(591) Xanh lam, xanh tím, xanh lá cây,đỏ, 

hồng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
xuất nhập khẩu Tường Loan  
(VN) 
Số 9-A2, Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà xanh. 

 
 

(210) 4-2009-11850 (220) 12.06.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.16; 3.7.9 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất dịch vụ thương mại 
Hùng Nga  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16:  Màng dùng để bao gói thực phẩm. 
 

Nhóm 17: Màng phủ dùng trong nông nghiệp, màng công nghiệp. 
 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo sơ mi nam nữ trẻ em, quần áo thun, nón, giày dép.  
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(210) 4-2009-11937 (220) 15.06.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ tươi, vàng lợt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hương 
Đức Hà An  (VN) 
06 Phan Bội Châu, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ cao cấp,  dịch vụ nhà nghỉ biệt thự.  

 
 
 

(210) 4-2009-11938 (220) 15.06.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ tươi, vàng lợt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hương 
Đức Hà An  (VN) 
06 Phan Bội Châu, thị xã Hội An, tỉnh 
Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ cao cấp, dịch vụ nhà nghỉ biệt thự.  

 
 
 

(210) 4-2009-12619 (220) 22.06.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A3.7.24; 3.7.16 
(731) BIOSTADT INDIA LIMITED   (IN) 

Poonam Chambers, "A"wing, 602-A, 
Dr.Annie Besant Road, Worli, Mumbai-
400 018, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và nghề nuôi trồng thuỷ sản 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), 
phân bón, phân bón sinh học, chất dinh dưỡng sinh trưởng cây trồng.  

 
 
 
(210) 4-2009-13632 (220) 06.07.2009 
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  (441) 25.05.2011 
(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.4.2 
(591) Xám, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Yến Hà  (VN) 
27 ngõ Sóc Sơn 4, phường Trưng Trắc, 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; mũ; hàng dệt kim (trang phục). 

 
 

(210) 4-2009-14417 (220) 15.07.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuyết Ngân  (VN) 
43/1B Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao, bánh mì, bánh ngọt, kem lạnh, mứt kẹo, bánh pizza (bánh nướng làm 

từ bột mì, có nhân rau, củ, quả, thịt, hải sản). 
 
 

(210) 4-2009-15929 (220) 31.07.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Duy 
Cảnh  (VN) 
441 Cộng Hoà, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán pít tông, bạc, tay dên, su páp, bố phanh, kèn, công tắc xe gắn máy. 

 
 

(210) 4-2009-17810 (220) 24.08.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, xanh da trời, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Phú 
Hoàng Gia  (VN) 
Lô số 6, đường số 7, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(511)   Nhóm 22: Vải sợi thô, sợi lanh (gai) thô; sợi vải dệt; dây, băng; dải.  
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Nhóm 23: Sợi (chỉ); sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ 
lanh; sợi và chỉ tơ nhân tạo.   

 
Nhóm 24: Vải; vải dùng để bọc nệm; vải sợi dệt; vải bông; vải dệt sọc nổi; vải in hoa. 

 
Nhóm 26: Dây dải để viền mép; cho quần áo.  

 
 

(210) 4-2009-17815 (220) 24.08.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vận tải Trường Giang  (VN) 
Số nhà 205, phố Đại Phong, phường 
Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 04: Đóng bình khí gas dùng làm nhiên liệu cho nấu ăn dân dụng. 

 
 

(210) 4-2009-17914 (220) 24.08.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp TN Ngọc Mai  
(VN) 
Số 147B đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa. 

 
 

(210) 4-2009-17939 (220) 25.08.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Hạn Một 
Thành Viên Nguyễn Trường 
Sơn  (VN) 
Số 2737/34, đường Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; chổi quét nhà.  

 
(210) 4-2009-19157 (220) 09.09.2009 
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  (441) 25.05.2011 
  
(731) MAINETTI (UK) LIMITED   (GB) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, 
Roxburghshire, Scotland, TD8 6NN  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 20: Giá treo quần áo (không bằng kim loại); cái móc áo (không bằng kim loại); 

cái móc váy (không bằng kim loại); cái móc quần (không bằng kim loại); cái móc treo 
cà vạt (không bằng kim loại); cái móc treo dây lưng (không bằng kim loại); cái giá để 
giày dép (không bằng kim loại); cái móc để cuộn chỉ bằng nhựa; giá , kệ để giầy dép; cái 
móc dây đeo quần; phụ kiện của mắc quần áo (không bằng kim loại); bộ phận và đồ đi 
kèm dùng cho mắc quần áo, vật đánh dấu kích thước; ấn triện bằng vải; dây bằng sợi dệt 
dùng để gắn dấu bảo đảm; bộ kết nối các móc treo quần áo; bộ kết nồi các móc treo 
quần áo bày bán trong cửa hàng; cái kẹp quần áo (không bằng kim loại); các kẹp của 
mắc quần áo (không bằng kim loại); cái mắc quần áo (không bằng kim loại); cái mắc 
treo hàng; cái giá bày quần áo; khung mắc quần áo; khung treo đồ dùng cho tủ quần áo; 
kệ bày quần áo để vận chuyển; khung để móc, treo quần áo; thẻ ghi danh bằng vải dệt; 
thẻ nhựa dán nhãn quần áo được gắn phía trước móc quần áo; thanh đàn hồi gắn với móc 
treo quần áo để bảo vệ quần áo và các bộ phận của quần áo; thanh treo bằng nhựa cố 
định để cố định quần áo; thanh treo quần áo có khoảng cách; thanh treo có thể điều 
chỉnh khoảng cách giữa các móc áo trên cột treo hoặc kệ trưng bày; cái chống trượt cho 
móc quần áo (không bằng kim loại); cái chống trượt được tráng cao su dùng cho móc 
quần áo; miếng đệm lót để bảo vệ quần áo; tất cả các sản phẩm nói trên được làm hoàn 
toàn hoặc chủ yếu bằng nhựa.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái chế nhựa, tái chế móc quần áo.  

 
 

(210) 4-2009-19958 (220) 18.09.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.1.25; 25.7.20 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
T&HAT Quốc Tế  (VN) 
Số 5 lô B25 Nam Thành Công, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ và hàng trang trí, thiết bị nội ngoại thất; mua bán hàng gốm 

sứ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gia dụng; mua bán hàng may mặc; mua bán trang thiết 
bị văn phong, trường học, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, máy văn phòng; xuất nhập khẩu 
các mặt hàng công ty kinh doanh; mua bán mỹ phẩm (trừ những mỹ phẩm có hại cho sức 
khoẻ con người). 
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(210) 4-2009-21110 (220) 02.10.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 18.5.1; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Viện khoa học và công nghệ 
Hàng Không  (VN) 
156/12 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, nghiên cứu 

đơn giá và định mức trong xây dựng; thiết kế công nghệ, kỹ thuật mới, vật liệu mới, kết 
cấu mới trong xây dựng cầu - đường - sân bay và chế tạo phương tiện bay; Dịch vụ hàng 
không cụ thể là: dịch vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện công trình xây 
dựng và phương tiện bay, dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư trong ngành hàng không; Dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật thi công công trình, 

 
 
 
 

(210) 4-2009-22050 (220) 15.10.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SANNAM  (VN) 
Tòa nhà Sannam, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ xuất bán các tài liệu cho khoá học và sách; 

sắp xếp và  tổ chức các cuộc hội thảo, chuyên đề, tư vấn, hướng dẫn nghề nghiệp. 
 
 
 
 

(210) 4-2009-22051 (220) 15.10.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH SANNAM   (VN) 

Toà nhà Sannam, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ xuất bản các tài liệu cho khóa học và sách; 

sắp xếp và tổ chức các cuộc hội thảo, chuyên đề; tư vấn, hướng dẫn nghề nghiệp.  
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(210) 4-2009-22055 (220) 15.10.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Thăng Long Gas  
(VN) 
Tổ 10, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên   

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hoá lỏng đóng bình (nhiên liệu). 

 
 

(210) 4-2009-22056 (220) 15.10.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Thăng Long Gas  
(VN) 
Tổ 10, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên    

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hoá lỏng đóng bình (nhiên liệu). 

 
 

(210) 4-2009-22673 (220) 22.10.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 20.7.1 (540) 

  

(731) Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt 
Nam  (VN) 
81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD, VCD, DVD; băng video, băng từ; sách điện tử. 
 

Nhóm 16: Sách; vở; tập bản đồ (atlases); tranh ảnh; bản đồ địa lý; tạp chí; tập san.  
 

Nhóm 35: Mua bán đĩa CD, đĩa VCD, băng video, sách, vở, tập bản đồ (atlases), tranh 
ảnh, bản đồ địa lý, tạp chí, tập san và các thiết bị - đồ dùng học tập và giảng dạy; xuất 
nhập khẩu băng đĩa, sách vở, văn phòng phẩm; đại lý kí gửi băng đĩa, sách vở, văn phòng 
phẩm. 

 
Nhóm 45: Chuyển nhượng lixăng về bản quyền tác giả, đăng kí bản quyền tác giả.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
476 

(210) 4-2009-24064 (220) 06.11.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Quốc Tế  (VN) 
52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 
 
 
 

(210) 4-2009-24990 (220) 18.11.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.1.2; 26.1.6; 26.11.3; 
26.13.25 

(591) Xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
điện Đan Phạm  (VN) 
73/14/5 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần gốm dùng để thiêu kết hạt (hạt và bột); men dùng cho đồ gốm; vật 

liệu gốm dưới dạng hạt; hoá chất công nghiệp; đất sét để làm đồ sứ; men dùng trong 
ngành hoá; bột giấy; hoá chất để làm sạch nước; bột giấy gỗ. 

 
Nhóm 02: Chất màu dùng cho đồ gốm; men dùng cho sơn; chất màu gốm. 

 
Nhóm 07: Bộ khởi động dùng cho động cơ và máy nổ; máy phát điện xoay chiều. 

 
Nhóm 09: Vôn kế; cáp dẫn điện; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; bảng điều 
khiên phân phối điện; thiết bị phân phối tự động; thiết bị điều khiển từ xa thao tác công 
nghiệp; đầu nối dùng cho dây điện; công tắc điện; bảng điều khiển điện;  bộ đổi điện; 
dây đồng được cách điện; vỏ bọc  bên ngoài dây điện; thiết bị ngắt hồ quang điện; cuộn 
dây điện; dây dẫn điện; cáp đồng trục; ống nối cho dây cáp điện. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 39: Phân phát sản phẩm. 
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(210) 4-2009-25056 (220) 18.11.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.1.6; 3.7.15; 
3.7.21; 26.13.1; 26.13.25; 26.3.1; 
A26.3.6 

(731) PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  
(TH) 
555 Vibhavadi-Rangsit Road, Khwaeng 
Ladyao, Khet Chatuchak, Bangkok 
10900 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Cốc để uống cà phê được tráng men gốm; cốc để uống cà phê được tráng 

nhựa; chén và đĩa để uống cà phê; cốc để uống cà phê. 
 

Nhóm 30: Cà phê pha sẵn đóng hộp; cà phê đã được rang xay; cà phê hòa tan uống liền; 
cà phê có thêm hương vị sô cô la được làm lạnh; cà phê pha sẵn được làm lạnh; đồ uống 
cà phê; đồ uống trộn sô cô la; đồ uống trộn ca cao; đồ uống từ chè. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2009-25635 (220) 26.11.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật công 
nghệ Đông Khôi   (VN) 
96 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng xe máy. 

 
 

(210) 4-2009-25636 (220) 26.11.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật công 
nghệ Đông Khôi   (VN) 
96 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2009-25932 (220) 30.11.2009 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2009-26634 (220) 09.12.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 25.1.6; 1.17.2; 26.13.25 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH SX-TM Trường 
Sơn Sài Gòn  (VN) 
Lô MD5-KCN Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy (duplex) làm bao bì hộp. 

 
 

(210) 4-2009-26651 (220) 09.12.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạc Hương  
(VN) 
60B/3, khu phố 8B, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Các mặt hàng dạng khô và đông lạnh cụ thể như thủy hải sản, gia cầm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát các loại; mua bán xăng dầu các 
loại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa bảo trì xe máy - xe ô tô các loại.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi giải trí; tổ chức biểu diễn; trình diễn sân khấu; giải trí 
truyền hình; cho thuê thiết bị âm thanh - ánh sáng. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; 
cho thuê bàn ghế, nhà vòm. 

 
 

(210) 4-2009-27382 (220) 17.12.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiên Du  (VN) 
303 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, dầu hấp tóc, thuốc duỗi tóc, keo dưỡng tóc, thuốc 

uốn tóc. 
 

Nhóm 08: Kéo xén cắt tóc, kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện dùng cho người, dao cạo điện, 
kềm (kìm) cắt da cắt móng. 

 
Nhóm 09: Kẹp là tóc và kẹp uốn tóc dùng điện. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy hấp tóc. 

 
 

(210) 4-2009-28160 (220) 25.12.2009 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Hanico  (VN) 
Số 3, phố Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; bình nước 

nóng năng lượng mặt trời; máy khử độc thực phẩm bằng ozone; bếp ga. 
 
 

(210) 4-2009-28388 (220) 29.12.2009 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Cầu 
GTF Việt Nam  (VN) 
VP5 Trung Hòa, đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: bột dinh dưỡng cho người tiểu đường (dùng cho mục 
đích y tế); thực phẩm chức năng: sữa dinh dưỡng cho người tiểu đường (dùng cho mục 
đích y tế); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học;  thực phẩm bổ dưỡng dùng cho người 
bệnh (mục đích y tế); dược phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2009-28389 

 
(220) 

 
29.12.2009 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Toàn Cầu 
GTF Việt Nam  (VN) 
VP5 Trung Hòa, đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: bột dinh dưỡng cho người tiểu đường (dùng cho mục 

đích y tế); thực phẩm chức năng: sữa dinh dưỡng cho người tiểu đường (dùng cho mục 
đích y tế); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; thực phẩm bổ dưỡng dùng cho người 
bệnh (mục đích y tế); dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-01492 (220) 22.01.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Giàu  (VN) 
65 E Nguyễn Trường Té, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế bằng inox. 
 

Nhóm 35: Mua bán sắt, nhôm, inox, gỗ, đồ điện, vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 
công trình giao thông.  

 
 

(210) 4-2010-02510 (220) 04.02.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bách Vinh  (VN) 
132 Tân Khai, phường 4, quận, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ: xe du lịch, xe ôtô tải, xe container; phương tiện giao thông trên đường 
bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
 

(210) 4-2010-05690 (220) 22.03.2010 
  (441) 25.05.2011 

(591) Xanh, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Anh Vũ   (VN) 
144/158 khóm 4, phường 8, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nhà bếp như: bếp gas, bình gas; mua bán đồ điện gia dụng 

như: đồ điện tử, điện lạnh, điện máy.  
 
 

(210) 4-2010-08624 (220) 22.04.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản  (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 10: Nhiệt kế dùng trong ngành y; huyết áp kế, que thử dùng trong ngành y; bao 

cao su; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo 
bằng truyền hình; mua bán thông qua truyền hình các sản phẩm dụng cụ/ thiết bị y tế, 
thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm/ xét nghiệm, thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình/ 
cá nhân, dụng cụ thể thao, thực phẩm chức năng, vật liệu xây dựng và trang trí nội/ngoại 
thất; mua bán thông qua truyền hình các thiết bị điện - điện tử như ti vi, radio, đầu máy 
video, đầu đĩa, máy quay video, thiết bị điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy hút 
bụi, máy lau sàn, thiết bị văn phòng như dập ghim và nhổ ghim dập, máy tính tiền, máy 
photocopy, điện thoại di động/ cố định, máy tính bảng, máy vi tính; quản lý hoạt động 
kinh doanh biểu diễn của nghệ sỹ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, xoa bóp, vật lý trị 
liệu, dịch vụ trợ giúp y tế. 
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(210) 4-2010-09090 (220) 28.04.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

nuôi trồng thủy sản Hương 
Giang   (VN) 
12/44 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất và men dùng để xử lý nước.  

 
 

(210) 4-2010-09096 (220) 29.04.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Nguyên Ba  (VN) 
450 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế, kệ (làm bằng chất dẻo). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, bính đá, giỏ xách bằng nhựa dùng cho 
gia đình, ống đũa, dụng cụ vắt cam, ca kiểu. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2010-09763 (220) 10.05.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng và du lịch Sơn Kim Hà 
Tĩnh  (VN) 
Số 103, đường Vũ Quang, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết. 
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(210) 4-2010-12035 (220) 03.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại mô tô Đại Phú Sĩ  
(VN) 
9C10 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện sườn; rơ le đề; IC sạc; mô bin đèn; mô bin sườn.  
 

Nhóm 12: Chân chống; má phanh (bố thắng); giảm xóc (phuộc nhún); vỏ (lốp); bạc đạn; 
sên (xích).  

 
 

(210) 4-2010-12146 (220) 04.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Bắc  (VN) 
24/18 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Đề can; dụng cụ dán nhãn bằng tay; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao 

gói; dụng cụ trang trí hoạ tiết; hình can mẫu vẽ. 
 
 

(210) 4-2010-12180 (220) 04.06.2010 
  (441) 25.05.2011 
(300) 77/969,002 25.03.2010 US 

  
(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.    (US) 

170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp dịch vụ hội thảo bằng hình ảnh và âm thanh; 

dịch vụ internet.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật như cung cấp các lời khuyên của 
các chuyên gia về kỹ thuật và những bí quyết chuyên môn để giải quyết các hư hỏng đối 
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với thiết bị phần cứng hoặc một chương trình cụ thể; dịch vụ hỗ trợ khách hàng như cung 
cấp các lời khuyên của các chuyên gia về kỹ thuật và những bí quyết chuyên môn để giải 
quyết các hư hỏng đối với thiết bị phần cứng hoặc một chương trình cụ thể .  

 
 

(210) 4-2010-12458 (220) 09.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ và tư vấn 
xây dựng APTCO Việt Nam  (VN)
32 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán. 

 
 

(210) 4-2010-12826 (220) 15.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện - 
nghỉ dưỡng - du lịch Việt Nam  
(VN) 
180A đường Trần Phú, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; đại lý máy móc, phụ tùng và thiết bị y tế, máy vi tính và 

các linh kiện điện tử, các sản phẩm thuộc hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và 
hàng nông lâm sản; mua bán máy móc, phụ tùng và thiết bị y tế; mua bán máy vi tính và 
các linh kiện điện tử; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm; mua bán lương 
thực, thực phẩm và hàng nông lâm sản.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho xây dựng, sửa chữa và hoàn thiện 
các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ vận tải hành khách hàng hóa, đại lý vé ôtô, 
máy bay, tàu hỏa, tàu thủy. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, tổ chức và điều hành biểu diễn nghệ thuật 
thời trang, hội nghị, hội thảo, đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, lưu trú ngắn ngày, nhà hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động, quán cà phê giải khát, quán rượu. 
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Nhóm 44: Bệnh viện, trạm xá, nhà dưỡng bệnh, dịch vụ xông hơi, xoa bóp, chăm sóc sức 
khỏe, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ viện. 

 
 
 

(210) 4-2010-13300 (220) 21.06.2010 
  (441) 25.05.2011 
(300) 77/907,350 07.01.2010 US 

  
(731) TAHITIAN NONI INTERNATIONAL, 

INC.    (US) 
333 West River Park Drive, Provo, Utah 
84604, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 32: Đồ uống dinh dưỡng và đồ uống dành cho chế độ ăn kiêng dạng lỏng có thành 
phần chính là hoa quả, nước ép trái cây, nước sô-đa trái cây, nước ép trái cây cô đặc, 
nước ép trái cây và nước ép rau quả, nước ép trái cây tổng hợp và đồ uống khi chơi thể 
thao.  

 
 
 

(210) 4-2010-13301 (220) 21.06.2010 
  (441) 25.05.2011 
(300) 77/907,356 07.01.2010 US 

  
(731) TAHITIAN NONI INTERNATIONAL, 

INC.    (US) 
333 West River Park Drive, Provo, Utah 
84604, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 32: Đồ uống dinh dưỡng và đồ uống dành cho chế độ ăn kiêng dạng lỏng có thành 
phần chính là hoa quả, nước ép trái cây, nước sô-đa trái cây, nước ép trái cây cô đặc, 
nước ép trái cây và nước ép rau quả, nước ép trái cây tổng hợp và đồ uống khi chơi thể 
thao.  
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(210) 4-2010-13449 (220) 23.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 

(210) 4-2010-13649 (220) 25.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SPRING BEVERAGES PTE LTD   (SG) 

10 Anson Road, #21-07 International 
Plaza, Singapore 079903  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây đóng lọ; hỗn hợp pha trộn của 
nước ép rau và nước ép trái cây (đồ uống); đồ uống từ hoa quả; nước ép trái cây.  

 
 
 

(210) 4-2010-13956 (220) 30.06.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mai Hữu Nghị  
(VN) 
222 ĐX 95, KP 6, P. Hiệp An, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng ô tô; cho thuê xe ô tô; vận chuyển hành khách 

bằng taxi. 
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(210) 4-2010-14370 (220) 05.07.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.   (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California, 91522, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao, bao gồm đồ chơi và trò chơi - cụ thể là, các nhân vật 

hành động và phụ kiện đi kèm; đồ chơi bằng vải lông; bóng bay để chơi; thiết bị được 
bán thành bộ chơi trò chơi đánh bài không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; xe 
cộ đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện tử cầm tay không dùng với màn 
hình hay màn hiển thị ngoài; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài 
hay trò chơi với các tấm thẻ, trò chơi thao tác bằng tay, trò chơi trong nhà và trò chơi 
mục tiêu hành động không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; máy chơi trò chơi 
có màn viđêô hiển thị đứng độc lập không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; 
trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; bồn tắm đồ chơi; đồ chơi để cưỡi; mặt 
nạ đồ chơi đeo mặt bằng giấy; ván trượt; giày trượt băng; đồ chơi phun nước; bóng - cụ 
thể là, bóng chơi trên sân, bóng đá, bóng chày, bóng rổ; găng tay chơi bóng chày; mảng 
bè để bơi dùng cho mục đích giải trí; dụng cụ nổi để người bơi bám và đạp chân dùng 
cho mục đích giải trí; ván lướt sóng; ván nổi dùng khi bơi, dùng cho mục đích giải trí; 
chân nhái để bơi; bộ đồ nướng và nấu ăn đồ chơi; ngân hàng đồ chơi; quả cậu tuyết đồ 
chơi; và đồ trang trí cây thông nô en, không phải là đồ phát sáng và bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2010-15572 (220) 21.07.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và đầu tư phát 
triển Hà Minh Anh  (VN) 
Số 18 quốc lộ 2, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (hàng nội thất, thiết bị văn phòng, 

văn phòng phẩm, đồ điện gia dụng), vật liệu xây dựng, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ dùng cá nhân và gia đình; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, kinh doanh siêu thị, dịch 
vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa đối với các loại hàng hoá bao gồm hàng tiêu dùng, hàng 
tạp hoá, lương thực thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, hàng thời trang, 
trang phục thể thao, đồ trang sức, vàng bạc đá quý, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ 
em, sản phẩm điện tử, điện lạnh, máy tính và thiết bị phụ trợ máy tính, các sản phẩm và 
thiết bị điện tử viễn thông, điện thoại, máy móc và thiết bị văn phòng, máy móc và thiết 
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bị chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm chức năng, thuốc và sản phẩm y tế, vật liệu xây dựng, 
đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
Nhóm 36: Mua bán và môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, san lấp nền móng công trình.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách, hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề; đại lý phát hành xuất bản phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống (do nhà hàng cung cấp).  

 
 

(210) 4-2010-15631 (220) 22.07.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 5.5.19 
(591) Vàng, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hương Quế Xứ 
Quảng  (VN) 
Tổ 51, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 10: Dây nịt bụng, nịt lưng, nịt gối tất cả làm bằng nguyên liệu quế, thảo dược có 

công dụng hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp.  
 

Nhóm 25: Lót giày. 
 
 

(210) 4-2010-15949 (220) 28.07.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) FACEBOOK, INC.   (US) 

1601 South California Avenue, Palo 
Alto, CA 94304, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính được sử 

dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); giao diện lập trình ứng dụng cho phần 
mềm máy tính tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ trực tuyến để kết nối mạng xã hội, xây 
dựng các ứng dụng mạng xã hội và cho phép truy xuất, tải lên, tải về, truy cập và quản lý 
dữ liệu; phần mềm máy tính cho phép tải lên, tải về, truy cập, gửi bài, hiển thị, nhận 
dạng, viết nhật ký, chuyển, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện truyền thông 
điện tử hoặc thông tin qua mạng máy vi tính và mạng thông tin liên lạc.   
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Nhóm 35: Tiếp thị, quảng cáo và quảng cáo xúc tiến bán hàng; nghiên cứu thị trường và 
cung cấp thông tin thị trường; dịch vụ quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của những người 
khác qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; dịch vụ cung cấp thị trường ảo 
(cung cấp các giao dịch thương mại điện tử) qua mạng máy tính toàn cầu để giúp cho 
các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ thực hiện các giao dịch với các doanh nghiệp và 
người tiêu dùng cho mục đích kinh doanh; điều hành thị trường điện tử cho những người 
mua và người bán hàng hoá, dịch vụ trên mạng máy tính toàn cầu cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các phương tiện truyền thông kỹ thuật số; dịch 
vụ từ thiện, cụ thể là quảng cáo nâng cao nhận thức của công chúng về các tổ chức từ 
thiện, làm từ thiện, tình nguyện, công cộng và cộng đồng và các hoạt động nhân đạo; 
cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh có thể tra cứu được từ các mục lục và cơ sở 
dữ liệu trên mạng máy tính và mạng truyền thông ở dạng văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở 
dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe nhìn.                                            

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính, cụ thể là thanh toán và làm khớp các 
giao dịch tài chính qua mạng máy tính và mạng truyền thông; xử lý dữ liệu thanh toán 
hóa đơn cho người sử dụng qua mạng máy tính và mạng truyền thông; dịch vụ chuyển 
tiền điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn; dịch vụ trao đổi tài chính, cụ thể là cung cấp 
tiền ảo được sử dụng bởi các thành viên của một cộng đồng trực tuyến qua mạng máy 
tính và mạng truyền thông; cung cấp thông tin liên quan đến tài chính có thể tra cứu 
được từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và mạng truyền thông ở dạng 
văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe nhìn.  

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu 
trực tuyến; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu, tin nhắn và thông tin; 
cung cấp các diễn đàn trực tuyến để trao đổi về các chủ đề quan tâm chung; cung cấp 
các liên kết truyền thông trực tuyến để giúp người sử dụng truy cập vào các trang web 
nội bộ và toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập vào các địa chỉ web của bên thứ ba qua 
việc đăng nhập toàn cầu; cung cấp phòng tán gẫu (chat room) trực tuyến và dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ truyền phát âm thanh, văn bản và hình 
ảnh qua mạng máy tính hoặc mạng truyền thông khác, cụ thể là tải lên, gửi dữ liệu, hiển 
thị, nhận dạng, và truyền điện tử dữ liệu, thông tin, âm thanh và hình ảnh viđêo; cung 
cấp dịch vụ truy cập vào dữ liệu máy tính trong lĩnh vực nối mạng xã hội, làm quen và 
hẹn gặp gỡ; truyền điện tử dữ liệu thanh toán hoá đơn cho người sử dụng qua mạng máy 
tính và mạng truyền thông; cung cấp thông tin liên quan đến viễn thông có thể tra cứu 
được từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và mạng truyền thông ở dạng 
văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe nhìn.                                                     

 
Nhóm 41: Cung cấp (không phải mua bán) cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử 
và trực tuyến trong lĩnh vực giải trí và trong các lĩnh vực quan tâm chung của các nhóm 
trong trường trung học, đại học, xã hội và cộng đồng; dịch vụ chia sẻ hình ảnh và hình 
ảnh động (xuất bản ảnh kỹ thuật số và viđêo trực tuyến cho phép người sử dụng chia sẻ 
với người khác); cung cấp báo điện tử và trang nhật ký trực tuyến, không thể tải về được 
do người sử dụng tạo ra; dịch vụ xuất bản điện tử cho người khác; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là cung cấp các trò chơi tương tác và các trò chơi nhiều người và một người tham gia qua 
mạng máy tính hoặc mạng truyền thông; cung cấp thông tin về trò chơi máy tính và trò 
chơi điện tử trực tuyến qua mạng máy tính hoặc mạng truyền thông; sắp xếp và tiến hành 
các cuộc thi đấu cho những người chơi trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; tổ chức các 
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cuộc thi và chương trình giải thưởng mang tính khuyến khích được thiết kế để ghi nhận 
nhận, khen thưởng và khuyến khích các cá nhân và các nhóm trong các tổ chức thực hiện 
các dịch vụ tự cải tiến, tự hoàn thành, từ thiện, làm từ thiện, tình nguyện, công cộng và 
cộng đồng và các hoạt động nhân đạo và chia sẻ các sản phẩm sáng tạo; cung cấp thông 
tin liên quan đến giải trí có thể tra cứu được từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng 
máy tính và mạng truyền thông ở dạng văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và 
thông tin nghe nhìn.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể là tạo ra các cộng đồng ảo cho những người sử dụng 
đã đăng ký để tổ chức các nhóm và các sự kiện, tham gia các cuộc thảo luận, và tham gia 
vào mạng xã hội, kinh doanh và cộng đồng; dịch vụ máy tính, cụ thể là lưu trữ các 
phương tiện điện tử cho người khác để tổ chức và điều hành các cuộc họp, các sự kiện và 
các cuộc thảo luận tương tác qua mạng truyền thông; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể 
là lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác, cung cấp dịch vụ ứng dụng 
đặc biệt là các phần mềm để kết nối hoặc tạo thuận lợi cho việc tải lên, tải xuống, 
chuyền, gửi dữ liệu, hiển thị, viết nhật ký, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương 
tiện truyền thông điện tử hoặc các thông tin qua mạng truyền thông; cung cấp dịch vụ 
mạng trực tuyến cho phép người sử dụng chuyển dữ liệu nhận dạng cá nhân và chia sẻ dữ 
liệu nhận dạng cá nhân giữa các địa chỉ web; cung cấp trang web về công nghệ cho phép 
người sử dụng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân chứa thông tin của mạng xã hội và chuyển và 
chia sẻ thông tin đó giữa các địa chi web; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
đã nêu trên có thể tra cứu được từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và 
mạng truyền thông ở dạng văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin 
nghe nhìn; cung cấp ứng dụng phần mềm sử dụng tạm thời không tải về được để nối 
mạng xã hội, tạo ra cộng đồng ảo, và truyền âm thanh, viđêo, hình ảnh, văn bản, đổ họa 
và dữ liệu, dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tùy biến có chứa thông tin, tiểu sử 
cá nhân, âm thanh, viđêô, hình ảnh, văn bản, đồ họa và dữ liệu đặc biệt hoặc do người 
dùng quy định; lưu trữ dữ liệu, thông tin, hình ảnh và các trang web trực tuyến liên quan 
đến thị trường giúp người dùng có thể đăng để bán bất kỳ loại hàng hoá hoặc dịch vụ, và 
người khác có thể xem, mua hàng hoá và yêu cầu dịch vụ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu và nối kết mạng xã hội (dịch vụ nối kết các thành viên cùng 
sở thích trên internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không 
gian và thời gian) và dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ; cung cấp các dịch vụ xã hội và thông tin 
trong lĩnh vực phát triển cá nhân, cụ thể là thực hiện các dịch vụ tự cải tiến, tự hoàn 
thành, từ thiện, làm từ thiện, tình nguyện, công cộng và cộng đồng và các hoạt động 
nhân đạo; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã nêu trên có thể tra cứu được từ 
các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và mạng truyền thông ở dạng văn bản, 
tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe nhìn.   
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(210) 4-2010-16218 (220) 30.07.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh biển, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
294 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho ngành y; thực phẩm cho trẻ em.  
 

Nhóm 29: Nước quả nấu đông; sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); nước mắm.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; gạo; mì ăn liền; nước tương; gia vị.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-16994 (220) 11.08.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Thành Phát   (VN) 
Số nhà 12, ngách 108/351, đường Lĩnh 
Nam, tổ 9, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nước nóng lạnh dùng cho nhà bếp (dùng điện, 

ga, năng lượng mặt trời). 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước, thiết bị làm nước nóng lạnh, nước tinh khiết, nước 
khoáng, các loại đồ uống; đại lý ký gửi thiết bị lọc nước, bình đun nước nóng lạnh.  
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(210) 4-2010-18103 (220) 26.08.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.11; 26.3.4; 25.1.6 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED  (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; bơ thực vật; dầu thực vật dùng để làm 

bánh; bơ thực vật nguyên chất có thể ăn được (đã đun sôi để tách hết nước); dầu cọ; dầu 
thực vật đã hyđrô hóa; quả hạch đã chế biến; hạt điều đã chế biến, đậu phộng đã chế 
biến; bơ đậu phộng; trái cây được bảo quản; nho khô; trái cây đóng hộp; xa-lát (quả); 
khoai tây miếng; thảo mộc đã được bảo quản (không dùng làm gia vị), cụ thể là những 
loại rau cỏ như: rau tía tô, mùi tàu (ngò gai), diếp cá (cây là giấp), kinh giới, húng quế; 
nấm đã được bảo quản; đậu phụ; đậu tươi được bảo quản; albumin dùng cho thực phẩm; 
trứng tươi (dùng làm thực phẩm); sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm 
sữa; phô mai; sữa chua; tôm cua (không còn sống) được bảo quản; sò hến (không còn 
sống) được bảo quản; thực phẩm làm từ cá, thịt được bảo quản; cá được bảo quản; thịt 
gia cầm được bảo quản; thịt thú săn không còn sống được bảo quản; chiết xuất của thịt; 
nước dùng, xúp, thạch hoa quả; mứt ướt; thạch dùng cho thực phẩm; khoai tây rán; trái 
cây đã nấu chín và sấy khô; rau đã nấu chín và sấy khô; củ hành đà được bảo quản; cá 
mòi (xácđin); trứng cá muối (cavia); cà chua nghiền nhuyễn; cà chua đóng hộp; cà chua 
cô đặc; thực phẩm sơ chế từ cà chua; nước dùng làm từ cà chua đã qua sơ chế; cà chua đã 
được bảo quản; bột cà chua; nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua xay; mứt cà chua 
(mứt ướt); cà chua ( đã chế biến để nấu ăn); cà chua sấy khô; đậu hạt đút lò trộn nước 
xốt với thành phần chính là đậu hạt và được sử dụng làm món ăn, không dùng làm gia vị; 
đậu hũ; đậu hũ có nguồn gốc thực vật; đậu đã được bảo quản; đậu tằm đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản để đóng hộp; đậu đỏ đã được bảo quản; hạt đậu nành sấy khô; chế 
phẩm được làm hoàn toàn hoặc chủ yếu từ đậu hũ; đậu được bảo quản; đậu nành được 
bảo quản; thực phẩm chế biến chủ yếu từ đậu nghiền (dạng sệt); đậu hũ làm từ đậu nành; 
sữa đậu nành; sữa đậu nành ở dạng lỏng và đặc; dầu đậu nành dùng làm thực phẩm; đạm 
được chiết xuất từ đậu nành; đậu nành được bảo quản dùng làm thực phẩm; đạm được 
chết suất từ đậu nành; hạt đậu nành đã bảo quản dùng làm thức ăn; dầu tinh khiết chiết 
xuất từ quả minh quyết.     

 
Nhóm 30: Bột mỳ; bánh quy mặn; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; đường phèn dùng cho 
thực phẩm; kẹo; bột nở; nước đá thực phẩm có thể ăn được; chế phẩm của ngũ cốc; bánh 
ngọt; mỳ sợi; mỳ ống; sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; chè; đường; đường nghịch chuyển (hỗn hợp của glucoza và fructoza); 
đường thô; mật đường (tinh chế từ đường); đường nhuyễn; đường mạch nha; cà phê có 
đường; nước mật dùng cho thực phẩm; gạo; bột cọ sagu; tinh bột dùng cho thực phẩm; 
mật ong; nấm men (men rượu bia), bột men làm bánh (bột nở); muối nấu ăn; tương mù 
tạc; giấm; đồ gia vị; nước sốt dùng cho sa lát; nước sốt (trừ nước sốt dùng cho xà lách); 
gia vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu); hương liệu trừ tinh 
dầu; đá dùng cho đồ ăn thức uống, mỳ ăn liền; mỳ ống với sốt cà chua đóng hộp; nước 
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sốt làm từ cà chua; nước sốt cà chua nấm; sốt cà chua; thực phẩm đã được chế biến từ hạt 
đậu (dạng bột); hột cà phê; tương đậu đỏ cay; bột làm từ bột đậu nành (gia vị); bột sắn; 
cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); nước sốt làm từ cây nam việt quất; hạt ca cao thô; 
hạt ca cao chưa chế biến.  

 
Nhóm 31: Lúa (thóc), chưa chế biến; đậu tươi; quả tươi; quả hạch; củ lạc; hạt điều chưa 
qua chế biến (dạng thô); rau cỏ tươi (thảo cỏ vườn tươi); nấm tươi; rau tươi; hạt (ngũ 
cốc); hạt (hạt giống); ngũ cốc hạt chưa gia công, hạt vừng; lúa mạch; cùi dừa khô; mạch 
nha dùng cho ngành bia và rượu; hạt thực vật tươi dạng thô, chưa qua chế biến; cây, thực 
vật; hoa tự nhiên (hoa tươi); hoa khô dùng để trang trí; tôm cua (sống); sò hến, tôm cua 
còn sống; súc vật sống; cá còn sống; thức ăn cho súc vật cảnh; thực phẩm cho động vật; 
sản phẩm phụ của quá trình xử lý hạt ngũ cốc để làm thức ăn nuôi súc vật; ngũ cốc hạt 
chưa gia công; cà chua tươi; đậu tươi; hạt đậu nành tươi; quả minh quyết; cây mía.    

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; nước suối để uống khi ăn cơm; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây; nước ép rau quả (đồ uống); đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi sữa chua đã đông lại); xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm dùng để làm đồ uống; chế 
phẩm dạng viên dùng tạo ga cho đồ uống; bia gừng; bia; nước ép cà chua (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2010-18104 (220) 26.08.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.2.7 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; bơ thực vật; dầu thực vật dùng để làm 

bánh; bơ thực vật nguyên chất có thể ăn được (đã đun sôi để tách hết nước); dầu cọ; dầu 
thực vật đã hyđrô hóa; quả hạch đã chế biến; hạt điều đã chế biến, đậu phộng đã chế 
biến; bơ đậu phộng; trái cây được bảo quản; nho khô; trái cây đóng hộp; xa-lát (quả); 
khoai tây miếng; thảo mộc đã được bảo quản (không dùng làm gia vị), cụ thể là những 
loại rau cỏ như: rau tía tô, mùi tàu (ngò gai), diếp cá (cây là giấp), kinh giới, húng quế; 
nấm đã được bảo quản; đậu phụ; đậu tươi được bảo quản; albumin dùng cho thực phẩm; 
trứng tươi (dùng làm thực phẩm); sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm 
sữa; phô mai; sữa chua; tôm cua (không còn sống) được bảo quản; sò hến (không còn 
sống) được bảo quản; thực phẩm làm từ cá, thịt được bảo quản; cá được bảo quản; thịt 
gia cầm được bảo quản; thịt thú săn không còn sống được bảo quản; chiết xuất của thịt; 
nước dùng, xúp, thạch hoa quả; mứt ướt; thạch dùng cho thực phẩm; khoai tây rán; trái 
cây đã nấu chín và sấy khô; rau đã nấu chín và sấy khô; củ hành đà được bảo quản; cá 
mòi (xácđin); trứng cá muối (cavia); cà chua nghiền nhuyễn; cà chua đóng hộp; cà chua 
cô đặc; thực phẩm sơ chế từ cà chua; nước dùng làm từ cà chua đã qua sơ chế; cà chua đã 
được bảo quản; bột cà chua; nước ép cà chua dùng để nấu ăn; cà chua xay; mứt cà chua 
(mứt ướt); cà chua ( đã chế biến để nấu ăn); cà chua sấy khô; đậu hạt đút lò trộn nước 
xốt với thành phần chính là đậu hạt và được sử dụng làm món ăn, không dùng làm gia vị; 
đậu hũ; đậu hũ có nguồn gốc thực vật; đậu đã được bảo quản; đậu tằm đã được bảo quản; 
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đậu đã được bảo quản để đóng hộp; đậu đỏ đã được bảo quản; hạt đậu nành sấy khô; chế 
phẩm được làm hoàn toàn hoặc chủ yếu từ đậu hũ; đậu được bảo quản; đậu nành được 
bảo quản; thực phẩm chế biến chủ yếu từ đậu nghiền (dạng sệt); đậu hũ làm từ đậu nành; 
sữa đậu nành; sữa đậu nành ở dạng lỏng và đặc; dầu đậu nành dùng làm thực phẩm; đạm 
được chiết xuất từ đậu nành; đậu nành được bảo quản dùng làm thực phẩm; đạm được 
chết suất từ đậu nành; hạt đậu nành đã bảo quản dùng làm thức ăn; dầu tinh khiết chiết 
xuất từ quả minh quyết.    

 
Nhóm 30: Bột mỳ; bánh quy mặn; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; đường phèn dùng cho 
thực phẩm; kẹo; bột nở; nước đá thực phẩm có thể ăn được; chế phẩm của ngũ cốc; bánh 
ngọt; mỳ sợi; mỳ ống; sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; chè; đường; đường nghịch chuyển (hỗn hợp của glucoza và fructoza); 
đường thô; mật đường (tinh chế từ đường); đường nhuyễn; đường mạch nha; cà phê có 
đường; nước mật dùng cho thực phẩm; gạo; bột cọ sagu; tinh bột dùng cho thực phẩm; 
mật ong; nấm men (men rượu bia), bột men làm bánh (bột nở); muối nấu ăn; tương mù 
tạc; giấm; đồ gia vị; nước sốt dùng cho sa lát; nước sốt (trừ nước sốt dùng cho xà lách); 
gia vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu); hương liệu trừ tinh 
dầu; đá dùng cho đồ ăn thức uống, mỳ ăn liền; mỳ ống với sốt cà chua đóng hộp; nước 
sốt làm từ cà chua; nước sốt cà chua nấm; sốt cà chua; thực phẩm đã được chế biến từ hạt 
đậu (dạng bột); hột cà phê; tương đậu đỏ cay; bột làm từ bột đậu nành (gia vị); bột sắn; 
cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); nước sốt làm từ cây nam việt quất; hạt ca cao thô; 
hạt ca cao chưa chế biến. 

 
Nhóm 31: Lúa (thóc), chưa chế biến; đậu tươi; quả tươi; quả hạch; củ lạc; hạt điều chưa 
qua chế biến (dạng thô); rau cỏ tươi (thảo cỏ vườn tươi); nấm tươi; rau tươi; hạt (ngũ 
cốc); hạt (hạt giống); ngũ cốc hạt chưa gia công, hạt vừng; lúa mạch; cùi dừa khô; mạch 
nha dùng cho ngành bia và rượu; hạt thực vật tươi dạng thô, chưa qua chế biến; cây, thực 
vật; hoa tự nhiên (hoa tươi); hoa khô dùng để trang trí; tôm cua (sống); sò hến, tôm cua 
còn sống; súc vật sống; cá còn sống; thức ăn cho súc vật cảnh; thực phẩm cho động vật; 
sản phẩm phụ của quá trình xử lý hạt ngũ cốc để làm thức ăn nuôi súc vật; ngũ cốc hạt 
chưa gia công; cà chua tươi; đậu tươi; hạt đậu nành tươi; quả minh quyết; cây mía.   

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước suối để uống khi ăn cơm; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây; nước ép rau quả (đồ uống); đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi sữa chua đã đông lại); xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm dùng để làm đồ uống; chế 
phẩm dạng viên dùng tạo ga cho đồ uống; bia gừng; bia; nước ép cà chua (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2010-18152 (220) 27.08.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nội Thất Sáng Tạo Việt  (VN) 
45/304F3 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2010-18246 (220) 30.08.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Thắng  (VN)
Khu phố 4, phường Long Phước, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 30: Chế biến hàng nông sản (đã qua chế biến) bao gồm: cà phê, ca cao, tiêu, gạo, 

bột sắn, hạt điều (chế biến dạng bánh kẹo). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2010-19037 (220) 10.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) PATRICK MIRANDAH CO. (S) PTE 

LTD   (SG) 
Robinson Road Post Office, PO Box 
1093, Singapore 902143  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ chuyên nghiệp, tham vấn và tư vấn liên quan tới sở hữu công nghiệp 

và sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện nhãn hiệu; dịch vụ đại diện sáng chế; thiết lập, nộp 
đơn, theo dõi, bảo hộ, duy trì và thực thi quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu trí 
tuệ; li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tra cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ giám 
sát nhãn hiệu; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu 
trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2010-19038 (220) 10.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) PATRICK MIRANDAH CO. (S) PTE 

LTD   (SG) 
Robinson Road Post Office, PO Box 
1093, Singapore 902143  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ chuyên nghiệp, tham vấn và tư vấn liên quan tới sở hữu công nghiệp 
và sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện nhãn hiệu; dịch vụ đại diện sáng chế; thiết lập, nộp 
đơn, theo dõi, bảo hộ, duy tn và thực thi quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu trí 
tuệ; li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tra cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ giám 
sát nhãn hiệu; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở hữu 
trí tuệ.  

 
 
 

(210) 4-2010-19432 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quang Tiến  
(VN) 
Số 58, Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch không nung. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật tư, phụ tùng, máy móc, nguyên liệu ngành giấy, nguyên 
liệu ngành sợi, dệt may, vật liệu, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp, hóa chất công 
nghiệp (trừ hóa chất nhà nước cấm), thiết bị viễn thông, đồ điện gia dụng, thiết bị điện 
công nghiệp, thiết bị sơn ô tô, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sơn, vescni, gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; dịch vụ xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức, tư vấn môi giới xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo (trừ dịch vụ 
quảng cáo thuốc lá). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị ngành cơ khí; dịch vụ 
khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ vận tải 
hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng đường bộ; đại lý bán vé máy bay, tàu hoả; dịch 
vụ làm thủ tục xin cấp visa, hộ chiếu.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước làm sạch môi trường. 

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước, làm sạch môi trường. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh vũ trường, 
bar, phòng karaoke).  
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(210) 4-2010-20472 (220) 29.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Trường Đại học Đông á  (VN) 

63 Lê Văn Long, thành phố Đà Nẵng  
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở. 
 

Nhóm 37: Xây dựng (xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại 
thất); dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công trình.  

 
 

(210) 4-2010-20474 (220) 29.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Trường Đại học Đông á   (VN) 

63 Lê Văn Long, thành phố Đà Nẵng  
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn cho trẻ nhỏ (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2010-20475 (220) 29.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Trường Đại học Đông á   (VN) 

63 Lê Văn Long, thành phố Đà Nẵng  
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn cho trẻ nhỏ (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2010-20476 (220) 29.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Trường Đại học Đông á   (VN) 

63 Lê Văn Long, thành phố Đà Nẵng  
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn cho trẻ nhỏ (do nhà hàng thực hiện).  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
498 

(210) 4-2010-20499 (220) 29.09.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 11.3.18; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) JEONG-KYU LEE   (KR) 

3rd Floor, J & C Building, 304-1, 
Sangsu-dong, Mapo-gu, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây đã qua chế biến, rau được bảo qụản, củ cải muối, dưa chuột muối, 

thức ăn được chế biến từ đậu phụ, thịt gà, dầu bắp dùng cho thực phẩm, dầu ô-liu dùng 
cho thực phẩm, dầu đậu nành dùng cho thực phẩm, dầu cọ dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Mỳ ống khô, mỳ ăn liền, bánh pi-za, bánh donut (bánh rán vòng), sô-cô-la, 
nước xốt cụ thể là: nước xốt cà chua, nước xốt cà-ri, nước xốt mỳ ống, nước xốt mù tạc, 
nước xốt thịt, nước xốt đồ nướng, tương ớt, nước xốt kem trắng, nước xốt teriyaki, nước 
xốt truyền thống phương đông, nước xốt may-o-ne trộn thập cẩm; nước xốt sa-lát, gia vị, 
cà phê hạt rang, cà phê.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống, căng-tin, dịch vụ quán 
bán đồ ăn nhẹ, hiệu bánh mì, quán rượu, quán cà phê, tiệm ăn tự phục vụ, nhà hàng phục 
vụ ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2010-20761 (220) 01.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 18.3.21; 5.7.14 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng, đen 
(731) Thái Phương Dũng  (VN) 

33B Phan Văn Khoẻ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước trái cây; nước giải khát (đồ uống); si rô; nước ép trái cây  

 
 

(210) 4-2010-21027 (220) 06.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH Nam Vương  
(VN) 
8A Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Đỉnh Sáng 

(IPCONSULT.LLC.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
499 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn trong tổ chức cũng như điều 
hành kinh doanh và hỗ trợ việc điều hành quản lý các công việc kinh doanh có liên quan 
đến kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cho thuê nhà ở; cho thuê căn hộ; cho thuê 
các quầy giao dịch cố định trong các toà nhà bất động sản; cho thuê văn phòng; và cho 
thuê cao ốc. 

 
 
 

(210) 4-2010-21028 (220) 06.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH Nam Vương  

(VN) 
8A Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Đỉnh Sáng 

(IPCONSULT.LLC.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn trong tổ chức cũng như điều 

hành kinh doanh và hỗ trợ việc điều hành quản lý các công việc kinh doanh có liên quan 
đến kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cho thuê nhà ở; cho thuê căn hộ; cho thuê 
các quầy giao dịch cố định trong các toà nhà bất động sản; cho thuê văn phòng; và cho 
thuê cao ốc. 

 
 
 

(210) 4-2010-21222 (220) 08.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.1.1; 5.7.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Chi hội sản xuất & kinh 
doanh Chuối La Ba  (VN) 
08 Hoàng Văn Thụ, KP3, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Chuối tươi. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
500 

(210) 4-2010-21575 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh xăngđuých; bánh mì nướng; bánh quy; kem lạnh; bánh ngọt; bánh bao 

nhân mứt đậu; bánh mì; chè xanh; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 

(210) 4-2010-21576 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.    (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Cà rốt (tươi); cải bắp (tươi), cà chua (tươi); ớt ngọt (tươi); mạch nha dùng cho 

ngành bia và rượu; quả dâu tây (tươi); quả chanh; quả dưa (tươi); quả táo (tươi); quả cam 
(tươi).   

 
 

(210) 4-2010-21577 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.    (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép rau (đồ uống); xirô trái cây; cốc-tai (không có cồn); nước giải khát 

sủi bọt làm bằng nước xô đa có hương vị thơm; nước ép cam (đồ uống); xirô dùng cho cà 
phê; nước ép cà chua (đồ uống); nước ép dứa (đồ uống); nước (đồ uống); nước khoáng 
(đồ uống).  
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(210) 4-2010-21578 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.    (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh; hỗ trợ việc kinh doanh; 
thương mại hóa sản phẩm liên quan đến đặc quyền kinh doanh; hỗ trợ việc kinh doanh 
và điều hành kinh doanh trong việc thiết lập và quản lý cửa hàng bán bánh, mứt, kẹo; hỗ 
trợ việc điều hành kinh doanh liên quan đến đặc quyền kinh doanh cửa hàng bán bánh, 
mứt, kẹo; trợ giúp kinh doanh trong việc thiết lập và/hoặc quản lý cửa hàng bán bánh, 
mứt, kẹo; quảng cáo xúc tiến bán hàng hoá và dịch vụ; hãng xuất nhập khẩu hàng hoá; 
dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2010-21989 (220) 20.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nền Tảng  
(VN) 
34E Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường và tiếp thị; tư vấn về quản lý kinh doanh; quảng 
cáo thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ dược phẩm  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị; tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không 
hoạt động tại trụ sở).  

 
 

(210) 4-2010-22003 (220) 20.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu ATS  (VN) 
10/3 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, thiết bị điều hòa không khí, bồn rửa 
chén bát (gắn cố định), vòi hoa sen.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, thiết bị điều hòa không khí, 
bồn rửa chén bát (gắn cố định), vòi hoa sen. 

 
 

(210) 4-2010-22494 (220) 26.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bất động sản Phú Gia   (VN) 
Số 6/75, phố Nguyễn Công Hoan, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; quản lý kinh doanh sân golf, kinh doanh sân golf 

và sân tập golf, mua bán máy móc phục vụ ngành xây dựng, giao thông thủy lợi, thủy 
điện; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại máy móc phục vụ ngành xây dựng, giao 
thông thủy lợi, thủy điện; xuất nhập khẩu hàng hóa; quảng cáo bất động sản. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, bao gồm môi giới bất động sản, định giá bất 
động sản, sàn giao dịch bất động sản; tư vấn, quản lý bất động sản (không bao gồm hoạt 
động tư vấn về giá đất). 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ 
tầng, đường dây và trạm biến áp; xây dựng sân golf, hoàn thiện các công trình xây dựng; 
san lấp mặt bằng; cho thuê máy móc phục vụ ngành xây dựng, giao thông thủy lợi, thủy 
điện.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; giải khát (không bao gồm kinh 
doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar). 

 
 

(210) 4-2010-22589 (220) 26.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.14; 25.5.25 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bột cá Hà Tiên   (VN) 
ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã Hà 
Tiên, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

   

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dùng cho thủy hải sản, gia súc, gia cầm.   
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(210) 4-2010-22651 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Đại 
Thịnh   (VN) 
Lô A tổ 100, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu và buôn bán lương thực, thực phẩm, hoá mỹ phẩm, bánh 

kẹo, rượu, bia, nước giải khát, đồ dùng cho trẻ em và gia đình.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản xuất lương thực, thực phẩm, hoá mỹ phẩm, bánh kẹo, 
rượu, bia, nước giải khát, đồ dùng cho trẻ em và gia đình.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-22716 (220) 28.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn Thương Tín   (VN) 
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, xăng dầu, khí đốt, cao su, kim loại quý, kim loại màu, kim 

loại khác, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, xi măng; gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi, kính xây dựng, phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, hóa chất 
khác, chất dẻo dạng nguyên sinh, thiết bị văn phòng, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, gạo, nông, cà phê; thức ăn, 
thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, lâm sản nguyên liệu khác, nguyên liệu làm thức 
ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đấu giá 
hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường sắt và đường bộ. 
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(210) 4-2010-22759 (220) 28.10.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-22774 (220) 28.10.2010 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Vũ Thành Công  (VN) 
57 ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Khương 
Đình, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh và xúc tiến thương mại; dịch vụ quản lý và hỗ trợ 

điều hành doanh nghiệp; dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ thu thập và quản lý các dữ liệu về sở hữu trí tuệ; quản lý thương mại 
về việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng cáo; văn phòng tuyển dụng 
lao động.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ về sở hữu và quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ 
thuê mua tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; môi giới bất động 
sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; giám sát điều hành 
công việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng; cho thuê 
thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng.  

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; cho thuê xe 
cộ; cho thuê xe chở khách; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; không phải là văn bản quảng cáo; thông tin về lĩnh vực 
giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xắp xếp và tổ chức hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ chuyển 
giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ li-
xăng sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2010-22925 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GREENSEAL PRODUCTS (M) SDN 

BHD   (MY) 
No. 5&7, Jalan 35/10A-Taman 
Perindustrian IKS Mukim Batu Caves-
68100 Kuala Lumpur-Malaysia  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa acrylic (chất dẻo bán thành phẩm); vật liệu để trét, bít; chất gắn mối nối 

dãn nở; vải làm bằng sợi thủy tinh để cách điện, nhiệt; hợp chất chống ẩm trong các tòa 
nhà; vật liệu cách điện, nhiệt; sơn ngăn cách điện, nhiệt; chất tổng hợp hóa chất dùng để 
bít lỗ rò rỉ; hợp chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các tòa nhà; vữa cách nhiệt, điện; 
chế phẩm bít kín dùng cho mối nối; xi; vật liệu để gắn kín không thấm nước. 

 
Nhóm 19: Bitum (nhựa đường); lớp tráng bitum dùng cho mái lợp; sản phẩm chứa bitum 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; xi măng; lớp phủ không 
bằng kim loại dừng trong xây dựng; chất để trát (vật liệu xây dựng); vải địa kỹ thuật 
không dệt dùng trong xây dựng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; lớp gỗ che tường dùng 
trong xây dựng; vữa dùng trong xây dựng; thạch cao; bể bơi, cấu trúc không làm bằng 
kim loại; lớp phủ ngoài tường (không làm bằng kim loại) dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-22926 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) GREENSEAL PRODUCTS (M) SDN 

BHD    (MY) 
No. 5&7, Jalan 35/10A-Taman 
Perindustrian IKS Mukim Batu Caves-
68100 Kuala Lumpur-Malaysia   

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa acrylic (chất dẻo bán thành phẩm); vật liệu để trét, bít; chất gắn mối nối 

dãn nở; vải làm bằng sợi thủy tinh để cách điện, nhiệt; hợp chất chống ẩm trong các tòa 
nhà; vật liệu cách điện, nhiệt; sơn ngăn cách điện, nhiệt; chất tổng hợp hóa chất dùng để 
bít lỗ rò rỉ; hợp chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các tòa nhà; vữa cách nhiệt, điện; 
chế phẩm bít kín dùng cho mối nối; xi; vật liệu để gắn kín không thấm nước.   

 
Nhóm 19: Bitum (nhựa đường); lớp tráng bitum dùng cho mái lợp; sản phẩm chứa bitum 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; xi măng; lớp phủ không 
bằng kim loại dừng trong xây dựng; chất để trát (vật liệu xây dựng); vải địa kỹ thuật 
không dệt dùng trong xây dựng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; lớp gỗ che tường dùng 
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trong xây dựng; vữa dùng trong xây dựng; thạch cao; bể bơi, cấu trúc không làm bằng 
kim loại; lớp phủ ngoài tường (không làm bằng kim loại) dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-22927 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GREENSEAL PRODUCTS (M) SDN 

BHD    (MY) 
No. 5&7, Jalan 35/10A-Taman 
Perindustrian IKS Mukim Batu Caves-
68100 Kuala Lumpur-Malaysia   

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu nhôm; chất màu gốm; sơn diệt khuẩn; mát tít dầu (xi măng pha 

trong dầu để láng mặt tường); chất phủ dùng cho lớp nỉ lợp nhà (sơn); sơn phủ; sơn; sơn 
chống gỉ, chống bẩn; sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại.  

 
Nhóm 17: Nhựa acrylic (chất dẻo bán thành phẩm); vật liệu để trét, bít; chất gắn mối nối 
dãn nở; vải làm bằng sợi thủy tinh để cách điện, nhiệt; hợp chất chống ẩm trong các tòa 
nhà; vật liệu cách điện, nhiệt; sơn ngăn cách điện, nhiệt; chất tổng hợp hóa chất dùng để 
bít lỗ rò rỉ; hợp chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các tòa nhà; vữa cách nhiệt, điện; 
chế phẩm bít kín dùng cho mối nối; xi; vật liệu để gắn kín không thấm nước.   

 
 

(210) 4-2010-23067 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dong Myung 
Construction  (VN) 
Kho 09, đường 09, khu công nghiệp 
Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; linh kiện, chi tiết của máy may; ròng rọc kép (linh kiện, chi tiết 

máy may); pa lăng (linh kiện, chi tiết máy may). 
 
 

(210) 4-2010-23088 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thiết 
kế thời trang Hoàng Vy  (VN) 
353 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
507 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày dép; mua bán nón thời trang; mua 
bán túi sách thời trang.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-23148 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 

COMPANY LIMITED   (JP) 
2-18-19, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, 
Aichi 460-0003, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin về quản lý bảo 

vệ môi trường.  
 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ thu phí cầu đường, tư vấn về thu phí đường bộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và giám sát sửa chữa đường; tư vấn xây 
dựng và xây dựng công trình dân dụng; tư vấn sửa chữa và giám sát sửa chữa đường; vận 
hành, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và 
thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị chiếu sáng chạy điện; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị điều khiển và phân phối năng lượng điện; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy phát điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các động cơ điện; tư vấn việc vận 
hành, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; dịch vụ làm sạch đường.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cung cấp thông tin về vận tải bằng xe cộ; cung cấp thông 
tin về tình trạng vận chuyển du lịch; tư vấn hoạt động chuyên chở bằng xe cộ; cung cấp 
thông tin về vận chuyển trên đường và thông tin giao thông vận tải; dịch vụ bãi đỗ xe; 
dịch vụ trông nom xe ở bãi đỗ xe.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế các loại máy móc, thiết bị và dụng cụ (bao gồm cả 
các bộ phận của chúng) hoặc bao gồm các hệ thống của chúng; thiết kế máy móc và thiết 
bị viễn thông và các dịch vụ tư vấn liên quan đến các thiết kế này.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2010-23149 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.7.24; 1.15.23; 24.15.21 
(591) Đen, xám nhạt 
(731) CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 

COMPANY LIMITED   (JP) 
2-18-19, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, 
Aichi 460-0003, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin về quản lý bảo 

vệ môi trường.  
 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ thu phí cầu đường; tư vấn về thu phí đường bộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và giám sát sửa chữa đường; tư vấn xây 
dựng và xây dựng công trình dân dụng; tư vấn sửa chữa và giám sát sửa chữa đường; vận 
hành, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và 
thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị chiếu sáng chạy điện; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị điều khiển và phân phối năng lượng điện; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy phát điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các động cơ điện; tư vấn việc vận 
hành, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; dịch vụ làm sạch đường.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cung cấp thông tin về vận tải bằng xe cộ; cung cấp thông 
tin về tình trạng vận chuyển du lịch; tư vấn hoạt động chuyên chở bằng xe cộ; cung cấp 
thông tin về vận chuyển trên đường và thông tin giao thông vận tải; dịch vụ bãi đỗ xe; 
dịch vụ trông nom xe ở bãi đỗ xe.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế các loại máy móc, thiết bị và dụng cụ (bao gồm cả 
các bộ phận của chúng) hoặc bao gồm các hệ thống của chúng; thiết kế máy móc và thiết 
bị viễn thông và các dịch vụ tư vấn liên quan đến các thiết kế này.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2010-23158 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Trắng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện Máy - Điện 
Lạnh Hoàng Linh  (VN) 
190 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim.  
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, điện ảnh.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, máy điều hòa không khí.  
 

Nhóm 12: Xe máy, ô tô  
 

Nhóm 14: Kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ.  
 

Nhóm 16: Giấy, hàng hóa làm bằng giấy, văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt, cách âm, cao su.  
 

Nhóm 18: Da động vật, da sống dùng làm va li và túi xách 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất: Bàn, ghế, tủ, giường, giá, kệ (bằng gỗ).  
 

Nhóm 21: Nồi (không dùng điện), xoong (không dùng điện), chảo (không dùng điện), 
xô. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép da các loại.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, vật liệu trải sàn, giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Thiết bị dùng trong thể dục thể thao.  

 
Nhóm 29: Thịt ; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống). 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn. 

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau tươi, quả tươi, hoa tươi. 

 
Nhóm 32: Bia và đồ uống không cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa; sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt.đường 
ống. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải. 

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
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Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống; đặt chỗ khách sạn cho khách du lịch.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh, chăm sóc sắc đẹp. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tang lễ. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-23213 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(731) Công ty cổ phần MCM Việt 

Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 165, Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị dùng để cung cấp nước; phụ tùng điều chỉnh 

dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường 
ống dẫn nước; thiết bị hong khô tay dùng cho phòng rửa; vòi hoa sen; dụng cụ và thiết bị 
vệ sinh, bồn tắm; chậu rửa là thiết bị của phòng tắm không bằng kim loại; vòi chống tóe 
nước; vòi nước; vòi phun nước; bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh; nhà vệ sinh có thể mang 
đi được.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23214 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc Tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 
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(210) 4-2010-23215 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc Tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 

(210) 4-2010-23216 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc Tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 

(210) 4-2010-23217 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quốc Tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 
 

(210) 4-2010-23218 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc Tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 
 

(210) 4-2010-23219 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quốc Tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 
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(210) 4-2010-23260 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) WONG LO KAT LIMITED  (HK) 

Unit 3806-10, 38th Floor, Cosco Tower, 
Grand Millennium Plaza, No. 183 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; 
nước quả nấu đông dùng cho thực phẩm; mứt; mứt quả; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; 
dầu và mỡ có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Chè (trà) hoặc chè (trà) thảo dược; cà phê; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bộ cọ 
sagu; chất thay thế cà phê; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và 
bánh, mứt, kẹo; nước đá có thể ăn được, chất kết dính dùng cho đá thực phẩm, bột dùng 
cho đá thực phẩm; mật ong; mật đường; bột nở; muối dùng để nấu ăn, muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; tương mù tạc; dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá dùng cho đồ ăn và 
thức uống, băng tự nhiên hoặc nhân tạo.  

 
Nhóm 32: Đồ uống (không chứa cồn); chế phẩm làm đồ uống; bia; nước khoáng (đồ 
uống) và nước có ga; đồ uống khai vị (không có cồn); nước táo lên men; cốc-tai (không 
có cồn); mật trái cây (không có cồn); chiết xuất của trái cây (không có cồn); đồ uống 
trên cơ sở mật ong (không có cồn); nước cơvát - một loại giải khát hơi chua của Nga (đồ 
uống không có cồn); đồ uống từ trái cây (không chứa cồn) và nước ép trái cây (không 
chứa cồn); xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm dùng để làm nước có ga; tinh dầu để sản 
xuất đồ uống; chiết xuất của cây hoa bia dùng để sản xuất bia; chế phẩm dùng để làm 
rượu mùi; chế phẩm dùng làm nước khoáng. 

 
Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia).  

 
 
 

(210) 4-2010-23282 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Tạ Hồng Lê  (VN) 
436/29 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ cắm, bóng đèn trang trí, đèn và bộ đèn điện.  
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(210) 4-2010-23339 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng đồng 

(540) 

 
(731) RUDOLF LIETZ, INC.    (PH) 

142 Legaspi St., Legaspi Village, Makati 
City, Metro Manila, Philippines.   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xuất nhập khẩu các loại hàng hóa sau: sản phẩm thực vật, 

mỡ và dầu động vật và các sản phẩm tách từ chúng, thực phẩm chế biến, sản phẩm của 
ngành công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp liên quan như hóa chất hữu cơ, 
các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chất chứa anbumin và các sản phẩm hóa chất 
khác, sản phẩm gốm sứ, kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản, máy và 
trang thiết bị cơ khí và các bộ phận của chúng, máy, thiết bị và dụng cụ kỹ thuật, các bộ 
phận và phụ tùng của chúng, và các mặt hàng khác gồm có đèn và bộ đèn, kể cả đèn pha 
và đèn sân khấu và bộ phận của chúng, biển để tên được chiếu sáng, biển hiệu được 
chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2010-23363 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) NSE PRODUCTS, INC.    (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-23560 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A3.4.4; 3.4.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, da cam 
(731) Xí nghiệp Hưng Định  (VN) 

Lô A77, Phạm Văn Đồng, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2010-23612 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.11.3; A26.11.9; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đàm 

Duy Tân   (VN) 
65A ấp Chùa Ông, đường Liên Tỉnh 25, 
phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu nhớt, gas.  

 
 

(210) 4-2010-23707 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phẫu thuật và y tế, cụ thể bộ dụng cụ gồm kẹp cầm máu, chất đông 

máu dùng cho người (là một thành phần của bộ dụng cụ trên), ống tiêm và đầu ống tiêm, 
và các dụng cụ sử dụng với các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2010-23782 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.11.1; 7.1.6 
(731) TAT MING WALLPAPER COMPANY 

LIMITED  (HK) 
16th floor, Kwan Chart Tower, 6 
Tonnochy Road, Wan Chai, Hongkong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt và các sản phẩm dệt bao gồm: ga trải giường; khăn trải bàn; vải dán 

tường để trang trí (không phải vật liệu xây dựng); rèm; vải dùng để bọc nệm; tấm dán 
tường bằng vải dùng để trang trí.  

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; chiếu; thảm lau chân; tấm lót sàn (dùng để trải trên bề mặt sàn 
nhà); giấy dán tường (không phải vật liệu xây dựng).  
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(210) 4-2010-23783 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.6 
(731) B.D. BAGGIES LTD.   (US) 

112, Capitol Trail, DE-19711 Newark - 
Delaware (U.S.A)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao; đồ khoác ngoài; đồ dệt/đan 

(trang phục thời trang); khăn; thắt lưng; găng tay (tất cả là đồ thời trang).  
 
 
 
 

(210) 4-2010-23784 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A15.3.3 
(731) B.D. BAGGIES LTD.   (US) 

112, Capitol Trail, DE-19711 Newark - 
Delaware (U.S.A)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thể thao; đồ khoác ngoài; đồ dệt/đan 

(trang phục thời trang); khăn; thắt lưng; găng tay (tất cả là đồ thời trang).  
 
 
 

(210) 4-2010-23826 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van nước (dùng để điều chỉnh mức nước, áp suất nước), bình nóng 
lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh). 
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(210) 4-2010-23827 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van nước (dùng để điều chỉnh mức nước, áp suất nước), bình nóng 
lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh). 

 
 
 

(210) 4-2010-23828 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Thiên Minh  (VN) 
Số nhà 33, ngõ 104, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem chống nắng, 
nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2010-23830 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.13.1 (540) 

  

(731) Phạm Mỹ Nhung   (VN) 
75a/28/39 ngõ Văn Hương, Tôn Đức 
Thắng, Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ đựng dùng 

cho nhà bếp; giá để dao dùng cho bàn ăn; đồ đựng dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2010-23841 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.1.1; A5.1.5; A5.1.16 
(731) JYA TYI ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
No. 31, Chengkung 1st. Road, Pingshan 
Li, Nantou City, Nantou Hsien, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất để phủ ngoài; chất phủ chống nước; chất phủ chống mài mòn; chất phủ 

(sơn) epoxy; chất phủ chống nóng; chất phủ chống lửa. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-23884 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.2; A3.9.24 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại dịch vụ Khánh 
Ngân   (VN) 
54 Trần Tử Bình, phường Phú Cường, thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23885 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại dịch vụ Khánh 
Ngân   (VN) 
54 Trần Tử Bình, phường Phú Cường, thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2010-23932 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu và xây 
dựng Tam Việt  (VN) 
127B, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp; phụ gia cho bê tông và xi măng; 

chất chống thấm cho bê tông; chất bảo vệ bê tông, chất phục hồi chất lượng cho bê tông. 
 
 

(210) 4-2010-23941 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A8.1.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Diamond 
Food Việt Nam   (VN) 
Km số 6, quốc lộ 39A, xã Trung Hưng, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2010-23942 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 5.9.14; 5.9.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Diamond 
Food Việt Nam   (VN) 
Km số 6, quốc lộ 39A, xã Trung Hưng, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2010-23979 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 24.13.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Mao Bảo Việt 

Nam   (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Long 
Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm dùng để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); chất làm sạch bình đựng nước; chất làm sạch máy giặt; xà phòng khử trùng.  

 
 

(210) 4-2010-23990 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15 
(731) SHANDONG HENGFENG RUBBER & 

PLASTIC CO., LTD.    (CN) 
Dawang Economic and Technological 
Development Zone, Dongying City, 
Shandong, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp dùng cho bánh xe cộ; lốp bánh xe; săm lốp ô tô; túi dụng cụ để sửa chữa 

săm xe; lốp xe đạp; săm dùng cho lốp xe bơm hơi; chốt chống trượt dùng cho lốp; miếng 
vá bằng cao su dính để vá săm xe; săm xe đạp; lốp dùng cho máy bay.  

 
 

(210) 4-2010-24153 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) COREN CO., LTD    (KR) 

56-1 Nowon 3GA, Bukgu, Daegu, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; thiết bị nấu ăn bằng điện; chảo rán bằng điện; bình nước nóng 

bằng điện; lò nướng bánh bằng điện; ấm đun nước bằng điện. 
 

Nhóm 21: Chảo nhôm; chảo kép bằng nhôm đúc; chảo bằng thép không gỉ; nồi bằng 
thép không gỉ (tất cả không dùng điện).  

 
 

(210) 4-2010-24200 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(731) HONG KONG ANYWALK 

INTERNATIONAL FASHIONS 
LIMITED    (HK) 
Flat/Rm 1002, 10/F, Harbour CRYSTAL 
Centra, 100 Granville Rd, Tst Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 14: Hộp làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ nữ trang (hộp tráp nhỏ); đồ trang 
sức bằng bạc; kẹp cavát; đồ trang sức (đồ kim hoàn); nhẫn (đồ trang sức); đồ trang sức 
bằng kim loại quý (dùng với giầy); huy hiệu bằng kim loại quý; tượng bằng bạc; đồng hồ 
đeo tay.  

 
Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ; túi xách học sinh; túi đeo lưng; túi mua hàng; túi 
du lịch; cặp tài liệu; hòm (rương) đựng hành lý; túi quần áo dùng để đi du lịch; va li; «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo vét (quần áo); giầy để chơi thể thao; giày dép; tất; ủng (giày); 
mũ; quần áo dệt kim; găng tay (quần áo); dây thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2010-24265 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Hội nghề đúc Phước Kiều  (VN) 
Thôn Thanh Chiêm, xã Điện Phương, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 06: Chuông nhà thờ bằng đồng, tượng bằng đồng. 
 

Nhóm 11: Lồng đèn bằng đồng. 
 

Nhóm 15: Cồng bằng đồng, chiêng bằng đồng. 
 

Nhóm 21: Lư hương bằng đồng. 
 
 

(210) 4-2010-24324 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE TIMKEN COMPANY   (US) 

1835 Dueber Avenue, S.W. Canton, Ohio 
44706 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép cacbon và thép hợp kim dạng thỏi, cán thô, rèn, phôi, thanh, ống, hoặc 

dạng dây, và các thành phần của thép carbon và thép hợp kim đã được gia công trên 
máy, rèn, nặn hoặc cắt.  

 
Nhóm 07: ổ bi (ổ lăn) đũa; ổ trượt trơn hình cầu; ổ bi (vòng bi); ổ trục chống ma sát; ổ 
trục động cơ; ổ trục hiệu suất cao; ổ trục chính xác; ổ trục dùng cho máy công cụ; ổ trục 
tích hợp; khối mang đỡ tích hợp; ổ trục dùng trong hàng không vũ trụ; ổ trục và bộ phận 
của chúng, cụ thể là ống lót, ổ côn, con lăn, bi, miếng đệm, vòng kẹp, lồng và tấm chắn; 
thân ổ trục, vỏ bọc ổ trục, tấm chắn ổ trục, và các bộ phận dùng cho thân ổ trục; vòng bịt 
kín và vòng chịu mòn bịt kín (bộ phận của máy); hộp ngõng trục, vỏ bọc hộp ngõng trục, 
tấm chắn hộp ngõng trục, vòng đệm hộp ngõng trục, và các bộ phận dùng cho hộp ngõng 
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trục; tấm chắn dùng cho thiết bị cung cấp chất bôi trơn (bộ phận của máy); trục vít và 
bánh răng, hộp truyền động của động cơ, đá mài dùng cho máy, ụ trước (máy công cụ), 
trục máy, bánh xe và ròng rọc; dụng cụ tra dầu mỡ cho ổ bi đũa, xích, đường dẫn thẳng, 
bánh răng, vòng bịt kín và máy (bộ phận của máy); bạc lót (hai nửa) chính xác và vòng 
bịt kín máy được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và ô tô để hỗ trợ cho việc 
trượt, lăn và nâng chuyển động của máy móc, tất cả các bộ phận củạ máy; các bộ phận 
của máy bay và thuyền, cụ thể là, ổ trục và bộ phận của chúng, cụ thể là, ống lót, ổ côn, 
con lăn, bi, miếng đệm, vòng kẹp, lồng và tấm chắn, mayơ rôto; động cơ tuốc bin, bình 
khí, hộp truyền động, bộ phận truyền động hàng không và vật đúc; cánh tuabin, bánh xe 
máy nén khí, cánh máy nén khí, bánh răng, trục, buồng đốt, ổ gánh, tay hãm và bệ máy.  

 
Nhóm 12: Các bộ phận của xe cộ trên mặt đất, cụ thể là, ổ trục và bộ phận của chúng, cụ 
thể là ống lót, ổ côn, con lăn, miếng đệm, vòng kẹp lồng và tấm chắn; thân ổ trục, vỏ bọc 
ổ trục, tấm chắn ổ trục, và các bộ phận dùng cho thân ổ trục; hộp ngõng trục, vỏ bọc hộp 
ngõng trục, tấm chắn hộp ngõng trục, vòng đệm hộp ngõng trục, và các bộ phận dùng 
cho hộp ngõng trục; tấm chắn dùng cho thiết bị cung cấp chất bôi trơn cho xe cộ trên 
mặt đất; phanh và hệ thống phanh và bộ phận của chúng; trục vít và bánh răng; hộp 
truyền động của động cơ; hộp truyền động để phân chia mô men quay động cơ giữa mặt 
trước trục và trục sau của xe có động cơ tải trọng lớn, bộ chia mô men quay của động cơ 
và bộ ắc quy mô men quay cho xe có động cơ tải trọng lớn, và các bộ phận cấu thành 
của các bộ phận này; trục xe có động cơ; bánh xe và các thiết bị đa trục, và các bộ phận 
kết cấu của chúng.  

 
 

(210) 4-2010-24346 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc 
(731) LALU CONCEPTS PTE LTD  (SG) 

No. 10Q Enterprise Road, Enterprise 10, 
Singapore 629841  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (quần áo), thắt lưng da (quần áo), coocxê ngoài, áo choàng ngoài, 

bộ áo liền quần (quần áo) áo thầy tu (áo cà sa); áo vét (quần áo); quần bò (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo), xà cạp; quần áo mặc 
trong bằng vải lanh; áo khoác ngoài; quần lót, áo sợi đan chui đầu (áo pulove); quần áo 
may sẵn; lớp lót may sẵn (bộ phận của quần áo); khăn quàng; phần trước của áo sơ mi 
(nhất là phần trước cửa sơ mi trắng đứng đắn có hồ cúng); cầu vai cửa áo sơ mi; áo sơ 
mi; khăn choàng vai; váy; áo va rơi (quần áo); quần áo bó sát người; quần dài; áo gilê; áo 
lót; quần áo, đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh 
vực quần áo, phụ kiện quần áo, thiết kế quần áo, đồ đi chân và đội đầu, trang sức, đồng 
hồ, kính mắt, đồ da, túi xách, ví và túi đựng, cung cấp dịch vụ quảng cáo và tiếp thị từ cơ 
sở dữ liệu máy tính trực tuyến, dịch vụ gom hàng giúp người tiêu dùng thuận tiện trong 
việc xem và mua các hàng hóa chung từ trang web trên mạng internet, dịch vụ gom hàng 
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giúp người tiêu dùng thuận tiện trong việc xem và mua quần áo, đồ phụ kiện và hàng hóa 
chung từ catalog bằng cách đặt hàng qua thư hay bằng các phương tiện viễn thông, 
chương trình khuyến khích mua hàng bằng thẻ khách hàng trung thành để xúc tiến dịch 
vụ bán lẻ các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang và các mặt hàng tương tự. 

 
 

(210) 4-2010-24381 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Toàn Cầu   (VN) 
Số 99 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện; than đá; nến.  
 

Nhóm 06: Quặng kim loại; khóa bằng kim loại (không chạy điện); két sắt an toàn.  
 

Nhóm 14: Vàng, bạc, kim cương, đá mã não, hồng ngọc (tất cả là đồ trang sức); đồng hồ 
đeo tay.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu khoáng sản; dịch vụ môi giới và xúc tiến 
thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; dịch vụ môi giới mua bán doanh nghiệp và tư vấn mua bán doanh nghiệp (không 
bao gồm pháp lý); dịch vụ đại lý phát hành sách, báo, tạp chí; dịch vụ siêu thị và cửa 
hàng bán lẻ, ký gửi: điện máy (bàn là, quạt điện, máy phát điện, máy xây dựng), lương 
thực, thực phẩm, hàng may mặc, hàng tiêu dùng gia đình (bình đựng nước, xô chậu, ấm 
chén, dụng cụ nhà bếp).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ 
định giá tài sản doanh nghiệp; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng điện thoại cố định và di động; dịch vụ truyền nhắn tin; 
dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình vô tuyến, cáp và vệ tinh; dịch vụ cho thuê đường 
truyền internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê xe, tàu thuyền; dịch vụ cho 
thuê kho bãi; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ phân phối nước.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ gia công khoáng sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện, hội 
nghị, hội thảo, lễ hội (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ tổ chức các cuộc thi 
trong các lĩnh thể thao, văn hoá nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ xuất bản 
sách, báo, tạp chí.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và lập trình trang web; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn và thiết kế kiến trúc; dịch vụ thăm dò 
khoáng sản; dịch vụ thiết kế bao bì và kiểu dáng sản phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện, dịch vụ phòng khám chữa bệnh, dịch vụ tư vấn về dược 
phẩm; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thiết kế phong cảnh, dịch vụ diệt trừ động thực vật 
có hại (trong nông nghiệp).  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý dân sự, hình sự; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ 
tranh tụng; dịch vụ điều tra cho cá nhân; dịch vụ người bảo vệ, vệ sỹ; dịch vụ đăng ký 
tên miền (trong lĩnh vực pháp lý). 

 
 

(210) 4-2010-24404 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.05.2011 
(300) 2010010812 17.06.2010 MY 

(531) 2.5.1; A2.5.23 
(591) Đen, nâu nhạt, vàng, tím, đỏ, xanh nước 

biển, xanh lá cây, da cam, xanh da trời 
(731) INTELLIGENT MENTAL - 

ARITHMETIC SDN.BHD (662393-K)  
(MY) 
No 23A, 25A, Jalan Kebudayaan 16, 
Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor 
Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh doanh, quản trị kinh doanh; mua 

bán các đồ dùng cho ngành giáo dục.  
 
 

(210) 4-2010-24405 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.5.1; A2.5.23 
(591) Đen, nâu nhạt, vàng, tím, đỏ, xanh nước 

biển, xanh lá cây, da cam, xanh da trời 
(731) INTELLIGENT MENTAL - 

ARITHMETIC SDN.BHD (662393-K)  
(MY) 
No 23A, 25A, Jalan Kebudayaan 16, 
Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor 
Bahru, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và hướng dẫn hội nghị, tổ chức và hướng dẫn hội thảo chuyên đề, tổ 

chức và điều khiển hội thảo (đào tạo), thư viện lưu động; dịch vụ giáo dục giảng dạy; 
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thông tin về lĩnh vực giáo dục; thi cử học đường; xuất bản phẩm điện tử; trường mẫu 
giáo; tổ chức cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; đào tạo thực hành; giáo dục thể chất; dạy 
học mỹ thuật; xuất bản sách; xuất bản sách, tạp chí điện tử trực tuyến, giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2010-24498 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tranh ghép vải 
Huyền Chi   (VN) 
Nhà B11, tập thể Trung Ương Đoàn, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Tranh làm bằng vải, tranh ghép từ vải, vải dùng để ghép tranh, vải dùng để vẽ 

tranh. 
 
 

(210) 4-2010-24510 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(731) ZHEJIANG WUFANGZHAI 
INDUSTRY CO., LTD   (CN) 
No.2, Zhongshan Road, Jiaxing City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao nhân gạo; mì ăn liền; mì dẹt; bánh trung thu; phở; bánh quy; bánh 

mỳ kẹp thịt (hamburger); bánh mỳ; bánh ngọt; gạo; bột mỳ trắng và mịn; bánh kếp 
Trung Quốc; món ravioli (bột trộn thịt và pho mát); bánh chay Trung Quốc (thường ăn 
vào ngày 15 tháng 1 âm lịch lễ hội đèn lồng); bánh pútđinh Trung Quốc; đồ ăn trưa đựng 
trong hộp; đá lạnh có thể ăn được; thỏi kem lạnh; đồ uống sôcôla với sữa (thành phần 
chủ yếu là sôcôla); chè; đồ uống trên cơ sở chè; đường; sirô rỉ đường (có màu vàng); 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; bột men thực phẩm; đồ 
gia vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu). 

 
 

(210) 4-2010-24539 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, xám 
(731) Công ty TNHH Chìa Khóa Công 

Nghệ   (VN) 
355/45B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 09: Bảng điện tử; hệ thống mành rèm tự động dùng điện; dây phơi tự động điện; 
hệ thống cửa tự động (sử dụng điện năng); khóa cửa điện tử; thiết bị hẹn giờ và nhắc việc 
bằng giọng nói; máy chấm công; thẻ dùng cho mục đích nhận dạng bằng sóng vô tuyến 
(thẻ RFID); cổng tự động (sử dụng điện năng); thiết bị điện tử điều khiển không gian; 
hàng rào điện tử; thiết bị cảm biến dùng để kiểm soát điều kiện sống (kiểm soát nhiệt độ, 
độ ẩm, độ sạch của không khí); thiết bị điện tử điều khiển việc cho cá ăn tự động và cung 
cấp oxy cho cá; thiết bị điện tử điều khiển việc cung cấp thức ăn tự động cho vật nuôi 
trong nhà; pin dùng năng lượng mặt trời; camera; thiết bị báo động; thiết bị điện để giám 
sát; thiết bị tiết kiệm năng lượng; thiết bị điều khiển hệ thống điện; thiết bị điện gia dụng 
như: ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện bộ đóng mạch; rơ le điện; hộp nối đầu 
dây điện; dây điện; ba-lát (ballast); các loại rơle bảo vệ; bộ đổi tín hiệu; biến áp; biến 
dòng; các loại bo mạch bảo vệ; các thiết bị điện và điện tử (dùng để cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra) cụ thể là: thiết bị điện tử kiểm soát lối đi sử dụng bằng tia hồng ngoại; các thiết 
bị điện và điện tử (dùng để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh) cụ thể là: thiết 
bị ghi hình dùng để truyền hình; thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm bình cứu hỏa); 
vòi bơm nước cứu hoả; máy bơm nước cứu hỏa; phao cứu sinh; thiết bị bảo vệ tự động; 
thiết bị tự động hóa (thiết bị điện tử có thể lập trình - PLC).  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng cầu đường; xây dựng khu du lịch; 
văn phòng; trung tâm thương mại; siêu thị; khu triển lãm; thi công hệ thống điện; hệ 
thống cấp, thoát nước; giám sát công tình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa hệ thống thang máy; lắp đặt và sửa chữa hệ thống báo cháy; lắp đặt thiết 
bị viễn thông; lắp đặt và sửa chữa hệ thống báo trộm, hệ thống camera quan sát; trang trí 
nội thất. 

 
 

(210) 4-2010-24550 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Tổng công ty Tín Nghĩa  (VN) 

Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dùng trong xây dựng; gạch ngói; xi măng; đá xây dựng; đá ốp lát; đá 

granite.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; hàng mộc gia dụng: kệ gỗ, giá gỗ, tủ gỗ, bàn ghế gỗ; hàng thủ 
công mỹ nghệ bằng gỗ.  

 
Nhóm 30: Cà phê; tiêu (gia vị); gạo; mì lát (sắn lát); bắp (ngô); ngũ cốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy tính; mua bán máy móc; mua bán phương tiện vận tải; mua bán 
phụ tùng và linh kiện phương tiện vận tải; mua bán hàng nông sản; mua bán hàng lâm 
sản; mua bán hàng thủy hải sản; mua bán lương thực; mua bán thực phẩm chế biến, mua 
bán nguyên vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng may mặc; 
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mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán đồ dùng gia đình; mua bán phụ liệu hóa chất; 
mua bán vật tư thiết bị phục vụ sản xuất; mua bán xăng dầu; mua bán dầu mỡ bôi trơn; 
mua bán khí đốt; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ 
đấu thầu; dịch vụ lập tổng dự toán công trình; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
thương mại và quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Cho thuê sạp chợ (cho thuê ki-ốt, quầy hoặc gian hàng để bán trong chợ); cho 
thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; cho thuê nhà xưởng; mua bán bất động sản; cho thuê 
bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đấu giá bất động sản; sàn 
giao dịch bất động sản; lập dự án đầu tư; đại lý bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng dành cho gia đình; dịch vụ tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ khai thuê hải quan.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng; xây dựng khu dân cư; xây dựng cầu đường; xây dựng 
công trình dân dụng; xây dựng khu công nghiệp; xây dựng chợ; giám sát thi công công 
trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai 
thác khoáng sản; cho thuê thiết bị thi công cơ giới..  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là: dịch vụ điện thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ 
nhắn tin; dịch vụ truyền bản fax; cung cấp dịch vụ internet; dịch vụ truyền số liệu điện 
tử; tư vấn về lĩnh vực viễn thông; dịch vụ gia tăng trên mạng điện thoại di động và 
internet.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa; đại lý tàu biển; 
giao nhận hàng quốc tế và nội địa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ tổ chức chuyến du 
lịch; dịch vụ hoa tiêu hàng hải; cho thuê xe phục vụ ngành du lịch; dịch vụ cảng biển; 
trạm dừng chân cho phương tiện giao thông và khách; dịch vụ cho thuê cảng; dịch vụ 
cho thuê cầu cảng; dịch vụ bưu chính cụ thể là: chuyền phát thư từ, chuyển phát bưu 
phẩm, chuyển phát bưu kiện, phân phát báo chí, tư vấn về lĩnh vực bưu chính; (các dịch 
vụ của đại lý bưu điện).  

 
Nhóm 40: Gia công hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ xử lý chất thải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về bất động sản; dịch vụ sân 
golf, dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo nhằm mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ vui chơi giải trí như câu lạc bộ vui chơi giải trí; câu 
lạc bộ thể dục thể thao; trung tâm thể dục thể thao.   

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế công trình 
công nghiệp; kiểm tra và chứng nhận kiểm định chất lượng công trình xây dựng; dịch vụ 
cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sửa chữa phần mềm máy vi tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; 
dịch vụ tư vấn môi trường; dịch vụ đánh giá và báo cáo về môi trường; lập dự án đầu tư..  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn uống; quán cà phê giải khát; 
cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
528 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ mát xa; dịch vụ xông hơi; dịch vụ thẩm mỹ; 
nhà nghỉ dưỡng; vật lý trị liệu; dịch vụ trồng cây công nghiệp; trồng cây cao su. 

 
 

(210) 4-2010-24551 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ 
(731) Tổng công ty Tín Nghĩa   (VN) 

Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dùng trong xây dựng; gạch ngói; xi măng; đá xây dựng; đá ốp lát; đá 

granite.    
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; hàng mộc gia dụng: kệ gỗ, giá gỗ, tủ gỗ, bàn ghế gỗ; hàng thủ 
công mỹ nghệ bằng gỗ.   

 
Nhóm 30: Cà phê; tiêu (gia vị); gạo; mì lát (sắn lát); bắp (ngô); ngũ cốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán máy tính; mua bán máy móc; mua bán phương tiện vận tải; mua bán 
phụ tùng và linh kiện phương tiện vận tải; mua bán hàng nông sản; mua bán hàng lâm 
sản; mua bán hàng thủy hải sản; mua bán lương thực; mua bán thực phẩm chế biến, mua 
bán nguyên vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng may mặc; 
mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán đồ dùng gia đình; mua bán phụ liệu hóa chất; 
mua bán vật tư thiết bị phục vụ sản xuất; mua bán xăng dầu; mua bán dầu mỡ bôi trơn; 
mua bán khí đốt; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ 
đấu thầu; dịch vụ lập tổng dự toán công trình; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
thương mại và quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Cho thuê sạp chợ (cho thuê ki-ốt, quầy hoặc gian hàng để bán trong chợ); cho 
thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; cho thuê nhà xưởng; mua bán bất động sản; cho thuê 
bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đấu giá bất động sản; sàn 
giao dịch bất động sản; lập dự án đầu tư; đại lý bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng dành cho gia đình; dịch vụ tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ khai thuê hải quan.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng; xây dựng khu dân cư; xây dựng cầu đường; xây dựng 
công trình dân dụng; xây dựng khu công nghiệp; xây dựng chợ; giám sát thi công công 
trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai 
thác khoáng sản; cho thuê thiết bị gia công cơ giới.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là: dịch vụ điện thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ 
nhắn tin; dịch vụ truyền bản fax; cung cấp dịch vụ internet; dịch vụ truyền số liệu điện 
tử; tư vấn về lĩnh vực viễn thông; dịch vụ gia tăng trên mạng điện thoại di động và 
internet.   
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Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa; đại lý tàu biển; 
giao nhận hàng quốc tế và nội địa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ tổ chức chuyến du 
lịch; dịch vụ hoa tiêu hàng hải; cho thuê xe phục vụ  ngành du lịch; dịch vụ cảng biển; 
trạm dừng chân cho phương tiện giao thông và khách; dịch vụ cho thuê cảng; dịch vụ 
cho thuê cầu cảng; dịch vụ bưu chính cụ thể là: chuyền phát thư từ, chuyển phát bưu 
phẩm, chuyển phát bưu kiện, phân phát báo chí, tư vấn về lĩnh vực bưu chính; (các dịch 
vụ của đại lý bưu điện).  

 
Nhóm 40: Gia công hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ xử lý chất thải.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về bất động sản; dịch vụ sân 
golf, dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo nhằm mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ vui chơi giải trí như câu lạc bộ vui chơi giải trí; câu 
lạc bộ thể dục thể thao; trung tâm thể dục thể thao.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế công trình 
công nghiệp; kiểm tra và chứng nhận kiểm định chất lượng công trình xây dựng; dịch vụ 
cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sửa chữa phần mềm máy vi tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; 
dịch vụ tư vấn môi trường; dịch vụ đánh giá và báo cáo về môi trường; lập dự án đầu tư.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn uống; quán cà phê giải khát; 
cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ mát xa; dịch vụ xông hơi; dịch vụ thẩm mỹ; 
nhà nghỉ dưỡng; vật lý trị liệu; dịch vụ trồng cây công nghiệp; trồng cây cao su. 

 
 

(210) 4-2010-24552 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương 
(731) Tổng công ty Tín Nghĩa  (VN) 

Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dùng trong xây dựng; gạch ngói; xi măng; đá xây dựng; đá ốp lát; đá 

granite. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; hàng mộc gia dụng: kệ gỗ, giá gỗ, tủ gỗ, bàn ghế gỗ; hàng thủ 
công mỹ nghệ bằng gỗ. 

 
Nhóm 30: Cà phê; tiêu (gia vị); gạo; mì lát (sắn lát); bắp (ngô); ngũ cốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy tính; mua bán máy móc; mua bán phương tiện vận tải; mua bán 
phụ tùng và linh kiện phương tiện vận tải; mua bán hàng nông sản; mua bán hàng lâm 
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sản; mua bán hàng thủy hải sản; mua bán lương thực; mua bán thực phẩm chế biến, mua 
bán nguyên vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng may mặc; 
mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán đồ dùng gia đình; mua bán phụ liệu hóa chất; 
mua bán vật tư thiết bị phục vụ sản xuất; mua bán xăng dầu; mua bán dầu mỡ bôi trơn; 
mua bán khí đốt; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ 
đấu thầu; dịch vụ lập tổng dự toán công trình; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích 
thương mại và quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Cho thuê sạp chợ (cho thuê ki-ốt, quầy hoặc gian hàng để bán trong chợ); cho 
thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; cho thuê nhà xưởng; mua bán bất động sản; cho thuê 
bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đấu giá bất động sản; sàn 
giao dịch bất động sản; đại lý bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng dành cho 
gia đình; dịch vụ tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ khai thuê hải quan. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng; xây dựng khu dân cư; xây dựng cầu đường; xây dựng 
công trình dân dụng; xây dựng khu công nghiệp; xây dựng chợ; giám sát thi công công 
trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai 
thác khoáng sản; cho thuê thiết bị thi công cơ giới.. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là: dịch vụ điện thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ 
nhắn tin; dịch vụ truyền bản fax; cung cấp dịch vụ internet; dịch vụ truyền số liệu điện 
tử; tư vấn về lĩnh vực viễn thông; dịch vụ gia tăng trên mạng điện thoại di động và 
internet. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa; đại lý tàu biển; 
giao nhận hàng quốc tế và nội địa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ tổ chức chuyến du 
lịch; dịch vụ hoa tiêu hàng hải; cho thuê xe phục vụ ngành du lịch; dịch vụ cảng biển; 
trạm dừng chân cho phương tiện giao thông và khách; dịch vụ cho thuê cảng; dịch vụ 
cho thuê cầu cảng; dịch vụ bưu chính cụ thể là: chuyền phát thư từ, chuyển phát bưu 
phẩm, chuyển phát bưu kiện, phân phát báo chí, tư vấn về lĩnh vực bưu chính; (các dịch 
vụ của đại lý bưu điện). 

 
Nhóm 40: Gia công hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ xử lý chất thải. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về bất động sản; dịch vụ sân 
golf, dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo nhằm mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ vui chơi giải trí như câu lạc bộ vui chơi giải trí; câu 
lạc bộ thể dục thể thao; trung tâm thể dục thể thao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế công trình 
công nghiệp; kiểm tra và chứng nhận kiểm định chất lượng công trình xây dựng; dịch vụ 
cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sửa chữa phần mềm máy vi tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; 
dịch vụ tư vấn môi trường; dịch vụ đánh giá và báo cáo về môi trường; lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn uống; quán cà phê giải khát; 
cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh. 
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Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ mát xa; dịch vụ xông hơi; dịch vụ thẩm mỹ; 
nhà nghỉ dưỡng; vật lý trị liệu; dịch vụ trồng cây công nghiệp; trồng cây cao su. 

 
 

(210) 4-2010-24560 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu điện Nam Hà Nội  (VN) 
¤ 35, lô 7 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp điện, cáp quang.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu dây cáp các loại.  
 
 

(210) 4-2010-24579 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
đầu tư Nhật Anh   (VN) 
Số 1B/269 đường Thanh Nhàn, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa bát; máy ép nước hoa quả dùng điện, sử dụng trong gia 

đình; máy xay sinh tố; máy trộn để làm bánh ngọt; máy hút bụi. 
 

Nhóm 09: Bàn là điện. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; lò vi sóng; quạt sưởi; quạt tích điện; quạt tản gió; nồi áp suất 
(dùng điện); máy sấy tóc; bếp gas; bình đun nước nóng (dùng điện); ấm đun nước (dùng 
điện); tủ lạnh; tủ bày hàng đông lạnh (dùng điện); bếp điện từ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đồ điện, điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình, hàng nông, lâm thuỷ hải sản, lương thực thực phẩm, 
cao su; đại lý mua bán, ký gửi máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy giặt, máy rửa bát? 
máy ép nước hoa quả, máy trộn để làm bánh ngọt và các bộ phận và phụ kiện của chúng, 
nồi cơm .điện, máy hút bụi, lò vi sóng, quạt sưởi, quạt tích điện, quạt tản gió, nồi áp suất 
các loại, bàn là, máy sấy tóc, bếp gas, bình đun nước nóng, ấm đun nước, tủ lạnh, tủ bày 
hàng đông lạnh, bếp điện tù, đồ dùng nhà bếp bằng inox; xuất nhập khẩu và mua bán 
thuốc trừ sâu; xúc tiến đầu tư và thương mại. 
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Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến nông lâm, thuỷ hải sản 
và công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quầy cốc tai giải 
khát; dịch vụ khách sạn và dịch vụ quán giải khát.  

 
 

(210) 4-2010-24602 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Ghi, xanh nước biển, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Tùng Linh   (VN) 
Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 
 

(210) 4-2010-24627 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 11.3.1; 11.3.14; A5.1.5; A1.1.10 
(591) Nâu,vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Sơn  (VN) 
Tổ 9 xã Phương Độ, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2010-24628 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; A5.1.5; 6.1.2; A25.1.10 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh lá cây, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Sơn  (VN) 
Tổ 9 xã Phương Độ, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2010-24670 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý bán hàng vật liệu xây dựng; dịch vụ quản lý bán hàng tại cửa 

hàng bán lẻ; dịch vụ cung cấp kỹ sư, kĩ thuật viên, công nhân cho xây dựng. 
 
 

(210) 4-2010-24671 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý bán hàng vật liệu xây dựng; dịch vụ quản lý bán hàng tại cửa 

hàng bán lẻ; dịch vụ cung cấp kỹ sư, kĩ thuật viên, hoặc công nhân cho xây dựng. 
 
 

(210) 4-2010-24672 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand.  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến: xây dựng, lắp 

đặt, sửa chữa và trang trí công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ xây dựng, lắp đặt, sửa 
chữa và trang trí công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về 
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lượng vật liệu sử dụng cho xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và trang trí công trình xây dựng 
và nhà ở.  

 
 

(210) 4-2010-24673 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin về thiết kế công trình xây 

dựng và nhà ở; dịch vụ thiết kế công trình xây dựng và nhà ở.  
 
 

(210) 4-2010-24674 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED    (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand. 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý bán hàng vật liệu xây dựng; dịch vụ quản lý bán hàng tại cửa 

hàng bán lẻ; dịch vụ cung cấp kĩ sư, kĩ thuật viên, hoặc công nhân cho xây dựng.  
 
 

(210) 4-2010-24675 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED    (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand. 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến: xây dựng, lắp 
đặt, sửa chữa và trang trí công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ xây dựng, lắp đặt, sửa 
chữa và trang trí công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về 
lượng vật liệu sử dụng cho xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và trang trí công trình xây dựng 
và nhà ở.  

 
 

(210) 4-2010-24676 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED    (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand. 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin về thiết kế công trình xây 

dựng và nhà ở; dịch vụ thiết kế công trình xây dựng và nhà ở.  
 
 

(210) 4-2010-24747 (220) 24.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC.  

(US) 
3734 Elvis Presley Boulevard Memphis, 
TENNESSEE 38116, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động, cụ thể là hộp đựng điện 

thoại di động, thiết bị không cầm tay, tai nghe, phần mềm tạo nhạc chuông và phần mềm 
trò chơi trên điện thoại di động, chương trình bảo vệ màn hình máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; thẻ điện thoại có từ tính hoặc thông tin mã hóa khác, thiết bị điện thoại; đĩa 
ghi và băng nói chung; băng từ và đĩa ghi hình; thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử có chức 
năng ghi âm thanh và/hoặc ghi hình ảnh, đồng hồ (thiết bị ghi thời gian), nam châm 
trang trí, miếng đệm lót để di chuột máy tính, bàn phím máy tính, phần mềm nghe nhạc, 
kính râm và kính đeo mắt, điện thoại và thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính, vật mang dữ liệu 
từ tính; đĩa ghi âm; kệ, hộp và túi chuyên dụng đựng đĩa compact và thiết bị lưu trữ dữ 
liệu điện tử; máy bán hàng tự động, xuất bản phẩm điện tử, đĩa hát bằng kim loại quý 
hay phủ kim loại quý.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; tượng bằng kim loại quý hoặc được phủ 
kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý, đồ trang trí 
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làm bằng kim loại quý đồ nữ trang, đá quý, dụng cụ bấm giờ và đo giờ, đồng hồ đeo tay 
và đồng hồ treo tường, đồng tiền xu, vật trang trí kim loại quý, vật giả vàng, đồ trang trí 
bằng kim loại quý, vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý, dây đeo chìa khóa bằng kim 
loại quý, tấm kim loại quý có hình ảnh và bản in, dây đeo cổ, đồ trang sức cho cơ thể, đồ 
nữ trang nhỏ, khuy măng sét, vòng đeo tay và dây đồng hồ đeo tay, bộ phận và linh kiện 
cho các hàng nói trên.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông, sản phẩm của ngành in, ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp; băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu cho họa sỹ cụ thể 
là: màu nước, khay đựng màu nước dùng cho hoạ sỹ, bản vẽ (bản in xanh), vải để vẽ 
tranh, bút chì than; sách; máy đánh chữ và văn phòng phẩm (ngoại trừ đồ gỗ); chổi sơn, 
bút viết có phần trong suốt được trang trí với những vật thể bên trong, miếng dán có ghi 
thông điệp sẵn để dán lên cái đỡ va xe ô tô, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; 
chữ in, bản in đúc, bưu thiếp, vé, sách ghi địa chỉ, bưu thiếp chúc mừng, tranh ảnh in 
nghệ thuật, bản sao chép các tác phẩm in và đồ họa, túi đựng quà bằng giấy, công cụ 
viết, bìa cứng kẹp tài liệu, ke giữ sách (vật đỡ giữ cho sách đứng thẳng), sách tham khảo 
và sách về người thật việc thật, sách về các hoạt động ngoại khóa dành cho trẻ em, giấy 
gói quà, lịch, thẻ tín dụng không mã hóa từ tính; thẻ gọi điện thoại không mã hóa từ tính, 
séc của ngân hàng, thẻ quà tặng ghi nợ không có mã hóa từ tính, bìa bọc sổ séc, truyện 
tranh, tờ tem kỷ niệm, đề can, dụng cụ mở thư, túi đựng hàng hóa bằng giấy, áp phích 
quảng cáo, tranh ảnh, tranh chụp, sách hình ảnh, sách dạy nấu ăn, con dấu cao su, văn 
phòng phẩm, nhãn dính, các hình xăm tạm thời được in trên giấy, thẻ trò chơi bằng giấy 
hoặc bìa cứng, và bảng viết phấn dùng cho gia đình hoặc nhà trường, cái chặn giấy, tạp 
chí, cặp tài liệu (văn phòng phẩm), bìa giấy gập để đựng tài liệu, dụng cụ để đánh dấu 
trang.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi dệt dành cho trẻ em, phụ nữ và đàn ông, áo sơ mi 
công sở, quần để tập thể thao, quần soóc, quần lót ống rộng của đàn ông, áo khoác long 
cừu, đố lót, mũ, găng tay, quần gin, áo choàng, bít tất, quần áo mặc trong nhà, đồ bơi, đồ 
đi mưa, quần áo trượt tuyết, trang phục thể thao, trang phục điền kinh, đồ đội đầu và đồ 
đi chân, vật dung để đi chân (ngoại trừ đồ chỉnh hình và bảo vệ), vật dùng để đội đầu 
(ngoại trừ bảo vệ khỏi tai nạn và chấn thương), trang phục trẻ em, đàn ông, phụ nữ và em 
bé; trang phục dùng trong lễ hội hóa trang và Halloween và mặt nạ được bán kèm theo.  

 
Nhóm 41: Công viên giải trí, dịch vụ giải trí, dịch vụ sản xuất các bản ghi âm, các tác 
phẩm giải trí truyền hình và tác phẩm sân khấu; dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức các 
buổi hòa nhạc trực tiếp, trình diễn sân khấu, sản xuất các chương trình truyền hình, phim 
và băng video ca nhạc, cung cấp các trang web về các buổi biểu diễn âm nhạc, băng 
video ca nhạc, các đoạn phim ngắn có liên quan, ảnh chụp và các tài liệu đa phương tiện 
khác; giải trí dưới hình thức các chương trình truyền hình đang phát sóng trong lĩnh vực 
âm nhạc, phim ảnh và lịch sử, tổ chức các chương trình rút thăm trúng thưởng và các 
cuộc thi trực tuyến, cung cấp các trò chơi trực tuyến trên máy tính, sản xuất các chương 
trình lễ hội âm nhạc, sản xuất các buổi trình diễn khiêu vũ và ba lê, cung cấp các đĩa 
nhạc được ghi sẵn, thông tin về lĩnh vực âm nhạc, các lời bình luận và các bài báo về âm 
nhạc, tất cả đều trực tuyến và thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu, cung cấp các dịch 
vụ xuất bản âm nhạc, cung cấp các chương trình radio; tổ chức các triển lãm cho mục 
đích giải trí; tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc trực tiếp trên tàu cho hành khách ở mọi 
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lứa tuổi, dịch vụ bảo tàng, dịch vụ thông tin về các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải 
trí.  

 
 

(210) 4-2010-24748 (220) 24.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC.  

(US) 
3734 Elvis Presley Boulevard Memphis, 
Tennessee 38116, United States   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động, cụ thể là hộp đựng điện 

thoại di động, thiết bị không cầm tay, tai nghe, phần mềm tạo nhạc chuông và phần mềm 
trò chơi trên điện thoại di động, chương trình bảo vệ màn hình máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; thẻ điện thoại có từ tính hoặc thông tin mã hóa khác, thiết bị điện thoại; đĩa 
ghi và băng nói chung; băng từ và đĩa ghi hình; thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử có chức 
năng ghi âm thanh và/hoặc ghi hình ảnh, đồng hồ (thiết bị ghi thời gian), nam châm 
trang trí, miếng đệm lót để di chuột máy tính, bàn phím máy tính, phần mềm nghe nhạc, 
kính râm và kính đeo mắt, điện thoại và thẻ ghi nợ được mã hóa từ tính, vật mang dữ liệu 
từ tính; đĩa ghi âm; kệ, hộp và túi chuyên dụng đựng đĩa compact và thiết bị lưu trữ dữ 
liệu điện tử; máy bán hàng tự động, xuất bản phẩm điện tử; đĩa hát bằng kim loại quý 
hay phủ kim loại quý.    

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; tượng bằng kim loại quý hoặc được phủ 
kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý, đồ trang trí 
làm bằng kim loại quý đồ nữ trang, đá quý, dụng cụ bấm giờ và đo giờ, đồng hồ đeo tay 
và đồng hồ treo tường, đồng tiền xu, vật trang trí bằng kim loại quý, vật giả vàng, đồ 
trang trí bằng kim loại quý, vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý, dây đeo chìa khóa 
bằng kim loại quý, tấm kim loại quý có hình ảnh và bản in, dây đeo cổ, đồ trang sức cho 
cơ thể, đồ nữ trang nhỏ, khuy măng sét, vòng đeo tay và dây đồng hồ đeo tay, bộ phận và 
linh kiện cho các hàng nói trên.    

 
Nhóm 16: Giấy, các tông, sản phẩm của ngành in, ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp; băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu cho họa sỹ cụ thể 
là: màu nước, khay đựng màu nước dùng cho hoạ sỹ, bản vẽ (bản in xanh), vải để vẽ 
tranh, bút chì than; sách; máy đánh chữ và văn phòng phẩm (ngoại trừ đồ gỗ); chổi sơn, 
bút viết có phần trong suốt được trang trí với những vật thể bên trong, miếng dán có ghi 
thông điệp sẵn để dán lên cái đỡ va xe ô tô, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; 
chữ in, bản in đúc, bưu thiếp, vé, sách ghi địa chỉ, bưu thiếp chúc mừng, tranh ảnh in 
nghệ thuật, bản sao chép các tác phẩm in và đồ họa, túi đựng quà bằng giấy, công cụ 
viết, bìa cứng kẹp tài liệu, ke giữ sách (vật đỡ giữ cho sách đứng thẳng), sách tham khảo 
và sách về người thật việc thật, sách về các hoạt động ngoại khóa dành cho trẻ em, giấy 
gói quà, lịch, thẻ tín dụng không mã hóa từ tính; thẻ gọi điện thoại không mã hóa từ tính, 
séc của ngân hàng, thẻ quà tặng ghi nợ không có mã hóa từ tính, bìa bọc sổ séc, truyện 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
538 

tranh, tờ tem kỷ niệm, đề can, dụng cụ mở thư, túi đựng hàng hóa bằng giấy, áp phích 
quảng cáo, tranh ảnh, tranh chụp, sách hình ảnh, sách dạy nấu ăn, con dấu cao su, văn 
phòng phẩm, nhãn dính, các hình xăm tạm thời được in trên giấy, thẻ trò chơi bằng giấy 
hoặc bìa cứng, và bảng viết phấn dùng cho gia đình hoặc nhà trường, cái chặn giấy, tạp 
chí, cặp tài liệu (văn phòng phẩm), bìa giấy gập để đựng tài liệu, dụng cụ để đánh dấu 
trang. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi dệt dành cho trẻ em, phụ nữ và đàn ông, áo sơ mi 
công sở, quần để tập thể thao, quần soóc, quần lót ống rộng của đàn ông, áo khoác long 
cừu, đố lót, mũ, găng tay, quần gin, áo choàng, bít tất, quần áo mặc trong nhà, đồ bơi, đồ 
đi mưa, quần áo trượt tuyết, trang phục thể thao, trang phục điền kinh, đồ đội đầu và đồ 
đi chân, vật dung để đi chân (ngoại trừ đồ chỉnh hình và bảo vệ), vật dùng để đội đầu 
(ngoại trừ bảo vệ khỏi tai nạn và chấn thương), trang phục trẻ em, đàn ông, phụ nữ và em 
bé; trang phục dùng trong lễ hội hóa trang và Halloween và mặt nạ bằng vải đi cùng 
trang phục lễ hội.   

 
Nhóm 41: Công viên giải trí, dịch vụ giải trí, dịch vụ sản xuất các bản ghi âm, các tác 
phẩm giải trí truyền hình và tác phẩm sân khấu; dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức các 
buổi hòa nhạc trực tiếp, trình diễn sân khấu, sản xuất các chương trình truyền hình, phim 
và băng video ca nhạc, cung cấp các địa chỉ trang web về các buổi biểu diễn âm nhạc, 
băng video ca nhạc, các đoạn phim ngắn có liên quan, ảnh chụp và các tài liệu đa 
phương tiện khác; giải trí dưới hình thức các chương trình truyền hình đang phát sóng 
trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và lịch sử, tổ chức các chương trình rút thăm trúng 
thưởng và các cuộc thì trực tuyến, cung cấp các trò chơi trực tuyến trên máy tính, sản 
xuất các chương trình lễ hội âm nhạc, sản xuất các buổi trình diễn khiêu vũ và ba lê, sản 
xuất các đĩa nhạc được ghi sẵn, thông tin về lĩnh vực âm nhạc, các lời bình luận và các 
bài báo về âm nhạc, tất cả đều trực tuyến và thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu, 
cung cấp các dịch vụ xuất bản âm nhạc, sản xuất các chương trình radio; tổ chức các 
triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc trực tiếp trên tàu cho 
hành khách ở mọi lứa tuổi, dịch vụ bảo tàng, dịch vụ thông tin về các nhân vật nổi tiếng 
trong lĩnh vực giải trí.  

 
 

(210) 4-2010-24913 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.2 
(591) Đen, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AN PHA O ME GA  
(VN) 
489A/21/38 Huỳnh Văn Bánh, phường 
13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Các loại bột giặt; các chế phẩm và các chất sử dụng cho giặt là quần áo; các 

chất để tẩy trắng; các chế phẩm dùng để tẩy sạch vết bẩn.  
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(210) 4-2010-24940 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

   

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất gia công thương mại 
Hoàng Thắng  (VN) 
17 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Cần cẩu, gàu cạp, gàu khoan tự động, giàn ép cọc bê tông.  

 
 

(210) 4-2010-24991 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Cơ sở An Phước  (VN) 

56/25 TTH10, tổ 11, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện, lò nướng điện; nồi áp suất điện; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn), 

máy nấu nước nóng.  
 
 

(210) 4-2010-25019 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ lòng trung thành của khách hàng (cụ thể là cung cấp những 

chương trình thẻ tích điểm thưởng cho khách hàng) cho mục đích thương mại, khuếch 
trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng cho khách hàng trung thành cho việc 
sừ dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, quán bar (quầy bán rượu), công viên 
giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 
nhà nước.  
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(210) 4-2010-25049 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) AKIRA PRODUCTS KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as AKIRA 
PRODUCTS CO., LTD)  (JP) 
3-11, Higashi-Nihonbashi 3-chome, 
chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; các bộ phận của gậy đánh gôn như đầu gậy đánh gôn, thân gậy 

đánh gôn, khớp nối gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn, có và không có bánh xe; bao 
đựng, túi đựng gậy đánh gôn; dụng cụ sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); bóng gôn; vật 
để đặt quả bóng gôn trước khi đánh vào từng lỗ; vật để đánh dấu bóng gôn; túi bảo vệ 
gậy đánh gôn; găng chuyên dụng để đánh gôn; phụ kiện chơi gôn, cụ thể là dụng cụ 
chuyên dụng để chứa và cung cấp bóng gôn; túi nhỏ đựng phụ kiện chơi gôn; phụ kiện 
chơi gôn, cụ thể là, thiết bị hỗ trợ cho việc cầm gậy đánh gôn; chân đế chuyên dụng cho 
túi đựng gậy đánh gôn; dụng cụ chuyên dụng để thu nhặt bóng gôn; bao ngoài đựng 
bóng gôn; ba lô chuyên dụng cho gậy đánh gôn; cán gậy đánh gôn; giá để gậy đánh gôn 
để sử dụng trên xe chở hoặc bãi chơi gôn; đệm lót gậy đánh gôn; thiết bị hỗ trợ cho cú 
xuynh gậy (đánh gôn), cụ thể là đĩa cân bằng gậy đánh gôn và các bộ phận của nó để 
đánh gôn; thiết bị hỗ trợ cho cú xuynh gậy (đánh gôn), cụ thể là, đèn và mục tiêu la-de là 
thiết bị chuyên dụng để tập luyện chơi gôn, trong đó các đèn và/hoặc tia la - de trỏ vào vị 
trí xác định trên trái bóng gôn để người chơi đánh được cú xuynh; gậy sắt đánh gôn; lưới 
dùng tập đánh gôn; bao đựng gậy ngắn đánh gôn; gậy ngắn đánh gôn; thiết bị hỗ trợ 
đánh gôn vào lỗ, cụ thể là đệm tập đánh gôn; đồ đánh dấu vật đặt bóng gôn; cái kẹp khăn 
lau dùng chơi gôn đi kèm với túi đựng gậy đánh gôn; dụng cụ luyện tập chơi gôn, cụ thể 
là, thiết bị giúp đánh gôn vào lỗ lặp đi lặp lại trên một đường rãnh; dụng cụ luyện tập 
chơi gôn, cụ thể là, sàn tập đánh gôn; thiết bị luyện tập chơi gôn, cụ thể là, lồng luyện 
tập chơi gôn; thiết bị luyện tập chơi gôn, cụ thể là, thiết bị hỗ trợ tập luyện hớt bóng gôn 
có gắn động cơ; băng cán gậy đánh gôn. 

 
 

(210) 4-2010-25079 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 26.2.7; 25.1.25; 10.3.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Ngọc 
Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: dây phanh, dây le, nhông xích xe máy, giảm 
sóc xe máy, vành xe máy, moay ¬ xe máy, má phanh xe máy, cọc lát xe máy, vòng bi xe 
máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán xe máy và phụ tùng xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25103 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Đỗ Hải Vân  (VN) 
Xóm 10, thông Lại Đà, xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa đi bằng gỗ, cửa sổ bằng gỗ 
 

Nhóm 20: Các sản phẩm gỗ văn phòng, đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, bàn ghế, kệ, giá 
tất cả đều bằng gỗ.  

 
Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm đồ gỗ, nội thất như giường, tủ, bàn ghế, cửa đi và cửa 
sổ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế mỹ thuật công nghiệp; tư vấn thiết kế nội thất.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25132 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 25.5.25; 1.15.24; 
A6.3.4; A6.3.14 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm công nghệ Sông Hương  
(VN) 
237/4 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản, thực phẩm được chế biến từ nông 

sản như: quả dầm đường, rau quả đóng hộp, xalat rau quả, thực phẩm ăn nhanh làm từ 
rau quả.  
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(210) 4-2010-25150 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Típ Tốp  (VN) 
143/8A đường số 5, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức hội chợ quảng cáo; giới thiệu sản phẩm (dịch 

vụ tiếp thị); mua bán (máy móc thiết bị công nghiệp xây dựng kim khí điện máy, hàng 
thủ công mỹ nghệ, vật liệu ngành xây dựng, hàng trang trí nội thất, hạt nhựa, đồ chơi trẻ 
em, hàng may mặc, xơ dừa, xe ô tô, xe gắn máy, phụ tùng xe, xe chuyên dùng và phụ 
tùng, phân bón, thiết bị phụ tùng ngành công nông ngư nghiệp, phế liệu, hàng kim khí 
điện máy, thiết bị viễn thông, đồ dùng cá nhân và gia đình); môi giới thương mại. 

 
Nhóm 37: Vệ sinh công nghiệp và dân dụng.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị hội thảo; tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức gặp 
mặt, giao lưu), tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; đào tạo bổ sung tu nghiệp 
định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức nâng cao giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-25204 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sa Lê 
Diêng Vi Na  (VN) 
99 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; sữa tắm; sáp thơm; nước hoa xịt phòng; chế phẩm vuốt tóc dạng gel 

(mỹ phẩm); sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2010-25205 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sa Lê 
Diêng Vi Na   (VN) 
99 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; sữa tắm; sáp thơm; nước hoa xịt phòng; chế phẩm vuốt tóc dạng gel 

(mỹ phẩm); sữa rửa mặt.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-25236 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(731) Nguyễn Văn Hoan  (VN) 

Tổ 8, thôn Vĩnh Thuận, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; đồ trang trí ăn được dùng cho bánh ngọt; thực phẩm có 

bột; bánh flăng (loại bánh ngọt được làm từ bột ngũ cốc, sữa, đường, trứng); bánh kem 
(loại bánh ngọt, được làm từ bột ngũ cốc, đường, sữa). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-25246 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá, đen, xanh da 

trời, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sơn Tuyên  (VN) 
157/1A Tô Ký, ấp Tam Đông, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02:  Sơn pu, bóng pu, lót pu, bột màu, vécni.  
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(210) 4-2010-25247 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; 26.5.1; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nga Phước   (VN)
Khu phố 4, phường Phước Long, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều, đậu đã qua chế biến hoặc bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; củ sắn (củ mì) thái lát; bột đậu; ngô; hạt tiêu (gia vị). 
 

Nhóm 31: Quả điều tươi; cây ngô; hạt giống ngô; quả đậu tươi. 
 
 

(210) 4-2010-25256 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 
Phong Cách Mới  (VN) 
B5 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu cụ thể là thu âm karaoke; dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí 

cụ thể là: bida. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, Dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu; 
dịch vụ tắm bồn spa nhằm phục hồi sức khoẻ; dịch vụ massage. 

 
 

(210) 4-2010-25259 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Yi Ting   (VN) 

Lô C-06, C-07, cụm công nghiệp Tân 
Đô, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Công tắc đánh lửa dùng cho xe máy và xe ô tô; khóa điện dùng cho xe đạp; 
công tắc đánh lửa dùng cho xe đạp điện; cáp điện điều khiển dùng cho xe đạp, xe máy và 
xe ôtô; bộ đánh lửa điện tử dùng cho xe ô tô và xe máy. 

 
 

(210) 4-2010-25329 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A24.15.13; 24.15.1 
(731) Công ty cổ phần vận tải Liên 

Hiệp Huy Hoàng  (VN) 
Số 36/70/10 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp; lắp đặt máy móc, thiết bị công 

nghiệp.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy; vận tải 
hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; bốc xếp 
hàng hóa; dịch vụ lưu kho bãi; cho thuê xe cộ (xe tải chở hàng hóa); cho thuê kho hàng; 
chuyển phát thư tín, bưu kiện, bưu phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-25349 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9; 26.1.5; A16.1.5 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
Thông Trực Tuyến   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ VI. LêNin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem làm trắng da; sơn móng tay; thuốc nhuộm tóc; nước hoa; mỹ 

phẩm; son phấn; sữa làm sạch dùng để tắm rửa (mỹ phẩm); nước gội đầu; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 09: Chương trình trò chơi trên máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm 
có thể tải xuống được); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; mũ bảo hiểm; kính bảo 
hộ; điện thoại hình; băng trò chơi video; thiết bị trò chơi dùng với màn hình và màn 
chiếu ngoài; điện thoại; camera (máy chụp ảnh); camera (máy quay phim); máy hát tự 
động (âm nhạc). 

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ nữ trang); đồ nữ trang nhỏ, rẻ tiền (đồ mỹ ký); vòng đeo 
chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức có tráng men; đồ nữ trang; kẹp cavát.  
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Nhóm 15: Nhạc cụ âm nhạc tạo ra nhiều âm thanh khác nhau (kể cả bắt chước các nhạc 
cụ khác); hộp nhạc (dụng cụ âm nhạc); dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 16: Thiếp chúc mừng có nhạc; biển quảng cáo (tranh cổ động, áp phích) bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tờ quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; áp phích 
quảng cáo; lịch; thiếp chúc mừng; sổ tay; truyện tranh; hộp bút; bưu thiếp; vở viết hoặc 
vẽ; tập (sách) bài hát; phong bì (văn phòng phẩm); đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); 
mẫu cắt quần áo bằng giấy dùng cho nghề may quần áo cho phụ nữ; bút (đồ dùng văn 
phòng).  

 
Nhóm 18: Túi dùng trong thể thao; cặp sách học sinh; ô; ba lô; ví; cặp da (đựng giấy má, 
tài liệu); túi xách tay. 

 
Nhóm 20: Mẫu vật được bơm hơi dùng để quảng cáo.  

 
Nhóm 25: Giày thể thao; áo nịt len thể thao; quần áo; găng tay (trang phục); khăn quàng; 
váy; tất dài; quần áo lót; áo khoác ngoài của đàn bà (mặc ở nhà khi trang sức, sau khi 
tắm); áo len dài tay; áo sơ mi; mũ; bộ quần áo; hàng đan (quần áo); áo nịt ngực (áo lót); 
áo mưa; dép; đồng phục; giày. 

 
Nhóm 28: Thiết bị dùng cho trò chơi không dùng tới màn hình hoặc màn chiếu ngoài, trò 
chơi; trò chơi trong nhà; trò chơi không dùng tới màn hình hoặc màn chiếu ngoài; đồ 
chơi; quần áo cho búp bê; búp bê; gấu bông.  

 
Nhóm 35: Cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương 
mại hoặc quảng cáo; cho thuê khoảng không gian quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ làm mẫu (người mẫu) cho mục đích quảng cáo 
hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; quảng cáo bằng truyền hình; quan hệ công chúng; quảng 
cáo trên đài phát thanh; quảng cáo; xuất bản những bài quảng cáo; cập nhập tư liệu 
quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; mục báo quảng cáo; 
văn phòng tuyển dụng lao động; phân phát các thông báo quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
tài sản cố định; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; phát thanh radio; dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thư điện tử.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử không tải xuống được; dịch vụ chụp 
ảnh kỹ thuật số; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ chế bản 
điện tử; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức khiêu vũ; tổ chức quay giải sổ số; tổ 
chức cuộc thi sắc đẹp, sản xuất phim trên băng video; tổ chức và điều khiển hội nghị; trại 
tập luyện thể thao; tổ chức vào điều khiển hội thảo; thông tin về lĩnh vực giải trí; tổ chức 
các buổi tiệc giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo 
dục; khảo thí giáo dục; thông tin về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc 
giáo dục; giải trí truyền hình; dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình; 
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chương trình giải trí phát thanh; sản xuất phim; giáo dục, đào tạo; dịch vụ giải trí; thể 
dục (giáo dục thể chất); tổ chức các cuộc thi cho giáo dục và giải trí; trường quay phim; 
công viên vui chơi giải trí; học viện, trường đào tạo (giáo dục). 

 
 

(210) 4-2010-25354 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Kỳ   (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm ăn 

kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; trà thảo mộc dùng trong ngành y; 
bánh mứt kẹo tẩm thuốc.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi; thiết bị tập thể dục; vợt; lưới dùng cho thể thao; đệm 
lót để bảo vệ (bộ phận của quần áo thể thao).  

 
Nhóm 29: Dầu ăn; thức ăn làm từ cá, thịt; quả đóng hộp; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa.  

 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống tinh khiết; nước có ga; đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); bia.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); cho 
thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ phân phát các bưu kiện (gói hàng).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trường mẫu giáo; dịch vụ giải trí; hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí); tổ 
chức triển lãm giáo dục hoặc văn hoá.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; phòng chữa bệnh (y tế); chăm sóc sức khoẻ; 
thẩm mỹ viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh.  

 
 

(210) 4-2010-25363 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.1; 5.9.19; 5.7.6; 25.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cảnh   (VN) 
572/32/4A Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến (rang muối, rang mè, tẩm gia vị), hạt điều đã qua 
chế biến được đóng gói dưới dạng bánh.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25387 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.1 
(731) PIAGGIO & C. S.p.A.   (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 
Pontedera (Pisa), Italy   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm, kính mắt, hộp đựng kính mắt, kính áp tròng, tấm chắn để bảo vệ 

mặt (của công nhân), kính bảo hộ, mũ bảo hộ hoặc mũ bảo hiểm, pin điện, bộ nạp pin, 
pin điện dùng cho xe có động cơ, radio dùng cho xe có động cơ, còi báo hiệu, đồng hồ 
đo tốc độ (công tơ mét) của xe có động cơ, máy đo tốc độ góc, hệ thống điện và điện tử 
báo hiệu chống trộm.  

 
Nhóm 16: Giấy, bìa và các sản phẩm làm từ những vật liệu này không thuộc các nhóm 
khác cụ thể là túi bằng giấy, hộp đựng giấy, khay để giấy (văn phòng phẩm), hộp bằng 
giấy hoặc bìa, giấy bọc, biển quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm in, vật liệu 
đóng sách, ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; chổi sơn; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ); đồ dùng giáo dục và 
giảng dạy (trừ các thiết bị); vật liệu dùng để bao gói bằng chất dẻo (không thuộc các 
nhóm khác); chữ in; bản in đúc của ngành in.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25454 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(731) GARRY AUSTIN INVESTMENTS PTY 
LTD   (AU) 
403 Tooronga Road, Hawthorn East, 
Victoria 3123, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo gồm cả thắt lưng quần áo và cà vạt đồ đội đầu và đồ đi chân.  
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(210) 4-2010-25461 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Châu 
Dung   (VN) 
Xóm Bầu, phường Liên Bảo, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa vệ sinh; nước rửa chén bát; nước lau sàn nhà; nước rửa kính. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-25518 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, Min Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp các biện pháp đẩy mạnh bán hàng; quản lý kinh doanh 

khách sạn; tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ siêu thị, 
cung cấp các hàng hoá, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và 
phụ kiện của chúng; dịch vụ khu thương mại tản bộ cung cấp các sản phẩm, cụ thể là: đồ 
chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, 
đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng; các dịch vụ bán lẻ 
các sản phẩm, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng 
cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của 
chúng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp thông 
tin liên quan đến dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp vé cho các sự kiện giải trí; tổ chức các 
sự kiện thể thao và triển lãm; tổ chức các chương trình biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho 
thuê thiết bị biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho thuê các thiết bị thể thao, ngoại trừ phương 
tiện vận chuyển. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán ăn; khách sạn; nhà nghỉ; cho thuê phòng 
hội thảo. 
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(210) 4-2010-25532 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.2; A18.4.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Cường  (VN)
91 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Cơ cấu lái dùng cho tàu thủy. 

 
 
 

(210) 4-2010-25599 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.21; A25.7.21; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thủy 
sản Huy Thuận  (VN) 
Số 139K, khu phố 3, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến như: tôm, cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thuốc thú y, giống thủy sản, thức ăn nuôi tôm, và 
hoá chất. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản.  

 
 
 

(210) 4-2010-25650 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đúc máy Động Lực và Máy 
Nông Nghiệp Việt Nam  (VN) 
90 - 92 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt, thép, kim loại bao gồm: gang, thép, hợp kim thép dùng trong ngành sản 

xuất gia công chi tiết máy.. 
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(210) 4-2010-25663 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 4.5.3; 4.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sâm yến Nhật 
Minh  (VN) 
Số 436/65 Cách Mạng Tháng 8, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng được làm từ: nhân sâm các loại, yến sào, linh chi, 

nhung hươu, đông trùng hạ thảo; rượu thuốc.  
 

Nhóm 33: Rượu nhân sâm; rượu hoa quả bao gồm rượu nho, rượu táo; rượu nếp; rượu 
gạo.  

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng được làm từ: yến sào, nhân 
sâm các loại, linh chi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, mật ong; mua bán rượu nhân 
sâm, rượu thuốc, rượu nếp, rượu gạo, mỹ phẩm, nước uống các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25688 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vận tải và chế biến hải sản 
Long Hải  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy hải sản, lương thực thực phẩm, hàng nông sản, 

xăng dầu, hàng điện máy (nồi cơm điện). 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản. 
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2010-25770 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 1.15.23 
(591) Nâu, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Lâm Chấn Âu  (VN) 
40 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2010-25908 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Mặt 
Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-25920 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.4; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung Đức  
(VN) 
Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất cơ bản: bột calcium carbonate (CaCO3) là chất phụ gia, chất độn 

trong công nghiệp (ngành cao su, nhựa, sơn, giấy, ngành sản xuất thức ăn gia súc, xử lý 
nước). 

 
Nhóm 35: Mua bán hoá chất, vật liệu xây dựng  

 
Nhóm 39: Vận tải đường bộ, đại lý vận tải hàng hoá bằng đường bộ.  
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(210) 4-2010-25921 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 
(731) SHANTOU CITY KANG BAI 

FACTORY CO., LTD.   (CN) 
Silian Industrial Zone, Xiashan Town, 
Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, People's Republic 
of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách dùng để viết hoặc vẽ; cặp hồ sơ tài liệu (văn phòng phẩm); đồ dùng văn 

phòng, trừ đồ đạc nội thất; dụng cụ học tập (văn phòng phẩm); đồ chứa đựng có ngăn 
kéo để đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng); giấy dính (văn phòng phẩm). 

 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2010-25925 

 
(220) 

 
08.12.2010 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.4.3 
(591) Da cam, trắng 
(731) JACKSON GLOBAL PTE LTD   (SG) 

29 Tai Seng Street, Jackson Design Hub, 
Singappore 534120  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; mành tre; mành che bằng gỗ dùng trong nhà; mành che 

bằng chất dẻo dùng trong nhà; mành che bằng gỗ có thể cuốn lại được dùng trong nhà; 
mành che bằng chất dẻo có thể cuốn lại được dùng trong nhà; mành rèm chớp lật bằng 
gỗ dùng trong nhà; mành rèm chớp lật bằng chất dẻo dùng trong nhà; dải giữ rèm (không 
bằng vật liệu sợi dệt); thiết bị kéo rèm cửa (không phải loại dùng điện); con lăn cho màn 
rèm; đường rãnh của màn rèm; thiết bị hoạt động của mành rèm không dùng điện, không 
bằng kim loại; đồ gỗ nội thất; đường gờ/chỉ bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 27: Thảm; thảm lắp ghép; lớp lót dưới thảm; lớp phủ bảo vệ thảm; thảm miếng 
dạng viên gạch vuông; tấm trải sàn; chiếu/tấm lót thuộc nhóm này; thảm dày trải sàn; 
giấy dán tường; tấm phủ tường không bằng vải/sợi dệt; miếng bọc phủ trần nhà. 
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(210) 4-2010-25929 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thể thao 

quốc tế LOTUS    (VN) 
Số 26, phố Ông ích Khiêm, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ (nón); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); khăn 

quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo).  
 
 

(210) 4-2010-25955 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.5.1; A2.5.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây Dựng 
Kết Nối Kinh Doanh   (VN) 
380/12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như sau: quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang 

phục); đồ đội đầu (trang phục). 
 
 

(210) 4-2010-25960 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  
(VN) 
Thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất bằng các chất liệu vải, lụa, nhung và các vật 

liệu tương tự.  
 

Nhóm 26: Hoa giả.  
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn nghiên cứu thị 
trường; cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 
sản).  
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Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; dịch vụ học viện, trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội 
nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế nội thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp.  

 
 
 

(210) 4-2010-25979 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.2 
(591) Tím than, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Phú Hải   (VN) 
Số nhà 11, ngách 117/52 tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 
 

(210) 4-2010-25986 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Việt 
Xanh  (VN) 
24 đường 67, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại, siêu thị và đại siêu thị các mặt hàng như: thực phẩm, 

quần áo, giày dép, văn phòng phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2010-25987 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Việt 
Xanh   (VN) 
24 đường 67, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại, siêu thị và đại siêu thị các mặt hàng như: thực phẩm, 

quần áo, giày dép, văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2010-26032 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh 
(731) Công ty TNHH Toàn Thịnh  (VN)

ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Vỏ trấu ép dùng để làm chất đốt. 
 

Nhóm 30: Gạo, bánh làm từ gạo, bột làm từ gạo. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; hạt (ngũ cốc) dùng làm thức ăn cho gia súc; cám tăng 
trọng vật nuôi; thóc để làm thức ăn cho gia súc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thóc, lúa, gạo, tấm, cám, vỏ trấu ép. 

 
 

(210) 4-2010-26035 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/144,362 04.10.2010 US 

(731) HERITAGE TECHNOLOGIES, LLC  
(US) 
1550 Research Way, Indianapolis, IN 
46231, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Phụ gia thức ăn động vật chứa dưỡng chất đồng sử dụng cho nuôi trồng tôm 

và cá.  
 
 

(210) 4-2010-26075 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 18.1.21 
(591) Đen, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ thiết kế 
Tâm Sáng  (VN) 
696/8 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế tạo dáng công nghiệp 
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(210) 4-2010-26146 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thành Đô  

(VN) 
Tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Bàn bia-a; xe cộ đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; xe đẩy (đồ chơi); xe 

đạp cho trẻ con tập đi (đồ chơi); bộ cầu lông (đồ chơi); điện thoại đồ chơi; búp bê; đồ 
chơi; bộ xếp hình (đồ chơi); trò chơi bảng (không phải trò chơi điện tử), máy bay đồ 
chơi; thú nhồi bông (đồ chơi); bóng dùng cho các môn thể thao bao gồm: bóng đá, bóng 
chuyền, bóng rổ, bóng ném; tàu hỏa đồ chơi; siêu nhân đồ chơi; mô hình con giống (đồ 
chơi).  

 
 

(210) 4-2010-26180 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Việt úc  (VN) 
422D đường HT 37, tổ 10, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11:  Bình nước nóng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt 

trời.  
 
 

(210) 4-2010-26221 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Cam, vàng, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Hoàng Việt  
(VN) 
249 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý (tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn quản 

lý doanh nghiệp); mua bán: sách, báo, tạp chí.  
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(210) 4-2010-26237 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH Hưng Nghiệp 

Formosa   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và sợi nhân tạo dùng cho ngành dệt.  

 
 

(210) 4-2010-26238 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 25.12.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Hưng Nghiệp 

Formosa    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và sợi nhân tạo dùng cho ngành dệt.  

 
 

(210) 4-2010-26239 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.12.1; 26.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Hưng Nghiệp 

Formosa    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và sợi nhân tạo dùng cho ngành dệt.  
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(210) 4-2010-26258 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 

116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 

 
 
 

(210) 4-2010-26259 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1; 3.7.1; A1.1.10; 23.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng, đen, nâu, 

xám, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Bảo Việt   (VN) 
1.A14 Trần Não, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ.  

 
 
 

(210) 4-2010-26260 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất và in Mỹ 
Thành   (VN) 
Đường 362 ấp Tây, xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế: ca-ta-lô, ấn phẩm quảng cáo, nhãn mác. 
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(210) 4-2010-26261 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 14.7.6; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Cơ  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Trảng 
Bảng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 08: Cờ lê, cờ lê có thể điều chỉnh được, cờ lê liên hợp, kìm, tua vít, búa.  

 
 

(210) 4-2010-26267 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Đỏ, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Salem   (VN) 
Số 533 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: áo nịt bụng (dùng trong ngành y); tấm đệm bụng (dùng trong ngành y); đai 

thắt bụng (dùng trong ngành y); áo ngực nano (áo nâng ngực chỉnh hình); thắt lưng 
chỉnh hình; thiết bị chỉnh hình. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2010-26274 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(731) YANJING BEER (GUILIN LIQUAN) 

CO., LTD   (CN) 
No. 29, Cuizhu Road, GuiLin, Guangxi, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  
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(210) 4-2010-26278 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) ZHENGXING WHEEL GROUP CO., 

LTD.   (CN) 
North Circle Road State Highway 319 
Line, Zhangzhou City, Fujian Province, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung gầm xe cộ; nan hoa của bánh xe; trục bánh xe; vành bánh xe; bánh xe 

(dùng cho xe cộ); trục xe.  
 
 

(210) 4-2010-26290 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SHURE INCORPORATED  (US) 

5800 West Touhy Avenue, NILES, IL 
60714-4608, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Cần giữ kim của máy quay đĩa hát; hộp chứa kim máy quay đĩa hát; kim của 

máy quay đĩa hát; thiết bị đo lực của kim máy quay đĩa hát; micrô; tay cầm micrô; giá 
đỡ micrô; hộp đựng micrô và hệ thống âm thanh; mút chắn gió bọc ở đầu micrô; cặp 
micrô và bộ dây cắm micrô; dây cáp âm thanh, dây cáp điện, bộ biến áp micrô, bộ trộn 
âm thanh; bộ âmli, bộ khuếch đại điện; bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị thu âm thanh 
không dây, thiết bị truyền âm thanh không dây; ăng ten; hệ thống phát ăng ten; cáp ăng- 
ten; bộ chia ăng ten, bộ khung giá lắp; micrô có phần cổ dài; thiết bị chống rung cho 
micrô, thiết bị kết nối âm thanh; hệ thống âm thanh không dây, bao gồm micro không 
dây, thiết bị nhận không dây; thiết bị truyền không dây, máy phân tích quang phổ, thiết 
bị truy cập không dây, thiết bị chuyển mạch ethernet, hệ thống phân phối ăng ten, ăng 
ten, công tắc micro, cáp âm thanh, pin, bộ pin và bộ sạc pin; bộ cân bằng âm thanh; bộ 
xử lý âm thanh, bộ giảm âm thanh dội lại; nguồn điện; hệ thống điều khiển âm thanh có 
dây và không dây, cụ thể là thiết bị phát, thu và tai nghe; hệ thống mạng lưới giao diện 
cho các hệ thống âm thanh không dây; lưới micro, giá cắm micrô và bộ điều chỉnh 
micrô; công tắc micrô; thiết bị gắn micrô hoặc các thiết bị âm thanh vào người sử dụng; 
bảng điều khiển âm thanh dùng trong hội nghị; thiết bị xử lý tín hiệu số, thiết bị chuyển 
đổi kỹ thuật số để sử dụng với các thiết bị âm thanh; thiết bị tăng âm trộn đầu ra; tai 
nghe; dây tai nghe; hộp đựng tai nghe; tai nghe trùm đầu, bộ tai nghe để sử dụng với 
máy nghe nhạc, bộ tai nghe để sử dụng với điện thoại; bộ dây tai nghe, gậy nối dài 
micro; thiết bị suy giảm âm thanh; bộ lọc điện; bộ chuyển đổi pha điện, bộ phát âm 
thanh điện tử; thiết bị hiệu chỉnh micrô cho các thiết bị video; thiết bị hiệu chỉnh giao 
diện mạng; phần mềm máy tính đề xử lý tín hiệu kỹ thuật số; phần mềm máy tính để 
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giảm phản hồi âm thanh kỹ thuật số; và phần mềm máy tính để điều khiển và kiểm soát 
hệ thống âm thanh không dây; và các bộ phận và phụ kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2010-26291 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SHURE INCORPORATED   (US) 

5800 West Touhy Avenue, NILES, IL 
60714-4608, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Cần giữ kim của máy quay đĩa hát; hộp chứa kim máy quay đĩa hát; kim của 

máy quay đĩa hát; thiết bị đo lực của kim máy quay đĩa hát; micrô; tay cầm micrô; giá 
đỡ micrô; hộp đựng micrô và hệ thống âm thanh; mút chắn gió bọc ở đầu micrô; cặp 
micrô và bộ dây cắm micrô; dây cáp âm thanh, dây cáp điện, bộ biến áp micrô, bộ trộn 
âm thanh; bộ âmli, bộ khuếch đại điện; bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị thu âm thanh 
không dây, thiết bị truyền âm thanh không dây; ăng ten; hệ thống phát ăng ten; cáp ăng- 
ten; bộ chia ăng ten, bộ khung giá lắp; micrô có phần cổ dài; thiết bị chống rung cho 
micrô, thiết bị kết nối âm thanh; hệ thống âm thanh không dây, bao gồm micro không 
dây, thiết bị nhận không dây; thiết bị truyền không dây, máy phân tích quang phổ, thiết 
bị truy cập không dây, thiết bị chuyển mạch ethernet, hệ thống phân phối ăng ten, ăng 
ten, công tắc micro, cáp âm thanh, pin, bộ pin và bộ sạc pin; bộ cân bằng âm thanh; bộ 
xử lý âm thanh, bộ giảm âm thanh dội lại; nguồn điện; hệ thống điều khiển âm thanh có 
dây và không dây, cụ thể là thiết bị phát, thu và tai nghe; hệ thống mạng lưới giao diện 
cho các hệ thống âm thanh không dây; lưới micro, giá cắm micrô và bộ điều chỉnh 
micrô; công tắc micrô; thiết bị gắn micrô hoặc các thiết bị âm thanh vào người sử dụng; 
bảng điều khiển âm thanh dùng trong hội nghị; thiết bị xử lý tín hiệu số, thiết bị chuyển 
đổi kỹ thuật số để sử dụng với các thiết bị âm thanh; thiết bị tăng âm trộn đầu ra; tai 
nghe; dây tai nghe; hộp đựng tai nghe; tai nghe trùm đầu, bộ tai nghe để sử dụng với 
máy nghe nhạc, bộ tai nghe để sử dụng với điện thoại; bộ dây tai nghe, gậy nối dài 
micro; thiết bị suy giảm âm thanh; bộ lọc điện; bộ chuyển đổi pha điện, bộ phát âm 
thanh điện tử; thiết bị hiệu chỉnh micrô cho các thiết bị video; thiết bị hiệu chỉnh giao 
diện mạng; phần mềm máy tính đề xử lý tín hiệu kỹ thuật số; phần mềm máy tính để 
giảm phản hồi âm thanh kỹ thuật số; và phần mềm máy tính để điều khiển và kiểm soát 
hệ thống âm thanh không dây; và các bộ phận và phụ kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2010-26292 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(731) SHURE INCORPORATED   (US) 
5800 West Touhy Avenue, NILES, IL 
60714-4608, UNlTED STATES OF 
AMERICA 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Cái míc (micro). 
 
 

(210) 4-2010-26349 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.1; 24.15.2 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất nhựa 
Kim Trường Phát  (VN) 
105 đường 17B, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn; sơn chống khuẩn; sơn chịu nhiệt.  

 
 

(210) 4-2010-26485 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH MI TI VI  (VN) 

Số 843/23, quốc lộ 22, khu phố 5, thị 
trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện như: tủ có gắn thiết bị đặc biệt, 

chuyên dùng cho mục đích y tế (tủ chuyên dụng cho thiết bị y tế); giường có gắn thiết bị 
đặc biệt, chuyên dùng cho mục đích y tế; kệ có gắn thiết bị đặc biệt, chuyên dùng cho 
mục đích y tế; xe đẩy có thiết bị nâng hạ, chuyên dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2010-26489 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.13.1 
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Palm Groove, P.O.Box 438, Road Town, 
Tortola, British Vergin Islands  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh (y tế); nghề chữa răng; chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; 

dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia kính mắt; dịch vụ dược sĩ kê 
đơn thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2010-26503 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - tin học và viễn 
thông Trường Tiến   (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 04, quận 05, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị quan sát: ca-me-ra. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị viễn thông, thiết bị tin học và phụ kiện; lắp đặt sửa 
chữa thiết bị quan sát: ca-me-ra. 

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông, tin học: ca-me-ra. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2010-26510 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; 25.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và xây dựng Minh Đức   (VN)
Số 9, dãy 1, khu tập thể xe khách Nam, 
số 90 phố Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá, cụ thể là: máy xây dựng, vật liệu xây dựng; 

mua bán vật liệu xây dựng; mua bán ô tô, xe máy và máy xây dựng; quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; tư vấn, lập và quản lý dự án đấu thầu.  

 
Nhóm 37: Thi công, xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp, gian thông, thuỷ lợi, 
khu chung cư, khu công nghiệp, khu đô thị; san lấp mặt bằng; trang trí nội ngoại thất các 
công trình xây dựng; xây mới và sửa chữa các công trình công viên cây xanh, khu sinh 
thái; tư vấn xây dựng; giám sát thi công các công trình xây dựng, thuỷ lợi, thuỷ điện. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.  

 
Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, tư vấn kiến trúc; thẩm tra hồ sơ thiết kế 
công trình; thẩm tra hồ sơ tổng dự toán các công trình xây dựng; thiết kế các công trình 
đường bộ, thuỷ điện, thuỷ lợi; khảo sát địa chất các công trình xây dựng. 
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(210) 4-2010-26536 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển đầu tư Trường An  
(VN) 
Số 62 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: Dịch vụ mô giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 

dịch vụ quản lý bất động sản; mua bán bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, thông gió và xử lý 
ẩm; lắp đặt thang máy. 

 
 

(210) 4-2010-26550 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.4.6; 26.4.7; 7.3.2 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối liên 
kết Quốc Tế   (VN) 
Số 80/83 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in có mực dùng cho máy photocopy, cho máy fax và cho 

máy in; mực in màu; hộp mực in màu dùng cho máy photocopy, cho máy fax và cho 
máy in. 

 
Nhóm 09: Máy in và các bộ phận của máy in gồm: trục lăn, con lăn, bộ nhớ, bo mạch. 

 
Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng phẩm như bìa hồ sơ; sổ tay; giấy; vở; ghim; hồ dán.  

 
 

(210) 4-2010-26590 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Khánh  (VN) 
399 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng, thực phẩm, đại lý phân phối hang hóa, bán lẻ lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dụng cụ gia đình, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp 
chí, hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, mỹ 
phẩm, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, thảm, đệm, chăn màn, rèm cửa, băng, đĩa 
âm thanh, hình ảnh, hàng điện tử, đồ điện gia dụng, mua, bán rượu, bia, nước giải khát, 
mua bán nông sản: gạo, bắp, mua, bán xăng dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng, mua, bán 
hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, mua, bán điện thoại di động, thiết bị tin học, 
thiết bị máy văn phòng, thiết bị viễn thông, thẻ cào, sim số.  

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy điện thoại di động; lắp đặt đồ gỗ trong xây 
dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ taxi. 

 
 

(210) 4-2010-26637 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.21; 26.13.1; 26.11.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huê Thành  (VN) 
118 Trần Thanh Mại, khu phố 2, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Sản phẩm nhựa (bán sản phẩm) bao gồm: bao bì từ nhựa không thấm nước, 

đệm lót..  
 
 

(210) 4-2010-26705 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 19.7.1; A5.5.22; A11.7.7; 11.7.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, tím, đen, xanh da trời 

đậm, xanh da trời, bạc, ghi, vàng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất 
dùng để làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2010-26746 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút lông; bút dạ quang; bút chì; bút viết trên phim máy chiếu.  

 
 
 

(210) 4-2010-26747 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.25; A21.1.3 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12, đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi.  

 
 
 

(210) 4-2010-26749 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 
A1.1.10; A1.1.12; 21.1.17; A25.1.10 

(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Cơ sở Phúc Bình Dương  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Chao  
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(210) 4-2010-26777 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A14.1.6; 14.1.5; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Xám, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Thành Lợi   (VN) 
78 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, sắt, thép, hạt nhựa, hàng kim khí điện máy, xe « 

tô và phụ tùng xe ô tô; mua bán bao bì nhựa.  
 

Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng.  
 
 

(210) 4-2010-26799 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

Hồng Quang   (VN) 
Phòng 1207, tòa nhà Pacific Place, số 
83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ internet (cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 

toàn cầu (nhà cung  cấp dịch vụ)); dịch vụ tin nhắn; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng 
viễn thông và mạng truyền hình; dịch vụ phát thanh truyền hình trực tuyến; dịch vụ 
truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (như máy vi tính, máy trạm, điện thoại 
qua giao thức internet); dịch vụ chuyển tiếp dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền thông đa 
phương tiện.  

 
 

(210) 4-2010-26847 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.4 
(731) STEVE D. BENITEZ   (PH) 

2303 Pasong Tamo Ext., Makati City, 
Philippines  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 
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(511)   Nhóm 21: Ca/cốc bằng gốm; cốc vại, không bằng kim loại quý, cốc, không bằng kim 
loại quý, hộp đựng chè/thuốc/cà phê, không bằng kim loại quý; cốc giữ nhiệt; đồ đựng 
giữ nhiệt, cụ thể là cốc giữ nhiệt để đựng cà phê và đồ uống.  

 
Nhóm 30: Cà phê nguyên hạt, và cà phê xay; cà phê; ca cao; chè (trà); cà phê kiểu ý 
(espreso), và đồ uống trên cơ sở cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ cà phê 
và/hoặc cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ chè (trà); sôcôla bột và vani, 
hương liệu dạng lỏng dùng cho vào đồ uống, đồ nướng cụ thể là bánh ngọt, bánh ngọt 
làm từ phomat, bánh nướng nhỏ; bánh nướng xốp; bánh quy và bánh ngọt mềm; bánh 
patê; bánh mỳ; thực phẩm được đóng gói, cụ thể là bánh mỳ kẹp nhân và salad (bánh 
xăng-đuých); mì ống, mì sợi; sôcôla; mứt kẹo; bim bim granola (làm từ mảnh ngô, yến 
mạch và mật ong), chè (trà) uống liền; kem lạnh (để ăn), mứt kẹo để lạnh; và kẹo bạc hà. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-26848 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) STEVE D. BENITEZ    (PH) 

2303 Pasong Tamo Ext., Makati City, 
Philippines    

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 

ADVACAS) 
 
(511)   Nhóm 21: Ca/cốc bằng gốm; cốc vại, không bằng kim loại quý, cốc, không bằng kim 

loại quý, hộp đựng chè/thuốc/càphê, không bằng kim loại quý; cốc giữ nhiệt; đồ đựng 
giữ nhiệt, cụ thể là cốc giữ nhiệt để đựng cà phê và đồ uống.   

 
Nhóm 30: Cà phê nguyên hạt, và cà phê xay; cà phê; ca cao; chè (trà); cà phê kiểu ý 
(espreso), và đồ uống trên cơ sở cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ cà phê 
và/hoặc cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ chè (trà); sôcôla bột và vani, 
hương liệu dạng lỏng dùng cho vào đồ uống, đồ nướng cụ thể là bánh ngọt, bánh ngọt 
làm từ phomat, bánh nướng nhỏ; bánh nướng xốp; bánh quy và bánh ngọt mềm; bánh 
patê; bánh mỳ; thực phẩm được đóng gói, cụ thể là bánh mỳ kẹp nhân và salad (bánh 
xăng-đuých); mì ống, mì sợi; sôcôla; mứt kẹo; bim bim granola (làm từ mảnh ngô, yến 
mạch và mật ong), chè (trà) uống liền; kem lạnh (để ăn), mứt kẹo để lạnh; và kẹo bạc hà.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2010-26860 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.19 
(591) Đỏ, hồng, xanh đen, đen, vàng 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 

 
 

(210) 4-2010-26861 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.1.5; 2.9.23; A5.1.16 
(591) Vàng, đen, xanh dương, đỏ 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 

 
 

(210) 4-2010-26862 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.25 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh dương, trắng 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 
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(210) 4-2010-26863 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, 

vàng, cam 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 

 
 

(210) 4-2010-26866 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.1.12; A5.1.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
379C Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa.  

 
 

(210) 4-2010-26947 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.3.2; 7.1.24; A7.1.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh lá mạ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên phát triển và 
kinh doanh nhà TP. Cần Thơ  
(VN) 
Số 09 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; xi măng; thạch cao; gỗ xây dựng; đá; cát  
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 
xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; lắp đặt hệ thống điện nước; khai thác đá, 
cát, sỏi, đất sét; chuẩn bị (thi công) mặt bằng.  

 
Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế 
chuyên dụng về xây dựng, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác, cụ thể 
là thiết kế (lập bản vẽ) hệ thống xử lý nước thải, nghiên cứu các quy trình xử lý nước 
thải.  

 
 

(210) 4-2010-26995 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.9; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ đun, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch ATC  (VN) 
Số 25, tổ 29, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); thuỷ tinh xây dựng (tấm lát, gạch và 

ngói thuỷ tinh); xi măng amiant, vữa amiant atfan (nhựa đường) gỗ lát sàn, ghạch, kính 
xây dựng.  

 
Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí và caá hoạt động thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 
(210) 

 
4-2010-27008 

 
(220) 

 
22.12.2010 

  (441) 25.05.2011 
(731) SENAO INTERNATIONAL Co., LTD.  

(TW) 
2F., No. 531, Chung Cheng Road, Hsin-
Tien, Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Vỏ ống nghe điện thoại; bộ nạp pin; pin; pin cho đèn chớp; pin mặt trời; tai 
nghe không dây; bàn phím máy tính không dây; tấm phim bảo vệ màn hình điện thoại di 
động; vỏ điện thoại di động làm bằng da hoặc silicôn.  

 
 

(210) 4-2010-27020 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ Thiên Hoà   (VN) 
Số 7, ngách 117/48, ngõ 117, phố Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải (máy vận chuyển bằng đai); máy nghiền chạy bằng điện; máy nghiền 

dùng trong công nghiệp, máy uốn sắt 
 
 

(210) 4-2010-27044 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Gap (ITM) Inc.   (US) 

2 Folsom Street, San Francisco, CA 
94105, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ của hàng bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện quần áo, túi 

xách, đồ da, kính râm, trang sức, đồ phụ kiện cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dung khi tắm 
rửa, sản phẩm tạo mùi thơm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, văn phòng phẩm, quà tặng, 
vật dụng cho gia đình, đồ dùng trong nhà, bộ đồ giường, đồ chơi và trò chơi; dịch vụ 
quảng cáo bán hàng trong lĩnh vực thời trang bao gồm tư vấn về lựa chọn và kết hợp các 
sản phẩm thời trang và phụ kiện; dịch vụ quản lý của hàng bán lẻ liên quan đến quần áo; 
dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; quảng cáo bán hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của các 
công ty khác bằng việc đặt các biển quảng cáo và những sự trưng bày cho việc quảng cáo 
bán hàng tại một trang điện tử có thể truy cập bằng mạng máy tính; cung cấp dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đặt hàng trực tuyến cho các sản phẩm quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, phụ kiện quần áo, túi xách, đồ da, kính râm, trang sức, đồ phụ kiện cho tóc, 
mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, sản phẩm tạo mùi thơm và sản phẩm chăm sóc cá 
nhân, văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng cho gia đình, đồ dùng trong nhà, bộ đồ 
giường, đồ chơi và trò chơi; dịch vụ đặt hàng theo danh mục qua thư cho các sản phẩm 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện quần áo, túi xách, đồ da, kính râm, trang sức, 
đồ phụ kiện cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, sản phẩm tạo mùi thơm và 
sản phẩm chăm sóc cá nhân, văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng cho gia đình, đồ dùng 
trong nhà, bộ đồ giường, đồ chơi và trò chơi; dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua máy tính 
cho các sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện quần áo, túi xách, đồ da, 
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kính râm, trang sức, đồ phụ kiện cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dung khi tắm rửa, sản 
phẩm tạo mùi thơm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, văn phòng phẩm, quà tặng, vật dụng 
cho gia đình, đồ dùng trong nhà, bộ đồ giường, đồ chơi và trò chơi; chương trình khuyến 
mãi thẻ khách hàng để quảng cáo bán hàng cho dịch vụ cửa hàng bán lẻ hàng thêu và các 
phụ kiện thời trang. 

 
 

(210) 4-2010-27062 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần kính KATO 

Việt Nam   (VN) 
35 đường Hồ Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại, cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, kính xây dựng, kính vách tắm.  
 

Nhóm 20: phụ kiện dùng cho cửa ra vào (không bằng kim loại), phụ kiện dùng cho cửa 
sổ (không bằng kim loại), cửa cho đồ gỗ (không phải là cửa sổ và cửa ra vào). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán cửa cuốn, cửa tự động, rèm cửa tự động, mái che tự động 
kính xây dựng. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản, môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản, cho thuê văn 
phòng và căn hộ, dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27108 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Kiên Lập  
(VN) 
Số 158/7 Dương Tử Giang, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, gồm: tủ, giường, bàn và ghế; móc treo quần áo bằng nhựa, 

móc treo giầy bằng nhựa.  
 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa, cụ thể là: ca, cốc uống nước, bàn chải, cây lau nhà 
(chổi lau nhà). 
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(210) 4-2010-27121 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 2.9.1; 25.7.25 
(591) Trắng, hồng, nâu, tím 
(731) Công ty cổ phần Sô cô la Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la, ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh 

kẹo.  
 
 

(210) 4-2010-27126 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế - tư 
vấn - xây dựng Consmart  
(VN) 
86/24 Lê Cơ, khu phố 3, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lắp đặt 
hệ thống cơ điện và hệ thống xây dựng khác, trang trí nội thất; tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng, thiết kế nội thất, kiểm định chất lượng công trình 
xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27211 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.7.22; 5.7.12 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Lemon   (VN) 
Số 11, ngõ 151, phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 
thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế ngoại thất; dịch vụ tư vấn thiết kế trang trí nội 
thất văn phòng; dịch vụ tư vấn kiến trúc.  

 
 

(210) 4-2010-27226 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 25.1.6; 24.7.1; 20.7.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Trường phổ thông quốc tế 

Kinh Bắc  (VN) 
Km1+200 đường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2010-27239 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.1.12 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - xử lý môi trường 
Tương Lai Xanh  (VN) 
64/31 D, Hoà Bình, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Vệ sinh môi trường. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển rác thải. 
 
 

(210) 4-2010-27240 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIKAN (VIKAN)  (VN)
28 ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Đệm vai, đệm ngực, mếch dựng, vải viền, lót cạp quần (tất cả là phụ kiện may 

mặc). 
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(210) 4-2010-27270 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Trung tâm xuất sắc John von 
Neumann - đại học quốc gia 
TP.HCM  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo bồi dưỡng về: tính toán định lượng tài chính, công nghệ thông tin và 

truyền thông.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghiệp về: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin 
khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng về: toán học máy 
tính, khoa học hệ thống, khoa học trí thức, khoa học thông tin.  

 
 

(210) 4-2010-27277 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp dịch 

vụ tổng hợp Phú Diễn  (VN) 
Thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi: quả bưởi.  

 
 

(210) 4-2010-27279 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.21 
(591) Xanh, đen, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Thượng Mỗ  (VN) 
Thôn 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi: quả đu đủ.  
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(210) 4-2010-27284 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.9.24; A3.9.4 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn JOC 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, số 26 phố Lê Đại Hành, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông bao gồm: phát chương trình truyền hình, phát thanh 

radio, thông tin bằng điện thoại, thông tin bằng máy tính điện tử, truyền thư tín, hình ảnh 
bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Khách sạn, cửa hàng ăn uống, quán rượu, các dịch vụ cung cấp đồ ăn uống 
(do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2010-27292 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
P 507 C3 Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng sữa 

và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, mạnh nha. 

 
 

(210) 4-2010-27327 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A25.7.21; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 

Xây dựng và Vật liệu Xây 
dựng (COTEC)   (VN) 
430-432-434 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch; đá để xây dựng; đá ba-lat nung già; bê tông; đá hoa cương gra-nít; đá 
hoa cẩm thạch; đá lát đường có chiếu sáng; đá phiến; (đá) diệp thạch; đá; tấm vuông 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng cụ thể là: tấm ốp tường, tấm lát sàn, tấm lợp 
(mái nhà); gạch ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2010-27335 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 14.3.21 
(731) Trần Ngọc Phong   (VN) 

661/12 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao (túi) bằng nhựa dùng để bao gói.  
 

Nhóm 21: Rổ nhựa; sọt nhựa; két nhựa (két để đựng bia & nước ngọt bằng nhựa).  
 

Nhóm 22: Dây nhựa; dây thừng; dây câu; dây bện; sợi đay; lưới đánh cá; phao nhựa (một 
bộ phận của lưới đánh cá).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường thủy; dịch vụ vận tải dường bộ; dịch vụ cho thuê xe tải; 
dịch vụ cho thuê kho hàng. 

 
 
 

(210) 4-2010-27346 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ hoá 

chất Kim Giang  (VN) 
646T Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu xoa, cao xoa, tinh dầu; mua bán nguyên liệu thực phẩm (các loại 

hương liệu để chế biến món ăn); mua bán nguyên liệu sản xuất trong ngành công nghiệp 
may mặc, giày dép gồm vải, sợi, da các loại 
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(210) 4-2010-27349 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.20; 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Kim Long  (VN) 
179 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 

công trình giao thông thủy lợi.   
 
 
 
 

(210) 4-2010-27356 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.1.2; 25.5.25; 26.7.25 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất sữa 
và thực phẩm Sao Nam   (VN) 
P0310, khách sạn Sofitel Plaza, số 1, 
đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc nhập khẩu: 

sữa bột. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-27357 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.1.2; 25.5.25; 26.7.25 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất sữa 
và thực phẩm Sao Nam   (VN) 
P0310, khách sạn Sofitel Plaza, số 1, 
đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc nhập khẩu: 

sữa bột. 
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(210) 4-2010-27358 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.7.25; 25.5.25; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất sữa 
và thực phẩm Sao Nam   (VN) 
P0310, khách sạn Sofltel Plaza, số 1, 
đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa có nguồn gốc nhập khẩu: 

sữa bột.  
 
 
 

(210) 4-2010-27442 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Artex   (VN) 
Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; sắt xây dựng; thép xây dựng; cửa làm 

bằng kim loại; khung cửa làm bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phị kim loại; gạch; ngói; đá; xi măng; cấu kiện phi kim loại 
dùng trong xây dựng (có thể di chuyển được). 

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ nghệ; 
hàng mây, tre đan.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng; dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ san lấp mặt bằng; dịch vụ giám sát thi công công 
trình xây dựng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ xây lắp các công trình điện 
công nghiệp, công trình giao thông; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa   
chữa máy móc; dịch vụ trang trí nội, ngoại thất.  

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận tải bằng ôtô; dỡ hàng; dịch vụ chuyên trở hàng 
hóa; vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2010-27466 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.1.5 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh vật 
cảnh Sài Gòn   (VN) 
573 An Dương Vương, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cụ thể là: mua bán sản phẩm sinh vật cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, 

quần áo thời trang; quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ về làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ 
tạo dáng cây cảnh; dịch vụ thiết kế sân vườn.  

 
 

(210) 4-2010-27508 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.05.2011 
(300) 009462284 20.10.2010 EM 

  
(731) INTERNATIONAL HAIR COSMETICS 

LIMITED  (GB) 
Unit 9, The Quadrangle, Premier Way, 
Abbey Park Industrial Estate, Romsey, 
Hampshire SO51 9DL, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm để đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm (mỹ phẩm) tạo dáng 
tóc; nước xịt tóc (mỹ phẩm); chất gien bôi tóc; kem bôi tóc và sáp bôi tóc (mỹ phẩm); 
dầu bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc và điều trị tóc và đầu bị hói 
(không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm nhuộm tóc (mỹ 
phẩm).  

 
 

(210) 4-2010-27594 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Tân 
Hoàng Gia   (VN) 
177 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
583 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông bao gồm các dịch vụ sau: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 
 
 

(210) 4-2010-27643 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 25.3.1; 25.5.25 
(731) SCUD BATTERY CO. LTD.   (CN) 

SCUD Industrial Park, Mawei Economic 
and Technology Development Zone, 
Fuzhou City, Fujian Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính; điện thoại di động; bộ 

thiết bị dùng cho điện thoại không cần sử dụng bằng tay (bộ tai nghe); điện thoại; tai 
nghe chụp đầu; cái nút tai; máy quay viđêô có bộ phận ghi hình; ăc quy điện dùng cho 
xe cộ; bình ăc quy điện dùng cho xe cộ; pin điện; bình pin (bình chứa dung dịch điện 
phân); màng ngăn; hộp pin; bản cực; pin ganvanic (pin hóa học); bộ nạp pin; đối âm cực; 
pin điện áp cao; pin mặt trời; hộp ăc quy; bình ăc quy; ăc quy điện; pin dùng cho đèn bỏ 
túi; cực dương; pin dương cực; cực âm; thiết bị âm cực để chống sự ăn mòn; ăc quy 
ganvanic (ăc quy hóa học); pin dùng để chiếu sáng.  

 
 
 

(210) 4-2010-27660 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) ISB HEALTH TECHNOLOGY CO., 

LTD.    (TW) 
2F, No. 16, Lane 32, Wufu 1St Road, 
Luzhu Township, Taoyuan County, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; đại diện phân phối các loại sản phẩm cho các công ty 

trong nước và nước ngoài; mua bán cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho 
các doanh nghiệp khác), cụ thể là: mua bán đồ mỹ phẩm, thức ăn và đồ uống, các đồ 
dùng và dụng cụ y tế, các thiết bị và dụng cụ làm đẹp chạy bằng điện; mua hàng qua 
mạng máy tính, cụ thể là: đồ mỹ phẩm, thức ăn và đồ uống, các đồ dùng và dụng cụ y tế, 
các thiết bị và dụng cụ làm đẹp chạy bằng điện; bán lẻ đồ mỹ phẩm; bán lẻ thức ăn và đồ 
uống; bán lẻ các đồ dùng và dụng cụ y tế; bán lẻ các thiết bị và dụng cụ làm đẹp chạy 
bằng điện.  
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(210) 4-2010-27661 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Chổi dùng để vẽ lông mày, chổi dùng để đánh phấn má: chổi đánh nền mắt, 

dụng cụ có bọt biển (không dùng cho y tế) dùng để thoa phấn lên mí mắt (mút thoa phấn 
mắt), lược chải mi mắt, hộp phấn trang điểm không làm bằng kim loại quý, chổi vẽ môi 
và nùi bông để trang điểm.  

 
 

(210) 4-2010-27682 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng Tài 
Phát   (VN) 
Số 103, đường Trần Phú, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2010-27704 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) EFL CO., LTD.   (KR) 

197-11 Kuro-dong, Kuro-ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi cho người leo núi; ba lô cho người leo núi; gậy leo núi; «; « che nắng; túi 

đeo hông; túi xách kiểu boston; ô dùng khi chơi gôn; cặp da; túi dùng cho thể thao; và 
túi đeo vai.  

 
Nhóm 25: Giầy ống đi mùa đông; quần áo mùa đông; bao tay đi mùa đông; áo sơ mi cổ 
cao; mũ che tai (trang phục); quần áo mưa; áo gi lê; áo dệt kim cộc tay; thắt lưng da 
(trang phục); dây đeo (quần, tất); bao tay của phụ nữ (trang phục); tất giữ ấm ống chân; 
găng tay (trang phục); cổ tay áo; giầy ống leo núi; dép; áo sơ mi mặc khi chơi gôn; mũ 
dùng khi chơi gôn; váy mặc khi chơi gôn, áo cổ chui mặc khi chơi gôn; áo gi lê mặc khi 
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chơi gôn; giầy dùng khi chơi gôn; bít tất dùng khi chơi gôn; quần mặc khi chơi gôn; 
trang phục mặc khi chơi gôn; mạng che mặt chống nắng; bao tay chống nắng, găng tay 
chống nắng; mũ chống nắng; áo vét; và mũ lưỡi trai đội đầu. 

 
Nhóm 26: Khăn vấn tóc; ru băng (đồ kim chỉ); ru băng dùng cho tóc; lưới bao tóc; cái 
cặp tóc và cái kẹp tóc; cái ghim cài trang điểm tóc; đồ trang trí mũ không bằng kim loại 
quí; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quí; đồ trang trí thắt lưng không bằng kim loại 
quí; phụ kiện của trang phục (không làm bằng kim loại quí và đồ kim hoàn); khóa (phụ 
kiện của trang phục); ghim cài (phụ kiện của trang phục); khóa không bằng kim loại quí 
(phụ kiện của trang phục), khóa cho quần áo (không bằng kim loại quí); và vật trang trí 
cho quần áo. 

 
Nhóm 28: Túi được thiết kế đặc biệt để đựng đồ đánh gôn; bóng dùng trong môn đánh 
gôn; dụng cụ để sửa chữa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); bảng ghi tỷ số dùng trong 
môn đánh gôn; găng tay chơi gôn; gậy đánh gôn; tay cầm gậy đánh gôn; cán gậy đánh 
gôn; đầu gậy đánh gôn; túi phủ đầu gậy đánh gôn; điểm phát bóng dùng trong đánh gôn 
(cọc nhỏ, nhọn để đặt bóng trước khi đánh nó vào từng lỗ); túi đựng gậy đánh gôn; bao 
phủ gậy đánh gôn; túi đựng bóng chơi gôn; túi được thiết kế đặc biệt để đựng gậy và 
bóng dùng cho người phục vụ người chơi gôn; vật đánh dấu vị trí quả bóng dùng trong 
môn đánh gôn; dụng cụ cho người leo núi (dụng cụ thể thao). 

 
 

(210) 4-2010-27706 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.13; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư cuộc 
sống Sài Gòn SGL  (VN) 
69/37, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê không gian quảng cáo; 

quảng cáo; thông tin về kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích quảng 
cáo hoặc thương mại.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản), 
môi giới bất động sản, dịch vụ cầm đồ, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát công trình xây dựng; 
sửa chữa thiết bị văn phòng, xí nghiệp xây dựng.  

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị mạng viễn thông tin học, dịch vụ viễn thông cho các cửa 
hàng điện thoại, dịch vụ tin nhắn; dịch vụ thư điện tử; hãng thông tấn; dịch vụ điện thoại; 
truyền các thông báo quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa, môi giới vận chuyển, dịch vụ lái xe, tổ chức 
cuộc du lịch, hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách (bằng ô tô).  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán phê, nhà trọ, nhà hàng ăn uống, quán rượu 
nhỏ, dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2010-27718 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 9.7.1; A9.7.15; A23.5.5; 26.4.3 
(731) MOSTAR COMPANY LIMITED   (TW)

1F, No.2,Dayong St.,Gangshan Town, 
Kaohsiung, County 820, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Dao phay (dụng cụ điện), máy khoan, mũi khoan, đầu cặp mũi khoan (bộ 

phận của máy), mũi doa (dụng cụ điện), tarô (bộ phận của máy, động cơ hoặc động cơ 
mô tô).  

 
 

(210) 4-2010-27729 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23; 26.3.2; 6.1.2; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH rượu bia nước 

giải khát MEKONG  (VN) 
33 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước uống từ trà xanh (chè).  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; nước tăng lực (không dùng cho 
mục đích y tế) 

 
 

(210) 4-2010-27749 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuỷ sản Hải 
Minh (Việt Nam)  (VN) 
130-131 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh; cá đông lạnh; mực đông lạnh; bạch tuộc đông lạnh; hải sản 
trộn đông lạnh.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu hải sản đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2010-27781 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng   (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27782 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng   (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27786 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; 2.7.23; 4.5.3; A2.5.23; A2.5.24 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente   (CO) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27788 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.5.3; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23; 26.5.1 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente    (CO) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27789 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23; 4.5.3 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente    (CO) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  
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(210) 4-2010-27822 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dầu khí Cửu Long  (VN) 
Số 67/6A, đường Phó Cơ Điều, phường 
04, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí, nhiên liệu động cơ; 

mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán đồ điện gia dụng, đồ dùng gia 
đình cụ thể là: bếp điện, bàn là (bàn ủi), ấm đun nước, lò nướng bằng điện, quạt điện, 
bóng đèn, đèn và bộ đèn điện, công tắc, ổ điện, dây dẫn điện, ổn áp, ti vi, tủ lạnh, máy 
điều hoà, giường, tủ, kệ, bàn ghế các loại, đồ nội thất; mua bán nông lâm sản nguyên 
liệu, động vật sống, thực phẩm; mua bán đồ ngũ kim, sơn, kính; mua bán xăng dầu và 
các sản phẩm hoá dầu (dầu nhơn, gas); mua bán phân bón; mua bán vật liệu xây dựng, 
hàng trang trí nội thất. 

 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; xây dựng nhà các loại, 
công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dung; 
chuẩn bị mặt bằng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa; vận chuyển xăng, dầu 
bằng đường thuỷ, đường bộ.  

 
Nhóm 44: Trồng cây ăn quả, cây lâu năm; chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm; khai thác, 
nuôi trồng thủy biển; thuỷ sản nội địa..  

 
 

(210) 4-2010-27826 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật Tân Kỷ Nguyên  (VN) 
7 Phan Phú Tiên, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị máy móc ngành nhựa; máy ép phun, máy thông gió dùng trong hệ 
thống máy móc sản xuất công nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc, mua bán máy ép phun nhựa, máy thổi chai nhựa, máy đùn 
nhựa và phụ tùng của các loại máy này; mua bán nhựa nguyên liệu; mua bán ti vi, tủ 
lạnh, máy giặt, bếp điện, quạt điện, máy lạnh, bàn là (bàn ủi), loa, đài, đầu đĩa, điện 
thoại, máy tính, máy in, máy fax, máy vi tính và phụ kiện; mua bán đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2010-27870 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.6; 1.15.23; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hợp Thành  
(VN) 
E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch 
Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 17: Găng tay cao su dùng để cách nhiệt. 
 

Nhóm 21: Găng tay bằng len dùng để làm vườn; găng tay dùng trong gia đình.  
 
 
 

(210) 4-2010-27886 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.1; 14.3.21; A24.15.13; 15.1.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Thành  (VN) 
Số C58/7 Lê Lợi, khóm 4, phường 1, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; mua bán thiết 

bị điện cụ thể là: cầu giao điện, công tắc điện, ổ ắn điện, dây điện, cầu chì điện, bóng 
đèn điện, ổn áp điện; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng (máy vi tính, linh kiện máy vi 
tính, các thiết bị điện nêu trên); môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt máy móc và thiết bị; sửa chữa thiết bị điện và đồ dùng gia 
đình; lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.   
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(210) 4-2010-27899 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) FANCL CORPORATION   (JP) 

89-1, Yamashita-cho, Naka-ku, 
Yokohama, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm làm cho người thon lại; chế phẩm tẩy trang 

(mỹ phẩm); nước hoa; nước thơm (mỹ phẩm); nước gội dầu; nước tắm toàn thân (mỹ 
phẩm); nước gội đầu cho trẻ sơ sinh; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm bảo 
vệ chống nắng (mỹ phẩm), mỹ phẩm dùng để dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc móng tay, chân; chế phẩm tẩy thuốc màu bôi móng tay, chân (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc toàn thân; mỹ phẩm dùng để dưỡng tóc; xà phòng có tẩm thuốc 
(không dùng cho mục đích y tế), xà phòng không tẩm thuốc (không dùng cho mục đích 
y tế); chế phẩm dùng để rửa mặt (mỹ phẩm); nước rửa mặt (mỹ phẩm); nước rửa tay (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da đầu; chế phẩm làm trắng (mỹ phẩm); chế phẩm 
dùng để trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng nước dùng để rửa mặt, dầu mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc mụn trứng cá; chế phẩm mỹ phẩm dùng sau khi 
cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm dùng trước khi cạo râu, chế phẩm mỹ phẩm dùng trong khi 
cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để chăm sóc tay, chế phẩm mỹ phẩm dùng để dưỡng môi; chất chống đổ 
mồ hôi (mỹ phẩm vệ sinh trang điểm); chế phẩm làm rụng lông (mỹ phẩm), tăm bông 
dùng cho tràng điểm; len bông dùng cho trang điểm; miếng tẩm dầu thơm dùng để thấm 
da (mỹ phẩm), giấy tẩm dầu thơm dùng để thấm da (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; giấy 
ráp (giấy đánh bóng); giấy nhám (giấy đánh bóng), dung dịch để tẩy rửa; nước thơm 
dùng cho trang điểm (mỹ phẩm); kem làm trắng da; sữa dạng lỏng dùng cho trang điểm 
(mỹ phẩm); kem bôi (mỹ phẩm); sữa rửa mặt làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ trang điểm; 
miếng mỏng tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp dạng màng mỏng có tẩm sữa 
trang điểm dùng cho mắt; mặt nạ làm đẹp dạng màng mỏng có tẩm sữa trang điểm; mặt 
nạ làm đẹp dạng màng mỏng có tẩm mỹ phẩm dạng lỏng; gien dạng bọt thơm dùng trước 
khi cạo râu (mỹ phẩm), nước thơm dùng trước khi cạo râu; bọt dùng để cạo râu (mỹ 
phẩm); chất giúp kích thích mọc tóc (mỹ phẩm); chất để tẩy màu tóc; chất dùng để tạo 
màu cho tóc dạng lỏng (mỹ phẩm), chất gien để bôi lên tóc; chất dùng để tạo màu cho 
tóc (mỹ phẩm), chế phẩm làm xoăn tóc; chế phẩm làm mượt tóc khi chải đầu; keo xịt 
tóc; dầu bôi làm bóng tóc (mỹ phẩm); chất để uốn tóc; chất để dưỡng tóc (mỹ phẩm), 
nước xịt tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tạo kiểu dáng cho tóc (mỹ phẩm), chất làm 
dày thêm tóc (mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để tạo tóc quăn thành làn sóng 
(mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; kem bôi tóc (dùng khi chải đầu và dưỡng tóc), chế phẩm để 
nhuộm tóc (mỹ phẩm); thuốc tạo màu cho tóc (mỹ phẩm); nước xức tóc; mỹ phẩm được 
làm từ dầu mỏ; sữa làm sạch dùng cho trang điểm; kem làm sạch (mỹ phẩm); bọt làm 
sạch (mỹ phẩm); gien làm sạch (mỹ phẩm), chất lỏng làm sạch (mỹ phẩm); dầu làm sạch 
(mỹ phẩm); nùi bông làm sạch dùng khi trang điểm; nước thơm dưỡng thể (mỹ phẩm); 
sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); dầu mỹ phẩm dùng để chăm sóc toàn thân; hộp đồ mỹ phẩm 
(có đồ mỹ phẩm bên trong), chất khử mùi dùng cho cá nhân; nước thơm trang điểm, tinh 
dầu (hương liệu); mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; phấn đánh sẫm 
màu mắt (trang điểm); phấn trang điểm mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mi giả; 
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son môi; phấn trang điểm, thuốc màu đánh bóng móng tay, chân (mỹ phẩm), thuốc màu 
đánh bóng phủ ngoài móng tay, chân; thuốc màu nền cho móng tay; chân, bút chì mỹ 
phẩm dùng để trang điểm, kem bôi mặt trước khi trang điểm (mỹ phẩm); kem nền trước 
khi trang điểm (mỹ phẩm), phấn mỹ phẩm dùng cho trang điểm; thuốc bôi mi mắt (mas-
ca-ra); nước bông dùng để bôi môi (mỹ phẩm); phấn hồng để trang điểm má; xà phòng 
bánh; xà phòng rửa mặt, xà phòng dạng lỏng, xà phòng dùng để tắm vòi hoa sen; xà 
phòng bột; xà phòng dạng gien. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng dùng trong ngành y dạng lỏng; chất ăn kiêng bổ sung dùng trong ngành y; chất ăn 
kiêng bổ sung dùng trong ngành y dạng lỏng; thực phẩm bổ sung dùng trong ngành y; 
thực phẩm bổ sung dùng trong ngành y dạng lỏng; vitamin bổ sung (dùng trong ngành 
y), khoáng chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 
cô-la-gen dùng trong ngành y; sợi thực vật bổ sung (dùng trong ngành y), thực phẩm bổ 
sung (yếu tố vi lượng) dùng cho người bị lao phổi; thực phẩm bổ sung có chứa chủ yếu 
chất se-ra-mit (tế bào men) (dùng trong ngành y), thực phẩm bổ sung ăn kiêng (dùng 
trong ngành y); thuốc bổ sung canxi (dùng trong ngành y), thuốc bổ sung sắt (dùng trong 
ngành y); thuốc bổ sung kẽm (dùng trong ngành y); vắc xin ô-li-go-sac-cha-rid dùng cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán 
(dùng trong ngành y); thuốc khử trùng; dược phẩm; chất sợi thực vật không dùng làm 
thức ăn (dùng trong ngành y), các chế phẩm thuốc chăm sóc sức khỏe tự nhiên (dược 
phẩm) dùng để tốt cho da và chế phẩm dược phẩm dùng để cải thiện cho sức khỏe tự 
nhiên; các chế phẩm thuốc giúp mọc tóc; chế phẩm dùng để tắm (dùng trong ngành y); 
đồ uống dùng trong ngành y; dược và chế phẩm thuốc thiên nhiên; chế phẩm thú y; hợp 
chất thực vật sử dụng như chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng đồ vệ sinh (đồ chứa dùng cho gia đình); bọt biển dùng trong nhà vệ 
sinh; bọt biển dùng để tắm; bọt biển dùng để lau chùi, bọt biển dùng để lau mặt; bọt biển 
dùng để lau mặt khi trang điểm, bọt biển dùng để tạo bọt khi tắm; bàn chải có gắn bọt 
biển không chạy điện dùng để tẩy trang; bọt biển dùng để tắm; chổi dùng để trang điểm; 
chổi dùng để hóa trang; bàn chải tóc; bàn chải dùng trong nhà vệ sinh; bàn chải móng 
tay; bàn chải dùng để làm sạch cơ thể; bàn chải không chạy điện dùng để tẩy trang; bàn 
chải dùng để tắm; lược; lược chải tóc, lược chải lông mi; bàn chải răng lược dùng để làm 
sạch; hộp đựng lược (đồ chứa dùng cho gia đình); bình xịt nước hoa (bình rỗng); nùi 
bông để thoa phấn; nùi bông dùng để trang điểm; nùi bông dùng để tắm, bàn chải có gắn 
nùi bông không chạy điện dùng để tẩy trang; dụng cụ tẩy trang không chạy điện (dụng 
cụ gia đình); bông thải dùng để lau dọn, bông dùng để lau dọn, cuộn bông dùng để lau 
dọn, hộp đựng dụng cụ trang điểm (hộp rỗng); hộp đựng bàn chải trang điểm (hộp rỗng); 
hộp chứa đựng đồ mỹ phẩm (hộp rỗng); hộp đựng phấn sáp bỏ túi (hộp rỗng); hộp đựng 
đồ trang điểm (hộp rỗng); hộp đựng đồ phấn son trang điểm (hộp rỗng), ví đựng đồ trang 
điểm (có đồ); dụng cụ trang điểm; dụng cụ để hóa trang, bàn chải đánh răng; tơ sợi dùng 
xỉa răng, hộp đựng bàn chải đánh răng; bình trộn rượu cốc tay; hộp đựng thức ăn, bình 
đựng nước uống; đĩa đựng thực phẩm và đĩa đựng thức ăn; bát ăn cơm Nhật Bản; hộp 
đựng cơm dùng cho bữa ăn trưa; vải để lau dọn dùng cho cá nhân; bộ hộp đựng đồ trang 
điểm (hộp rỗng); giá để xà phòng; hộp đựng xà phòng; hộp đựng đồ trang điểm nền, 
không bằng kim loại quý; cốt giày (miếng gỗ; chất dẻo hoặc kim loại có hình bàn chân 
được đặt trong giày để giữ dáng của giày); hộp đựng xà phòng; vòng kẹp xà phòng, đĩa 
đựng xà phòng; vòng kẹp để đỡ bọt biển để tắm. 
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Nhóm 29: Rau đã được chế biến; các sản phẩm thịt đã được chế biến; sữa và sản phẩm 
sữa; hoa quả và rau đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; nước quả nấu đông; mứt ướt; 
nước xốt hoa quả (thạch hoa quả); dầu ăn và mỡ ăn; thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt 
cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế) chủ yếu từ các chất chiết xuất từ rau, từ 
quả hoặc từ động vật bao gồm cả từ tôm cua; từ rong biển và từ tảo biển; các loại thảo 
mộc (đã được bảo quản); kể cả chất chiết xuất từ thảo mộc được sử dụng làm chất dinh 
dưỡng; thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y 
tế) chủ yếu từ các chất chiết xuất từ rau, từ quả hoặc từ động vật; bao gồm cả từ tôm cua, 
từ rong biển và từ tảo biển ở dạng lỏng; thực phẩm bổ sung cô-la-gen được làm từ da 
và/hoặc thịt của vật nuôi, của động vật, cá, gia cầm hoặc của chim; chất bổ sung cho 
thực phẩm có chứa chất enzin (sinh vật học không dùng trong ngành y), rau để sử dụng 
như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng cho 
mục đích y tế); trái cây để sử dụng như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm 
tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt 
cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ đậu nành (không dùng cho mục đích y 
tế); thực phẩm được chế biến có chứa chủ yếu chất prôtêin để dành cho các vận động 
viên (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm được chế biến có chứa chủ yếu chất 
prôtêin dùng cho con người (không dùng cho mục đích y tế); sữa có hàm lượng prôtêin 
cao; chất chiết xuất từ quả mận khô; dầu gạo (dầu ăn); thịt (đã chế biến), cá (không còn 
sống), cải xoăn dạng bột dùng để nâu nướng (thực phẩm dùng cho người); đậu đã chế 
biến hoặc đã được sấy khô; trứng đã chế biến; nấm đã chế biến hoặc đã được sấy khô; 
quả hạnh đã được chế biến hoặc đã được sấy khô; khoai tây đã được chế biến hoặc đã 
được sây khô; nước rau ép dùng để nấu nướng. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất 
chiết xuất từ chè (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt 
cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ gạo (không dùng cho mục đích y tế); 
thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ 
ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); trà; trà dạng bột; đường sac-ca-rit (đường ăn) 
không dùng cho mục đích y tế, đường (không dùng cho mục đích y tế); viên ngọt tự 
nhiên (đường) không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc; thực 
phẩm được chế biến từ gạo; từ gạo nâu đã nẩy mầm, từ bột gạo, từ bánh gạo, từ cháo 
gạo; cơm; bánh gạo ròn; thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ gạo; bột sắn; bột cọ; cà 
phê nhân tạo (có nguồn gốc thực vật); cà phê; bột mì và các sản phẩm được làm từ ngũ 
cốc, bánh mì và bánh bao nhân nho; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); bột nở 
(thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị, sữa ong chúa và 
nước mật đường để tiêu dùng (không dùng cho mục đích y tế); chất chiết xuất từ sáp ong 
(dùng làm thực phẩm cho người); chất chiết xuất từ sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm 
cho người). 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước giải khát (đồ uống), đồ uống từ nước ép trái 
cây; đồ uống từ nước ép rau; chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại 
làm đồ uống; nước giải khát (đồ uống) với thành phần chủ yếu là tảo biển và củ nghệ; 
nước giải khát (đồ uống) với thành phần chủ yếu là chất sắt, đồ uống không chứa cồn có 
thành phần chủ yếu từ cô-la-gen (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa 
cồn có chứa vị giấm, chất chiết xuất từ rau để làm đồ uống không chứa cồn; chất chiết 
xuất từ rau để làm đồ uống nước ép rau không chứa cồn; bột dùng làm đồ uống không 
chứa cồn. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực mỹ phẩm; xà phòng, các chế phẩm dược, chế 
phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm, đồ uống không có cồn thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống, vitamin bổ sung; chất bổ sung 
khoáng chất và chất bổ sung từ cô-la-gen, dụng cụ đựng đồ mỹ phẩm, dụng cụ trang 
điểm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; dịch vụ bán lẻ qua mạng máy tính 
trong lĩnh vực mỹ phẩm xà phòng, các chế phẩm dược, chế phẩm thú y; chế phẩm vệ 
sinh, thực phẩm, đồ uống không có cồn; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ 
sung cho chế độ ăn uống; vitamin bổ sung; chất bổ sung khoáng chất và chất bổ sung từ 
cô-la-gen, dụng cụ đựng đồ mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ chứa đựng dùng cho gia 
đình hoặc nhà bếp, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông với mục đích bán lẻ; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ 
chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, 
dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh.  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm làm cho người thon lại; chế phẩm tẩy trang 

(mỹ phẩm); nước hoa; nước thơm (mỹ phẩm); nước gội dầu; nước tắm toàn thân (mỹ 
phẩm); nước gội đầu cho trẻ sơ sinh; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm bảo 
vệ chống nắng (mỹ phẩm), mỹ phẩm dùng để dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc móng tay, chân; chế phẩm tẩy thuốc màu bôi móng tay, chân (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc toàn thân; mỹ phẩm dùng để dưỡng tóc; xà phòng có tẩm thuốc 
(không dùng cho mục đích y tế), xà phòng không tẩm thuốc (không dùng cho mục đích 
y tế); chế phẩm dùng để rửa mặt (mỹ phẩm); nước rửa mặt (mỹ phẩm); nước rửa tay (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da đầu; chế phẩm làm trắng (mỹ phẩm); chế phẩm 
dùng để trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng nước dùng để rửa mặt, dầu mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc mụn trứng cá; chế phẩm mỹ phẩm dùng sau khi 
cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm dùng trước khi cạo râu, chế phẩm mỹ phẩm dùng trong khi 
cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để chăm sóc tay, chế phẩm mỹ phẩm dùng để dưỡng môi; chất chống đổ 
mồ hôi (mỹ phẩm vệ sinh trang điểm); chế phẩm làm rụng lông (mỹ phẩm), tăm bông 
dùng cho trang điểm; len bông dùng cho trang điểm; miếng tẩm dầu thơm dùng để thấm 
da (mỹ phẩm), giấy tẩm dầu thơm dùng để thấm da (mỹ phẩm); kem đánh răng; giấy ráp 
(giấy đánh bóng); giấy nhám (giấy đánh bóng), dung dịch để tẩy rửa; nước thơm dùng 
cho trang điểm (mỹ phẩm); kem làm trắng da; sữa dạng lỏng dùng cho trang điểm (mỹ 
phẩm); kem bôi (mỹ phẩm); sữa rửa mặt làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ trang điểm; miếng 
mỏng tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp dạng màng mỏng có tẩm sữa trang điểm 
dùng cho mắt; mặt nạ làm đẹp dạng màng mỏng có tẩm sữa trang điểm; mặt nạ làm đẹp 
dạng màng mỏng có tẩm mỹ phẩm dạng lỏng; gien dạng bọt thơm dùng trước khi cạo 
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râu (mỹ phẩm), nước thơm dùng trước khi cạo râu; bọt dùng để cạo râu (mỹ phẩm); chế 
phẩm giúp kích thích mọc tóc (mỹ phẩm); chất để tẩy màu tóc; chất dùng để tạo màu 
cho tóc dạng lỏng (mỹ phẩm), chất gien để bôi lên tóc; chất dùng để tạo màu cho tóc 
(mỹ phẩm), chế phẩm làm xoăn tóc; chế phẩm làm mượt tóc khi chải đầu; keo xịt tóc; 
dầu bôi làm bóng tóc (mỹ phẩm); chất để uốn tóc; chất để dưỡng tóc (mỹ phẩm), nước 
xịt tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tạo kiểu dáng cho tóc (mỹ phẩm), chất làm dày 
thêm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm để tạo tóc quăn thành làn sóng 
(mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; kem bôi tóc (dùng khi chải đầu và dưỡng tóc), chế phẩm để 
nhuộm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm tạo màu cho tóc (mỹ phẩm); nước xức tóc; mỹ phẩm 
được làm từ dầu mỏ; sữa làm sạch dùng cho trang điểm; kem làm sạch (mỹ phẩm); bọt 
làm sạch (mỹ phẩm); gien làm sạch (mỹ phẩm), chất lỏng làm sạch (mỹ phẩm); dầu làm 
sạch (mỹ phẩm); nùi bông làm sạch dùng khi trang điểm; nước thơm dưỡng thể (mỹ 
phẩm); sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); dầu mỹ phẩm dùng để chăm sóc toàn thân; hộp đồ mỹ 
phẩm (có đồ mỹ phẩm bên trong), chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; nước thơm 
trang điểm, tinh dầu; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; phấn đánh sẫm 
màu mắt (trang điểm); phấn trang điểm mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mi giả; 
son môi; phấn trang điểm, chế phẩm màu đánh bóng móng tay, chân (mỹ phẩm), chế 
phẩm màu đánh bóng phủ ngoài móng tay, chân; chế phẩm màu nền cho móng tay; 
chân, bút chì mỹ phẩm dùng để trang điểm, kem bôi mặt trước khi trang điểm (mỹ 
phẩm); kem nền trước khi trang điểm (mỹ phẩm), phấn mỹ phẩm dùng cho trang điểm; 
chế phẩm bôi mi mắt (mas-ca-ra); nước bông dùng để bôi môi (mỹ phẩm); phấn hồng để 
trang điểm má; xà phòng bánh; xà phòng rửa mặt, xà phòng dạng lỏng, xà phòng dùng 
để tắm vòi hoa sen; xà phòng bột; xà phòng dạng gien. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng dùng trong ngành y dạng lỏng; chất ăn kiêng bổ sung dùng trong ngành y; chất ăn 
kiêng bổ sung dùng trong ngành y dạng lỏng; thực phẩm bổ sung dùng trong ngành y; 
thực phẩm bổ sung dùng trong ngành y dạng lỏng; vitamin bổ sung (dùng trong ngành 
y), khoáng chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 
cô-la-gen dùng trong ngành y; sợi thực vật bổ sung (dùng trong ngành y), thực phẩm bổ 
sung (yếu tố vi lượng) dùng cho người bị lao phổi; thực phẩm bổ sung có chứa chủ yếu 
chất se-ra-mit (tế bào men) (dùng trong ngành y), thực phẩm bổ sung ăn kiêng (dùng 
trong ngành y); thuốc bổ sung canxi (dùng trong ngành y), thuốc bổ sung sắt (dùng trong 
ngành y); thuốc bổ sung kẽm (dùng trong ngành y); vắc xin ô-li-go-sac-cha-rid dùng cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán 
(dùng trong ngành y); thuốc khử trùng; dược phẩm; chất sợi thực vật không dùng làm 
thức ăn (dùng trong ngành y), các chế phẩm thuốc chăm sóc sức khỏe tự nhiên (dược 
phẩm) dùng để tốt cho da và chế phẩm dược phẩm dùng để cải thiện cho sức khỏe tự 
nhiên; các chế phẩm thuốc giúp mọc tóc; chế phẩm dùng để tắm (dùng trong ngành y); 
đồ uống dùng trong ngành y; dược và chế phẩm thuốc thiên nhiên; chế phẩm thú y; hợp 
chất thực vật sử dụng như chất ăn kiêng dùng trong ngành y.   

 
Nhóm 21: Hộp đựng đồ vệ sinh (đồ chứa dùng cho gia đình); bọt biển dùng trong nhà vệ 
sinh; bọt biển dùng để tắm; bọt biển dùng để lau chùi, bọt biển dùng để lau mặt; bọt biển 
dùng để lau mặt khi trang điểm, bọt biển dùng để tạo bọt khi tắm; bàn chải có gắn bọt 
biển không chạy điện dùng để tẩy trang; bọt biển dùng để tắm; chổi dùng để trang điểm; 
chổi dùng để hóa trang; bàn chải tóc; bàn chải dùng trong nhà vệ sinh; bàn chải móng 
tay; bàn chải dùng để làm sạch cơ thể; bàn chải không chạy điện dùng để tẩy trang; bàn 
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chải dùng để tắm; lược; lược chải tóc, lược chải lông mi; bàn chải răng lược dùng để làm 
sạch; hộp đựng lược (đồ chứa dùng cho gia đình); bình xịt nước hoa (bình rỗng); nùi 
bông để thoa phấn; nùi bông dùng để trang điểm; nùi bông dùng để tắm, bàn chải có gắn 
nùi bông không chạy điện dùng để tẩy trang; dụng cụ tẩy trang không chạy điện (dụng 
cụ gia đình); bông thải dùng để lau dọn, bông dùng để lau dọn, cuộn bông dùng để lau 
dọn, hộp đựng dụng cụ trang điểm (hộp rỗng); hộp đựng bàn chải trang điểm (hộp rỗng); 
hộp chứa đựng đồ mỹ phẩm (hộp rỗng); hộp đựng phấn sáp bỏ túi (hộp rỗng); hộp đựng 
đồ trang điểm (hộp rỗng); hộp đựng đồ phấn son trang điểm (hộp rỗng), ví đựng đồ trang 
điểm (có đồ); dụng cụ trang điểm; dụng cụ để hóa trang, bàn chải đánh răng; tơ sợi dùng 
xỉa răng, hộp đựng bàn chải đánh răng; bình trộn rượu cốc tay; hộp đựng thức ăn, bình 
đựng nước uống; đĩa đựng thực phẩm và đĩa đựng thức ăn; bát ăn cơm Nhật Bản; hộp 
đựng cơm dùng cho bữa ăn trưa; vải để lau dọn dùng cho cá nhân; bộ hộp đựng đồ trang 
điểm (hộp rỗng); giá để xà phòng; hộp đựng xà phòng; hộp đựng đồ trang điểm nền, 
không bằng kim loại quý; cốt giày (miếng gỗ; chất dẻo hoặc kim loại có hình bàn chân 
được đặt trong giày để giữ dáng của giày); hộp đựng xà phòng; vòng kẹp xà phòng, đĩa 
đựng xà phòng; vòng kẹp để đỡ bọt biển để tắm.   

 
Nhóm 29: Rau đã được chế biến; các sản phẩm thịt đã được chế biến; sữa và các sản 
phẩm sữa; hoa quả và rau đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; nước quả nấu đông; 
mứt ướt; nước xốt hoa quả (thạch hoa quả); dầu ăn và mỡ ăn; thực phẩm bổ sung và thực 
phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế) chủ yếu từ các chất chiết xuất từ 
rau, từ quả hoặc từ động vật bao gồm cả từ tôm cua; từ rong biển và từ tảo biển; rau (đã 
được bảo quản) và chất chiết xuất từ rau được sử dụng làm thức ăn dinh dưỡng (không 
dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng 
cho mục đích y tế) chủ yếu từ các chất chiết xuất từ rau, từ quả hoặc từ động vật; bao 
gồm cả từ tôm cua, từ rong biển và từ tảo biển ở dạng lỏng; thực phẩm được làm từ da 
và/hoặc thịt của vật nuôi, của động vật, cá, gia cầm hoặc của chim dưới dạng keo sệt 
(dùng làm thức ăn); chất bổ sung cho thực phẩm có chứa chất enzin (sinh vật học không 
dùng trong ngành y), rau để sử dụng như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm 
tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế); trái cây để sử dụng như thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế); thực 
phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ đậu 
nành (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm được chế biến có chứa chủ yếu chất 
prôtêin để dành cho các vận động viên (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm được 
chế biến có chứa chủ yếu chất prôtêin dùng cho con người (không dùng cho mục đích y 
tế); sữa có hàm lượng prôtêin cao; chất chiết xuất từ quả mận khô; dầu gạo (dầu ăn); thịt 
(đã chế biến), cá (không còn sống), cải xoăn dạng bột dùng để nâu nướng (thực phẩm 
dùng cho người); đậu đã chế biến hoặc đã được sấy khô; trứng đã chế biến; nấm đã chế 
biến hoặc đã được sấy khô; quả hạnh đã được chế biến hoặc đã được sấy khô; khoai tây 
đã được chế biến hoặc đã được sây khô; nước rau ép dùng để nấu nướng.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất 
chiết xuất từ chè (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt 
cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ gạo (không dùng cho mục đích y tế); 
thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ 
ngũ cốc (không dùng cho mục đích y tế); trà; trà dạng bột; đường sac-ca-rit (đường ăn) 
không dùng cho mục đích y tế, đường (không dùng cho mục đích y tế); viên ngọt tự 
nhiên (đường) không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc; thực 
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phẩm được chế biến từ gạo; từ gạo nâu đã nẩy mầm, từ bột gạo, từ bánh gạo, từ cháo 
gạo; cơm; bánh gạo ròn; thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ gạo; bột sắn; bột cọ; cà 
phê nhân tạo (có nguồn gốc thực vật); cà phê; bột mì và các sản phẩm được làm từ ngũ 
cốc, bánh mì và bánh bao nhân nho; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); bột nở 
(thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị, sữa ong chúa và 
nước mật đường để tiêu dùng (không dùng cho mục đích y tế); chất chiết xuất từ sáp ong 
(dùng làm thực phẩm cho người); chất chiết xuất từ sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm 
cho người).  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước giải khát (đồ uống), đồ uống từ nước ép trái 
cây; đồ uống từ nước ép rau; chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại 
làm đồ uống; nước giải khát (đồ uống) với thành phần chủ yếu là tảo biển và củ nghệ; 
nước giải khát (đồ uống) với thành phần chủ yếu là chất sắt, đồ uống không chứa cồn có 
thành phần chủ yếu từ cô-la-gen (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa 
cồn có chứa vị giấm, chất chiết xuất từ rau để làm đồ uống không chứa cồn; chất chiết 
xuất từ rau để làm đồ uống nước ép rau không chứa cồn; chế phẩm dùng làm đồ uống 
không chứa cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực mỹ phẩm; xà phòng, các chế phẩm dược, chế 
phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm, đồ uống không có cồn thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống, vitamin bổ sung; chất bổ sung 
khoáng chất và chất bổ sung từ cô-la-gen, dụng cụ đựng đồ mỹ phẩm, dụng cụ trang 
điểm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; dịch vụ bán lẻ qua mạng máy tính 
trong lĩnh vực mỹ phẩm xà phòng, các chế phẩm dược, chế phẩm thú y; chế phẩm vệ 
sinh, thực phẩm, đồ uống không có cồn; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ 
sung cho chế độ ăn uống; vitamin bổ sung; chất bổ sung khoáng chất và chất bổ sung từ 
cô-la-gen, dụng cụ đựng đồ mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ chứa đựng dùng cho gia 
đình hoặc nhà bếp, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông với mục đích bán lẻ; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ 
chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, 
dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh.   
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; huyết thanh; thuốc mỡ dùng cho ngành dược; thuốc viên 

dùng cho ngành dược; thuốc chống thiếu ô-xy huyết; các chế phẩm dược dùng để chẩn 
đoán và điều trị bệnh trong cơ thể sống; chế phẩm dùng để kiểm tra phát hiện bệnh phục 
vụ cho việc chẩn đoán (dùng cho mục đích y tế); huyết cầu tố hê-mô-glô-bin; phụ gia 
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thức ăn chăn nuôi dùng cho mục đích y tế; môi trường cấy vi khuẩn; en-zim dùng trong 
thú y; en-zim dùng cho mục đích y tế; chất trừ vật có hại trong nông nghiệp.  

 
Nhóm 09: Máy vi tính; xuất bản phẩm báo chí điện tử và tin tức điện tử trong lĩnh vực 
sinh học, hóa sinh, gen di truyền, nghiên cứu prôtêin, công nghệ sinh sản vô tính, sức 
khỏe con người, chẩn đoán bệnh, nông nghiệp và thông tin sinh học (có thể tải xuống 
được); phần mềm máy tính và các chương trình dùng để phân tích và nghiên cứu thông 
tin sinh học; phần mềm máy tính dùng để phân tích khoa học chuỗi gen di truyền; màn 
hình hiển thị thông số sinh lý học; nhiệt kế (không dùng cho mục đích y tế) và máy đo 
bước chân; lồng ấp để cấy vi khuẩn; kính hiển vi và các bộ phận đi kèm; thiết bị và dụng 
cụ quang học; thiết bị bảo hộ chống lại tia X (tia Roentgen) không dùng trong ngành y; 
thiết bị đọc vi mạch sinh học; vi mạch sinh học dùng trong nghiên cứu khoa học, nhận 
dạng ADN, khám bệnh, thử nghiệm và phát triển dược phẩm.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về nông nghiệp; nghiên cứu về môi trường; nghiên cứu dự án 
trong lĩnh vực hóa sinh, sinh học, vi khuẩn học, nghiên cứu prô-tê-in và gen di truyền; 
nghiên cứu và phân tích hóa sinh, sinh học, vi khuẩn học và bộ gen; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học và di truyền học; cung cấp thông tin trong lĩnh vực nguồn 
nghiên cứu di truyền học; dịch vụ sắp xếp theo trình tự cho mục đích nghiên cứu, cụ thể 
là sắp xếp theo trình tự bộ gen của vật nuôi và cây trồng, sắp xếp bộ gen của vi sinh vật, 
sắp xếp a xít ri-bô-nu-lê-ít, sắp xếp bộ gen di truyền, và sắp xếp chuỗi gen theo phương 
pháp Sanger; dịch vụ sắp xếp trong nghiên cứu các bệnh phức tạp; thiết kế và nâng cấp 
phần mềm máy tính dùng trong lĩnh vực phân tích khoa học về các chuỗi gen; cung cấp 
bộ nhớ dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây dùng trong phân tích tin sinh học, dịch vụ 
cung cấp và phân tích thông tin sinh học, cụ thể là, sắp xếp ADN quy mô lớn, phát triển 
phần mềm và đường truyền (tin học); cung cấp các tin sinh học, các công cụ và cách 
thức sử dụng máy điện toán đa dạng dùng trong phân tích dữ liệu, phát triển và bảo 
dưỡng hệ thống quản lý dữ liệu, trợ giúp cơ sở hạ tầng của máy điện toán, cơ sở dữ liệu 
xây dựng, và cũng tập trung vào việc phát triển các loại ứng dụng.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế qua điện thoại; dịch vụ nuôi súc 
vật; dịch vụ thú y gồm có cung cấp thuốc, chẩn đoán và phẫu thuật dành cho vật nuôi; 
dịch vụ coi sóc vườn ươm cây; dịch vụ chăm sóc cây trồng; dịch vụ rải phân bón và các 
hóa chất khác dùng cho nông nghiệp (trên không hoặc trên mặt đất); dịch vụ bảo dưỡng 
bãi cỏ; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
dịch vụ tư vấn về gen; dịch vụ kiểm tra gen dùng trong mục đích y tế; dịch vụ trị liệu; 
dịch vụ phòng thí nghiệm về các loại bệnh.  

 
 

(210) 4-2011-00015 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Hoàn  
(VN) 
Ngõ 1, tổ 13, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước tinh khiết; nước ga và các loại đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2011-00016 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.9; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Cường Thuận IDICO  (VN) 
168 KP11, phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19:  đất, đá, cát, các loại ống cống bê tông cốt thép và bê tông nhựa nóng, vật liệu 

bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công trình, các loại ống cống bê 
tông và bê tông nhựa nóng, rượu bia và nước giải khát, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thi công 
công trình điện dân dụng và công nghiệp, san lấp mặt bằng, cho thuê máy móc thiết bị 
công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-00017 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 

Việt   (VN) 
Số 147 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy làm gạch; máy phân loại gạch lát tự động, máy trộn; máy công cụ; máy 

nghiền rác; máy di chuyển đất.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói, xi măng, xỉ, các chất phụ gia 
chống thấm dùng trong xây dựng (không phải hoá chất); chất để trát. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ bàn; ghế, tủ, giường, kệ ti vi, bộ đồ cửa không bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng phi kim loại (gạch, 
ngói, xi măng, xỉ), đồ nội thất làm bằng gỗ (bàn ghế gỗ, tủ gỗ, khung cửa, cửa, cầu thang 
gỗ, kệ ti vi), máy làm gạch.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà, văn 
phòng.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ giám sát xây dựng, dịch 
vụ cung cấp các thông tin vệ xây dựng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu quy hoạch kinh tế xã hội, dịch vụ nghiên cứu quy hoạch 
sử dụng đất; dịch vụ nghiên cứu quy hoạch kiến trúc xây dựng, dịch vụ đo đạc bản đồ; 
dịch vụ thiết lập bản đồ đất, dịch vụ xử lý môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-00049 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhiệt Điện 
Bà Rịa  (VN) 
Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-00061 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; A5.1.7; 5.1.1; 26.3.2 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên dịch vụ công 
ích huyện Nhà Bè  (VN) 
11/5 khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà (bất động sản). 
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây 
dựng; xây dựng; làm sạch đường, phá các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; 
xây dựng vườn hoa và công viên. 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê chỗ đổ xe; cho thuê xe, phân phối nước, dịch vụ chuyên 
chở hàng hóa; cho thuê kho hàng (chứa đồ). 

 
Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; đốt rác thải; tái chế rác và phế thải; hủy rác thải; 
thiêu đốt rác thải, xử lý nước.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng, trang trí 
(thiết kế) nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng, đo đạc đất đai.  

 
Nhóm 44: Thiết kế, tạo dáng vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 
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Nhóm 45: Dịch vụ hỏa táng, mai táng; lo liệu đám ma.  
 
 

(210) 4-2011-00074 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1; 26.3.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Mai Thị Liễu  (VN) 

Thôn Ninh Xã Hạ, xã Yên Ninh, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng; khăn quàng.  

 
 

(210) 4-2011-00091 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.13.25; A26.11.12; A5.11.11
(591) Xanh lá cây, da cam nâu, da cam tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
truyền thông Cuộc Sống  
(VN) 
Số 14/36 ngõ 203, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện với mục đích quảng cáo; dàn dựng, sản xuất 

chương trình quảng cáo trên truyền hình.  
 
 

(210) 4-2011-00094 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.16; A1.1.10; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ, xám 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Hà Linh  (VN) 
14B Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ 

hành quốc tế; vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ; vận chuyển hành khách bằng 
đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa.  
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(210) 4-2011-00097 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) LOTTE SHOPPING CO. , LTD.   (KR) 

1, Sogongdong, Chung-Ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong khoa học (không dùng 

trong y tế và thú y) và hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ đại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
hoá chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng) và hoá chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; 
phân bón dùng cho nông nghiệp; hợp chất chữa cháy; chế phẩm để tôi, ram và hàn kim 
loại; chế phẩm hoá học dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng 
trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Sơn; véc ni; thuốc màu; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; 
thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
cho người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); nước xức tóc (mỹ phẩm); kem 
đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu bao gồm cả xăng dùng cho động cơ và vật liệu cháy sáng, cụ thể là: xăng, 
than, gaz nhiên liệu, sáp để thắp sáng, mỡ để thắp sáng; nến để thắp sáng và bấc đèn để 
thắp sáng.   

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, cụ 
thể là: bông vô trùng, băng vệ sinh, quần lót vệ sinh (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán; vật liệu để băng bó, cụ thể là: 
băng dùng để băng bó, gạc dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất 
tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; 
cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ 
bằng sắt, cụ thể là: cái rổ bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia đình), bánh xe 
nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, xích 
bằng kim loại, chụp ống khói bằng kim loại, móc áo bằng kim loại, két đựng tiền an 
toàn; ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn bằng kim loại thường; sản phẩm 
bằng kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, cụ thể là: thùng bằng kim loại 
(không dùng cho mục đích gia đình), tấm kim loại dùng trong xây dựng, trần nhà bằng 
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kim loại, khung cửa bằng kim loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, 
cửa bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn nhà bằng kim 
loại, cổng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
quặng sắt.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dao, kéo, thìa và dĩa, 
vũ khí lạnh, dao cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống chói mắt, kính đeo mắt 
chống loá mắt, thiết bị chống nhiễu điện, thiết bị và dụng cụ dùng trong thiên văn học, 
máy đo tần số (tần kế), thiết bị đo thuỷ chuẩn, thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh, cụ thể là: máy quay phim, máy chụp ảnh, thiết bị 
để biên tập phim điện ảnh, thiết bị để cắt phim, màn hình dùng cho máy chiếu hình, máy 
chiếu hình, màn hình để chiếu phim; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ 
đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra (giám sát); thiết bị và 
dụng cụ cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền; máy tính toán; thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, cụ thể là: thiết bị điều hoà không khí, thiết 
bị sấy khô không khí, nồi hơi (không phải bộ phận của máy), lồng ấp, đệm được sưởi ẩm 
bằng điện (không dùng cho mục đích y tế) và chăn được sưởi ẩm bằng điện (không dùng 
cho mục đích y tế), ấm điện, vỉ nướng bánh (thiết bị nấu nướng), nồi hơi để làm nóng 
(không phải bộ phận của máy), đèn điện, quạt (bộ phận của máy điều hoà không khí), 
máy ướp lạnh, lò sưởi, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nóng, đệm sưởi ấm chạy điện 
(không dùng cho mục đích y tế), bình đun nước nóng chạy điện, ấm đun nước chạy điện, 
thiết bị lọc nước thải, lò sưởi chạy điện, tủ lạnh, lò quay thịt, bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa 
bát, thiết bị khử trùng nước, vòi nước, chậu rửa vệ sinh (thiết bị vệ sinh), thiết bị thông 
gió (của máy điều hoà không khí), cái chụp thông gió (bộ phận của thiết bị thông gió), 
thiết bị phân phối nước, thiết bị để phun tia và dội nước (ở cống hoặc ở nhà vệ sinh), 
thiết bị đun làm nóng nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị diệt trùng nước, chảo đun 
chạy điện. 

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn (vũ khí); chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ đo thời gian (đồng hồ); 
đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc cụ thể là: đàn phong cầm, kèn bÔ (kèn túi), đàn oóc-gan, 
kèn bát, kèn, trống, sáo, đàn ghi ta, kèn ac-mô-ni-ca, đàn hạc, đàn lia, đàn piano, que gõ 
trống (dùi trống), kèn ô-boa, đàn vi-ô-lông, đan thập lục.  

 
Nhóm 16: Trục lăn sơn cho thợ sơn trong nhà; thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho phiếu làm 
mục lục; bàn tính (văn phòng phẩm); tẩy bằng cao su (văn phòng phẩm); cái thấm ướt 
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dùng cho bề mặt có phủ chất dính (văn phòng phẩm); sổ tay; lắt cắt mô dùng cho mục 
đích giảng dạy (văn phòng phẩm); đồ dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bị máy móc); 
bản sao đồ họa (văn phòng phẩm); bản in đồ họa (văn phòng phẩm); bức tranh; hộp 
thuốc màu (đồ dùng trong trường học - văn phòng phẩm); văn phòng phẩm dùng để xóa; 
cái xóa dạng tấm (văn phòng phẩm); khay dùng để phân loại và đếm tiền (đồ dùng văn 
phòng); ngòi bút bằng vàng; giấy dùng cho máy ghi chép; thiết bị đánh số (đồ dùng văn 
phòng); sách ghi bài hát; bản in đá nhiều màu (đồ dùng văn phòng); bản in đá màu (văn 
phòng phẩm); lịch; sổ cái; đề can (văn phòng phẩm); tem; biểu đồ; máy nhân bản (đồ 
dùng văn phòng); tấm mực dùng cho máy sao chép (văn phòng phẩm); khuôn tô chữ 
(văn phòng phẩm); hộp dùng cho khuôn tô chữ (văn phông phẩm); tấm khuôn tô chữ 
(văn phòng phẩm); máy và thiết bị sao chép rô- nê-ô (đồ dùng văn phòng); sách kinh rô-
ze; bìa rời của sách (văn phòng phẩm); bút máy; tạp chí dành cho trẻ em đăng những 
chuyện kể chủ yếu bằng hình vẽ; sách giáo khoa (sổ tay hướng dẫn); miếng lót bằng giấy 
dùng cho cốc vại uống bia; que mực in (văn phòng phẩm); mực in ấn độ (văn phòng 
phẩm); thiệp chúc mừng có nhạc; sáp để làm mô hình, không dùng cho mục đích nha 
khoa (văn phòng phẩm); vật liệu dùng để nặn mô hình (văn phòng phẩm); đất sét để nặn 
mô hình (văn phòng phẩm); bột nhão để nặn mô hình (văn phòng phẩm); chất dẻo dùng 
làm mô hình (văn phòng phẩm); giấy được làm từ bột gỗ; bút chì than; giấy dùng cho 
máy vô tuyến điện báo; vòng hoa đội đầu (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; khuôn tô 
màu (văn phòng phẩm); cái kẹp tài liệu (file đựng tài liệu - văn phòng phẩm); giấy để sao 
chụp (văn phòng phẩm); phong bì (văn phòng phẩm); phiếu làm mục lục (văn phòng 
phẩm); nhãn có sẵn cồn dính (văn phòng phẩm); miếng vải đã được phết hồ keo dùng 
cho mục đích văn phòng phẩm; băng đã được phết hồ keo (văn phòng phẩm); bìa (văn 
phòng phẩm); giấy viết ghi chú (văn phòng phẩm); tập giấy viết (văn phòng phẩm); bảng 
làm bằng gỗ ép (văn phòng phẩm); giấy bọc (văn phòng phẩm); bìa cứng (văn phòng 
phẩm); tấm lăn mực dùng cho máy sao chép tài liệu (văn phòng phẩm); chữ in; cái chặn 
giấy (văn phòng phẩm); đĩa đựng màu vẽ dạng nước dùng cho hoạ sỹ (văn phòng phẩm); 
đĩa đựng màu dạng nước dùng cho họa sỹ (văn phòng phẩm); giấy dạ quang (văn phòng 
phẩm); lọ mực (văn phòng phẩm); viên bi dùng cho bút bi; tem để niêm phong; tấm niêm 
phong bằng giấy; vòng giấy để niêm phong; bản in khắc (văn phòng phẩm); giá nhỏ để 
phấn trên bàn (văn phòng phẩm); bút lông, thiết bị trang trí họa tiết trên sách (đồ dùng 
văn phòng); que chỉ đồ thị, không chạy bằng điện; dụng cụ đóng dấu thẻ tín dụng, không 
chạy bằng điện (đồ dùng văn phòng); nhãn, không bằng vải; băng đàn hồi dùng cho văn 
phòng; bao ngón tay (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ để đựng văn phòng phẩm (đồ đùng 
văn phòng); máy đóng dấu niêm phong dùng cho văn phòng (đồ dùng văn phòng); máy 
cán tài liệu dùng cho văn phòng (đồ dùng văn phòng); máy huỷ giấy dùng cho văn 
phòng (đồ dùng văn phòng); bút xóa với chất xóa lỏng (văn phòng phẩm); cái phân phối 
băng dính (văn phòng phẩm); thiết bị và dụng cụ đóng sách (đồ dùng văn phòng); tờ giấy 
(văn phòng phẩm); máy cắt giấy (đồ dùng văn phòng); cục tẩy (văn phòng phẩm); cái 
dập ghim dùng cho văn phòng cái kẹp dùng cho văn phòng; cái đựng hồ sơ (file-văn 
phòng phẩm); dụng cụ đục lỗ (văn phòng phẩm); bút (đồ dùng văn phòng); bộ dụng cụ 
in xách tay dùng cho văn phòng (văn phòng phẩm); đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; giá 
nhỏ để ảnh chụp trên bàn (văn phòng phẩm); thiết bị lồng ảnh vào khung (đồ dùng văn 
phòng); mực để xóa (văn phòng phẩm); bản khắc ảnh (văn phòng phẩm); bản để ghi chú 
dẫn (văn phòng phẩm); bìa bọc sách bằng giấy; khay đựng thư từ (văn phòng phẩm); 
máy dập ghim để đóng sách (đồ dùng văn phòng); cặp gấp bằng giấy; sách; đá để in 
thạch bàn (văn phòng phẩm); phấn dùng để in thạch bàn; bản in thạch bàn dùng cho mỹ 
thuật (văn phòng phẩm); tờ giấy để in thạch bàn; bút chì màu xám đen; bản đồ (văn 
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phòng phẩm); con dấu (văn phòng phẩm); cuốn sách nhỏ; dụng cụ dán nhãn bằng tay 
(đồ dùng văn phòng); màu nước (dùng để vẽ - văn phòng phẩm); giá nhỏ để quyển sổ séc 
(văn phòng phẩm); số mẫu in sẵn (văn phòng phẩm); vở dán rời, giá nhỏ để con dấu (văn 
phòng phẩm); miếng đệm dùng để đóng dấu (văn phòng phẩm); hộp để con dấu (văn 
phòng phẩm); phấn dùng cho thợ may; vở để viết hoặc vẽ; dải băng buộc điếu xì gà bằng 
giấy; báo chí; giấy dùng cho máy ghi điện tâm đồ; sổ nháp; đinh bấm để giữ giấy tờ (văn 
phòng phẩm); quyển an-bom; bản khắc axít (văn phòng phẩm); vật liệu để lọc bằng giấy; 
giá nhỏ để hộ chiếu (văn phòng phẩm); bút chì; cái gọt bút chì (chạy điện hoặc không 
chạy điện); máy gọt bút chì chạy điện hoặc không chạy điện (đồ dùng văn phòng); ngòi 
bút chì; hộp đựng ngòi bút chì (văn phòng phẩm); giá để bút chì (văn phòng phẩm); thiệp 
chúc mừng; bưu thiếp; tem bưu thiếp; máy in dấu tem (đồ dùng văn phòng); túi giấy hình 
nón (đồ dùng văn phòng); giấy vệ sinh; khăn dùng cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-
lo-za (dùng 1 lần); tã lót cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-lo-za (dùng 1 lần); bỉm 
cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-lo- za (dùng 1 lần); tranh in dầu; giấy bạc; mẫu 
khai được in sẵn bằng giấy; thời khóa biểu được in sẵn bằng giấy; khung xếp chữ in sẵn 
(văn phòng phẩm); thước sắp chữ (văn phòng phẩm); chữ in (số và chữ cái); con dấu (văn 
phòng phẩm); mực, lọ mực; giá nhỏ để lọ mực (văn phòng phẩm); miếng giấy thấm mực 
(văn phòng phẩm); máy đục lỗ văn phòng (đồ dùng văn phòng); hình bóc để dán (đề can 
- văn phòng phẩm); túi bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm nấu trong lò vi sóng; dụng 
cụ để vẽ; thước đo góc để vẽ (văn phòng phẩm); thước kẻ để vẽ (văn phòng phẩm); thước 
đo góc vuông để vẽ (văn phòng phẩm); com pa để vẽ (văn phòng phẩm); kim can dùng 
để vẽ (văn phòng phẩm); miếng đệm lót để vẽ (văn phòng phẩm); bút chì để vẽ; đinh 
ghim dùng khi vẽ (văn phòng phẩm); vật liệu để vẽ (văn phòng phẩm); hộp dụng cụ vẽ 
(văn phòng phẩm); bảng vẽ (văn phòng phẩm); dây vải dùng để đánh dấu trang sách đọc 
dở; dải vải dùng để đóng gáy sách (văn phòng phẩm); dụng cụ đóng sách (đồ dùng văn 
phòng); vật liệu đóng sách (văn phòng phẩm); máy in bản viết (đồ dùng văn phòng); tấm 
để khắc (văn phòng phẩm); giấy; dải băng bằng giấy; nơ bằng giấy; biển hiệu bằng giấy 
hoặc bằng bìa cứng; áp phích quảng cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng; túi rác (bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo); khăn lót bằng giấy; khăn ăn để bàn bằng giấy; khăn trải bàn 
bằng giấy; giấy bọc chậu hoa; cái kẹp giấy (văn phòng phẩm), nhãn để ghi địa chỉ (văn 
phòng phẩm); tấm khắc địa chỉ dùng cho máy in địa chỉ (đồ dùng văn phòng); quả địa 
cầu (văn phòng phẩm); bản đồ địa lý (đồ dùng học tập); tập bản đồ (văn phòng phẩm); 
thước vuông (đồ dùng học tập); bản đồ hàng hải bằng giấy; dụng cụ để vẽ truyền thần 
(văn phòng phẩm); ấn phẩm (văn phòng phẩm); bảng đen (văn phòng phẩm); cái xóa 
bảng viết (văn phòng phẩm); thẻ (văn phòng phẩm); bút có ngòi bằng thép; bản vẽ được 
in sẵn (văn phòng phẩm); ấn phẩm được in sẵn; giấy than (văn phòng phẩm); bản liệt kê 
mục lục (ca-ta-lô, văn phòng phẩm); giấy dâu để vẽ tranh; cái lọc cà phê bằng giấy; băng 
bằng giấy và thẻ bằng giấy đùng để ghi chương trình máy tính; ruy băng mực dùng cho 
máy in máy tính; bìa kẹp hồ sơ; máy đánh chữ (bằng điện hoặc không bằng điện - dồ 
dùng văn phòng); phím của máy đánh chữ (đồ dùng văn phòng); trục của máy đánh chữ 
(đồ dùng văn phòng); ruy băng mực dùng cho máy đánh chữ; giấy bóng kính (văn phòng 
phẩm); mẫu vẽ hình can (văn phòng phẩm); miếng vải để can vẽ (văn phòng phẩm); giấy 
để can; phấn màu (văn phòng phẩm); bản in khắc (văn phòng phẩm); sách mỏng; dao cắt 
giấy (văn phòng phẩm); dao dọc giấy (văn phòng phẩm); cái chùi ngòi bút (văn phòng 
phẩm); ống cắm bút chì (văn phòng phẩm); hộp đựng bút (văn phòng phẩm); ngòi bút; 
hộp bút mực (văn phòng phẩm); cái cài bút (văn phòng phẩm); miếng thấm mực khi viết 
(văn phòng phẩm); bức tranh để quảng cáo (văn phòng phẩm); túi bằng giấy hoặc bằng 
chất dẻo để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy gói hàng; phấn 
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dùng để đánh dấu (văn phòng phẩm); dụng cụ để viết (văn phòng phẩm); hộp đựng dụng 
cụ để viết (văn phòng phẩm); hộp đựng bộ dụng cụ viết (văn phòng phẩm); phấn viết; 
bảng đen của học sinh dùng để viết (văn phòng phẩm), giấy viết; văn phòng phẩm dùng 
cho trường học; lịch xé; giấy Xu-an của Trung Quốc để vẽ và viết thư pháp; sách hướng 
dẫn sử dụng; giấy vệ sinh; khăn bằng giấy dùng để tẩy trang; bút lông dùng cho họa sỹ; 
bút vẽ màu; giá vẽ dùng cho họa sỹ (văn phòng phẩm); bảng màu của họa sỹ (văn phòng 
phẩm); cái kẹp tiền (đồ dùng văn phòng); khuôn dùng để làm mô hình bằng đất sét (vật 
liệu dùng cho họa sỹ - văn phòng phẩm).  

 
Nhóm 18: Túi đựng đồ dùng bằng da (không có đồ dùng); dây deo bằng da; cổ dề bằng 
da dung cho chó; túi để đi mua hàng có bánh xe; túi dùng đi biển. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường (vật liệu xây dựng); cấu kiện xây 
dựng không bằng kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương soi khung ảnh; các sản 
phẩm (chưa xếp các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, 
râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng 
chất dẻo, cụ thể là: mành tre, cái nôi, thùng bằng gỗ hoặc bằng nhựa, tượng bằng gỗ và 
bằng sáp, bằng chất dẻo hoặc bằng nhựa, móc áo không bằng kim loại, bình đựng nhiên 
liệu lỏng không bằng kim loại, thùng dùng dÓ lưu kho hoặc vận chuyển hàng không 
bằng kim loại, dây bằng li-e, móc màn rèm, trực cuốn (con lăn) cho màn rèm, thanh treo 
màn rèm, giá treo mũ, ma-nơ-canh, nệm lò xo, nệm nước (không dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 21: Đồ dùng và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp cụ thể là: chậu đựng 
nước, chai lọ, xô đựng nước, hộp bằng thủy tinh, bình đựng nước, thùng đựng rác, chảo 
rán, ấm đun nước không dùng diện, lược và bọt biển, bàn chải, (trừ chổi quét sơn); vật 
liệu để làm bàn chải; đồ dùng để lau dọn và làm sạch cụ thể là: giẻ để lau sàn nhà, giẻ 
bằng sợi gai thô dùng để làm sạch; chổi; sợi thép rối dùng để làm sạch; thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, sành và sứ, cụ thể là: 
bát, đĩa, cốc, vại, bình.  

 
Nhóm 22: Dây thừng; dây; lưới; vải bạt; vải nhựa; buồm; bao và túi (không xếp vào các 
nhóm khác); vật liệu để nhồi (trừ cao su và chất dẻo), cụ thể là: cỏ để nhồi, tảo biển để 
nhồi, tơ phế phẩm để nhồi, rơm để nhồi nệm, len để nhồi nệm; vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc nhóm khác, cụ thể là: chăn đắp trên giường, tấm 
phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải để 
lau, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; vải phủ giường và khăn trải bàn bằng vải.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, cụ thể là: đăng ten và đồ thêu để làm đường viền quần 
áo, ruy băng (đồ kim chỉ) và dải dây tết; khuy áo; khuy bấm; khuy móc cho quần áo 
(phụ liệu may mặc); kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Vật liệu để trải sàn cụ thể là: thảm, nệm chùi chân, chiếu; chiếu trải sàn nhà; 
vải sơn lót sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  
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Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể thao cụ thể là: thiết bị để rèn luyện thể hình, 
găng dùng để chơi thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp, cố định để tập luyện thể dục, bàn để 
đánh bóng bân không xếp vào các nhóm khác; đồ trang hoàng cây noel, cụ thể là đồ 
chơi, búp bê. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, làm lạnh và nấu chín; 
nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn (dùng làm thức ăn); bột cọ (dùng làm 
thức ăn); cà phê nhân tạo (có nguồn gốc thực vật); bột mì và sản phẩm từ ngũ cốc (dùng 
làm thực phẩm cho người); bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); mật 
ong, nước mật đường; men (thực phẩm); bột nở (thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải; 
giấm ăn và nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (đá ăn).  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 
các nhóm khác, cụ thể là động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức 
ăn cho động vật; mạch nha dùng để làm và chưng cất rượu.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (làm đồ uống) và chế phẩm khác để làm đồ 
uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là bật lửa cho người hút thuốc, 
diêm, hộp đựng thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá sợi.  

 
 

(210) 4-2011-00098 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.4.6; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) LOTTE SHOPPING CO. , LTD.    (KR) 

1, Sogongdong, Chung-Ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong khoa học (không dùng 

trong y tế và thú y) và hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ đại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
hoá chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng) và hoá chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; 
phân bón dùng cho nông nghiệp; hợp chất chữa cháy; chế phẩm để tôi, ram và hàn kim 
loại; chế phẩm hoá học dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng 
trong công nghiệp.   
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Nhóm 02: Sơn; véc ni; thuốc màu; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; 
thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
cho người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.   

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); nước xức tóc (mỹ phẩm); kem 
đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu bao gồm cả xăng dùng cho động cơ và vật liệu cháy sáng, cụ thể là: xăng, 
than, gaz nhiên liệu, sáp để thắp sáng, mờ để thắp sáng; nến để thắp sáng và bấc đèn để 
thắp sáng.    

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, cụ 
thể là: bông vô trùng, băng vệ sinh, quần lót vệ sinh (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán; vật liệu để băng bó, cụ thể là: 
băng dùng để băng bó, gạc dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất 
tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.   

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; 
cáp và dây kim loại thường không đùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ 
bằng sắt, cụ thể là: cái rổ bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia đình), bánh xe 
nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, xích 
bằng kim loại, chụp ống khói bằng kim loại, móc áo bằng kim loại, két đựng tiền an 
toàn; ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn bằng kim loại thường; sản phẩm 
bằng kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, cụ thể là: thùng bằng kim loại 
(không dùng cho mục đích gia đình), tấm kim loại dùng trong xây dựng, trần nhà bằng 
kim loại, khung cửa bằng kim loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, 
cửa bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn nhà bằng kim 
loại, cổng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
quặng sắt.   

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dao, kéo, thìa và đĩa, 
vũ khí lạnh, dao cạo.   

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống chói mắt, kính đeo mắt 
chống loá mắt, thiết bị chống nhiễu điện, thiết bị và dụng cụ dùng trong thiên văn học, 
máy đo tần số (tần kế), thiết bị đo thuỷ chuẩn, thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh, cụ thể là: máy quay phim, máy chụp ảnh, thiết bị 
để biên tập phim điện ảnh, thiết bị để cắt phim, màn hình dùng cho máy chiếu hình, máy 
chiếu hình, màn hình để chiếu phim; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ 
đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra (giám sát); thiết bị và 
dụng cụ cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho 
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các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền; máy tính toán; thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.   

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, cụ thể là: thiết bị điều hoà không khí, thiết 
bị sấy khô không khí, nồi hơi (không phải bộ phận của máy), lồng ấp, đệm được sưởi ẩm 
bằng điện (không dùng cho mục đích y tế) và chăn được sưởi ẩm bằng điện (không dùng 
cho mục đích y tế), ấm điện, vỉ nướng bánh (thiết bị nấu nướng), nồi hơi để làm nóng 
(không phải bộ phận của máy), đèn điện, quạt (bộ phận của máy điều hoà không khí), 
máy ướp lạnh, lò sưởi, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nóng, đệm sưởi ấm chạy điện 
(không dùng cho mục đích y tế), bình đun nước nóng chạy điện, ấm đun nước chạy điện, 
thiết bị lọc nước thải, lò sưởi chạy điện, tủ lạnh, lò quay thịt, bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa 
bát, thiết bị khử trùng nước, vòi nước, chậu rửa vệ sinh (thiết bị vệ sinh), thiết bị thông 
gió (của máy điều hoà không khí), cái chụp thông gió (bộ phận của thiết bị thông gió), 
thiết bị phân phối nước, thiết bị để phun tia và dội nước (ở cống hoặc ở nhà vệ sinh), 
thiết bị đun làm nóng nước, thiết bị lâm sạch nước, thiết bị diệt trùng nước, chảo đun 
chạy điện.  

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn (vũ khí); chất nổ; pháo hoa.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ đo thời gian (đồng hồ); 
đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời.   

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc cụ thể là: đàn phong cầm, kèn bÔ (kèn túi), đàn oóc-gan, 
kèn bát, kèn, trống, sáo, đàn ghi ta, kèn ac-mô-ni-ca, đàn hạc, đàn lia, đàn piano, que gõ 
trống (dùi trống), kèn ô-boa, đàn vi-ô-lông, đan thập lục.   

 
Nhóm 16: Trục lăn sơn cho thợ sơn trong nhà; thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho phiếu làm 
mục lục; bàn tính (văn phòng phẩm); tẩy bằng cao su (văn phòng phẩm); cái thấm ướt 
dùng cho bề mặt có phủ chất dính (văn phòng phẩm); sổ tay; lắt cắt mô dùng cho mục 
đích giảng dạy (văn phòng phẩm); đồ dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bị máy móc); 
bản sao đồ họa (văn phòng phẩm); bản in đồ họa (văn phòng phẩm); bức tranh; hộp 
thuốc màu (đồ dùng trong trường học - văn phòng phẩm); văn phòng phẩm dùng để xóa; 
cái xóa dạng tấm (văn phòng phẩm); khay dùng để phân loại và đếm tiền (đồ dùng văn 
phòng); ngòi bút bằng vàng; giấy dùng cho máy ghi chép; thiết bị đánh số (đồ dùng văn 
phòng); sách ghi bài hát; bản in đá nhiều màu (đồ dùng văn phòng); bản in đá màu (văn 
phòng phẩm); lịch; sổ cái; đề can (văn phòng phẩm); tem; biểu đồ; máy nhân bản (đồ 
dùng văn phòng); tấm mực dùng cho máy sao chép (văn phòng phẩm); khuôn tô chữ 
(văn phòng phẩm); hộp dùng cho khuôn tô chữ (văn phông phẩm); tấm khuôn tô chữ 
(văn phòng phẩm); máy và thiết bị sao chép rô- nê-ô (đồ dùng văn phòng); sách kinh rô-
ze; bìa rời của sách (văn phòng phẩm); bút máy; tạp chí dành cho trẻ em đăng những 
chuyện kể chủ yếu bằng hình vẽ; sách giáo khoa (sổ tay hướng dẫn); miếng lót bằng giấy 
dùng cho cốc vại uống bia; que mực in (văn phòng phẩm); mực in ấn độ (văn phòng 
phẩm); thiệp chúc mừng có nhạc; sáp để làm mô hình, không dùng cho mục đích nha 
khoa (văn phòng phẩm); vật liệu dùng để nặn mô hình (văn phòng phẩm); đất sét để nặn 
mô hình (văn phòng phẩm); bột nhão để nặn mô hình (văn phòng phẩm); chất dẻo dùng 
làm mô hình (văn phòng phẩm); giấy được làm từ bột gỗ; bút chì than; giấy dùng cho 
máy vô tuyến điện báo; vòng hoa đội đầu (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; khuôn tô 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
610 

màu (văn phòng phẩm); cái kẹp tài liệu (file đựng tài liệu - văn phòng phẩm); giấy để sao 
chụp (văn phòng phẩm); phong bì (văn phòng phẩm); phiếu làm mục lục (văn phòng 
phẩm); nhãn có sẵn cồn dính (văn phòng phẩm); miếng vải đã được phết hồ keo dùng 
cho mục đích văn phòng phẩm; băng đã được phết hồ keo (văn phòng phẩm); bìa (văn 
phòng phẩm); giấy viết ghi chú (văn phòng phẩm); tập giấy viết (văn phòng phẩm); bảng 
làm bằng gỗ ép (văn phòng phẩm); giấy bọc (văn phòng phẩm); bìa cứng (văn phòng 
phẩm); tấm lăn mực dùng cho máy sao chép tài liệu (văn phòng phẩm); chữ in; cái chặn 
giấy (văn phòng phẩm); đĩa đựng màu vẽ dạng nước dùng cho hoạ sỹ (văn phòng phẩm); 
đĩa đựng màu dạng nước dùng cho họa sỹ (văn phòng phẩm); giấy dạ quang (văn phòng 
phẩm); lọ mực (văn phòng phẩm); viên bi dùng cho bút bi; tem để niêm phong; tấm niêm 
phong bằng giấy; vòng giấy để niêm phong; bản in khắc (văn phòng phẩm); giá nhỏ để 
phấn trên bàn (văn phòng phẩm); bút lông, thiết bị trang trí họa tiết trên sách (đồ dùng 
văn phòng); que chỉ đồ thị, không chạy bằng điện; dụng cụ đóng dấu thẻ tín dụng, không 
chạy bằng điện (đồ dùng văn phòng); nhãn, không bằng vải; băng đàn hồi dùng cho văn 
phòng; bao ngón tay (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ để đựng văn phòng phẩm (đồ đùng 
văn phòng); máy đóng dấu niêm phong dùng cho văn phòng (đồ dùng văn phòng); máy 
cán tài liệu dùng cho văn phòng (đồ dùng văn phòng); máy huỷ giấy dùng cho văn 
phòng (đồ dùng văn phòng); bút xóa với chất xóa lỏng (văn phòng phẩm); cái phân phối 
băng dính (văn phòng phẩm); thiết bị và dụng cụ đóng sách (đồ dùng văn phòng); tờ giấy 
(văn phòng phẩm); máy cắt giấy (đồ dùng văn phòng); cục tẩy (văn phòng phẩm); cái 
dập ghim dùng cho văn phòng cái kẹp dùng cho văn phòng; cái đựng hồ sơ (file-văn 
phòng phẩm); dụng cụ đục lỗ (văn phòng phẩm); bút (đồ dùng văn phòng); bộ dụng cụ 
in xách tay dùng cho văn phòng (văn phòng phẩm); đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; giá 
nhỏ để ảnh chụp trên bàn (văn phòng phẩm); thiết bị lồng ảnh vào khung (đồ dùng văn 
phòng); mực để xóa (văn phòng phẩm); bản khắc ảnh (văn phòng phẩm); bản để ghi chú 
dẫn (văn phòng phẩm); bìa bọc sách bằng giấy; khay đựng thư từ (văn phòng phẩm); 
máy dập ghim để đóng sách (đồ dùng văn phòng); cặp gấp bằng giấy; sách; đá để in 
thạch bàn (văn phòng phẩm); phấn dùng để in thạch bàn; bản in thạch bàn dùng cho mỹ 
thuật (văn phòng phẩm); tờ giấy để in thạch bàn; bút chì màu xám đen; bản đồ (văn 
phòng phẩm); con dấu (văn phòng phẩm); cuốn sách nhỏ; dụng cụ dán nhãn bằng tay 
(đồ dùng văn phòng); màu nước (dùng để vẽ - văn phòng phẩm); giá nhỏ để quyển sổ séc 
(văn phòng phẩm); số mẫu in sẵn (văn phòng phẩm); vở dán rời, giá nhỏ để con dấu (văn 
phòng phẩm); miếng đệm dùng để đóng dấu (văn phòng phẩm); hộp để con dấu (văn 
phòng phẩm); phấn dùng cho thợ may; vở để viết hoặc vẽ; dải băng buộc điếu xì gà bằng 
giấy; báo chí; giấy dùng cho máy ghi điện tâm đồ; sổ nháp; đinh bấm để giữ giấy tờ (văn 
phòng phẩm); quyển an-bom; bản khắc axít (văn phòng phẩm); vật liệu để lọc bằng giấy; 
giá nhỏ để hộ chiếu (văn phòng phẩm); bút chì; cái gọt bút chì (chạy điện hoặc không 
chạy điện); máy gọt bút chì chạy điện hoặc không chạy điện (đồ dùng văn phòng); ngòi 
bút chì; hộp đựng ngòi bút chì (văn phòng phẩm); giá để bút chì (văn phòng phẩm); thiệp 
chúc mừng; bưu thiếp; tem bưu thiếp; máy in dấu tem (đồ dùng văn phòng); túi giấy hình 
nón (đồ dùng văn phòng); giấy vệ sinh; khăn dùng cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-
lo-za (dùng 1 lần); tã lót cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-lo-za (dùng 1 lần); bỉm 
cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-lo- za (dùng 1 lần); tranh in dầu; giấy bạc; mẫu 
khai được in sẵn bằng giấy; thời khóa biểu được in sẵn bằng giấy; khung xếp chữ in sẵn 
(văn phòng phẩm); thước sắp chữ (văn phòng phẩm); chữ in (số và chữ cái); con dấu (văn 
phòng phẩm); mực, lọ mực; giá nhỏ để lọ mực (văn phòng phẩm); miếng giấy thấm mực 
(văn phòng phẩm); máy đục lỗ văn phòng (đồ dùng văn phòng); hình bóc để dán (đề can 
- văn phòng phẩm); túi bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm nấu trong lò vi sóng; dụng 
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cụ để vẽ; thước đo góc để vẽ (văn phòng phẩm); thước kẻ để vẽ (văn phòng phẩm); thước 
đo góc vuông để vẽ (văn phòng phẩm); com pa để vẽ (văn phòng phẩm); kim can dùng 
để vẽ (văn phòng phẩm); miếng đệm lót để vẽ (văn phòng phẩm); bút chì để vẽ; đinh 
ghim dùng khi vẽ (văn phòng phẩm); vật liệu để vẽ (văn phòng phẩm); hộp dụng cụ vẽ 
(văn phòng phẩm); bảng vẽ (văn phòng phẩm); dây vải dùng để đánh dấu trang sách đọc 
dở; dải vải dùng để đóng gáy sách (văn phòng phẩm); dụng cụ đóng sách (đồ dùng văn 
phòng); vật liệu đóng sách (văn phòng phẩm); máy in bản viết (đồ dùng văn phòng); tấm 
để khắc (văn phòng phẩm); giấy; dải băng bằng giấy; nơ bằng giấy; biển hiệu bằng giấy 
hoặc bằng bìa cứng; áp phích quảng cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng; túi rác (bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo); khăn lót bằng giấy; khăn ăn để bàn bằng giấy; khăn trải bàn 
bằng giấy; giấy bọc chậu hoa; cái kẹp giấy (văn phòng phẩm), nhãn để ghi địa chỉ (văn 
phòng phẩm); tấm khắc địa chỉ dùng cho máy in địa chỉ (đồ dùng văn phòng); quả địa 
cầu (văn phòng phẩm); bản đồ địa lý (đồ dùng học tập); tập bản đồ (văn phòng phẩm); 
thước vuông (đồ dùng học tập); bản đồ hàng hải bằng giấy; dụng cụ để vẽ truyền thần 
(văn phòng phẩm); ấn phẩm (văn phòng phẩm); bảng đen (văn phòng phẩm); cái xóa 
bảng viết (văn phòng phẩm); thẻ (văn phòng phẩm); bút có ngòi bằng thép; bản vẽ được 
in sẵn (văn phòng phẩm); ấn phẩm được in sẵn; giấy than (văn phòng phẩm); bản liệt kê 
mục lục (ca-ta-lô, văn phòng phẩm); giấy dâu để vẽ tranh; cái lọc cà phê bằng giấy; băng 
bằng giấy và thẻ bằng giấy đùng để ghi chương trình máy tính; ruy băng mực dùng cho 
máy in máy tính; bìa kẹp hồ sơ; máy đánh chữ (bằng điện hoặc không bằng điện - dồ 
dùng văn phòng); phím của máy đánh chữ (đồ dùng văn phòng); trục của máy đánh chữ 
(đồ dùng văn phòng); ruy băng mực dùng cho máy đánh chữ; giấy bóng kính (văn phòng 
phẩm); mẫu vẽ hình can (văn phòng phẩm); miếng vải để can vẽ (văn phòng phẩm); giấy 
để can; phấn màu (văn phòng phẩm); bản in khắc (văn phòng phẩm); sách mỏng; dao cắt 
giấy (văn phòng phẩm); dao dọc giấy (văn phòng phẩm); cái chùi ngòi bút (văn phòng 
phẩm); ống cắm bút chì (văn phòng phẩm); hộp đựng bút (văn phòng phẩm); ngòi bút; 
hộp bút mực (văn phòng phẩm); cái cài bút (văn phòng phẩm); miếng thấm mực khi viết 
(văn phòng phẩm); bức tranh để quảng cáo (văn phòng phẩm); túi bằng giấy hoặc bằng 
chất dẻo để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy gói hàng; phấn 
dùng để đánh dấu (văn phòng phẩm); dụng cụ để viết (văn phòng phẩm); hộp đựng dụng 
cụ để viết (văn phòng phẩm); hộp đựng bộ dụng cụ viết (văn phòng phẩm); phấn viết; 
bảng đen của học sinh dùng để viết (văn phòng phẩm), giấy viết; văn phòng phẩm dùng 
cho trường học; lịch xé; giấy Xu-an của Trung Quốc để vẽ và viết thư pháp; sách hướng 
dẫn sử dụng; giấy vệ sinh; khăn bằng giấy dùng để tẩy trang; bút lông dùng cho họa sỹ; 
bút vẽ màu; giá vẽ dùng cho họa sỹ (văn phòng phẩm); bảng màu của họa sỹ (văn phòng 
phẩm); cái kẹp tiền (đồ dùng văn phòng); khuôn dùng để làm mô hình bằng đất sét (vật 
liệu dùng cho họa sỹ - văn phòng phẩm).  

 
Nhóm 18: Túi đựng đồ dùng bằng da (không có đồ dùng); dây deo bằng da; cổ dề bằng 
da dung cho chó; túi để đi mua hàng có bánh xe; túi dùng đi biển.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường (vật liệu xây dựng); cấu kiện xây 
dựng không bằng kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương soi khung ảnh; các sản 
phẩm (chưa xếp các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, 
râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
612 

chất dẻo, cụ thể là: mành tre, cái nôi, thùng bằng gỗ hoặc bằng nhựa, tượng bằng gỗ và 
bằng sáp, bằng chất dẻo hoặc bằng nhựa, móc áo không bằng kim loại, bình đựng nhiên 
liệu lỏng không bằng kim loại, thùng dùng dÓ lưu kho hoặc vận chuyển hàng không 
bằng kim loại, dây bằng li-e, móc màn rèm, trực cuốn (con lăn) cho màn rèm, thanh treo 
màn rèm, giá treo mũ, ma-nơ-canh, nệm lò xo, nệm nước (không dùng cho mục đích y 
tế).   

 
Nhóm 21: Đồ dùng và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp cụ thể là: chậu đựng 
nước, chai lọ, xô đựng nước, hộp bằng thủy tinh, bình đựng nước, thùng đựng rác, chảo 
rán, ấm đun nước không dùng diện, lược và bọt biển, bàn chải, (trừ chổi quét sơn); vật 
liệu để làm bàn chải; đồ dùng để lau dọn và làm sạch cụ thể là: giẻ để lau sàn nhà, giẻ 
bằng sợi gai thô dùng để làm sạch; chổi; sợi thép rối dùng để làm sạch; thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, sành và sứ, cụ thể là: 
bát, đĩa, cốc, vại, bình.   

 
Nhóm 22: Dây thừng; dây; lưới; vải bạt; vải nhựa; buồm; bao và túi (không xếp vào các 
nhóm khác); vật liệu để nhôi (trừ cao su và chất dẻo), cụ thể là: cỏ để nhồi, tảo biển để 
nhôi, tơ phế phẩm để nhồi, rơm để nhồi nệm, len để nhồi nệm; vật liệu sợi dệt dạng thô.   

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc nhóm khác, cụ thể là: chăn đắp trên giường, tấm 
phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải để 
lau, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; vải phủ giường và khăn trải bàn bằng vải.   

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, cụ thể là: đăng ten và đồ thêu để làm đường viền quần 
áo, ruy băng (đồ kim chỉ) và dải dây tết; khuy áo; khuy bấm; khuy móc cho quần áo 
(phụ liệu may mặc); kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Vật liệu để trải sàn cụ thể là: thảm, nệm chùi chân, chiếu; chiếu trải sàn nhà; 
vải sơn lót sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể thao cụ thể là: thiết bị để rèn luyện thể hình, 
găng dùng để chơi thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp, cố định để tập luyện thể dục, bàn để 
đánh bóng bân không xếp vào các nhóm khác; đồ trang hoàng cây noel, cụ thể là đồ 
chơi, búp bê.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, làm lạnh và nấu chín; 
nước quả nấu đông; mút ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn (dùng làm thức ăn); bột cọ (dùng làm 
thức ăn); cà phê nhân tạo (có nguồn gốc thực vật); bột mì và sản phẩm từ ngũ cốc (dùng 
làm thực phẩm cho người); bánh mì; bánh ngọt vâ bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); mật 
ong, nước mật đường; men (thực phẩm); bột nở (thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải; 
giấm ăn và nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (đá ăn).   

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 
các nhóm khác, cụ thể là động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức 
ăn cho động vật; mạch nha dùng để làm và chưng cất rượu.   
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (làm đồ uống) và chế phẩm khác để làm đô 
uống.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là bật lửa cho người hút thuốc, 
diêm, hộp đựng thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá sợi.  

 
 

(210) 4-2011-00099 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.25; 25.5.2; A26.4.6 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu vàng 
(731) LOTTE SHOPPING CO. , LTD.     (KR) 

1, Sogongdong, Chung-Ku, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong khoa học (không dùng 

trong y tế và thú y) và hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ đại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
hoá chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng) và hoá chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; 
phân bón dùng cho nông nghiệp; hợp chất chữa cháy; chế phẩm để tôi, ram và hàn kim 
loại; chế phẩm hoá học dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng 
trong công nghiệp.    

 
Nhóm 02: Sơn; véc ni; thuốc màu; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; 
thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
cho người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.    

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 
và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); nước xức tóc (mỹ phẩm); kem 
đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu bao gồm cả xăng dùng cho động cơ và vật liệu cháy sáng, cụ thể là: xăng, 
than, gaz nhiên liệu, sáp để thắp sáng, mờ để thắp sáng; nến để thắp sáng và bấc đèn để 
thắp sáng.     

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, cụ 
thể là: bông vô trùng, băng vệ sinh, quần lót vệ sinh (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán; vật liệu để băng bó, cụ thể là: 
băng dùng để băng bó, gạc dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất 
tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.    
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Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; 
cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ 
bằng sắt, cụ thể là: cái rổ bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia đình), bánh xe 
nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, xích 
bằng kim loại, chụp ống khói bằng kim loại, móc áo bằng kim loại, két đựng tiền an 
toàn; ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn bằng kim loại thường; sản phẩm 
bằng kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, cụ thể là: thùng bằng kim loại 
(không dùng cho mục đích gia đình), tấm kim loại dùng trong xây dựng, trần nhà bằng 
kim loại, khung cửa bằng kim loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, 
cửa bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn nhà bằng kim 
loại, cổng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
quặng sắt. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dao, kéo, thìa và đĩa, 
vũ khí lạnh, dao cạo.   

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống chói mắt, kính đeo mắt 
chống loá mắt, thiết bị chống nhiễu điện, thiết bị và dụng cụ dùng trong thiên văn học, 
máy đo tần số (tần kế), thiết bị đo thuỷ chuẩn, thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh, cụ thể là: máy quay phim, máy chụp ảnh, thiết bị 
để biên tập phim điện ảnh, thiết bị để cắt phim, màn hình dùng cho máy chiếu hình, máy 
chiếu hình, màn hình để chiếu phim; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ 
đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra (giám sát); thiết bị và 
dụng cụ cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền; máy tính toán; thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.    

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, cụ thể là: thiết bị điều hoà không khí, thiết 
bị sấy khô không khí, nồi hơi (không phải bộ phận của máy), lồng ấp, đệm được sưởi ẩm 
bằng điện (không dùng cho mục đích y tế) và chăn được sưởi ẩm bằng điện (không dùng 
cho mục đích y tế), ấm điện, vỉ nướng bánh (thiết bị nấu nướng), nồi hơi để làm nóng 
(không phải bộ phận của máy), đèn điện, quạt (bộ phận của máy điều hoà không khí), 
máy ướp lạnh, lò sưởi, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nóng, đệm sưởi ấm chạy điện 
(không dùng cho mục đích y tế), bình đun nước nóng chạy điện, ấm đun nước chạy điện, 
thiết bị lọc nước thải, lò sưởi chạy điện, tủ lạnh, lò quay thịt, bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa 
bát, thiết bị khử trùng nước, vòi nước, chậu rửa vệ sinh (thiết bị vệ sinh), thiết bị thông 
gió (của máy điều hoà không khí), cái chụp thông gió (bộ phận của thiết bị thông gió), 
thiết bị phân phối nước, thiết bị để phun tia và dội nước (ở cống hoặc ở nhà vệ sinh), 
thiết bị đun làm nóng nước, thiết bị lâm sạch nước, thiết bị diệt trùng nước, chảo đun 
chạy điện.   

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn (vũ khí); chất nổ; pháo hoa.    
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Nhóm 14: Đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ đo thời gian (đồng hồ); 
đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc cụ thể là: đàn phong cầm, kèn bÔ (kèn túi), đàn oóc-gan, 
kèn bát, kèn, trống, sáo, đàn ghi ta, kèn ac-mô-ni-ca, đàn hạc, đàn lia, đàn piano, que gõ 
trống (dùi trống), kèn ô-boa, đàn vi-ô-lông, đan thập lục.   

 
Nhóm 16: Trục lăn sơn cho thợ sơn trong nhà; thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho phiếu làm 
mục lục; bàn tính (văn phòng phẩm); tẩy bằng cao su (văn phòng phẩm); cái thấm ướt 
dùng cho bề mặt có phủ chất dính (văn phòng phẩm); sổ tay; lắt cắt mô dùng cho mục 
đích giảng dạy (văn phòng phẩm); đồ dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bị máy móc); 
bản sao đồ họa (văn phòng phẩm); bản in đồ họa (văn phòng phẩm); bức tranh; hộp 
thuốc màu (đồ dùng trong trường học - văn phòng phẩm); văn phòng phẩm dùng để xóa; 
cái xóa dạng tấm (văn phòng phẩm); khay dùng để phân loại và đếm tiền (đồ dùng văn 
phòng); ngòi bút bằng vàng; giấy dùng cho máy ghi chép; thiết bị đánh số (đồ dùng văn 
phòng); sách ghi bài hát; bản in đá nhiều màu (đồ dùng văn phòng); bản in đá màu (văn 
phòng phẩm); lịch; sổ cái; đề can (văn phòng phẩm); tem; biểu đồ; máy nhân bản (đồ 
dùng văn phòng); tấm mực dùng cho máy sao chép (văn phòng phẩm); khuôn tô chữ 
(văn phòng phẩm); hộp dùng cho khuôn tô chữ (văn phông phẩm); tấm khuôn tô chữ 
(văn phòng phẩm); máy và thiết bị sao chép rô- nê-ô (đồ dùng văn phòng); sách kinh rô-
ze; bìa rời của sách (văn phòng phẩm); bút máy; tạp chí dành cho trẻ em đăng những 
chuyện kể chủ yếu bằng hình vẽ; sách giáo khoa (sổ tay hướng dẫn); miếng lót bằng giấy 
dùng cho cốc vại uống bia; que mực in (văn phòng phẩm); mực in ấn độ (văn phòng 
phẩm); thiệp chúc mừng có nhạc; sáp để làm mô hình, không dùng cho mục đích nha 
khoa (văn phòng phẩm); vật liệu dùng để nặn mô hình (văn phòng phẩm); đất sét để nặn 
mô hình (văn phòng phẩm); bột nhão để nặn mô hình (văn phòng phẩm); chất dẻo dùng 
làm mô hình (văn phòng phẩm); giấy được làm từ bột gỗ; bút chì than; giấy dùng cho 
máy vô tuyến điện báo; vòng hoa đội đầu (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; khuôn tô 
màu (văn phòng phẩm); cái kẹp tài liệu (file đựng tài liệu - văn phòng phẩm); giấy để sao 
chụp (văn phòng phẩm); phong bì (văn phòng phẩm); phiếu làm mục lục (văn phòng 
phẩm); nhãn có sẵn cồn dính (văn phòng phẩm); miếng vải đã được phết hồ keo dùng 
cho mục đích văn phòng phẩm; băng đã được phết hồ keo (văn phòng phẩm); bìa (văn 
phòng phẩm); giấy viết ghi chú (văn phòng phẩm); tập giấy viết (văn phòng phẩm); bảng 
làm bằng gỗ ép (văn phòng phẩm); giấy bọc (văn phòng phẩm); bìa cứng (văn phòng 
phẩm); tấm lăn mực dùng cho máy sao chép tài liệu (văn phòng phẩm); chữ in; cái chặn 
giấy (văn phòng phẩm); đĩa đựng màu vẽ dạng nước dùng cho hoạ sỹ (văn phòng phẩm); 
đĩa đựng màu dạng nước dùng cho họa sỹ (văn phòng phẩm); giấy dạ quang (văn phòng 
phẩm); lọ mực (văn phòng phẩm); viên bi dùng cho bút bi; tem để niêm phong; tấm niêm 
phong bằng giấy; vòng giấy để niêm phong; bản in khắc (văn phòng phẩm); giá nhỏ để 
phấn trên bàn (văn phòng phẩm); bút lông, thiết bị trang trí họa tiết trên sách (đồ dùng 
văn phòng); que chỉ đồ thị, không chạy bằng điện; dụng cụ đóng dấu thẻ tín dụng, không 
chạy bằng điện (đồ dùng văn phòng); nhãn, không bằng vải; băng đàn hồi dùng cho văn 
phòng; bao ngón tay (đồ dùng văn phòng); giá nhỏ để đựng văn phòng phẩm (đồ đùng 
văn phòng); máy đóng dấu niêm phong dùng cho văn phòng (đồ dùng văn phòng); máy 
cán tài liệu dùng cho văn phòng (đồ dùng văn phòng); máy huỷ giấy dùng cho văn 
phòng (đồ dùng văn phòng); bút xóa với chất xóa lỏng (văn phòng phẩm); cái phân phối 
băng dính (văn phòng phẩm); thiết bị và dụng cụ đóng sách (đồ dùng văn phòng); tờ giấy 
(văn phòng phẩm); máy cắt giấy (đồ dùng văn phòng); cục tẩy (văn phòng phẩm); cái 
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dập ghim dùng cho văn phòng cái kẹp dùng cho văn phòng; cái đựng hồ sơ (file-văn 
phòng phẩm); dụng cụ đục lỗ (văn phòng phẩm); bút (đồ dùng văn phòng); bộ dụng cụ 
in xách tay dùng cho văn phòng (văn phòng phẩm); đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; giá 
nhỏ để ảnh chụp trên bàn (văn phòng phẩm); thiết bị lồng ảnh vào khung (đồ dùng văn 
phòng); mực để xóa (văn phòng phẩm); bản khắc ảnh (văn phòng phẩm); bản để ghi chú 
dẫn (văn phòng phẩm); bìa bọc sách bằng giấy; khay đựng thư từ (văn phòng phẩm); 
máy dập ghim để đóng sách (đồ dùng văn phòng); cặp gấp bằng giấy; sách; đá để in 
thạch bàn (văn phòng phẩm); phấn dùng để in thạch bàn; bản in thạch bàn dùng cho mỹ 
thuật (văn phòng phẩm); tờ giấy để in thạch bàn; bút chì màu xám đen; bản đồ (văn 
phòng phẩm); con dấu (văn phòng phẩm); cuốn sách nhỏ; dụng cụ dán nhãn bằng tay 
(đồ dùng văn phòng); màu nước (dùng để vẽ - văn phòng phẩm); giá nhỏ để quyển sổ séc 
(văn phòng phẩm); số mẫu in sẵn (văn phòng phẩm); vở dán rời, giá nhỏ để con dấu (văn 
phòng phẩm); miếng đệm dùng để đóng dấu (văn phòng phẩm); hộp để con dấu (văn 
phòng phẩm); phấn dùng cho thợ may; vở để viết hoặc vẽ; dải băng buộc điếu xì gà bằng 
giấy; báo chí; giấy dùng cho máy ghi điện tâm đồ; sổ nháp; đinh bấm để giữ giấy tờ (văn 
phòng phẩm); quyển an-bom; bản khắc axít (văn phòng phẩm); vật liệu để lọc bằng giấy; 
giá nhỏ để hộ chiếu (văn phòng phẩm); bút chì; cái gọt bút chì (chạy điện hoặc không 
chạy điện); máy gọt bút chì chạy điện hoặc không chạy điện (đồ dùng văn phòng); ngòi 
bút chì; hộp đựng ngòi bút chì (văn phòng phẩm); giá để bút chì (văn phòng phẩm); thiệp 
chúc mừng; bưu thiếp; tem bưu thiếp; máy in dấu tem (đồ dùng văn phòng); túi giấy hình 
nón (đồ dùng văn phòng); giấy vệ sinh; khăn dùng cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-
lo-za (dùng 1 lần); tã lót cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-lo-za (dùng 1 lần); bỉm 
cho trẻ em bằng giấy và bằng xen-lu-lo- za (dùng 1 lần); tranh in dầu; giấy bạc; mẫu 
khai được in sẵn bằng giấy; thời khóa biểu được in sẵn bằng giấy; khung xếp chữ in sẵn 
(văn phòng phẩm); thước sắp chữ (văn phòng phẩm); chữ in (số và chữ cái); con dấu (văn 
phòng phẩm); mực, lọ mực; giá nhỏ để lọ mực (văn phòng phẩm); miếng giấy thấm mực 
(văn phòng phẩm); máy đục lỗ văn phòng (đồ dùng văn phòng); hình bóc để dán (đề can 
- văn phòng phẩm); túi bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm nấu trong lò vi sóng; dụng 
cụ để vẽ; thước đo góc để vẽ (văn phòng phẩm); thước kẻ để vẽ (văn phòng phẩm); thước 
đo góc vuông để vẽ (văn phòng phẩm); com pa để vẽ (văn phòng phẩm); kim can dùng 
để vẽ (văn phòng phẩm); miếng đệm lót để vẽ (văn phòng phẩm); bút chì để vẽ; đinh 
ghim dùng khi vẽ (văn phòng phẩm); vật liệu để vẽ (văn phòng phẩm); hộp dụng cụ vẽ 
(văn phòng phẩm); bảng vẽ (văn phòng phẩm); dây vải dùng để đánh dấu trang sách đọc 
dở; dải vải dùng để đóng gáy sách (văn phòng phẩm); dụng cụ đóng sách (đồ dùng văn 
phòng); vật liệu đóng sách (văn phòng phẩm); máy in bản viết (đồ dùng văn phòng); tấm 
để khắc (văn phòng phẩm); giấy; dải băng bằng giấy; nơ bằng giấy; biển hiệu bằng giấy 
hoặc bằng bìa cứng; áp phích quảng cáo bằng giấy hoặc bằng bìa cứng; túi rác (bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo); khăn lót bằng giấy; khăn ăn để bàn bằng giấy; khăn trải bàn 
bằng giấy; giấy bọc chậu hoa; cái kẹp giấy (văn phòng phẩm), nhãn để ghi địa chỉ (văn 
phòng phẩm); tấm khắc địa chỉ dùng cho máy in địa chỉ (đồ dùng văn phòng); quả địa 
cầu (văn phòng phẩm); bản đồ địa lý (đồ dùng học tập); tập bản đồ (văn phòng phẩm); 
thước vuông (đồ dùng học tập); bản đồ hàng hải bằng giấy; dụng cụ để vẽ truyền thần 
(văn phòng phẩm); ấn phẩm (văn phòng phẩm); bảng đen (văn phòng phẩm); cái xóa 
bảng viết (văn phòng phẩm); thẻ (văn phòng phẩm); bút có ngòi bằng thép; bản vẽ được 
in sẵn (văn phòng phẩm); ấn phẩm được in sẵn; giấy than (văn phòng phẩm); bản liệt kê 
mục lục (ca-ta-lô, văn phòng phẩm); giấy dâu để vẽ tranh; cái lọc cà phê bằng giấy; băng 
bằng giấy và thẻ bằng giấy đùng để ghi chương trình máy tính; ruy băng mực dùng cho 
máy in máy tính; bìa kẹp hồ sơ; máy đánh chữ (bằng điện hoặc không bằng điện - dồ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
617 

dùng văn phòng); phím của máy đánh chữ (đồ dùng văn phòng); trục của máy đánh chữ 
(đồ dùng văn phòng); ruy băng mực dùng cho máy đánh chữ; giấy bóng kính (văn phòng 
phẩm); mẫu vẽ hình can (văn phòng phẩm); miếng vải để can vẽ (văn phòng phẩm); giấy 
để can; phấn màu (văn phòng phẩm); bản in khắc (văn phòng phẩm); sách mỏng; dao cắt 
giấy (văn phòng phẩm); dao dọc giấy (văn phòng phẩm); cái chùi ngòi bút (văn phòng 
phẩm); ống cắm bút chì (văn phòng phẩm); hộp đựng bút (văn phòng phẩm); ngòi bút; 
hộp bút mực (văn phòng phẩm); cái cài bút (văn phòng phẩm); miếng thấm mực khi viết 
(văn phòng phẩm); bức tranh để quảng cáo (văn phòng phẩm); túi bằng giấy hoặc bằng 
chất dẻo để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy gói hàng; phấn 
dùng để đánh dấu (văn phòng phẩm); dụng cụ để viết (văn phòng phẩm); hộp đựng dụng 
cụ để viết (văn phòng phẩm); hộp đựng bộ dụng cụ viết (văn phòng phẩm); phấn viết; 
bảng đen của học sinh dùng để viết (văn phòng phẩm), giấy viết; văn phòng phẩm dùng 
cho trường học; lịch xé; giấy Xu-an của Trung Quốc để vẽ và viết thư pháp; sách hướng 
dẫn sử dụng; giấy vệ sinh; khăn bằng giấy dùng để tẩy trang; bút lông dùng cho họa sỹ; 
bút vẽ màu; giá vẽ dùng cho họa sỹ (văn phòng phẩm); bảng màu của họa sỹ (văn phòng 
phẩm); cái kẹp tiền (đồ dùng văn phòng); khuôn dùng để làm mô hình bằng đất sét (vật 
liệu dùng cho họa sỹ - văn phòng phẩm).   

 
Nhóm 18: Túi đựng đồ dùng bằng da (không có đồ dùng); dây deo bằng da; cổ dề bằng 
da dung cho chó; túi để đi mua hàng có bánh xe; túi dùng đi biển.   

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường (vật liệu xây dựng); cấu kiện xây 
dựng không bằng kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm không bằng kim loại.   

 
Nhóm 20: Đồ gỗ cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương soi khung ảnh; các sản 
phẩm (chưa xếp các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, 
râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng 
chất dẻo, cụ thể là: mành tre, cái nôi, thùng bằng gỗ hoặc bằng nhựa, tượng bằng gỗ và 
bằng sáp, bằng chất dẻo hoặc bằng nhựa, móc áo không bằng kim loại, bình đựng nhiên 
liệu lỏng không bằng kim loại, thùng dùng dÓ lưu kho hoặc vận chuyển hàng không 
bằng kim loại, dây bằng li-e, móc màn rèm, trực cuốn (con lăn) cho màn rèm, thanh treo 
màn rèm, giá treo mũ, ma-nơ-canh, nệm lò xo, nệm nước (không dùng cho mục đích y 
tế).    

 
Nhóm 21: Đồ dùng và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp cụ thể là: chậu đựng 
nước, chai lọ, xô đựng nước, hộp bằng thủy tinh, bình đựng nước, thùng đựng rác, chảo 
rán, ấm đun nước không dùng diện, lược và bọt biển, bàn chải, (trừ chổi quét sơn); vật 
liệu để làm bàn chải; đồ dùng để lau dọn và làm sạch cụ thể là: giẻ để lau sàn nhà, giẻ 
bằng sợi gai thô dùng để làm sạch; chổi; sợi thép rối dùng để làm sạch; thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh, sành và sứ, cụ thể là: 
bát, đĩa, cốc, vại, bình.   

 
Nhóm 22: Dây thừng; dây; lưới; vải bạt; vải nhựa; buồm; bao và túi (không xếp vào các 
nhóm khác); vật liệu để nhôi (trừ cao su và chất dẻo), cụ thể là: cỏ để nhồi, tảo biển để 
nhôi, tơ phế phẩm để nhồi, rơm để nhồi nệm, len để nhồi nệm; vật liệu sợi dệt dạng thô.    
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Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc nhóm khác, cụ thể là: chăn đắp trên giường, tấm 
phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải để 
lau, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; vải phủ giường và khăn trải bàn bằng vải.   

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, cụ thể là: đăng ten và đồ thêu để làm đường viền quần 
áo, ruy băng (đồ kim chỉ) và dải dây tết; khuy áo; khuy bấm; khuy móc cho quần áo 
(phụ liệu may mặc); kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.   

 
Nhóm 27: Vật liệu để trải sàn cụ thể là: thảm, nệm chùi chân, chiếu; chiếu trải sàn nhà; 
vải sơn lót sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể thao cụ thể là: thiết bị để rèn luyện thể hình, 
găng dùng để chơi thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp, cố định để tập luyện thể dục, bàn để 
đánh bóng bân không xếp vào các nhóm khác; đồ trang hoàng cây noel, cụ thể là đồ 
chơi, búp bê.   

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, làm lạnh và nấu chín; 
nước quả nấu đông; mút ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn (dùng làm thức ăn); bột cọ (dùng làm 
thức ăn); cà phê nhân tạo (có nguồn gốc thực vật); bột mì và sản phẩm từ ngũ cốc (dùng 
làm thực phẩm cho người); bánh mì; bánh ngọt vâ bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); mật 
ong, nước mật đường; men (thực phẩm); bột nở (thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải; 
giấm ăn và nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (đá ăn).   

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 
các nhóm khác, cụ thể là động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức 
ăn cho động vật; mạch nha dùng để làm và chưng cất rượu.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (làm đồ uống) và chế phẩm khác để làm đồ 
uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là bật lửa cho người hút thuốc, 
diêm, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi.  
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(210) 4-2011-00100 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10; A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển giáo dục KOALA HOUSE  
(VN) 
Phòng 2 tầng 19-20 tòa nhà P1 khu đô 
thị Nam Thăng Long, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm giáo dục đào tạo và giáo dục giảng dạy; dịch vụ 

giáo dục mầm non; dịch vụ giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học, phổ thông cơ 
sở và phổ thông trung học; dịch vụ trường học có ký túc xá; dịch vụ thông tin giáo dục; 
dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ trường đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-00101 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển giáo dục KOALA HOUSE  
(VN) 
Phòng 2 tầng 19-20 tòa nhà P1, khu đô 
thị Nam Thăng Long, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm giáo dục đào tạo và giáo dục giảng dạy; dịch vụ 

giáo dục mầm non; dịch vụ giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học, phổ thông cơ 
sở và phổ thông trung học; dịch vụ trường học có ký túc xá; dịch vụ thông tin giáo dục; 
dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ trường đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-00127 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America  
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 
sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh  
dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Đồ uống làm từ thảo mộc (không dùng để chữa bệnh); trà thảo mộc (không 
dùng để chữa bệnh); chế phẩm để làm đồ uống thảo mộc (không dùng để chữa bệnh).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ 
rau và quả (không chứa cồn); đồ uống làm từ thảo mộc không dùng cho mục đích y tế và 
không chứa cồn (không phải trà); si rô dùng cho đồ uống, và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00137 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.7 
(591) Đen, trắng xanh lam, đỏ, vàng, xanh lam 

nhạt 
(731) PRAXITY AISBL   (BE) 

Avenue de Cortenbergh 75 B-1000 
Brussels (BE)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Giao dịch thương mại; hỗ trợ quản lý thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý 

kinh doanh; tư vấn tiếp quản và sáp nhập công ty; tư vấn bán tài sản; tư vấn quản lý kính 
doanh bao gồm quản lý công ty, kế toán, quản lý tài chính, chuẩn bị báo cáo thuế, chuẩn 
bị bảng lương; tư vấn các vấn đề liên quan đến các dịch vụ cung ứng nhân viên, kiểm tra 
tài khoản, thẩm định kế toán, kiểm tra viên, kiểm tra nội vụ và ngoại vụ trong các hoạt 
động thương mại; thương thảo và hoàn tất các hợp đồng và chuyển giao thương mại; 
quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Hỗ trợ và tư vấn trong các vấn đề tài chính và thuế; định giá về thuế; đánh giá 
về thuế; dịch vụ thống kê bảo hiểm; đánh giá tài chính.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nhân viên; xuất bản sách và bài bình; sắp xếp và tổ chức hội thảo, hội 
nghị, hội nghị tập huấn trong mối liên hệ với các vấn đề tài chính và tiền tệ, công nghệ 
thông tin, quản lý bao gồm quản lý công ty; tổ chức các cuộc thi.  
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(210) 4-2011-00143 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Kiến Thịnh 

(VN) 
Phòng 804, lầu 8, Centec Tower, 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn liên quan đến hoạt động thương mại (trừ tư vấn tài chính, kế toán); 

quản lý dự án kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Đầu tư cho việc xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu 
dân cư; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng; mua bán (kinh doanh) nhà ở; mua bán 
(kinh doanh) bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt trang thiết bị hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không 
khí; trang trí nội ngoại thất; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thương mại, công ích; san lấp mặt bằng; dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 41: Câu lạc bộ thể thao.  

 
Nhóm 42: Lập dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng; đo vẽ bản đồ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00167 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  

(KR) 
29FL, Samsung C&T Corporation 
Building, 1321-20, Seocho 2-dong 
Seocho- Gu, Seoul, Korea 137-857  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
622 

(210) 4-2011-00179 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Xanh, xám 
(731) Công ty TNHH Giải pháp J.O.O.M  

(VN) 
Tầng 8, số 249A Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu thầu trực tuyến cho các dự án công nghệ thông tin dùng mã 

nguồn mở.  
 
 

(210) 4-2011-00180 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Phúc Nhân  
(VN) 
Số 299, tổ Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05:  Thực phẩm chức năng, dược phẩm, thuốc bắc, rượu thuốc. 

 
 

(210) 4-2011-00181 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.3; 26.4.9; A25.7.4 
(591) Đỏ tía, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Gia Phạm  (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị ngành in; thương mại điện 

tử (dịch vụ bán các sản phẩm và thiết bị ngành in qua mạng internet); dịch vụ mua bán 
thiết bị ngành in.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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(210) 4-2011-00184 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.1.6; A11.3.7 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế Long Phụng   (VN) 
D5B, đường số 9, KCN Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chả (heo), bò viên, chả giò (nem), chả cá xíu mại (thịt viên) 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm chế biến: chả, bò viên, chả giò, chả cá, xíu mại, 
sốt gia vị. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00242 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
phát triển dự án Việt Nam  
(VN) 
Phòng B17, tầng 4, khách sạn Horison, 
số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ, dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 

động sản), hãng bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê tài 
sản cố định (bất động sản), cho thuê văn phòng (bất động sản); hoạt động ngân hàng ; 
đầu tư tư bản (vốn); tư vấn tài chính; cho vay (tài chính), quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; giám sát điều hành công việc 
xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; xây dựng; cho 
thuê máy xây dựng; thông tin về xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; tư vấn kiến trúc; kiểm định (đo 
lường); thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kỹ thuật xây dựng. 
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(210) 4-2011-00260 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Trắng, cam nhạt, kem, xanh lá cây, đỏ, 

xanh dương, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Đoàn Gia  (VN) 
138/140A Trần Hưng Đạo, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà dân dụng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; 

phá các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều 
hòa không khí; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ.  

 
 

(210) 4-2011-00264 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/111,115 19.08.2010 US 

  
(731) KINGSDOWN, INC.   (US) 

P.O. Box 388, Mebane, NC 27302, USA 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chẩn đoán đệm giường bao gồm máy tính và phần mềm máy tính, 

đệm và đệm lò xo và miếng đệm nhạy áp lực, được bán thành một bộ để dùng cho việc 
phân tính và đánh giá từng cá nhân và đưa ra các thông số thích hợp để sản xuất đệm phù 
hợp với cá nhân đó. 

 
Nhóm 20: Đệm và đệm lò xo.  

 
 

(210) 4-2011-00265 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/126,647 10.09.2010 US 

(731) KINGSDOWN, INC.    (US) 
P.O. Box 388, Mebane, NC 27302, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chẩn đoán đệm giường bao gồm máy tính và phần mềm máy tính, 

đệm và đệm lò xo và miếng đệm nhạy áp lực, được bán thành một bộ để dùng cho việc 
phân tính và đánh giá từng cá nhân và đưa ra các thông số thích hợp để sản xuất đệm phù 
hợp với cá nhân đó. 

 
Nhóm 20: Đệm và đệm lò xo.  
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(210) 4-2011-00281 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bạch 

Lai   (VN) 
Thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí gồm: máy ép trấu, máy gặt đập liên hợp, máy dũa sắt.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc công - nông nghiệp; lắp đặt thiết bị 
máy móc công - nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-00328 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Sài 
Gòn   (VN) 
71/2/21 Nguyễn Bặc, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, thực phẩm, nước giải khát, gạo, thuốc 

lá, thuốc lào, nông sản, lâm sản, động vật sống; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử (máy giặt, máy hút bụi, lò viba, nồi 
cơm điện, đèn điện, bình nóng lạnh, quạt điện), viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy nông nghiệp; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí; bán buôn vật liệu xây dựng; 
bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; đại lý ô tô và xe có động cơ khác.  

 
 

(210) 4-2011-00336 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ONYX PHARMACEUTICALS, INC.  
(US) 
2100 Powell Street, Emeryville, 
California 94608, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển dược (thuốc); nghiên cứu về y học và khoa học, cụ 
thể là, tiến hành thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu về y học và khoa học trong lĩnh vực 
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điều trị bệnh ung thư và ung thư học, và trong lĩnh vực điều trị bệnh (chứng) viêm (sưng) 
và bệnh tự miễn (tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại các thành phần 
của chính cơ thế đó và tạo ra các kháng thể tấn công các thành phần này).  

 
 

(210) 4-2011-00337 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85080817 08.07.2010 US 

  
(731) ONYX PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
2100 Powell Street, Emeryville, 
California 94608, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển dược (thuốc); nghiên cứu về y học và khoa học, cụ 
thể là, tiến hành thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu về y học và khoa học trong lmh vực 
điều trị bệnh ung thư và ung thư học. và trong lĩnh vực điều trị bệnh (chứng) viêm (sưng) 
và bệnh tự miễn (tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại các thành phần 
của chính cơ thể đỏ và tạo ra các kháng thể tấn công các thành phần này).  

 
 

(210) 4-2011-00341 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) TAIT MARKETING & DISTRIBUTION 

CO., LTD.   (TW) 
23F., No.9, Songgao Road, Xinyi Dist., 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; sô-cô-la; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; kem lạnh; mật ong; đồ uống 

trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh putding.  
 
 

(210) 4-2011-00342 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) TAIT MARKETING & DISTRIBUTION 
CO., LTD.   (TW) 
23F., No.9, Songgao Road, Xinyi Dist., 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ hoa quả và đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; 
nước ép rau quả (đồ uống); xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; nước (đồ 
uống); đồ uống làm từ sữa quả hạnh. 

 
 

(210) 4-2011-00360 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  
(VN) 
Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 

 
 

(210) 4-2011-00366 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Trắng, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa và môi 
trường xanh An Phát   (VN) 
Lô CN11 + CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Can xi cacbonat (CaCO3)  

 
 

(210) 4-2011-00412 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần nhựa Bình 

Minh   (VN) 
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu bằng nhựa (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 09: Mũ bảo hộ lao động bằng nhựa (đồ đội đầu).  
 

Nhóm 10: Dụng cụ y tế: dây truyền huyết thanh, ống điều kinh.  
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Nhóm 19: ống nước nhựa cứng; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng dùng 
trong xây dựng.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ gia đình bằng nhựa gồm chậu, xô, giỏ xách, lồng bàn, giá để chén, 
khay úp ly, đĩa để ly, sọt rác, hộp đựng mứt kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-00413 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần nhựa Bình 

Minh    (VN) 
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu bằng nhựa (dụng cụ cầm tay).   
 

Nhóm 09: Mũ bảo hộ lao động bằng nhựa (đồ đội đầu).  
 

Nhóm 10: Dụng cụ y tế: dây truyền huyết thanh, ống điều kinh.   
 

Nhóm 19: ống nước nhựa cứng; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng dùng 
trong xây dựng.    

 
Nhóm 21: Dụng cụ gia đình bằng nhựa gồm chậu, xô, giỏ xách, lồng bàn, giá để chén, 
khay úp ly, đĩa để ly, sọt rác, hộp đựng mứt kẹo.   

 
 

(210) 4-2011-00441 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Tím than, trắng 
(731) SIGNATURE MANUFACTURING 

SDN. BHD.   (MY) 
Lot 24, Jalan Teknologi Taman Sains 
Selangor 1, Kota Damansara PJU 5, 
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ (nội thất); tủ quần áo và tủ ly; tủ có giá ngăn để đựng hoặc trưng bày 

đồ đạc; tủ có nhiều ngăn kéo (tủ com-mốt); tủ tường; bộ linh kiện của đồ đạc (không làm 
bằng kim loại); phụ tùng cho tủ quần áo và tủ; đồ đạc cố định và các phụ tùng đi kèm; 
cánh tủ quần áo; vách ngăn (bằng gỗ, dùng cho đồ đạc trong nhà); giá (đồ đạc); giá để 
đặt đồ đạc (đồ gỗ); chạn bát đĩa; giá treo quần áo; bản lề, không bằng kim loại; khung 
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của tủ đựng đồ; dụng cụ chứa bằng gỗ); cửa cho đồ gỗ; cơ cấu dành cho cửa kéo (bộ 
phận của đồ đặc nội thất); gương soi; khung của giá đỡ; tủ dùng cho nhà bếp bằng gỗ 
(không nằm ở các nhóm khác); đồ gỗ mỹ thuật, tất cả trong nhóm này.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa trong các cửa hàng bán lẻ, trong các chuỗi cửa 
hàng bán lẻ, các cửa hàng bán buôn (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người 
khác, để khách hàng dễ dàng xem và mua đồ, bao gồm đồ gỗ (nội thất), tủ quần áo và tủ 
ly, tủ có giá ngăn để đựng hoặc trưng bày đồ đạc, tủ có nhiều ngăn kéo (tủ com-mốt), tủ 
tường, bộ linh kiện của đồ đạc (không làm bằng kim loại), phụ tùng cho tủ quần áo và tủ, 
đồ đạc cố định và các phụ tùng đi kèm, cánh tủ quần áo, vách ngăn (bằng gỗ, dùng cho 
đồ đạc trong nhà), giá (đồ đạc); giá để đặt đồ đạc (đồ gỗ), chạn bát đĩa, giá treo quần áo, 
bản lề, không bằng kim loại, khung của tủ đựng đồ, dụng cụ chứa (bằng gỗ), cửa cho đồ 
gỗ, cơ cấu dành cho cửa kéo, gương soi, khung của giá đỡ, tủ dùng cho nhà bếp bằng gỗ 
(không nằm ở các nhóm khác), đồ gỗ mỹ thuật, thiết bị và đồ đạc gia dụng và đồ dùng 
nhà bếp bao gồm cả lò nướng, lò đốt, tủ lạnh, lò vi sóng, vòi nước, bếp gas, bếp ga âm, 
bếp điện âm, máy hút khói, máy hút mùi, thiết bị làm lạnh rượu vang, máy rửa bát đĩa, 
mặt bàn để thức ăn, bồn rửa bát, bộ đồ ăn; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm liệt kê ở trên, tất 
cả thuộc nhóm này.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00467 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ P.E (PETECH 
Corporation)  (VN) 
146 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: bơm nước tỏa nhiệt và giải nhiệt; bơm dung dịch cao 

áp. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học, cảm biến, báo hiệu, giám sát, điều khiển, 
camera giám sát, cảm biến và đầu dò quan trắc, mạch điện tử giám sát và điều khiển, bộ 
phận chỉ thị điện tử.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, sấy khô, thông gió, 
cấp nước và mục đích vệ sinh; lò đốt theo công nghệ plasma. 
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(210) 4-2011-00472 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Kim Thoa   (VN) 
A29, phòng 1, Yên Lãng, Thái Thịnh, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; chương trình giáo dục; tổ chức và điều khiển hội 

nghị, hội thảo chuyên đề (đào tạo); trường học có ký túc xá. 
 
 

(210) 4-2011-00500 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., 

LTD.   (JP) 
1-45, Koshienguchi 6-chome, 
Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đào xới (máy móc), máy dùng cho việc làm đường, thiết bị nâng, thiết bị 

chuyển hàng (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, băng tải (máy), tời kéo máy 
điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng sức gió, máy nén (máy móc), 
hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp trong bãi đỗ xe), máy và 
thiết bị đỗ xe cơ khí (máy và thiết bị cơ khí để lấy xe, đưa xe vào các vị trí đỗ xe trống 
và ngược lại), máy và thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy 
nghiền vụn chất thải, thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, 
thiết bị phân loại rác thải, máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy đúc bê 
tông, máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm (máy), 
bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi lanh 
dùng cho động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu 
giảm và tăng tốc (không dùng cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên 
không).  

 
Nhóm 12: ¤ tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, xe ô tô tải, xe tải tưới đường, 
xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo, xe rơ moóc (xe cộ), ô tô buýt, động cơ máy kéo, xe 
nâng (xe có cần trục để nâng), thùng của xe tải chở hành lý hoặc người, xe tải có thùng 
cánh dơi, xe chở côngtennơ, xe tải có gắn bang tải, xe tải phun nước, khung gầm ô tô, 
thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho xe cộ, bộ phận chở hành lý dùng cho ô tô, xe bơm bê 
tông, xe đúc bê tông có gắn máy đúc bê tông, xe thu gom rác, xe tải chở vật liệu được 
nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải chở hàng rời có hệ thống xả hàng vận hành bằng 
khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ phận của xe cộ mặt đất), xe chuyên chở ô tô, xe 
tải côngtennơ có hệ thống thùng côngtennơ có thê tháo rời, thiết bị truyền lực của xe cộ.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo trì các loại máy đào xới, máy dùng cho việc làm đường, 
thiết bị nâng, thiết bị chuyển hàng hóa (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, 
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băng tải (máy), tời kéo, máy điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng 
sức gió, máy nén (máy móc), hệ thống đỗ xe cơ khí, máy và thiết bị đỗ xe cơ khí, máy và 
thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy nghiền vụn chất thải, 
thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, thiết bị phân loại rác thải, 
thiết bị khử hoặc tái chế rác thải,máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy 
đúc bê tông, máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm 
(máy), bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi 
lanh dùng cho động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ 
cấu giảm và tăng tốc (không dung cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên 
không); sửa chữa và bảo trì các loại xe ô tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, 
xe ô tô tải, xe tải tưới đường, xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo, xe rơ moóc (xe cộ), ô tô 
buýt, động cơ máy kéo, xe nâng (xe có cần trục để nâng), thùng của xe tải chở hành lý 
hoặc người, xe tải có thùng cánh dơi, xe chở côngtenơ, xe tải có gắn băng tải, xe tải phun 
nước, khung gầm ô tô, thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho xe cộ, bộ phận chở hành lý 
dùng cho ô tô, xe bơm bê tông, xe đúc bê tông có gắn máy đúc bê tông, xe thu gom rác, 
xe tải chở vật liệu được nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải chở hàng rời có hệ thống 
xả hàng vận hành bằng khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ phận của xe cộ mặt đất), 
xe chuyên chở ô tô, xe tải côngtenơ có hệ thống thùng côngtenơ có thể tháo rời, thiết bị 
truyền lực của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-00501 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., 

LTD.    (JP) 
1-45, Koshienguchi 6-chome, 
Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan    

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đào xới (máy móc), máy dùng cho việc làm đường, thiết bị nâng, thiết bị 

chuyển hàng (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, băng tải (máy), tời kéo máy 
điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng sức gió, máy nén (máy móc), 
hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp trong bãi đỗ xe), máy và 
thiết bị đỗ xe cơ khí (máy và thiết bị cơ khí để lấy xe, đưa xe vào các vị trí đỗ xe trống 
và ngược lại), máy và thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy 
nghiền vụn chất thải, thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, 
thiết bị phân loại rác thải, máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy đúc bê 
tông, máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm (máy), 
bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi lanh 
dùng cho động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu 
giảm và tăng tốc (không dùng cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên 
không).    

 
Nhóm 12: ¤ tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, xe ô tô tải, xe tải tưới đường, 
xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo, xe rơ moóc (xe cộ), ô tô buýt, động cơ máy kéo, xe 
nâng (xe có cần trục để nâng), thùng của xe tải chở hành lý hoặc người, xe tải có thùng 
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cánh dơi, xe chở côngtennơ, xe tải có gắn băng tải, xe tải phun nước, khung gầm ô tô, 
thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho xe cộ, bộ phận chở hành lý dùng cho ô tô, xe bơm bê 
tông, xe đúc bê tông có gắn máy đúc bê tông, xe thu gom rác, xe tải chở vật liệu được 
nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải chở hàng rời có hệ thống xả hàng vận hành bằng 
khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ phận của xe cộ mặt đất), xe chuyên chở ô tô, xe 
tải côngtennơ có hệ thống thùng côngtennơ có thê tháo rời, thiết bị truyền lực của xe cộ.    

 
Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo trì các loại máy đào xới, máy dùng cho việc làm đường, 
thiết bị nâng, thiết bị chuyển hàng hóa (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, 
băng tải (máy), tời kéo, máy điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng 
sức gió, máy nén (máy móc), hệ thống đỗ xe cơ khí, máy và thiết bị đỗ xe cơ khí, máy và 
thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy nghiền vụn chất thải, 
thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, thiết bị phân loại rác thải, 
thiết bị khử hoặc tái chế rác thải,máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy 
đúc bê tông, máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm 
(máy), bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi 
lanh dùng cho động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ 
cấu giảm và tăng tốc (không dung cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên 
không); sửa chữa và bảo trì các loại xe ô tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, 
xe ô tô tải, xe tải tưới đường, xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo, xe rơ moóc (xe cộ), ô tô 
buýt, động cơ máy kéo, xe nâng (xe có cần trục để nâng), thùng của xe tải chở hành lý 
hoặc người, xe tải có thùng cánh dơi, xe chở côngtennơ, xe tải có gắn băng tải, xe tải 
phun nước, khung gầm ô tô, thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho xe cộ, bộ phận chở hành 
lý dùng cho ô tô, xe bơm bê tông, xe đúc bê tông có gắn máy đúc bê tông, xe thu gom 
rác, xe tải chở vật liệu được nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải chở hàng rời có hệ 
thống xả hàng vận hành bằng khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ phận của xe cộ 
mặt đất), xe chuyên chở ô tô, xe tải côngtennơ có hệ thống thùng côngtennơ có thể tháo 
rời, thiết bị truyền lực của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-00502 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 25.5.25 
(591) Đỏ sẫm, ghi, đen, trắng 
(731) KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., 

LTD.   (JP) 
1-45, Koshienguchi 6-chome, 
Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan    

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đào xới (máy móc), máy dùng cho việc làm đường, thiết bị nâng, thiết bị 

chuyển hàng (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, băng tải (máy), tời kéo máy 
điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng sức gió, máy nén (máy móc), 
hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp trong bãi đỗ xe), máy và 
thiết bị đỗ xe cơ khí (máy và thiết bị cơ khí để lấy xe, đưa xe vào các vị trí đỗ xe trống 
và ngược lại), máy và thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy 
nghiền vụn chất thải, thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, 
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thiết bị phân loại rác thải, máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy đúc bê 
tông, máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm (máy), 
bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi lanh 
dùng cho động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu 
giảm và tăng tốc (không dùng cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên 
không).    

 
Nhóm 12: ¤ tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, xe ô tô tải, xe tải tưới đường, 
xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo, xe rơ moóc (xe cộ), ô tô buýt, động cơ máy kéo, xe 
nâng (xe có cần trục để nâng), thùng của xe tải chở hành lý hoặc người, xe tải có thùng 
cánh dơi, xe chở côngtennơ, xe tải có gắn bang tải, xe tải phun nước, khung gầm ô tô, 
thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho xe cộ, bộ phận chở hành lý dùng cho ô tô, xe bơm bê 
tông, xe đúc bê tông có gắn máy đúc bê tông, xe thu gom rác, xe tải chở vật liệu được 
nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải chở hàng rời có hệ thống xả hàng vận hành bằng 
khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ phận của xe cộ mặt đất), xe chuyên chở ô tô, xe 
tải côngtennơ có hệ thống thùng côngtennơ có thể tháo rời, thiết bị truyền lực của xe cộ.    

 
Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo trì các loại máy đào xới, máy dùng cho việc làm đường, 
thiết bị nâng, thiết bị chuyển hàng hóa (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, 
băng tải (máy), tời kéo, máy điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng 
sức gió, máy nén (máy móc), hệ thống đỗ xe cơ khí, máy và thiết bị đỗ xe cơ khí, máy và 
thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy nghiền vụn chất thải, 
thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, thiết bị phân loại rác thải, 
thiết bị khử hoặc tái chế rác thải,máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy 
đúc bê tông, máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm 
(máy), bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi 
lanh dùng cho động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ 
cấu giảm và tăng tốc (không dung cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên 
không); sửa chữa và bảo trì các loại xe ô tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, 
xe ô tô tải, xe tải tưới đường, xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo, xe rơ moóc (xe cộ), ô tô 
buýt, động cơ máy kéo, xe nâng (xe có cần trục để nâng), thùng của xe tải chở hành lý 
hoặc người, xe tải có thùng cánh dơi, xe chở côngtennơ, xe tải có gắn băng tải, xe tải 
phun nước, khung gầm ô tô, thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho xe cộ, bộ phận chở hành 
lý dùng cho ô tô, xe bơm bê tông, xe đúc bê tông có gắn máy đúc bê tông, xe thu gom 
rác, xe tải chở vật liệu được nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải chở hàng rời có hệ 
thống xả hàng vận hành bằng khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ phận của xe cộ 
mặt đất), xe chuyên chở ô tô, xe tải côngtennơ có hệ thống thùng côngtennơ có thể tháo 
rời, thiết bị truyền lực của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-00515 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Phát   (VN)
Lô H6, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(511)   Nhóm 06: Lưới kim loại. 
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(210) 4-2011-00533 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, da cam, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

môi giới bất động sản 
NETREAL Việt Nam  (VN) 
C4 - 25 Láng Hạ, quận Đống  Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản; huy động 

vốn đầu tư bất động sản, cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu 
chính kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến 
thế; tư vấn giám sát các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp; thi công 
nội ngoại thất; giám sát kỹ thuật chất lượng công trình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất; thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng; tư 
vấn thiết kế trong xây dựng dân dụng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án xây 
dựng; giám sát thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-00534 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đen, tím 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

môi giới bất động sản 
NETREAL Việt Nam  (VN) 
C4-25 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản; huy động 

vốn đầu tư bất động sản, cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu 
chính kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến 
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thế; tư vấn giám sát các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp; thi công 
nội ngoại thất; giám sát kỹ thuật chất lượng công trình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất; thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng; tư 
vấn thiết kế trong xây dựng dân dụng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án xây 
dựng; giám sát thiết kế xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-00561 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.13.1; A1.1.12; 26.3.1; A7.1.11 
(591) Trắng, xanh lá mạ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Thịnh   (VN)
Tổ dân phố 6, Đào Duy Từ, phường 
Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm: ván; xà; ván ép; gỗ ghép, cửa gỗ. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giường. 
 
 
 

(210) 4-2011-00616 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cương Thịnh   (VN) 
403 Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng 
Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho máy móc (ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất); máy 

phát điện; máy khoan; máy cắt; thiết bị hàn dùng gas; máy nén (máy móc).  
 

Nhóm 09: Chấn lưu điện tử; bộ kích điện; bộ nạp điện; bộ biến đổi điện; cái ngắt mạch 
điện; tụ điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh của tủ lạnh; quạt điện; quạt khò bÔ; bình nước nóng dùng 
năng lượng mặt trời; thiết bị và máy làm lạnh; tủ lạnh.  
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(210) 4-2011-00644 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 

Hiệp Lực (VN)   (VN) 
97/4 khu phố 2, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bộ nắn dòng, thiết bị điện công nghiệp như: biến tần, bộ lập trình, 

cáp lập trình, màn hình cảm ứng, bộ đếm, bộ canh biên, cảm biến, bộ chỉnh lực căng, tủ 
điện, rơ le bán dẫn.  

 
 

(210) 4-2011-00645 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 

Hiệp Lực  (VN) 
97/4 khu phố 2, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bộ nắn dòng, thiết bị điện công nghiệp như: biến tần, bộ lập trình, 

cáp lập trình, màn hình cảm ứng, bộ đếm, bộ canh biên, cảm biến, bộ chỉnh lực căng, tủ 
điện, rơ le bán dẫn.  

 
 

(210) 4-2011-00646 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 

Hiệp Lực  (VN) 
97/4 khu phố 2, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bộ nắn dòng, thiết bị điện công nghiệp như: biến tần, bộ lập trình, 

cáp lập trình, màn hình cảm ứng, bộ đếm, bộ canh biên, cảm biến, bộ chỉnh lực căng, tủ 
điện, rơ le bán dẫn.  
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(210) 4-2011-00655 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1061-9 Srinakarin Rd, Suanluang, 
suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dạng xịt; thuốc trừ sâu dùng để xử lý đất ; thuốc trừ sâu  dùng 

để bảo quản gỗ. 
 
 

(210) 4-2011-00661 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TO RI NO   (VN) 
10 đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, nấu nướng, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ 

sinh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bếp ga, máy hút khói, máy lọc 
nước, máy tắm nước nóng, quạt hơi nước, nồi cơm điện, lò nướng, máy nước uống nóng 
lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-00662 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TO RI NO   (VN) 
10 đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, nấu nướng, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ 

sinh.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bếp ga, máy hút khói, máy lọc 
nước, máy tắm nước nóng, quạt hơi nước, nồi cơm điện, lò nướng, máy nước uống nóng 
lạnh.  

 
 
(210) 

 
4-2011-00667 

 
(220) 

 
12.01.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Xuân Nghiêm  
(VN) 
Tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị 
xã Cẩm Phả, tỉnh quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy bát; máy hút khói dùng trong nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí 

dùng trong nhà bếp; quạt gió dùng cho ống khói trong nhà bếp; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; bếp nấu ăn; lò vi sóng; bình nước nóng sử dụng điện; thiết bị dùng để nấu 
nướng bằng điện hoặc ga; bộ lọc nước uống; bộ tiết kiệm nhiên liệu; phụ tùng điều chỉnh 
và an toàn cho thiết bị dùng ga; phụ tùng an toàn dùng cho ga dùng để điều mức trong 
các bình chứa ga (thiết bị của bếp ga); đường dây dẫn khí ga (thiết bị của bếp ga); máy 
lọc khí ga (bộ phận của thiết bị ga); đèn đốt bằng ga.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy sấy bát, máy hút khói dùng trong nhà bếp, thiết bị khử 
mùi không khí dùng trong nhà bếp, quạt gió dùng trong nhà bếp, máy và thiết bị làm 
sạch không khí, bếp nấu ăn, lò vi sóng, bình nước nóng sử dụng điện, thiết bị và dụng cụ 
để nấu nướng, bộ lọc nước uống, bộ tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng điều chỉnh và an toàn 
cho thiết bị dùng ga, van điều áp của bình ga, dây và ống dẫn khí ga, máy lọc khí ga (bộ 
phận của thiết bị ga), đèn đốt bằng ga.  

 
 

(210) 4-2011-00695 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Hải Bình  (VN) 
4/14 đường số 2, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, gường,tủ, giá, kệ bằng gỗ 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quy hoạch đô thị; 
thiết lập bảng vẽ xây dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp. 
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(210) 4-2011-00700 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: vật tư, máy móc thiết bị 

viễn thông; lập dự án mời thầu; chuẩn bị hồ sơ mời thầu; quảng cáo trực tuyến; xủ lý và 
khai thác cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 37: Xây lắp điện dân dụng, điện công nghiệp; xây dựng công trình công ích, công 
trình công nghiệp, công trình đường sắt, đường bộ; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ thoại trên giao thức 
internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, đào tạo trực tuyến trên mạng internet, mạng điện thoại cố 
định, mạng điện thoại di động; đào tạo công nghệ thông tin, viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế công trình xây dựng; 
tư vấn thiết kế và tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện lực; dịch vụ tích hợp viễn 
thông, công nghệ thông tin; dịch vụ lưu trữ trang web (hosting) cung cấp các nội dung 
dạng kỹ thuật số; thiết kế và phát triển các trang web chủ yếu chứa các dữ liệu đa 
phương tiện;  lưu trữ các trang web (hosting) cho người khác; cung cấp các giải pháp 
công nghệ thông tin cho thương mại điện tử cụ thể là việc bán hàng, tiếp thị qua internet. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền trực tuyến. 
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(210) 4-2011-00703 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: vật tư, máy móc thiết bị 

viễn thông; lập dự án mời thầu; chuẩn bị hồ sơ mời thầu; quảng cáo trực tuyến; dịch vụ 
xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế công trình xây dựng; 
tư vấn thiết kế và tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện lực; dịch vụ tích hợp hệ thống 
và mạng viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ lưu trữ trang web (hosting) cung cấp 
các nội dung dạng kỹ thuật số; thiết kế và phát triển các trang web chủ yếu chứa các dữ 
liệu đa phương tiện;  lưu trữ các trang web (hosting) cho người khác; cung cấp các giải 
pháp công nghệ thông tin cho thương mại điện tử cụ thể là việc bán hàng, tiếp thị qua 
internet. 

 
 

(210) 4-2011-00704 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: vật tư, máy móc thiết bị 

viễn thông; lập dự án mời thầu; chuẩn bị hồ sơ mời thầu; quảng cáo trực tuyến; xử lý và 
khai thác cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế công trình xây dựng; 
tư vấn thiết kế và tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện lực; dịch vụ tích hợp hệ thống 
và mạng viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ lưu trữ trang web (hosting) cung cấp 
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các nội dung dạng kỹ thuật số; thiết kế và phát triển các trang web chủ yếu chứa các dữ 
liệu đa phương tiện; dịch vụ lưu trữ các trang web (hosting) cho người khác; cung cấp 
các giải pháp công nghệ thông tin cho thương mại điện tử cụ thể là việc bán hàng, tiếp 
thị qua internet. 

 
 

(210) 4-2011-00705 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ thoại trên giao thức 
internet. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế công trình xây dựng; 
tư vấn thiết kế và tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện lực; dịch vụ tích hợp hệ thống 
và mạng viễn thông, công nghệ thông tin; Dịch vụ lưu trữ trang web (hosting) cung cấp 
các nội dung dạng kỹ thuật số; thiết kế và phát triển các trang web chủ yếu chứa các dữ 
liệu đa phương tiện; dịch vụ lưu trữ các trang web (hosting) cho người khác. 

 
 

(210) 4-2011-00706 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ thoại trên giao thức 
internet. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế công trình xây dựng; 
tư vấn thiết kế và tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện lực; dịch vụ tích hợp hệ thống 
và mạng viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ lưu trữ trang web (hosting) cung cấp 
các nội dung dạng kỹ thuật số; thiết kế và phát triển các trang web chủ yếu chứa các dữ 
liệu đa phương tiện; dịch vụ lưu trữ các trang web (hosting) cho người khác. 

 
 

(210) 4-2011-00719 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; 26.4.3 
(731) Hợp tác xã Xuân Long   (VN) 

15 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành 
phố Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác đá xây dựng; xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông thuỷ lợi.   
 
 

(210) 4-2011-00725 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại quốc tế 
Đông Phương  (VN) 
Phòng 310, nơ 4A khu chung cư bán đảo 
Linh Đàm, tổ 24, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07:  Máy nghiền đá, máy trộn bê tông, máy sản xuất nhựa. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc nước, máy nghiền đá, máy trộn bê tông, máy sản 
xuất nhựa thiết bị khai thác khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre đan, quà 
tặng lưu niệm, đèn lồng; đại lý ký gửi hàng hóa, bao gồm: máy trộn bê tông, máy sản 
xuất nhựa, thiết bị khai thác khoáng sản.  
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(210) 4-2011-00726 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.7.20; A25.7.22; 26.11.3; A26.11.12; 
A5.3.13 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại quốc tế 
Đông Phương  (VN) 
Phòng 310, nơ 4A khu chung cư bán đảo 
Linh Đàm, tổ 24, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền đá, máy trộn bê tông, máy sản xuất nhựa. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy lọc nước, máy nghiền đá, máy trộn bê tông, máy sản 
xuất nhựa thiết bị khai thác khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng mây tre đan, quà 
tặng lưu niệm, đèn lồng; đại lý ký gửi hàng hóa, bao gồm: hàng thủ công mỹ nghệ (các 
sản phẩm tranh thêu, tranh sơn mài, đồ gỗ trang trí nội thất và vật dụng trang trí dùng 
cho nhà ở và văn phòng; sản phẩm dệt thổ cẩm; mua bán sản phẩm đan lát bằng cành 
cây, rơm, sậy tre; mua bán các sản phẩm làm từ sừng, ngọc, đá quý, kim loại, bức trướng 
treo tường, phù điêu, tượng), hàng mây tre đan, quà tặng lưu niệm, đèn lồng.  

 
 

(210) 4-2011-00764 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KUBLAI HOLDINGS LIMITED   (BM) 

Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton HM12, Bermuda  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ lập kế hoạch và quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn tài 

chính; dịch vụ phân tích tài chính, dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ đầu tư tài chính; 
dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm và bảo 
lãnh bảo hiểm hàng không, dịch vụ trợ cấp lương hưu; dịch vụ đầu tư vốn; quản lý danh 
mục đầu tư; dịch vụ ủy thác đầu tư; cho vay vốn; đầu tư vốn; tư vấn về đầu tư và đầu tư 
quĩ; cho vay và cho mượn có thế chấp; môi giới chứng khoán và cổ phiếu; định giá thị 
trường chứng khoán; cho vay thế chấp; phát triển quỹ vì mục đích từ thiện; dịch vụ bảo 
lãnh liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và đầu tư; dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ trao đổi ngoại tệ; dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; 
dịch vụ định giá tài sản; dịch vụ đầu tư và đầu tư miễn phí bất động sản và đầu tư vào 
phát triển triển bất động sản; dịch vụ đại lý tín dụng, dịch vụ tín dụng cho người tiêu 
dùng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thu/đòi nợ; chuẩn bị các báo cáo và phân tích tài 
chính; định giá tài chính; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu ở trên 
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bao gồm cả các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ các cơ sở dữ liệu của máy tính 
hoặc trên internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ sắp xếp và điều hành hội thảo chuyên đề, 
hội nghị chuyên đề và hội thảo (đào tạo); dịch vụ giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo cho 
việc quản trị và quản lý các dự án phát triển giáo dục, doanh nghiệp và xã hội; dịch vụ 
sắp xếp và tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị chuyên đề, và hội thảo (đào tạo) liên 
quan đến quản trị và quản lý các dự án phát triển giáo dục, doanh nghiệp và xã hội; dịch 
vụ giáo dục để thực hiện và điều hành các dự án phát triển giáo dục, doanh nghiệp và xã 
hội, dịch vụ giáo dục để điều hành và thực hiện các dự án phát triển xã hội, doanh nghiệp 
và giáo dục, xuất bản bằng các phương tiện điện tử; xuất bản sách, tài liệu và các ấn 
phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-00779 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHUAN SIN SDN. BHD  (MY) 

Lot 898, Jalan Reservoir, Off Jalan Air 
Kuning, 34000 Taiping Perak, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước (đồ uống); nước suối để uống khi ăn cơm; chế 

phẩm để làm nước khoáng; nước khoáng xenxe, nước khoáng (đồ uống);nước sô-đa (đồ 
uống); đồ uống không chứa cồn; bia; nước khoáng và nước uống có ga và các loại nước 
uống không chứa cồn khác; nước trái cây và nước ép trái cây; si-rô và chế phẩm làm đồ 
uống. 

 
 
 

(210) 4-2011-00785 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.1; 7.3.4 
(591) Tím, đỏ, trắng, xanh tím than, xanh 

ngọc, ghi, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TA SHUAN   (VN) 
Lô 7-9-11 đường số 1 KCN Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà, thùng đựng rác góc tường dạng quạt 90o, bàn chải cạnh toilet, 

cây lau kính, cây lau gạch men.  
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(210) 4-2011-00801 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1; 2.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ viện 
MIKA Vũ Thái  (VN) 
Số 32, phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và làm đẹp thẩm mỹ; phẫu thuật thẩm mỹ; tư vấn làm đẹp; 

dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2011-00802 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; A25.7.21; A15.9.16; A15.9.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng nhạt, 

đen, trắng, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Tiến Phát  
(VN) 
174 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt và bảo trì hệ thống 

điện, hệ thống nước, lắp đặt và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống 
sét báo động; lắp đặt và bảo trì trạm biến áp và đường dây điện. 

 
 

(210) 4-2011-00809 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí và 
thương mại PHAN XI NE  (VN) 
20A1 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Phát thanh radio, dịch vụ cho thuê điện thoại.  
 

Nhóm 40: In ảnh chụp, in mầu vẽ, in ốp sét. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, băng đĩa), dịch vụ cho thuê 
sách.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán rượu, quán cà phê. 
 
 
 

(210) 4-2011-00825 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 26.15.11; 26.15.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại, 
tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng  
(VN) 
Lô số 8, OBT 1 - X1, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: neo (neo tròn, neo dẹt, neo nối, neo công cụ, 

neo chết), cáp dự ứng lực (cáp dự ứng lực có vỏ bọc, cáp dự ứng lực không có vỏ bọc), 
khe co giãn (khe co giãn chìm, khe co giãn théo dạng ray, khe co giãn răng lược dạng 
cân, khe co giãn răng lược dạng lệch, khe co giãn đường sắt), gối cầu (gối thép), thanh 
nối, thép dây dự ứng lực, thép dây dự ứng lực gân xoắn, thép dây dự ứng lực chấm lỗ, 
vách chống ồn, ống ghen. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gối cầu, khe co giãn, vách chống ồn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình xây dựng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ 
tầng cơ sở; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; bảo dưỡng và sửa chữa 
đèn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ ngăn cách (nhiệt, điện, âm) trong xây 
dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-00848 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SODITIC PARTNERS LIMITED   (UA) 

27 Hill Street, St. Helier, Jersey, JE2 
4UA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư; dịch vụ quản lý và tư vấn rủi ro tài chính; 

dịch vụ lập kế hoạch tài chính; đánh giá, nghiên cứu, quản lý tài chính và lập báo cáo tài 
chính; dịch vụ đánh giá và định giá tài chính; quản lý danh mục đầu tư tài chính; dịch vụ 
thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  
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(210) 4-2011-00857 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty CP Thiết bị Điện Chiếu 
sáng Đức Hà   (VN) 
Ngõ 43, đường Thân Khuê, xã Song Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; tủ điện; công tắc điện; attomat điện; chấn lưu đèn điện.  
 

Nhóm 11: Đèn điện. 
 
 

(210) 4-2011-00858 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.3; 14.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thái Tuấn Nghi  (VN) 
276/40 Tân Hòa Đông (nối dài), phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; máy hàn; 

máy xay bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, máy phát điện, động cơ điện, máy hàn, máy xay 
bột, máy biến tần, máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn điện chiếu sáng, 
đèn LED (đèn đi-ốt phát quang), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ tùng máy bơm 
nước, máy bơm nước.  

 
 

(210) 4-2011-00884 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 2010-099423 22.12.2010 JP 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá 
thuốc lá, thuốc lá để hít, xì gà, hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc 
lá không bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho 
người hút thuốc lá, diêm.  

 
 
 

(210) 4-2011-00902 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.6 
(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nguồn nhân lực Thái Sơn  (VN)
Số 10C ngách 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ, 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 41: Đào tạo công nghệ thông tin; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng nói trước 
công chúng; tư vấn; kiểm tra trong lĩnh vực đào tạo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng trang thông tin điện tử; thiết kế, cài đặt phần mềm máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính, tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao 
tiếp; cổng thông tin điện tử; bao đảm an toàn mạng thông tin. 

 
 
 

(210) 4-2011-00962 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 
(731) HUANG KUO-SHU   (TW) 

No.20, Lane 620, Fuxing Road, Xinying 
District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: ống bọc ngoài đầu nối cáp bằng kim loại; ống bọc ngoài bằng kim loại dùng 

để định vị đinh vít, đinh ốc; khuỷu ống bằng kim loại; ống nối (vòi tra) dùng để tra dầu 
mỡ; ống bao nối (măng sông) ống dẫn bằng kim loại; mối nối ống dẫn bằng kim loại; 
van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); đường ống bằng kim loại bao gồm 
hợp kim thép và titan; kẹp nối ống bằng kim loại; ván khuôn kim loại; ống phân phối 
bằng kim loại được dùng với hệ thống thủy lực và khí nén; ống nối bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-00969 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHI CHIAO FROZEN FOODS CO., 

LTD.   (TW) 
No.66, Singong 1st Rd., Dasin Village, 
Beidou Towship, Changhua County 521, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh patê thịt; bánh mỳ; bánh rán có hành tươi; bánh bao đông lạnh; bánh hấp 

có nhân nho hoặc sữa, bánh bao; bánh bao rán; bánh xếp; bánh bao kiểu ý; mỳ sợi; bánh 
làm từ gạo. 

 
 

(210) 4-2011-00970 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHI CHIAO FROZEN FOODS CO., 

LTD.    (TW) 
No.66, Singong 1st Rd., Dasin Village, 
Beidou Towship, Changhua County 521, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh patê thịt; bánh mỳ; bánh rán có hành tươi; bánh bao đông lạnh; bánh hấp 

có nhân nho hoặc sữa, bánh bao; bánh bao rán; bánh xếp; bánh bao ý; mỳ sợi; bánh làm 
từ gạo. 

 
 

(210) 4-2011-00971 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHI CHIAO FROZEN FOODS CO., 

LTD.    (TW) 
No.66, Singong 1st Rd., Dasin Village, 
Beidou Towship, Changhua County 521, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh patê thịt; bánh mỳ; bánh rán có hành tươi; bánh bao đông lạnh; bánh hấp 

có nhân nho hoặc sữa, bánh bao; bánh bao rán; bánh xếp; bánh bao ý; mỳ sợi; bánh làm 
từ gạo. 
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(210) 4-2011-00975 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Lê Việt Hùng  (VN) 

Phòng 413 nhà 21 phố Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hãng bất động sản: dịch vụ tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động 

sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ đấu giá bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê nhà ở, văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, thông tin về xây dựng; bảo trì; lắp đặt; bảo dưỡng (máy móc thiết 
bị xây dựng), trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2011-00976 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

Phòng 413 nhà 21 phố Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hãng bất động sản: dịch vụ tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động 

sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ đấu giá bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê nhà ở, văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; thông tin về xây dựng; bảo trì; lắp đặt; bảo dưỡng (máy móc thiết 
bị xây dựng); trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2011-00995 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Giang   (VN) 
Thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột sắn; bột ngô; thực phẩm chế biến từ các loại nông sản 

(đậu tương, đỗ (đậu) đỏ, đỗ đen, vừng, lạc). 
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(210) 4-2011-01022 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.17.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn ENCO  
(VN) 
Tầng 7, số 106, phố Huế, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân 

sự; cung cấp thông tin về kinh doanh thương mại; tuyển dụng lao động; dịch vụ thư ký. 
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn tài 
chính ngân hàng, cho thuê văn phòng và căn hộ; mua bán (kinh doanh) bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin về giáo dục đào tạo; dịch vụ xuất bản 
sách; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tổ chức hội thảo; dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế nội thất; dịch vụ vẽ đồ họa; thiết kế 
website; thiết kế nhãn hiệu; dịch vụ nghiên cứu và triển khai. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ; đăng ký tên miền 
(dịch vụ pháp lý), dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực 
đầu tư.  

 
 

(210) 4-2011-01105 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.20; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Phan Minh   (VN) 
781/C7 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt nhựa, hóa chất ngành nhựa, bao bì nhựa, bao bì giấy.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: môi giới bất động sản, cho thuê nhà xưởng, cho 
thuê cao ốc làm văn phòng.  

 
Nhóm 40: In trên bao bì; in lụa; gia công bao bì giấy; gia công bao bì (bao gói) bằng 
nhựa. 
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(210) 4-2011-01106 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thảo Minh Châu  
(VN) 
436/19 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt nhựa, hóa chất ngành nhựa, bao bì nhựa, bao bì giấy, gạo.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: môi giới bất động sản, cho thuê nhà xưởng, cho 
thuê cao ốc làm văn phòng.  

 
Nhóm 40: In trên bao bì; in lụa; gia công bao bì giấy; gia công bao bì (bao gói) bằng 
nhựa.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01107 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.1.1; A3.1.22; 7.3.1; A3.1.23; 24.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Song Việt  
(VN) 
Số 275 đường Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; khung cửa bằng 

kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Bể kính  (xây dựng); kính xây dựng; khung nhà kính (không bằng kim loại); 
kính ngăn cách (xây dựng); kính tấm (cửa sổ dùng cho xây dựng). 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ gỗ; đồ nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao. 
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(210) 4-2011-01127 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần HUA WEI-TST 

Việt Nam  (VN) 
164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; chuông báo động; đèn báo động, báo cháy; thiết bị điều 

khiển từ xa dùng cho nhà thông minh; thiết bị điều khiển tự động (sử dụng để giám sát 
cảnh báo trong viễn thông); thiết bị thu phát sóng; thiết bị thông tin liên lạc; thiết bị điều 
giải (moderm). 

 
 

(210) 4-2011-01128 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A15.9.11 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần HUA WEI - TST 

Việt Nam  (VN) 
164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho nhà thông minh, thiết bị điều khiển tự động 

(sử dụng để giám sát cảnh báo trong viễn thông).  
 
 

(210) 4-2011-01140 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.13; 1.15.23; A26.11.12; 7.15.6 
(591) Xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân 
Bay  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Centre Point, số 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quảng cáo, 

nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt 
động tư vấn quản lý.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 39: Du lịch, vận tải, dịch vụ đóng gói hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Cho thuê dụng cụ thể thao, câu lạc bộ thể thao.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Tắm hơi, mát-xa.  
 
 

(210) 4-2011-01147 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, xanh lá cây, 

xanh dương, ghi nhạt 
(731) JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING 

PROVINCE   (KR) 
312-1, Yeon-dong, Jeju-si, Jeju Special 
Self-Governing Province, 690-700 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống; nước có ga; nước không có ga; nước ép, cụ thể 

là: nước rau quả ép; đồ uống không chứa cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước 
sô đa; xi-rô dùng để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu mùi; rượu vốt-ka; rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn chứa quả; 
rượu uýt-ky; rượu cốc-tai; rượu mùi có chứa cà phê; rượu cao lương (rượu Trung Quốc); 
rượu Soju Hàn Quốc được chưng cất chủ yếu từ ngũ cốc; rượu sakê.  

 
 

(210) 4-2011-01148 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHAU, LAI CHING   (HK) 

Flat E, 4/F., Block 15, parc Oasis, Tat 
Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; ví ; túi xách; cặp đựng tài liệu; bộ đồ dùng cho du lịch cụ thể là 

túi du lịch, va li du lịch; dây da; ô; gậy chống; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ruột động 
vật dùng để làm xúc xích.  
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Nhóm 25: Quần áo (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo chống thấm nước; trang phục 
dạ hội hoá trang; đồ đi chân (trang phục); mũ nón; bít tất; găng tay (trang phục); khăn 
choàng; dây đeo dùng cho quần áo; mũ tắm; áo cưới.  

 
 

(210) 4-2011-01202 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 
48674, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất sơn và sơn phủ.  

 
 

(210) 4-2011-01308 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; A7.1.12; 26.4.9; A25.7.21 
(591) Vàng kim, đồng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dựng Phú Thăng Long  (VN) 
Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, bao gồm các dịch vụ: mua bán nhà ở thương mại, 

cho thuê nhà ở thương mại.  
 
 

(210) 4-2011-01352 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NEXT Việt 
Nam  (VN) 
Số 31, ngõ 8C, phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; mô tơ không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện; biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển 
điện. 
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Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phát điện, biến thế điện, mô tơ, dây cáp điện; 
mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng như: dàn giáo, cốp pha; tư vấn quản lý 
nhân sự. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. 

 
 

(210) 4-2011-01380 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(731) PEI-EI PRECISION MACHINERY CO., 

LTD.   (TW) 
No.14, Chajhuan Rd., Gueishan 
township, Taoyuan county, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ; hộp biến tốc bánh răng; bộ điều khiển động cơ; hộp số vắt chéo; giá 

đỡ hộp số chéo; ly khớp hợp điện từ; phanh điện từ; phanh chịu tải nhíp xe điện từ; bộ 
điều khiển tốc độ có thể thay đổi liên tục. Tất cả các sản phẩm trên không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2011-01400 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 
Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh quy, sô-cô-la, bánh xốp và kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-01401 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.4; 5.7.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu, đen, cam 
(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh quy, sô-cô-la, bánh xốp và kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-01402 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.4; 5.7.1; 6.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, nâu, da cam, xanh 

dương đậm, xanh lá cây 
(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh quy, sô-cô-la, bánh xốp và kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-01406 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1 
(731) TUTUANNA CO.,LTD.  (JP) 

2-3-1, Tennojicho-Kita, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; bít tất ngắn cổ; tất dài; ghệt mắt cá (phủ mặt trên của 

giày và phần mắt cá chân); xà cạp (quần legging); quần áo bó sát người; dép lê (đi trong 
nhà); mũ; túi bọc chân cho ấm (không được làm nóng bằng điện); quần áo mặc trong 
bằng vải lanh; tạp dề (quần áo).  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ quần áo, đồ đi chân và đồ dùng cá nhân bao gồm thắt lưng 
quần áo, phụ kiện, đồ nữ trang, đồng hồ, túi, ô và mũ. 

 
 

(210) 4-2011-01415 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 40-2010-0052210 11.10.2010 KR 

  
(731) 3 & COMPANY  (KR) 

201 Youchang Bldg., 414-11 Dogok-
dong, Gangnam-gu, 135-270 Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 09: Camera màn hình nổi; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình 
màn hình nổi; camera kỹ thuật số màn hình nổi; tivi màn hình nổi; màn hình nổi tinh thể 
lỏng; màn hình máy tính nổi; điện thoại thông minh 3D; camera màn hình nổi sử dụng 
cho chương trình truyền thanh hoặc truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-01438 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.2; 19.9.1; A19.9.3; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Cơ sở gốm sứ mỹ nghệ xuất 

khẩu Phát Đạt    (VN) 
2/190B đại lộ Bình Dương, ấp Hòa Lân 
1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng mây; 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng tre; sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng lá.  
 
 

(210) 4-2011-01446 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm để vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chế  phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, đồ ăn dành cho trẻ em; thuốc dán, dán 
lên quần áo; vật liệu cố định răng; sáp dùng cho nha khoa; chất khử trùng; chế phẩm diệt 
trừ sâu hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; băng vệ sinh; băng vệ sinh hàng ngày; băng vệ 
sinh dạng nút; quần đùi dùng cho người không tự kiềm chế được (dùng một lần); miếng 
thấm hoặc tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng thấm vệ sinh 
bằng giấy hoặc xenlulô dạng quần lót dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng 
lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được; quần đùi vệ sinh dùng cho người 
không tự kiềm chế được (dùng một lần); nệm ngực dùng trong ngành y; quần soóc cho 
đàn ông dùng cho người không tự kiềm chế được; mặt nạ vệ sinh; băng dùng để băng bó; 
thuốc dán; bông thấm hút dùng cho ngành y; gạc để băng bó; giấy dầu dùng cho mục 
đích y tế; bánh quế dùng cho ngành y; dược phẩm dạng viên nén; đường từ sữa (đường 
lactoza); bột sữa (cho trẻ nhỏ); miếng che mắt dùng y tế, băng dùng để băng tai; mô tế 
bào dùng trong phẫu thuật; khăn tay tẩm nước thơm dược phẩm (dùng cho mục đích y 
tế)..  
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Nhóm 16: Tã trẻ em dùng một lần bằng giấy hoặc xenlulô; tã trẻ em dùng một lần bằng 
giấy hoặc xenlulô có dạng quần lót; khăn giấy ướt (dùng một lần); khăn lau cho trẻ em 
bằng giấy hoặc xenlulô (dùng một lần); khăn giấy; văn phòng phẩm; vật dụng dùng cho 
hướng dẫn và giảng dạy (không phải là thiết bị máy móc); giấy lau chùi dùng trong nhà 
bếp; giấy và bìa các tông; giẻ lau bụi bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); sản phẩm ngành in; 
thùng chứa đóng gói công nghiệp bằng giấy; khăn lau tay dùng cho mục đích vệ sinh 
bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn mùi xoa 
bằng giấy, ảnh chụp.  

 
 

(210) 4-2011-01448 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.3; 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh Thái Thành  

(VN) 
173/77 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; công tắc điện; ổ cắm điện; cầu chì.  
 

Nhóm 11: Đui đèn điện 
 
 
(210) 

 
4-2011-01466 

 
220) 

 
24.01.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh đen, nâu đỏ, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Liên hiệp hợp tác xã khai 
thác chế biến khoáng sản 
Cường Thịnh  (VN) 
Xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 01: Bột nhẹ dùng trong công nghiệp, đất đèn.  
 

Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; cọc bằng xi măng; vôi (vật liệu xây 
dựng); thạch cao (vật liệu xây dựng); đá dùng làm vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà; dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; dịch 
vụ xây dựng công trình công nghiệp; dịch vụ xây dựng công trình giao thông; dịch vụ 
xây dựng công trình thủy lợi; dịch vụ khai thác đá, cát; dịch vụ khai thác sỏi; dịch vụ 
khai thác đất sét; san lấp mặt bằng xây dựng.  
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(210) 4-2011-01474 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tân Phạm Việt   (VN) 
Lô D4/1 đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến, cụ thể là đậu phộng (lạc) da cá và đậu phộng (lạc) chế 

biến; bơ lạc (bơ đậu phộng); bơ dừa; bơ thực vật; dừa khô (khô dừa); khoai tây chế biến 
như: khoai tây cắt mỏng chiên giòn, khoai tây lát, khoai tây bọc vụn bánh mì chiên; 
khoai tây mảnh; trái cây chế biến như trái cây cắt lát, trái cây bóc vỏ, trau quả muối lên 
men; rau quả ngâm dấm (đồ chua); thạch trái cây; dưa leo bao tử ngâm dấm; gêlatin 
dùng cho thực phẩm; nước thịt đông; nước thịt cô đặc; patê gan; nho khô; nước dùng, 
canh/ súp được chế biến từ thịt; chế phẩm dùng để nấu canh/súp; đậu phụ; nước ép cà 
chua dùng để nấu ăn; nước rau quả ép dùng để nấu nướng; xúc xích.  

 
Nhóm 30: Bánh snack; các loạ cháo kể cả cháo ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu 
ăn liền; gia vị và đồ gia vị; bột canh; bột soda dùng trong nấu ăn; bột nở; bột sắn dùng 
làm thực phẩm; chất làm mềm thịt dùng trong nấu ăn; hương liệu cho thực phẩm và cho 
đồ uống; dấm làm từ nhiều loại nguyên liệu; nước sốt cho salat; nước sốt (đồ gia vị); sốt 
mayone; chế phẩm làm thơm (không phải là tinh dầu); mật ong và các loại đồ ngọt có 
chứa mật ong; nước tương; đường; chất làm ngọt (tự nhiên). 

 
 

(210) 4-2011-01475 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tân Phạm Việt    (VN) 
Lô D4/1 đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến, cụ thể là đậu phộng (lạc) da cá và đậu phộng (lạc) chế 

biến; bơ lạc (bơ đậu phộng); bơ dừa; bơ thực vật; dừa khô (khô dừa); khoai tây chế biến 
như: khoai tây cắt mỏng chiên giòn, khoai tây lát, khoai tây bọc vụn bánh mì chiên; 
khoai tây mảnh; trái cây chế biến như trái cây cắt lát, trái cây bóc vỏ, trau quả muối lên 
men; rau quả ngâm dấm (đồ chua); thạch trái cây; dưa leo bao tử ngâm dấm; gêlatin 
dùng cho thực phẩm; nước thịt đông; nước thịt cô đặc; patê gan; nho khô; nước dùng, 
canh/ súp được chế biến từ thịt; chế phẩm dùng để nấu canh/súp; đậu phụ; nước ép cà 
chua dùng để nấu ăn; nước rau quả ép dùng để nấu nướng; xúc xích.   
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Nhóm 30: Bánh snack; các loạ cháo kể cả cháo ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu 
ăn liền; gia vị và đồ gia vị; bột canh; bột soda dùng trong nấu ăn; bột nở; bột sắn dùng 
làm thực phẩm; chất làm mềm thịt dùng trong nâu ăn; hương liệu cho thực phẩm và cho 
đồ uống; dấm làm từ nhiều loại nguyên liệu; nước sốt cho salat; nước sốt (đồ gia vị); sốt 
mayone; chế phẩm làm thơm (không phải là tinh dầu); mật ong và các loại đồ ngọt có 
chứa mật ong; nước tương; đường; chất làm ngọt (tự nhiên). 

 
 

(210) 4-2011-01476 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tân Phạm Việt    (VN) 
Lô D4/1 đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến, cụ thể là đậu phộng (lạc) da cá và đậu phộng (lạc) chế 

biến; bơ lạc (bơ đậu phộng); bơ dừa; bơ thực vật; dừa khô (khô dừa); khoai tây chế biến 
như: khoai tây cắt mỏng chiên giòn, khoai tây lát, khoai tây bọc vụn bánh mì chiên; 
khoai tây mảnh; trái cây chế biến như trái cây cắt lát, trái cây bóc vỏ, trau quả muối lên 
men; rau quả ngâm dấm (đồ chua); thạch trái cây; dưa leo bao tử ngâm dấm; gêlatin 
dùng cho thực phẩm; nước thịt đông; nước thịt cô đặc; patê gan; nho khô; nước dùng, 
canh/ súp được chế biến từ thịt; chế phẩm dùng để nấu canh/súp; đậu phụ; nước ép cà 
chua dùng để nấu ăn; nước rau quả ép dùng để nấu nướng; xúc xích.   

 
Nhóm 30: Bánh snack; các loạ cháo kể cả cháo ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu 
ăn liền; gia vị và đồ gia vị; bột canh; bột soda dùng trong nấu ăn; bột nở; bột sắn dùng 
làm thực phẩm; chất làm mềm thịt dùng trong nâu ăn; hương liệu cho thực phẩm và cho 
đồ uống; dấm làm từ nhiều loại nguyên liệu; nước sốt cho salat; nước sốt (đồ gia vị); sốt 
mayone; chế phẩm làm thơm (không phải là tinh dầu); mật ong và các loại đồ ngọt có 
chứa mật ong; nước tương; đường; chất làm ngọt (tự nhiên). 

 
 

(210) 4-2011-01481 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 3.7.17; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Hoàng Kiệt  
(VN) 
15 đường số 3, tổ 23, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu và mua bán dầu nhờn (nhớt); mua bán phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-01492 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Quang Vinh  (VN) 
Tổ 3, ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán than đá, vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa theo đường bộ, đường thủy; cung cấp bến đỗ cho tàu thuyền, 
cung cấp kho lưu hàng tại cảng, vận chuyển hàng hóa từ cảng theo yêu cầu của khách 
hàng; cho thuê kho bãi; cho thuê mặt bằng bến bãi; xếp dỡ hàng hóa; giao nhận hàng 
hóa.  

 
 

(210) 4-2011-01510 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Đỏ tím, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích    (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn Thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 

hình.  
 
 

(210) 4-2011-01513 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.9.1; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, ghi xám, tím, đỏ, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  

(VN) 
ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y; 
thực phẩm chức năng dạng viên. 

 
Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau quả sấy khô hoặc nấu chín; dầu thực vật; sữa và các sản 
phẩm  sữa; nước mắm; giò chả. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; kem lạnh (để ăn); gạo; gia vị thực phẩm; nước xốt 
làm từ trái cây và rau quả dùng cho xà lách. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho gia súc; 
mạch nha. 

 
Nhóm 32: Bia; nước ngọt; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả (không cồn); nước ép 
hoa quả; 

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01518 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.2; 7.1.24 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN) 
35C Núi Thành, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm làm bằng gỗ bao gồm: giường, ghế, tủ, bàn, quầy, vách trang trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-01519 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Nâu 
(731) CHENG, YUNG - TSAI  (TW) 

No.3, Lane 162, Sec 2, Zhongshan RD., 
Su-Ao, I-Lan, Taiwan 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ thể dục thể thao, điện gia dụng.  
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(210) 4-2011-01567 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) YANMAR CO., LTD.   (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ khoáng dùng trong công nghiệp (không phải là nhiên liệu); dầu và 

mỡ không khoáng chất dùng trong công nghiệp (không phải là nhiên liệu); nhiên liệu; 
sáp dạng thô; chất bôi trơn thể rắn; dầu thô hoặc đã tinh chế; dầu công nghiệp; dầu cho 
động cơ nổ; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu nhiên liệu diezen; dầu nhẹ (dùng trong công 
nghiệp); dầu cho động cơ đốt trong; dầu dễ cháy (dùng trong công nghiệp).  

 
Nhóm 07: Máy sản xuất điện với hệ thống sử dụng nhiệt thải; công cụ nông nghiệp trừ 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; máy nông nghiệp; máy gặt đập; máy cấy lúa; bộ 
phận buộc lúa của máy gặt; máy dập lúa di động; máy xay thóc; máy xới; máy phạt bụi 
cây; máy cấy rau, cây trồng; máy xén cỏ; động cơ và động cơ điện không dùng cho xe 
cộ mặt đất; động cơ điezen không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ dùng xăng không 
dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ cho phương tiện giao thông dưới nước; máy nén hàng 
hải; bạc chốt pít- tông; pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); chốt pít-tông; bạc pít- 
tông; bộ lọc nhiên liệu; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); máy bơm; bơm 
nhiệt dùng khí (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); máy sản xuất điện; máy phát 
điện điezen; máy phát điện dùng xăng; máy phát điện dùng động cơ khí; máy và thiết bị 
xây dựng; máy và thiết bị bốc dỡ hàng; máy xây dựng; máy đào xúc; máy xúc bánh lốp; 
máy xúc; xe ủi đất. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí sử dụng bơm nhiệt 
khí; nồi hơi (không phải là bộ phận của máy); thiết bị và máy làm lạnh; thùng lạnh; thiết 
bị để sấy khô thức ăn cho gia súc; bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy); 
tháp đèn chiếu sáng có động cơ.  

 
Nhóm 12: Động cơ và động cơ điện cho xe cộ giao thông trên bộ; tàu lớn; tàu du lịch; 
tàu đánh cá; máy kéo; xe chuyên chở có động cơ; xe chuyên chở.  

 
 

(210) 4-2011-01572 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xám, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Kim 
Phong   (VN) 
106/13 đường số 50, phường 14, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí, thiết bị lọc không khí, và thiết bị lọc không khí có quạt 

dùng cho thiết bị điều hòa không khí; máy lọc không khí dùng cho thiết bị điều hòa 
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không khí; máy lọc không khí, thiết bị lọc không khí, và thiết bị lọc không khí có quạt 
dùng cho các thiết bị lắp đặt công nghiệp; máy lọc không khí dùng cho các thiết bị lắp 
đặt công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-01582 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A14.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật sản 
xuất thương mại Bạch Kim  
(VN) 
52/1 đường 265, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kẹp kính inox (chi tiết kim loại dùng trong xây dựng), ga (ống xi phông) 

thoát nước bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-01645 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHLORIDE GROUP LIMITED   (GB) 

Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, 
London SW1W 0NR, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ giám sát, ghi chép số liệu và dữ liệu, lập báo cáo về các điều kiện 

và tình trạng hoạt động của thiết bị cơ khí, thiết bị điện và thiết bị cung cấp nguồn điện 
liên tục được thực hiện bởi các chuyên gia. 

 
 

(210) 4-2011-01660 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 24.15.21; A1.5.3 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Việt Gia  (VN) 
27/4B Trần Xuân Soạn, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ. 
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(210) 4-2011-01668 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Nguyên Phương  

(VN) 
28/11 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm công nghệ đã qua chế biến cụ thể là mỳ ăn liền, thực 

phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đường, sữa; mua bán rượu, bia, nước giải khát, gia vị, giấy vệ 
sinh các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01680 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

RUS PHARMA  (VN) 
Số 02/199, Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất tẩy dùng trong 

ngành y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế;  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ 
y tế, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thiết bị chăm sóc sức khỏe; bán hàng 
trực tiếp các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe tại 
các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc catalô cho khách hàng đặt 
mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại lý và phân phối 
các sản phẩm phẩm dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, thiết bị chăm sóc sức 
khỏe. 
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(210) 4-2011-01681 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư dược 

phẩm Minh Đức  (VN) 
Số 5E, khu TT Học viện Khoa học quân 
sự, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chế phẩm hoá học dùng cho mục 
đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-01682 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư dược 

phẩm Minh Đức   (VN) 
Số 5E, khu TT Học viện Khoa học quân 
sự, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chế phẩm hoá học dùng cho mục 
đích y tế;  

 
 

(210) 4-2011-01683 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư dược 

phẩm Minh Đức   (VN) 
Số 5E, khu TT Học viện Khoa học quân 
sự, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chế phẩm hoá học dùng cho mục 
đích y tế. 
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(210) 4-2011-01684 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư dược 

phẩm Minh Đức   (VN) 
Số 5E, khu TT Học viện Khoa học quân 
sự, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chế phẩm hoá học dùng cho mục 
đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-01685 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư dược 

phẩm Minh Đức  (VN) 
Số 5E, khu TT Học viện Khoa học quân 
sự, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-01709 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vạn Phúc  (VN) 
Số 20/84 Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng thích ứng bộ nhớ máy tính, mô đun và con chíp thích ứng bộ nhớ máy 

tính, bảng nâng cấp bộ vi xử lý, ổ đĩa có thể xách tay, bộ nhớ lưu trữ vào băng có thể 
xách tay, ổ đĩa CD-ROM, khung của bộ nhớ lưu trữ dữ kiện trong máy tính có thể xách 
tay, thẻ mạng cục bộ và bộ thích ứng dùng để nối máy tính cá nhân vào mạng, phần cứng 
ghép nối của mạng cục bộ dùng để nối mạng cho máy tính cá nhân, phần mềm máy tính 
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dùng để nối mạng cho máy tính cá nhân, loa, vỏ máy vi tính và nguồn máy tính, bàn 
phím. 

 
 

(210) 4-2011-01729 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.13.15; 1.15.23; 1.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
Tích Di Truyền   (VN) 
Phòng 1207 tòa nhà M5, số 91 Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 
 

(210) 4-2011-01734 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-Cho 2 Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại, sắt và thép dùng cho công trình và xây dựng, bộ đồ lắp ráp 

bằng kim loại dùng cho công trình được dựng sẵn, khớp nối ống bằng kim loại, vành 
(mép) bằng kim loại, thùng đựng hàng đóng gói công nghiệp bằng kim loại, thùng chứa 
hoặc bể chứa chất lỏng bằng kim loại, thùng chứa nước công nghiệp bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-01735 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) JFE STEEL CORPORATION    (JP) 

2-3, Uchisaiwai-Cho 2 Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh hoặc phân tích quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường 
(marketing), cung cấp thông tin về về việc bán hàng hóa, đại lý xuất-nhập khẩu, dịch vụ 
quảng cáo và thông cáo báo chí. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01736 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 7.15.6 
(731) JFE STEEL CORPORATION    (JP) 

2-3, Uchisaiwai-Cho 2 Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại, sắt và thép dùng cho công trình và xây dựng, bộ đồ lắp ráp 

bằng kim loại dùng cho công trình được dựng sẵn, khớp nối ống bằng kim loại, vành 
(mép) bằng kim loại, thùng đựng hàng đóng gói công nghiệp bằng kim loại, thùng chứa 
hoặc bể chứa chất lỏng bằng kim loại, thùng chứa nước công nghiệp bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh hoặc phân tích quản lý kinh doanh, nghiên cứu thí trường 
(marketing), cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa, đại lý xuất-nhập khẩu, dịch vụ 
quảng cáo và thông cáo báo chí.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01737 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 40-2010-0060109 22.11.2010 KR 

(531) 24.9.1; A1.1.9 
(591) Hồng, tím, trắng 
(731) ETUDE CORPORATION   (KR) 

191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea (Zip Code: 
140-702)  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; son môi; thuốc chuốt mi; phấn bôi mí mắt; 

phấn sáp dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu gội đầu; xà phòng làm đẹp; mặt nạ làm đẹp; 
kem đánh răng.  
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(210) 4-2011-01760 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

« tô LE E   (VN) 
Đường 22 tháng 12, ấp Hòa Lân, xã 
Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe tải, xe mô tô, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe tải, phụ tùng 

xe mô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô, xe tải và xe mô tô; dịch vụ bảo trì xe ô tô, xe tải và 
xe mô tô; thi công cải tạo, sửa chữa thùng hàng phương tiện cơ giới đường bộ. 

 
 

(210) 4-2011-01771 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ 
(731) NANNING MACHINERY PLANT OF 

GUANGXI.  (CN) 
No 48, Zhong Yao road, Nanning 
Guangxi, China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy cày; máy bơm nước; máy gặt hái; 

động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.  
 

Nhóm 12: Xe cộ; ôtô; xe máy; xe đạp chạy bằng điện; động cơ điện dùng cho xe cộ mặt 
đất; xe tải chở hàng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy móc dùng trong nông nghiệp, 
máy xay xát lửa gạo, máy tuốt lúa, máy xới, máy cày, máy bơm nước, máy nghiền, máy 
gặt hái, máy móc dùng trong công nghiệp, máy nén khí, động cơ diezel dùng cho máy 
nông cụ và các phụ tùng kèm, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ các loại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự. 
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(210) 4-2011-01783 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.13.25; 24.15.21 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Kim An 
Toàn   (VN) 
Số 315, khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn 
Lái Thiêu, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y khoa, thiết bị y tế, chân- tay giả.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa: dụng cụ y khoa, thiết bị y tế, chân, tay giả. 
 
 

(210) 4-2011-01797 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
P 507 C3 Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng sữa 

và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật, mạch nha.  

 
 

(210) 4-2011-01802 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.9.1; 1.5.1; 25.1.6; 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hằng Ngọc  (VN) 
Số 101 khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý . 
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Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và ngân hàng.  
 
 

(210) 4-2011-01808 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.11.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu trà cà phê Thiên Tam 
Phát  (VN) 
78D Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-01813 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế Khảo Sát và Đo Đạc  (VN) 
Số 9, tổ 34, phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình; dịch vụ tư 

vấn và cung cấp các giải pháp về marketing, nghiệp vụ phân tích thị trường, chiến lược 
kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, quản lý và phát triển nguồn 
nhân lực; xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; xuất nhập khẩu; mua bán, gia công quần áo, giày dép, 
vải, nguyên phụ liệu ngành may mặc; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; hoạt động 
quan hệ công chúng; quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, khu đô thị, khu công nghiệp, 
giao thông, giao thông đô thị, thủy lợi, bưu điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, đường dây 
và trạm biến áp, thể dục thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây lắp nội ngoại thất các công trình nhà ở, khu đô thị, dân dụng, công 
nghiệp, giao thông bưu điện, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, và trang trí nội ngoại thất 
các công trình; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng giao thông đô thị, 
thủy lợi, viễn thông, điện, cấp thoát nước, xây dựng và lắp đặt trạm cung cấp nước sạch; 
lắp đặt các sản phẩm quảng cáo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
674 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, vận tải bằng ô tô theo hợp đồng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; gia công các sản phẩm quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo các kỹ năng về: quản trị doanh nghiệp, marketing và bán 
hàng, quản trị và phát triển nguồn nhân lực, các kỹ năng kinh doanh hàng hóa doanh 
nghiệp, đào tạo tin học, ngoại ngữ, thư ký nghiệp phòng, lễ tân, dạy nghề cơ khí (chỉ 
hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); tổ chức hội nghị, 
hội thảo, chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, quy 
hoạch đô thị khu công nghiệp, tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 
công nghiệp, tư vấn thiết kế các sản phẩm in, các mẫu quảng cáo; khảo sát trắc địa công 
trình; xác định mốc giới quy hoạch, mốc giao đất và các công tác đo đặc chuyên ngành 
khác, đo đạc lập bản đồ địa hình, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất; lập dự án đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-01824 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A1.1.10; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh nhạt 
(731) Viện huyết học - truyền máu 

Trung Ương   (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Giàn (panel) hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường dùng trong y tế (một loại 

hồng cầu mẫu dùng để định danh kháng thể bất thường trong máu của bệnh nhân).  
 
 

(210) 4-2011-01825 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.15; A1.1.10; 26.1.2; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh nhạt 
(731) Viện huyết học - truyền máu 

Trung Ương    (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Giàn (panel) hồng cầu định danh kháng thể bất thường dùng trong y tế (một 

loại hồng cầu mẫu dùng để định danh kháng thể bất thường trong máu của bệnh nhân).   
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(210) 4-2011-01827 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH TVKT   (VN) 

Đồng Thanh, Tân Bình, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01883 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 

vụ tài chính Hoàng Huy  (VN) 
Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát 
Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
 

(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ cụ thể như ô tô, xe máy; phương tiện và thiết bị vận tải khác 
thuộc nhóm này như: xe rơ moóc, xe bán rơ moóc; thân xe có động cơ cụ thể như thân 
xe máy, thân xe ô tô, thân của xe rơ moóc và bán rơ moóc; phụ tùng và bộ phận phụ trợ 
cho xe có động cơ và động cơ xe cụ thể như: khung xe, bánh xe, lốp xe.  

 
Nhóm 35: Môi giới hợp đồng hàng hóa (không bao gồm môi giới tài chính, bảo hiểm, 
chứng khoán, bất động sản); mua bán ô tô, xe máy, xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ 
moóc; mua bán sắt thép; dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ quảng cáo bất động sản.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư 
vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản.  
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(210) 4-2011-01884 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.21 
(591) Nâu, nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hưng Việt  (VN) 
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Môi giới hợp đồng kinh tế (không bao gồm môi giới tài chính, bảo hiểm, 

chứng khoán, bất động sản); dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ quảng cáo bất động 
sả.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư 
vấn bất động sảnh; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng các 
công trình dân dụng như: xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35Kv; sửa chữa công 
trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-01891 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Tổng công ty công nghiệp xi 
măng Việt Nam     (VN) 
Số 228, đường Lê Duẩn, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Xi măng; tấm lợp amiăng xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu 
chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
Nhóm 17: Cao su (thô hoặc sơ chế). 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu clinke; xuất nhập khẩu xi măng, thạch cao, vật tư thiết bị phụ tùng 
cho ngành xi măng; xuất khẩu lao động; mua bán xi măng, tấm lợp xi măng, vật liệu xây 
dựng, vật liệu chịu lửa, vật tư thiết bị phụ tùng cho ngành xi măng, thạch cao và ngành 
điện; mua bán cao su và mủ cao su.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
677 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính để phát triển công nghiệp xi măng; mua bán bất động 
sản; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng; đầu tư vốn kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu 
công nghiệp và đô thị (bất động sản); dịch vụ tài chính, ngân hàng.  

 
Nhóm 37: Xây lắp chuyên ngành cho công nghiệp xi măng; xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp; xây dựng cảng biển, cảng sông; xây dựng đường bộ, đường biển, 
đường sắt.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; quản lý và khai thác cảng biển, cảng sông; quản lý và khai 
thác đường bộ, đường biển, đường sắt; cho thuê kho hàng; cung cấp điện năng.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-01892 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Tổng công ty công nghiệp xi 
măng Việt Nam  (VN) 
Số 228, đường Lê Duẩn, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Xi măng; tấm lợp amiăng xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu 
chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
Nhóm 17: Cao su (thô hoặc sơ chế). 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu clinke; xuất nhập khẩu xi măng, thạch cao, vật tư thiết bị phụ tùng 
cho ngành xi măng; xuất khẩu lao động; mua bán xi măng, tấm lợp xi măng, vật liệu xây 
dựng, vật liệu chịu lửa, vật tư thiết bị phụ tùng cho ngành xi măng, thạch cao và ngành 
điện; mua bán cao su và mủ cao su.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính để phát triển công nghiệp xi măng; mua bán bất động 
sản; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng; đầu tư vốn kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu 
công nghiệp và đô thị (bất động sản); dịch vụ tài chính, ngân hàng.  

 
Nhóm 37: Xây lắp chuyên ngành cho công nghiệp xi măng; xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp; xây dựng cảng biển, cảng sông; xây dựng đường bộ, đường biển, 
đường sắt.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; quản lý và khai thác cảng biển, cảng sông; quản lý và khai 
thác đường bộ, đường biển, đường sắt; cho thuê kho hàng; cung cấp điện năng.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-01893 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Tổng công ty công nghiệp xi 
măng Việt Nam  (VN) 
Số 228, đường Lê Duẩn, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 17: Cao su (thô hoặc sơ chế). 
 

Nhóm 19: Xi măng; tấm lợp amiăng xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu 
chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
Nhóm 35: Xuất khẩu clinke; xuất nhập khẩu xi măng, thạch cao, vật tư thiết bị phụ tùng 
cho ngành xi măng; xuất khẩu lao động; mua bán xi măng, tấm lợp xi măng, vật liệu xây 
dựng, vật liệu chịu lửa, vật tư thiết bị phụ tùng cho ngành xi măng, thạch cao và ngành 
điện; mua bán cao su và mủ cao su.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính để phát triển công nghiệp xi măng; mua bán bất động 
sản; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng; đầu tư vốn kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu 
công nghiệp và đô thị (bất động sản); dịch vụ tài chính, ngân hàng.  

 
Nhóm 37: Xây lắp chuyên ngành cho công nghiệp xi măng; xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp; xây dựng cảng biển, cảng sông; xây dựng đường bộ, đường biển, 
đường sắt.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; quản lý và khai thác cảng biển, cảng sông; quản lý và khai 
thác đường bộ, đường biển, đường sắt; cho thuê kho hàng; cung cấp điện năng.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-01896 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) OMAN FOODSTUFF FACTORY LLC  

(OM) 
PO Box 88, PC 124, Rusayl, Sultanate of 
Oman  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; sữa bột; bột nhão từ cà chua; thịt; cá 

(không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); chất chiết từ 
thịt; rau và quả đóng hộp, sấy khô và đã chế biến; thạch dùng cho thực phẩm; mứt (dạng 
nhão); nước xốt rau; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; mỡ và dầu ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà 
phê; bột làm thực phẩm và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; 
chất kết dính dùng cho nước đá thực phẩm; nước đá có thể ăn được; bột để cho nước đá 
thực phẩm; mật ong; mật đường; men; bột nở; muối dùng để nấu ăn; muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; tương mù tạc; dấm; nước sốt (gia vị); gia vị; đá dùng cho đồ ăn, thức 
uống; đá tự nhiên hoặc nhân tạo (thực phẩm).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ cho thê máy phô tô; dịch vụ sao chụp; dịch vụ xử lý văn bản; dịch vụ thư ký; 
dịch vụ tốc ký; dịch vụ sao chép văn bản và đánh máy.  

 
 

(210) 4-2011-01900 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ sẫm, trắng 
(731) Công ty TNHH nhựa Vĩnh Lập 

Hưng   (VN) 
02A, đường 830, ấp 8, xã Lương Hòa, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ nhựa dùng cho gia đình bao gồm: chậu nhựa; rổ rá nhựa; sọt rác nhựa; xô 

nhựa, móc áo bằng nhựa.  
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nhựa gia dụng và công nghiệp cụ thể là: mua bán đồ 
đựng bằng nhựa dùng trong gia đình, lồng bàn nhựa, bàn ghế nhựa, kệ giầy dép nhựa; 
mua bán linh kiện nhựa xe gắn máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01920 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) SHENZHEN HIGHFOUND 
ELECTRONICS CO., LTD   (CN) 
Room 1002, East 2, Hightech plaza, 
Tianan Cyber Park, Chegongmiao, 
Shenzhen, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn (linh kiện điện tử); tran-zi-to (linh kiện điện tử); mạch tích hợp; 

vi mạch tích hợp (chíp); để bán dẫn (tấm si-líc dạng lát mỏng dùng để chế tạo mạch tích 
hợp); chấn lưu dùng cho đèn điện; bảng điều khiển (thiết bị điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01921 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 24.15.21; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DOMENAL  
(VN) 
Quốc lộ 30, ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược; thuốc dùng cho thú y; chế phẩm thú y; chất tẩy uế; chất 

trừ động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẩu, y tế, nha khoa và thú y.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2011-01923 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) D002010038284 26.10.2010 ID 

(531) 26.1.1 
(731) RAPIDFIX INDUSTRIAL (ASIA) 

LIMITED   (HK) 
Flat/RM 204, 2/F, Malaysia Building, 50 
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để đánh bóng bề mặt, chế phẩm để làm sạch dùng cho xe ô tô, bột 

mài mòn. 
 

Nhóm 07: Bugi dùng lưu chất cho bộ truyền động hoặc động cơ.  
 

Nhóm 12: Bộ cần gạt nước kính chắn gió xe cộ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01924 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) EDUCATION TESTING SERVICE  

(US) 
Rosedale Road, MS 05-C, Princeton, 
New jersey 08541, U.S.A  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng được in ấn dùng cho giáo dục, cụ thể là, sách, sách hướng đẫn, sách 

bài tập, sách hướng dẫn nghiên cứu, bài kiểm tra, bảng trả lời bài kiểm tra, và bảng điểm 
sử dụng cho mục đích giảng dạy, học và kiểm tra trình độ tiếng Anh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vật dụng dùng cho giáo dục qua mạng internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, hướng dẫn các khóa học và hội thảo trong lĩnh 
vực học tiếng Anh; quản lý và cho điểm kiểm tra độ tiếng Anh; cung cấp dịch vụ đăng 
ký kiểm tra và dịch vụ báo cáo điểm kiểm tra; cung cấp thông tin về các bài kiểm tra và 
quản lý việc kiểm tra trình độ tiếng Anh; phân phát bài kiểm tra và bài trả lời kiểm tra 
tiêu chuẩn đến các trường học để quản lý học sinh.  
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(210) 4-2011-01931 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 25.5.2 
(591) Xanh tím, xanh dương, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa các nhà máy thuỷ điện; vận hành và 

bảo dưỡng các nhà máy thuỷ điện.  
 
 
(210) 

 
4-2011-01933 

 
(220) 

 
28.01.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 1.15.23; 24.15.3; 25.5.2 
(591) Xanh tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây đựng, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa các nhà máy phát điện dùng sức gió; 

vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện chạy bằng sức gió.  
 
 

(210) 4-2011-01934 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 25.5.2 
(591) Xanh tím, da cam, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa các nhà máy phát điện; vận hành và 

bảo dưỡng các nhà máy điện.  
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(210) 4-2011-01935 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.2; 1.15.23; 25.5.2 
(591) Xanh tím, da cam, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất và phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-01937 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím, trắng. 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa các nhà máy sản xuất năng lượng 

điện, bao gồm cả các nhà máy sản xuất năng lượng điện được vận hành từ nguồn hạt 
nhân và các nguồn có thể khôi phục được; vận hành máy móc và bảo dưỡng các nhà máy 
điện, bao gồm cả các nhà máy điện được vận hành từ nguồn hạt nhân và các nguồn có 
thể khôi phục được; xây dựng, bảo dưỡng và làm mới bộ phận thông hơi và các công 
trình thông gió.  

 
 

(210) 4-2011-01938 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 40: Sản xuất và phát điện.  
 
 

(210) 4-2011-01947 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MSM EQUIPMENT 

MANUFACTURING SDN. BHD.  
(MY) 
Lot. 1909, Jalan KPB 5, Kawasan 
Perindustrian Kampung Baru Belakong, 
43300 Seri Kembangan, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị đốt nóng dùng điện; thiết bị tạo hơi nước; thiết bị 

nấu ăn; thiết bị làm lạnh; thiết bị làm khô; thiết bị thông gió; thiết bị cung cấp nước; thiết 
bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-01948 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 2010-61724 05.08.2010 JP 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 7.11.10 
(731) HITACHI SOLUTIONS, LTD.   (JP) 

4-12-7, Higashishinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo 140-0002 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường; máy đo lường điện tử, công cụ đo lường (hệ thống giám sát 

mạng, hệ thống giám sát giao thông), thiết bị và dụng cụ viễn thông, cụ thể là thiết bị kết 
nối mạng, bộ chuyển đổi mạng, bộ điều hợp mạng, phần cứng máy tính kết nối mạng nội 
bộ, bộ định tuyến mạng, máy chủ mạng, cổng (hub) mạng, máy và thiết bị điện tử (bao 
gồm máy tính, thiết bị và dụng cụ mạng), thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính, chương 
trình máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được), bộ phận và phụ kiện đi kèm 
cho máy và thiết bị điện tử (bao gồm bộ phận máy tính); mạch và đĩa điện tử được ghi 
sẵn các chương trình trò chơi máy tính, vật ghi dữ liệu âm thanh (bao gồm băng và đĩa 
được ghi âm thanh), tệp tin, âm thanh có thể tải xuống được, tệp tin hình ảnh có thể tải 
xuống được; đĩa và băng hình đã ghi, ấn phẩm điện tử (bao gồm ấn phẩm điện tử có thể 
tải xuống được).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cào và chào hàng (bao gồm dịch vụ quảng cáo và chào hàng 
trực tuyến trên mạng máy tính); dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ sao chép tài liệu; dịch vụ quản lý tệp tin đã được máy tính 
hóa; dịch vụ đánh máy; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho 
thuê không gian quảng cáo trên các trang web). 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt đường dây viễn thông; dịch vụ lắp đặt, sửa 
chữa và bảo trì phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính; dịch vụ lắp đặt, sửa 
chữa và bào trì thiết bị và dụng cụ viễn thông; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bào trì thiết bị 
đo lường, máy đo lường điện tử và dụng cụ đo lường.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ liên lạc bằng các trạm máy tính; dịch vụ truyền 
phát tin nhắn và hình ảnh qua sự trợ giúp của máy tính; dịch vụ truyền thanh truyền 
hình; dịch vụ cung cấp thông tin về viễn thông và truyền thanh truyền hình; dịch vụ cho 
thuê thiết bị viễn thông bao gồm điện thoại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sắp xếp và tổ chức hội thảo; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử 
trực tuyến; dịch vụ thư viện; xuất bản sách; xuất bản các ấn phẩm điện tử; dịch vụ cung 
cấp (không phải mua bán) thiết bị cho việc làm phim, buổi biểu diễn, kịch, biểu diễn âm 
nhạc hoặc đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế máy móc, dụng cụ, thiết bị (bao gồm cả các bộ phận) hoặc hệ 
thống hợp thành bởi những máy móc, dụng cụ, thiết bị đó; dịch vụ tư vấn về phần cứng 
máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ bảo 
trì, phần mềm, máy tính; dịch vụ cập nhập phần mềm máy tinh; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; dịch vụ thiết kế và bảo trì trang web; dịch vụ tư vấn kỹ thuật về vận hành 
máy tính; dịch vụ cho thuê dụng cụ đo lường; dịch vụ cho thuê máy tính; dịch vụ cung 
cấp (không phải mua bán) phần mềm máy tính (bao gồm cả cho thuê phần mềm máy 
tính).  

 
 

(210) 4-2011-01949 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, sơn mài, chất bảo quản chống gỉ và chống lại sự hư hỏng của đồ 

gỗ, thuốc nhuộm màu; thuốc cắn màu, nhựa dạng thô tự nhiên, kim loại dạng lá và dạng 
bột dùng cho các họa sĩ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in ấn và họa sĩ.  

 
Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa và các chất khác dùng cho mục đích tẩy rửa, chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm lau rửa, chế phẩm mài mòn, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu; mỹ phẩm; kem dưỡng tóc dạng lỏng; kem đánh răng.  

 
Nhóm 06: Sắt và thép, thép dạng sơ chế, thép cuộn, sắt và thép bán thành phẩm; sắt hoặc 
thép vụn, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại có thể vận 
chuyển, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường ray tàu hỏa; dây và cáp làm bằng kim 
loại thường không dùng để dẫn điện, ống và ống dẫn bằng kim loại, két sắt, quặng kim 
loại.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ văn phòng, cụ thể là sắp xếp tài liệu hoặc băng từ trong văn phòng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; dịch vụ đóng gói và lưu trữ hàng hóa, dịch vụ sắp xếp 
chương trình du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo, dịch vụ giải trí, hoạt động thể thao, hoạt 
động văn hóa. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01984 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH RE PHA SO   (VN) 

72/23 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; hoạt động xúc tiến thương mại; đại lý bán các sản 

phẩm dược, các thiết bị và vật tư y tế và môi giới bán hàng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 
trong điều hành kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02012 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(731) JINGNUO XU   (CN) 

No. B734 Shangshuyinzuo, Hongfu 
Road, Nancheng District, Dongguan 
City, Guangdong Province, China.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; túi đeo lưng; túi mua hàng; túi xách tay; túi du lịch; lớp bọc 

bằng da (da lông thú); dây buộc bằng da; ô; gậy chống; dây đai bằng da (yên cương 
ngựa).  
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(210) 4-2011-02013 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) YANTAI WUZHOUSHIDEFU 

FERTILIZER CO., LTD   (CN) 
No. 145 Beida Street, Zhifu District, 
Yantai, Shandong Province, P. R China.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây; phân ủ.  

 
 

(210) 4-2011-02021 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Phúc Thanh  

(VN) 
ấp Bình Minh II, xã Trần Hợi, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Canô, xuồng, ghe, thuyền, vỏ lãi (một loại thuyền cỡ nhỏ, chiều ngang nhỏ, có 

thể làm bằng gỗ hoặc composite và có gắn động cơ), tắc ráng (một loại thuyền cơ trung, 
chiều ngang lớn hơn vỏ lãi, có thể làm bằng gỗ hoặc composite và có gắn động cơ) 
(phương tiện di chuyển trên sông ở đồng bằng Nam Bộ), tất cả làm từ nhựa composite. 

 
 

(210) 4-2011-02051 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 24.9.1; 3.1.1 
(731) MASTER MAO CONFECTIONER & 

PASTRY WORKSHOP LIMITED  
(TW) 
1F., No.20, Ci'en St., Puli Township, 
Nantou County 545, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sôcôla; kem lạnh (kem ăn); đường phèn dùng cho thực phẩm; bánh 

qui; bánh ngọt.  
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(210) 4-2011-02052 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 24.9.1; 13.1.1 
(731) MASTER MAO CONFECTIONER & 

PASTRY WORKSHOP LIMITED  
(TW) 
1F., No.20, Ci'en St., Puli Township, 
Nantou County 545, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê và quán trà; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ 

quán rượu và dịch vụ quán rượu phục vụ rượu cốc tai dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng cung cấp), nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ 
uống.  

 
 

(210) 4-2011-02059 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 25.7.20 
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Indeco   (VN) 

Số 35F, đường số 11, khu phố 3, khu dân 
cư trung tâm thị trấn Bến Lức, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư về mặt tài chính để xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng 

khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; 
quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình cầu đường, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, khu 
công nghiệp, các công trình giao thông trong và ngoài nước, công trình kỹ thuật, điện 
nước thủy lợi, đường dây trạm điện; khai thác đá và khai thác các loại mỏ khác. 

 
 

(210) 4-2011-02070 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 4.3.19 (540) 

  

(731) THE CHINA NAVIGATION 
COMPANY PTE. LTD.   (SG) 
300 Beach Road, #27-01 The Concourse, 
Singapore (199555)  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển người và hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, hàng không 

và hàng hải; dịch vụ bốc và dỡ hàng; dịch vụ sắp xếp dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ 
chuyên chở hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ đóng gói và xếp hàng hóa; dịch vụ 
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trạm cuối bốc dỡ côngtennơ; dịch vụ vận chuyển côngtennơ và bể chứa; tất cả dịch vụ 
trên thuộc nhóm 39.  

 
 

(210) 4-2011-02072 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.4; A26.4.6; 26.3.3 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất xúc tác 

(hóa học); phân bón; bột dùng cho mục đích công nghiệp; chất ăn mòn dùng cho kim 
loại; nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo đạng thô; muối dùng cho công nghiệp; chất bám 
dính dùng trong công nghiệp; chất vi sinh không dùng cho ngành y hoặc thú y.  

 
Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; chất bảo quản gỗ; véc ni dùng để bảo quản gỗ; phẩm màu dùng 
cho thực phẩm; mực in; thuốc cắn màu dùng cho đồ gỗ.  

 
Nhóm 03: Xi dùng cho đồ da; nhang thắp (hương thắp); vải ráp (vải nhám); giấy ráp; chế 
phẩm dùng để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng.  

 
Nhóm 04: Dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; xăng; nhiên liệu 
(chất đốt); chất phụ gia cho nhiên liệu của động cơ (không phải là hóa chất); dầu dùng 
cho động cơ.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm làm sạch không khí; hợp kim của những kim loại quý dùng cho nha 
khoa; thuốc diệt và ngăn chặn côn trùng; thuốc diệt và ngăn chặn nấm, tảo; chất khử mùi 
không dùng cho cá nhân; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
Nhóm 06: Hợp kim của những kim loại thường; công trình bằng kim loại; cáp bằng kim 
loại (không dẫn điện); gang ở dạng thô hoặc bán thành phẩm; chất gốm kim loại; khuôn 
nguội (nghề đúc); kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại; dây 
kim loại thường không dùng để dẫn điện.  

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy trộn (dùng điện); động cơ (không dùng 
cho xe cộ trên mặt đất); cơ cấu nối ghép không dùng cho xe cộ mặt đất; cần trục (thiết bị 
nâng); máy (cơ điện) để chế biến thức ăn; thiết bị xử lý thức ăn (sử dụng điện); thang 
máy (máy nâng); máy gia công, chế biến kim loại; máy luyện thép; máy nghiền dùng 
trong công nghiệp.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công dùng trong nông nghiệp; dụng cụ dùng để 
cắt (thuộc dụng cụ cầm tay); dao cạo (không dùng điện); dao (dụng cụ cầm tay); thìa 
(dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để khoan (không dùng điện) thuộc dụng cụ cầm tay.  
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Nhóm 09: Thiết bị dùng cho giảng dạy; thiết bị dập lửa; chuông báo động dùng điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng; thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng; thiết bị và trang bị đi kèm dùng để làm lạnh; thiết 
bị và trang bị đi kèm dùng để thông gió (điều hoà không khí); thiết bị để cung cấp nước; 
thiết bị và trang bị vệ sinh.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức; kim loại quý; đá quý; đồng hồ bấm 
giờ; dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; bản in (bản khắc).  

 
Nhóm 17: Vật liệu dùng để cách điện, nhiệt (trừ cao su); ống mềm phi kim loại (không 
bao gồm ống làm từ cao su); chất dẻo trừ cao su (dạng bán thành phẩm); tấm amiăng; 
đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống (trừ đầu nối từ cao su); nhựa nhân tạo (bán 
thành phẩm); sợi thủy tinh để cách điện, nhiệt.  

 
Nhóm 18: Túi dùng cho thể thao; ba lô; ô (lọng); hòm (đựng hành lý); va li; túi xách tay.  

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc sáp hoặc thạch cao hoặc chất dẻo ((dùng để trang 
trí); bộ đồ giường ngủ (trừ đồ vải); đồ nội thất (như bàn, ghế, giường, tủ) dùng trong gia 
đình; đồ nội thất (như bàn, ghế, tủ, vách ngăn bằng gỗ) dùng trong văn phòng; đồ nội 
thất bằng kim loại.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bùi nhùi 
thép để làm sạch; đồ dùng cho nhà vệ sinh; bộ đồ ăn (ngoài dao, thìa, dĩa).  

 
Nhóm 22: Túi làm bằng vải để gói hàng; dây không bằng kim loại; vật liệu dùng để nhồi 
(trừ cao su và chất dẻo); dây bện băng sợi; vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm thảm dùng cho xe ô tô; chiếu; giấy dán tường; thảm thêu treo 
tường không làm bằng vải.   

 
Nhóm 28: Thiết bị dùng để tập thể dục; thiết bị rèn luyện hình thể; đồ chơi (thuộc nhóm 
này); bóng để chơi trò chơi; lưới dùng trong chơi thể thao.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; hạt giống; con giống; trái cây tươi; hoa tươi; rau tươi.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu dùng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ liên lạc 
băng điện thoại; dịch vụ nhắn tin (qua ra-đi-ô, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử 
khác); dịch vụ truyền phát tín hiệu qua vệ tinh; dịch vụ đưa tin nhanh.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ sản xuất năng 
lượng; dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ gia công gỗ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
691 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu 
lạc bộ; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ tổ chức thi đấu thể thao; dịch 
vụ cho thuê các thiết bị thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ cắm trại cho mục đích thể thao giải 
trí.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ nhà tế bần.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ trọng tài; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ kiểm tra nhà máy (mục 
đích đảm bảo an toàn, an ninh); dịch vụ tranh tụng; dịch vụ trông giữ nhà; dịch vụ trông 
giữ vật nuôi cảnh; dịch vụ trông giữ trẻ em tại nhà.  

 
 

(210) 4-2011-02089 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.25; 26.11.3; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển, xanh 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOS Môi Trường  
(VN) 
P602 - N13, làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ mua bán hàng 

hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của người 
khác) bao gồm: mua các hàng hoá như: thiết bị ứng cứu sự cố tràn dầu (các loại phao 
quây dầu (loại bơm khí, loại bơm khí có xốp nổi, loại tự nổi bản dẹp, loại tự nổi ống 
tròn, loại cơ động tự phồng, loại dùng cho cùng nước sát bờ, loại quây tràn cố định 
24/24h, loại ngầm dưới đáy nước), cano ứng cứu sự cố dầu tràn, bơm hút dầu tràn, rulo 
thu hồi phao/nhả phao, bộ thuỷ lực để vận hành bơm hút dầu và phao, thùng chứa dầu 
tạm đặt trên bờ hoặc kéo trên mặt nước), các sản phẩm thân thiện môi trường chuyên 
dùng cho xử lý ô nhiễm dầu tràn vãi (chất thấm và phân huỷ sinh học vi sinh tự nhiên, 
chất thấm dầu, xơ bông hút dầu), thiết bị vớt váng dầu mỡ, vải lọc dầu, vật liệu thấm dầu 
dạng tấm, cuộn, gối, phao, vật liệu thấm dầu chống trơn trượt cho dân dụng và công 
nghiệp (dung dịch chống trơn trượt nền sàn ướt, băng dán chống trơn trượt nền sàn ướt, 
băng dán chống trơn trượt cho cầu thang, thanh ốp chống trơn trượt cho cầu thang, thanh 
ốp chống trơn trượt cho thang leo, dung dịch chống trơn trượt đổ hàng xếp và vận chuyển 
trên pallet thay thế cho dây đai hoặc màng căng); bán các hàng hoá như: thiết bị ứng cứu 
sự cố tràn dầu (các loại phao quây dầu (loại bơm khí, loại bơm khí có xốp nổi, loại tự nổi 
bản dẹp, loại tự nổi ống tròn, loại cơ động tự phồng, loại dùng cho cùng nước sát bờ, loại 
quây tràn cố định 24/24h, loại ngầm dưới đáy nước), cano ứng cứu sự cố dầu tràn, bơm 
hút dầu tràn, rulo thu hồi phao/nhả phao, bộ thuỷ lực để vận hành bơm hút dầu và phao, 
thùng chứa dầu tạm đặt trên bờ hoặc kéo trên mặt nước), các sản phẩm thân thiện môi 
trường chuyên dùng cho xử lý ô nhiễm dầu tràn vãi (chất thấm và phân huỷ sinh học vi 
sinh tự nhiên, chất thấm dầu, xơ bông hút dầu), thiết bị vớt váng dầu mỡ, vải lọc dầu, các 
bộ ứng cứu khẩn cấp và cơ động cho sự cố dầu/hoá chất tràn vãi (dùng cho nhà máy, 
phân xưởng, kho bãi, dùng cho cầu cảng, dùng cho thuyền nhủ, xe chở xăng dầu, dùng 
cho phương tiện giao thông), vật liệu thấm dầu dạng tấm, cuộn, gối, phao, vật liệu thấm 
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dầu chống trơn trượt cho dân dụng và công nghiệp (dung dịch chống trơn trượt nền sàn 
ướt, băng dán chống trơn trượt nền sàn ướt, băng dán chống trơn trượt cho cầu thang, 
thanh ốp chống trơn trượt cho cầu thang, thanh ốp chống trơn trượt cho thang leo, dung 
dịch chống trơn trượt đổ hàng xếp và vận chuyển trên pallet thay thế cho dây đai hoặc 
màng căng). 

 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải, tiêu hủy rác và chất thải, thiêu đốt rác thải, dịch vụ 
khử độc cho vật liệu nguy hiểm, dịch vụ phân loại rác và chất thải (chế biến). 

 
 

(210) 4-2011-02091 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(731) PANASONIC ECOLOGY SYSTEMS 

CO., LTD.   (JP) 
4017 Aza Shimonakata, Takaki-cho, 
Kasugai, Aichi, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt dùng cho cá nhân chạy điện; quạt thổi cắt luồng không khí; thiết bị 

thông gió cho phòng tắm; máy sấy không khí cho phòng tắm; quạt thổi không khí đế 
thông gió; quạt thông gió gắn trên trần; máy sấy tay chạy điện dùng cho nhà vệ sinh; 
quạt điện công nghiệp, quạt thông gió công nghiệp; quạt thông gió áp suất cao sử dụng 
trong công nghiệp; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; quạt thông gió; quạt thông gió gắn ở 
cửa sổ; quạt trần, quạt điện dạng hộp; quạt điện xách tay; quạt điện để bàn; quạt điện 
gắn trên tường; quạt trần; quạt cây chạy điện; quạt điện điều khiển từ xa; máy hút ẩm; 
máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió; quạt thông gió thổi hướng trục; quạt thông 
gió điều chỉnh được hướng thổi.  

 
 

(210) 4-2011-02098 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng da cam, vàng, xanh 

lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  
(731) GOSEN CO., LTD.   (JP) 

1-17, Uchiawajimachi 3-chome, Chuo-
ku, Osaka-shi, Osaka 540-0038, Japan  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo may ô; quần áo để tập thể dục; áo nịt len thể thao và quần ống 

túm thể thao; quần áo thể thao; quần áo mặc khi chơi ten-nít; quần áo mặc khi chơi cầu 
lông; quần áo đi câu cá; giầy dép; giầy để tập thể dục; giầy thể thao; giầy dùng trong 
chơi ten-nít; giầy dùng trong chơi cầu lông; giầy cho người câu cá; mũ nón, khăn đội 
đầu; lưỡi trai chống nắng; bít tất ngắn cổ; bít tất dài; găng tay (quần áo); cổ tay áo; dải 
băng buộc đầu (quần áo). 
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Nhóm 28: Dụng cụ chơi ten-nít và cầu lông; dây cước để làm vợt (ten-nít hoặc cầu lông), 
dây để làm vợt; túi đựng vợt (ten-nít hoặc cầu lông); vợt; vợt cầu lông; vợt ten-nít; quả 
cầu lông; bóng ten-nít (không mềm); túi được thiết kế đặc biệt để đựng bóng và vợt; thiết 
vị ném bóng ten-nít; băng đeo vào vợt để thấm mồ hôi; găng dùng cho trò chơi; cái bảo 
vệ khuỷ tay (dụng cụ thể thao); cái bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); miếng đệm nhồi 
bảo hộ (bộ phận của quần áo thể thao); mồi giả để câu cá; cần câu cá; vợt hứng cá dùng 
cho người câu cá; hộp đựng cần câu cá; phao để câu; lưỡi câu cá; giỏ câu cá; mồi giả 
dùng để săn hoặc câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá; đồ câu (đánh) cá; dây để câu cá; ống 
cuộn dây câu dùng để câu cá; giỏ đựng cá (dụng cụ câu cá); dây cước để câu cá; bộ chỉ 
thị cắn mồi (dụng cụ câu cá); dụng cụ cảm biến cắn mồi (dụng cụ câu cá); mồi săn hoặc 
mồi câu cá có mùi thơm.  

 
 

(210) 4-2011-02101 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MITSUBISHI GAS CHEMICAL 

COMPANY, INC.   (JP) 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất bao gồm hydro peroxit và axít peraxetic.  

 
 

(210) 4-2011-02104 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất).  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không 
phải là dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10), không dùng cho mục đích y tế; tăm, 
hộp đựng bàn chải đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim loại quý; tơ sợi 
dùng cho răng (không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ 
sinh; dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng, không dùng cho mục đích y tế; 
dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lợi, không dùng cho mục đích y tế;  
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(210) 4-2011-02128 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 1109358 03.08.2010 MX 

(531) A3.1.22; 3.1.1; 24.9.1; 24.1.1 
(591) Đỏ sậm, đỏ, vàng đồng, đen 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED  (GB) 
1A St. James's Street, London, SW1A 
1EF, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít.  
 
 

(210) 4-2011-02160 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 1.15.23 
(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, 

INC.   (US) 
40 Landsdowne Street, Cambridge, 
Massachusetts, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm; nghiên cứu khoa học và y học cụ thể là 

thực hiện thử nghiệm lâm sàng; cung cấp thông tin nghiên cứu khoa học và y học trong 
lĩnh vực dược phẩm và thử nghiệm lâm sàng. 

 
 

(210) 4-2011-02171 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần giống thủy 

sản T.C.M  (VN) 
ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện 
Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản sống, con giống thủy sản. 
 

Nhóm 35: Buôn bán giống thủy sản. 
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(210) 4-2011-02172 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-cup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; 

nước hoa; son môi; keo xịt tóc; mặt nạ trang điểm; kem dưỡng da dùng để trang điểm; 
kem nền; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da.  

 
 
 

(210) 4-2011-02181 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 30 2010 064 238.6 03.11.2010 DE 

  
(731) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, 
Federal Republic of Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm để chăm sóc sắc đẹp và cơ thể, nước 

xức tóc, kem đánh răng.  
 
 
 

(210) 4-2011-02189 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.7; 26.4.1 
(731) QATAR INVESTMENT AUTHORITY  

(QA) 
Level 6, Q-Tel Tower, West Bay, Doha, 
P.O. Box 23224, Qatar  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn, dịch vụ tài chính, tư vấn tài chính, và quản lý tài chính.  
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(210) 4-2011-02266 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 26.13.25 
(731) HORNG-BUH-RANG CO., LTD   (TW) 

1F, No. 21, Fongjia Road, Xiping 
Village, Situn Dist., Taichung City, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; ủng; giày thể thao; giày đế thấp (dùng để đi bộ hoặc đi dã ngoại); 

dép; dép đi trong nhà.  
 
 
 

(210) 4-2011-02276 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(731) SHENQ FANG YUAN TECHNOLOGY 

CO., LTD   (TW) 
1F., No. 220, Sec. 4, Henan Rd., Nantun 
District, Taichung City 40874, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan đào; máy cắt; máy gia công trung tâm CNC; máy khoan; máy 

khắc trổ; máy mài; máy tiện (máy công cụ); máy gia công trung tâm; máy phay.  
 
 
 

(210) 4-2011-02283 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.13.25 
(731) CAPESTORM OUTDOOR APPAREL 

(PTY) LTD   (ZA) 
33 Lester Road Wynberg Cape Town 
7800 South Africa  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; xăng đan; giày ống; giày thể thao; giày thường; giày chạy 

điền kinh; giày ống leo núi; giày ống đi bộ đường dài; dép lê; dép hở mũi có một quai xỏ 
giữa ngón chân cái và ngón thứ hai; giày đi biển và thể thao; mũ lưỡi trai; lưỡi trai che 
nắng (tấm bằng vải cứng hoặc chất dẻo nhô ra trước trán che mắt khỏi ánh nắng); mũ 
len; khăn quàng cổ dùng cho trang phục; khăn đội đầu; mũ nồi; dải băng buộc đầu (trang 
phục); mũ (nón). 
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(210) 4-2011-02292 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) INVESTCO HOLDING CO.,LTD  (KH) 
#34A Street 240, Chaktomuk Quater, 
Daun Penh District, Phnom Penh City, 
Cambodia  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-02295 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 26.1.1 
(731) QATAR HOLDING LLC  (QA) 

Level 8, Q-Tel Tower, West Bay, Doha, 
P.O.Box.23224, Qatar 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn, dịch vụ tài chính, tư vấn tài chính và quản lý tài chính.  

 
 
 

(210) 4-2011-02321 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23; A26.11.13; 26.1.2 (540) 

  

(731) Lê Văn Tuấn  (VN) 
Lô 16, Biệt Thự 2, bán đảo Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, 

bạc, đá quý, kim cương, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán đồng hồ, đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, bạc, đá quý, kim 
cương.  

 
Nhóm 37: Các dịch vụ liên quan đến lau chùi đồ trang sức và các loại đá quý; các dịch 
vụ liên quan đến lắp đặt, sửa chữa, và lau chùi đồng hồ.  
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(210) 4-2011-02337 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.4.1; 21.1.17; 5.7.1 
(591) Xanh cốm, trắng đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH cơ khí công 

nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 
241 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói.  
 

Nhóm 30: Gạo.  
 
 
 

(210) 4-2011-02342 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sam ma ki  (VN) 
319-A9 Lý Thường Kiệt (khu TM Thuận 
Việt), phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-02344 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) DONGKOOK PHARMACEUTICAL 

CO., LTD  (KR) 
997-8, Daechi- 3Dong, GangNam-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-02346 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ống thép NIPPON STEEL Việt 
Nam  (VN) 
Đường D3, khu công nghiệp Phú Mỹ 2, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Sắt, thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép. 
 
 
 

(210) 4-2011-02359 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Tân Đại Quang  
(VN) 
1/49 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám da (mỹ phẩm); kem tắm trắng da; kem 

chống nhăn da; kem rửa mặt; kem ngừa tàn nhang(mỹ phẩm).  
 
 
 

(210) 4-2011-02366 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
109B nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2011-02368 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(731) GYVELD LIMITED   (CY) 

1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis 
Business Center, 1 st Floor, Flat/Office 
101, 3107 Limassol - Neapolis, CYPRUS 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, cụ thể là thẻ quà; 

sổ ghi chép; tập giấy để ghi chép; sổ tay; sổ ghi địa chỉ; sách bài tập; sổ nhật ký; tập 
anbom; lịch; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); vật liệu đóng sách; giá để ảnh; đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ gỗ); keo dính dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; đồ 
dùng giảng dạy (trừ những thiết bị). 

 
Nhóm 18: Các sản phẩm da và giả da, cụ thể là túi xách tay, túi đeo vai, túi đeo tay dùng 
buổi tối; túi lớn buộc dây ở miệng; túi có chốt khóa; cặp sách học sinh; túi mua hàng; túi 
xách đi chợ; cặp sách; túi đựng đồ bơi; túi đựng quần áo; túi đựng đồ thể thao (không 
phải dụng cụ thể thao); túi lớn đựng đồ du lịch; túi đựng giầy để đi du lịch; cặp đựng 
danh thiếp; cặp đựng tài liệu; cặp tài liệu; túi nhỏ, mềm đựng đồ cá nhân; cặp đựng thẻ 
tín dụng; bìa sổ bằng da hoặc giả da để kẹp tài liệu; túi xách dành cho phụ nữ; túi nữ để 
đựng tiền xu; ví nam; cặp dựng tài liệu rời có dạng va li; hộp bằng da; va li bằng da; túi 
đeo lưng; ba lô; túi dết; túi đeo hông; hộp đựng chìa khóa bằng da; ví đựng đồ trang 
điểm (không có đồ bên trong); túi đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); thẻ hành 
lý; tấm da động vật; hòm và túi du lịch; ô; roi da; bộ yên cương. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-02371 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MORESCO CORPORATION   (JP) 

5-3, Minatojima-Minamimachi 5-
Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất lỏng (dung dịch hòa tan) dùng cho quá trình cắt; dầu dùng cho quá trình 

cắt; dầu và mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2011-02405 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) LINYI SANHE YONGJIA POWER 

CO., LTD.   (CN) 
Industry & Trade Development Zone, 
Linyi City, Shandong Province, P. R. 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy xén cỏ (máy móc); máy phun bụi; máy xới được cơ 

giới hóa; động cơ gazolin (động cơ chạy bằng xăng) (không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ); động cơ điêzen (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); bộ chế 
hòa khí; cưa xích; cái cào tuyết (bộ phận của máy móc); dụng cụ cầm tay, không phải 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 
 

(210) 4-2011-02414 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Xu 

Hướng Mới   (VN) 
781 - D7 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm báo chí. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-02478 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) FAES FARMA S.A.   (ES) 

Maximo Aguirre, 14 - 48940 Lamiako-
Leioa (Vizcaya), Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-02485 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1 
(731) VERTEX PHARMACEUTICALS 

INCORPORATED   (US) 
130 Waverly Street, Cambridge, MA, 
USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02486 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) VERTEX PHARMACEUTICALS 

INCORPORATED   (US) 
130 Waverly Street, Cambridge, MA, 
USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02505 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) COSMELAB Co., Ltd.   (KR) 

26-30 Samsung-dong Gangnam-gu, 
Seoul 135 -090, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu thơm (mỹ phẩm); nước thơm bôi mặt (mỹ phẩm); kem bôi 

mặt (mỹ phẩm); sữa rửa mặt (mỹ phẩm); mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-02506 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KEDRION S.p.A.   (IT) 

Localitµ Ai Conti, 55020 Castelvecchio 
Pascoli, Barga Lucca, Italy  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 
 
 

(210) 4-2011-02507 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KEDRION S.p.A.    (IT) 

Localitµ Ai Conti, 55020 Castelvecchio 
Pascoli, Barga Lucca, Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-02508 

 
(220) 

 
17.02.2011 

  (441) 25.05.2011 
  
(731) KEDRION S.p.A.    (IT) 

Localitµ Ai Conti, 55020 Castelvecchio 
Pascoli, Barga Lucca, Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý trong lĩnh vực y tế; quản lý trung tâm chữa bệnh.  
 

Nhóm 44: Tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-02514 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A14.5.2; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn 
LAWKEY   (VN) 
Số 6/12/15 ngõ 134 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ quản lý quyền tác giả, dịch vụ tư vấn 

lixăng về quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn và tranh tụng pháp lý (nghiệp vụ luật sư). 
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(210) 4-2011-02518 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Văn phòng công chứng Mê 
K«ng  (VN) 
118 ấp Bắc, thị trấn Vĩnh Bình, huyện 
Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2011-02519 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hân Hải   (VN) 
26 đường số 52, khu dân cư Bình Phú, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tơ, xơ, sợi dệt, dây bện và lưới, dây nhựa, thức ăn và nguyên liệu làm 

thức ăn cho gia súc. 
 
 
 

(210) 4-2011-02538 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85109099 17.08.2010 US 

  
(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 

3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các chương trình và các cuộc thi có thưởng nhằm khích lệ 

người tiêu dùng sử dụng dịch vụ khách sạn, sòng bạc, cá độ, trò chơi may rủi, dịch vụ 
khách hàng, du lịch, bán lẻ và giải trí cho người khác. 
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(210) 4-2011-02569 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 25.7.20 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
phong cảnh Việt Nam  (VN) 
P705, nhà 17T9 khu đô thị mới Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở. đầu tư xây dựng nhà. tư vấn 

đầu tư xây dựng 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng 
công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi, , tư vấn xây dựng cơ bản,  

 
Nhóm 41: Thiết kế cảnh quan, thiết kế sân vườn, dịch vụ chăm sóc cây, tạo dáng cây 
cảnh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế: tổng mặt bằng, kiến trúc, nội thất, ngoại thất, đối với các công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-02575 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) NEXXEN CORPORATION   (KR) 

425-5, Jangan-Dong, Dongdaemun-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Son môi; thuốc trang điểm mí mắt (mát-ca-ra- mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc; 

mỹ phẩm làm tươi mát da; mỹ phẩm trang điểm mi mắt; dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-02576 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) HYUNDAI CORPORATION   (KR) 

# 140-2, Gye-Dong, Jongno-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn nhào chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chạy 

bằng điện; máy khoan; khoan chạy điện; máy gieo hạt; máy làm nước khoáng; máy đánh 
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bóng hạt gạo; máy cưa đĩa; máy khâu dùng cho mục đích gia dụng; máy nén khí, máy 
bơm nước; máy phát điện xoay chiều; máy phát điện một chiều; máy trộn chạy điện 
dùng cho mục đích gia dụng; máy rửa bát tự động; máy giặt chạy điện.  

 
 

(210) 4-2011-02577 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) HYUNDAI CORPORATION    (KR) 

# 140-2, Gye-Dong, Jongno-Gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chiếu kính dương bản; camera; máy quay video; nhiệt kế; máy đếm 

và phân loại tiền; máy kế toán; máy đổi điện; bộ chuyển mạch điện; bộ ngắt mạch điện; 
pin khô; cáp quang; bàn là dùng điện; cuộn cuốn tóc chạy điện; điện thoại truyền hình; 
thiết bị định vị vệ tinh; thiết bị ghi âm; thiết bị chạy đĩa đa dụng kỹ thuật số (DVD); thiết 
bị chạy dữ liệu có định dạng MP3; bộ khuếch đại âm thanh; máy nghe có ống nghe gài 
vào tai; ổ cắm điện. 

 
 
 

(210) 4-2011-02592 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty Cổ phần AVINAA   (VN) 

¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Coctai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu 

vang; rượu mùi; rượu Vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  
 
 
 

(210) 4-2011-02616 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Đình Hiếu    (VN) 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến qua mạng internet, hệ thống hoá thông tin về các sản 

phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có thể truy cập từ xa qua mạng internet; bán 
hàng qua mạng internet cụ thể là sách báo, băng đĩa. 
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(210) 4-2011-02617 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Đình Hiếu    (VN) 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến qua mạng internet, hệ thống hoá thông tin về các sản 

phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có thể truy cập từ xa qua mạng internet; bán 
hàng qua mạng internet cụ thể là sách báo, băng đĩa. 

 
 

(210) 4-2011-02618 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Đình Hiếu    (VN) 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến qua mạng internet, hệ thống hoá thông tin về các sản 

phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có thể truy cập từ xa qua mạng internet; bán 
hàng qua mạng internet cụ thể là sách báo, băng đĩa. 

 
 

(210) 4-2011-02619 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  
(731) Nguyễn Đình Hiếu     (VN) 

Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến qua mạng internet, hệ thống hoá thông tin về các sản 

phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có thể truy cập từ xa qua mạng internet; bán 
hàng qua mạng internet cụ thể là sách báo, băng đĩa. 

 
 

(210) 4-2011-02630 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.18 
(591) Đen, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
phần mềm Hoà Bình   (VN) 
Số 18 phố Lê Văn Linh, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối quảng cáo của các cá nhân hoặc doanh nghiệp lên các trang web 

(website) liên kết; xây dựng nội dung quảng cáo ảnh, đèn nháy (flash), đoạn phim (clip) 
trên môi trường internet cho khách hàng; liên kết các trang web (website), đại lý quảng 
cáo trực tuyến cho phép phân phối nội dung quảng cáo lên các trang web (website) trong 
mạng lưới của nhau.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
708 

(210) 4-2011-02632 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.22; 25.7.25; 5.5.23 
(731) Công ty TNHH nguyên liệu - 

hương liệu thực phẩm quốc 
tế Đông Dương   (VN) 
Số 24, lô R khu dân cư thương mại Uyên 
Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu dùng trong thực phẩm và đồ uống; phụ gia dùng trong thực phẩm 

và đồ uống.  
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu, hương liệu và phụ gia dùng trong thực phẩm và đồ 
uống.  

 
 

(210) 4-2011-02633 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.23; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh tím 
(731) Công ty TNHH nguyên liệu - 

hương liệu thực phẩm quốc 
tế Đông Dương    (VN) 
Số 24, lô R khu dân cư thương mại Uyên 
Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu dùng trong thực phẩm và đồ uống; phụ gia dùng trong thực phẩm 

và đồ uống.    
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu, hương liệu và phụ gia dùng trong thực phẩm và đồ 
uống.  

 
 

(210) 4-2011-02634 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 

chính Việt Nam  (VN) 
Phòng 905, tầng 9, tòa nhà HRS, số 4A 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Ma-két-ting bất động sản; dịch vụ bán đấu giá (bất động sản); nghiên cứu 
kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn bất động sản; đầu tư bất 
động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; 
hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất động sản; thẩm định giá 
bất động sản; kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. 

 
 

(210) 4-2011-02653 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Dương Bùi Trọng Nam  (VN) 
136 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-02656 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) Ngô Văn Đức  (VN) 

Thôn Xuân áp, xã Tân Dân, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly, đầu đĩa.  

 
 

(210) 4-2011-02693 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
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(210) 4-2011-02694 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-02695 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-02696 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-02697 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
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(210) 4-2011-02710 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

S.PHARM  (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02711 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Cơ Sở Bạch Ngọc  (VN) 

958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút lông. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02712 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A6.19.9; A6.19.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Biomass Mê K«ng  (VN) 
49A đường 852 ĐT ấp Hưng Lợi Đông, 
xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 04: Trấu (chất đốt). 
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(210) 4-2011-02713 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1; 26.13.25; 25.1.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại - Dịch Vụ Lụa Việt  
(VN) 
31/6A Biệt Thự, phường Tân Lập, Nha 
Trang, Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 24: Tơ lụa; tơ lụa darmat (vải vóc). 

 
 

(210) 4-2011-02714 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  
(731) Lê Thị Liễu  (VN) 

Tổ 3, Tam Thuận, Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 

 
 

(210) 4-2011-02715 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Quan Sơn  
(VN) 
33/36/4A KP4, đường Phan Văn Hớn, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  

 
 

(210) 4-2011-02716 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 25.5.25; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
dịch vụ An Tín   (VN) 
Phòng B4, số 1A công trường Mê Linh, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2011-02717 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa ex-pô-sy dùng để đúc hợp chất; nhựa ex-pô-sy; nhựa ex-pô-sy đạng thô; 

si-li-con (hợp chất hữu cơ của silic); silic (hóa học); nhựa si-li-con; silane (hợp chất hóa 
học); hóa chất làm cho không thấm nước; chất làm biến dạng; chế phẩm tháo khuôn đúc; 
chế phẩm tách giấy dùng trong công nghiệp; gôm (chất dính) không dùng cho văn phòng 
hoặc gia đình; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính bề mặt; nhựa alkit; nhựa pô-ly-ét-te; 
nhựa u-re-tan; nhựa ác-cry-lic; nhựa phê-nô-he; nhựa pô-li- xti-ren; nhựa dùng trong 
cách âm; nhựa dùng để đúc; nhựa ác-cry-lic dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa 
tổng hợp nhân tạo dạng thô; nhựa ác-cry-líc bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành 
phẩm, nhựa tổng hợp nhân tạo bán thành phẩm; nhựa pô-ly-ét-te chưa bão hòa; hợp phần 
gốm dùng để thiêu kết (dạng bột và hạt); vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng đề làm 
phương tiện lọc; hợp chất để chế tạo gốm kỹ thuật; thành phần để chế tạo gốm kỹ thuật; 
gốm công nghiệp (sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp); chất dẻo dạng thô; hóa 
chất dùng để sản xuất sơn; hóa chất dùng để làm sáng bóng màu dùng trong công 
nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; chất dùng để làm mờ; chế phẩm chịu lửa; 
dung môi dùng cho véc-ni; hóa chất tách dầu; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu lửa; 
chất hóa học làm đông tụ; chất/lớp tráng khuôn chịu lửa (trong công nghiệp); hóa chất 
ngành sơn dùng cho để độn và tạo màu.  

 
 

(210) 4-2011-02718 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại: cái chặn cửa bằng kim 

loại; cái ròng rọc dùng cho cửa sổ bằng kim loại; then móc cửa sổ bằng kim loại; khung 
cửa sổ bằng kim loại; hệ thống khung cửa sổ bằng kim loại; then móc cửa sổ dạng quay 
bằng kim loại; cái ròng rọc dùng cho cửa sổ; chốt khóa bằng kim loại dùng cho cửa sổ; 
các khớp nối bằng kim loại dùng cho cửa sổ; đồ sắt dùng cho cửa sổ; cái ròng rọc dùng 
cho khung cửa sổ, sàn bằng kim loại; ván sàn bằng kim loại; bản lề dùng cho sàn bằng 
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kim loại; vật liệu bằng kim loại chuyên dùng trong xây dựng; khớp nối có chốt bằng kim 
loại dùng cho các cấu trúc nồi; vật liệu xây dựng chịu nhiệt bằng kim loại; tấm lát sàn 
bằng kim loại; vật liệu lát sàn bằng kim loại; tấm lát kim loại chuyên dùng cho xây 
dựng; ngói bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-02719 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính tấm (cửa sổ) dùng cho xây dựng; kính cửa sổ dùng cho 

xây dựng; kính ngăn cách (xây dựng); kính hấp thụ tia hồng ngoại dùng trong xây dựng; 
kính truyền tia cực tím dùng trong xây dựng; kính cường lực dùng trong xây dựng; kính 
cách nhiệt dùng trong xây dựng; tấm kính đổi màu dùng trong xây dựng; kính phát 
quang dùng trong xây dựng; tấm kính thông thường dùng trong xây dựng; kính hai chiều 
dùng trong xây dựng; tấm kính nhuộm màu dùng trong xây dựng; sợi thủy tinh dùng 
trong xây dựng; kính bám dính dùng trong xây dựng; kính nhuộm màu dùng trong xây 
dựng; kính cán phẳng dùng trong xây dựng; tấm kính in hoa để dùng trong xây dựng; 
kính màu dùng cho cửa sổ (trong xây dựng); ngói bằng kính dùng trong xây dựng; cửa 
sổ bằng kính; kính an toàn; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu không bằng 
kim loại chuyên dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng chịu lửa không bằng kim loại; vật 
liệu chịu lửa; sàn chịu lửa không bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; lớp phủ ngoài tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp 
phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ngói dùng cho xây dựng không bằng kim 
loại; trần nhà không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; tấm panel xây dựng 
không bằng kim loại; thạch cao chuyên dùng trong xây dựng; vật liệu vôi dùng cho xây 
dựng; tấm cửa không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; ván lát tường 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ván lát sàn dùng trong xây dựng không bằng 
kim loại; các tông dùng trong xây dựng; bìa cứng không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; lưới mắt cáo không bằng kim loại; dạ phớt dùng trong xây dựng; vữa (vật liệu xây 
dựng); thạch cao (vật liệu xây dựng); vữa dùng trong xây dựng; chất phủ bằng xi măng 
để chống cháy; sàn không bằng kim loại; tấm ván sàn không bằng kim loại (xây dựng); 
tấm nhựa phủ mặt tổng hợp (xây dựng); ván sàn bằng gỗ (xây dựng); tắm gỗ và ván sàn 
bằng gỗ (xây dựng); tấm ván sàn bằng nhựa; cửa sổ không bằng kim loại; khung cửa sổ 
không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; đường ray cửa sổ không 
bằng kim loại; tay cầm cửa sổ không bằng kim loại; cái ròng rọc dùng cho cửa sổ không 
bằng kim loại; hệ thống khung cứa sổ không bằng kim loại; gạch lát sàn và dùng để lót 
trong xây dựng; gạch lát sàn và ốp bề mặt; gạch ngói dùng cho sàn và phủ mặt; ngói 
không bằng kim loại; ngói chịu nhiệt không bằng kim loại; gạch bằng cao su dùng trong 
xây dựng; gạch sàn không bằng kim loại; gạch lát sàn bằng gỗ; gạch bằng nhựa; gạch ốp 
tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; gạch bằng vinil dùng lát sàn nhà; gạch 
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bằng nhựa dùng lát sàn nhà; gạch bằng gỗ; gỗ xây dựng; gỗ bán gia công; gỗ sơ chế; gỗ 
để làm đường gờ, chỉ; gỗ nhân tạo (xây dựng); keo dán gỗ dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-02730 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thời trang Thái Sơn   (VN) 
Tầng 6, số 74 Bà Triệu, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, balô, túi xách tay; cặp da và giả da; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép thời 
trang, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, vai li, cặp, túi, ví, đồ da và giả da, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, tơ, sợi dệt; mua, 
bán đồng hồ, kính mắt. 

 
 

(210) 4-2011-02733 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 20.5.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-02734 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Mai Thị 
Cánh  (VN) 
Số nhà 414, Đông Phước, xã Thanh 
Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa, chả làm từ thịt).  
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(210) 4-2011-02735 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy tính Nguyên Anh  
(VN) 
74 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 27: Chiếu (tấm lót).  

 
 

(210) 4-2011-02736 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VSTAR  (VN) 
Km 15, đường Láng Hòa Lạc, thôn 
Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Gồm: biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính (công việc văn 

phòng); cơ sở dữ liệu trong máy tính (hệ thống hoá thông tin vào máy tính); tra cứu dữ 
liệu trong máy vi tính cho người khác; giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng 
cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê khoảng 
không gian quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Gồm: dịch vụ cho thuê trang web; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; lập chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; phần 
mềm máy tính (bảo trì phần mềm); dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
 

(210) 4-2011-02737 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hoà  (VN) 
Nhà A3, ngõ 39, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da và giả da; túi; ví; ba lô; cặp bằng da.  
 

Nhóm 35: Mua bán, ký gửi các sản phẩm làm bằng da và giả da, hàng nông, lâm, thủy, 
hải sản.  
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(210) 4-2011-02738 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Thảo Dược   (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02739 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Thảo Dược    (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02750 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 2.9.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ đun, xám đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hảo  (VN) 
33 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Hòa, 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-02751 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đàm Trang   (VN) 
491 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Đỉnh Sáng 

(IPCONSULT.LLC.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy móc gia công kim loại cầm tay bao gồm: máy may bao cầm tay, máy 
mài góc cạnh cầm tay, máy đánh bóng cầm tay, máy cắt kim loại cầm tay, máy cưa cầm 
tay, và máy khoan cầm tay (tất cả chạy bằng điện). 

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc gia công kim loại cầm tay; đại lý máy móc gia công kim 
loại cầm tay; ký gửi máy móc gia công kim loại cầm tay; xuất nhập khẩu máy móc gia 
công kim loại cầm tay; và quảng cáo máy móc gia công kim loại cầm tay. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc gia công kim loại cầm tay; bảo dưỡng máy móc gia công 
kim loại cầm tay; sửa chữa máy móc gia công kim loại cầm tay.  

 
 

(210) 4-2011-02752 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tài Tiến  (VN) 
Số nhà 28 đường Tân Trào, tổ 15, 
phường Nông Tiến, thành phố Tuyên 
Quang, Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim gồm: cát, đá, sỏi, xi măng, ngói. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sắt, thép, cát, đá, sỏi, gỗ, ngói, máy tính, thiết bị ngoại vi, 
phần mềm máy tính, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công 
trình kỹ thuật; chuẩn bị mặt bằng; dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; dịch vụ 
bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô; khai thác khoáng sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường bộ; dịch vụ vận tải đường thuỷ. 

 
 

(210) 4-2011-02753 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tú Tài  (VN) 
Số nhà 180, đường Tân Trào, tổ 9, 
phường Nông Tiến, thành phố Tuyên 
Quang, Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim gồm: cát, đá, sỏi, xi măng, ngói.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sắt, thép, cát, đá, sỏi, gỗ, ngói, máy, phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công 
trình kỹ thuật; chuẩn bị mặt bằng; dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; dịch vụ 
bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô; khai thác khoáng sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường bộ, dịch vụ vận tải đường thuỷ. 

 
 

(210) 4-2011-02754 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) AVANCE' PHYTOTHERAPIES 

PRIVATE LIMITED   (IN) 
204, Circle-P Building, S.G. Highway, 
Ahmedabad, 380 054, Gujarat, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2011-02755 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Trương Thế Duy  (VN) 
374/10 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Trần Hạnh Lâm  (VN) 
107/3A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất (nồi hầm); dùng điện; lò quay thịt. 

 
 

(210) 4-2011-02756 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Những Ngày Hạnh Phúc   (VN) 
Phòng 115 tòa nhà 3 tầng, ngõ 109, 
đường Trường Chinh, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: tã lót vệ sinh bằng giấy cho trẻ em, giấy vệ sinh; quần lót bằng giấy; 
khăn ướt bằng vải; dung dịch giặt, xả quần áo trẻ em, dầu gội, sữa tắm trẻ em, bình sữa, 
núm vú cao su dùng cho trẻ em. 

 
 
(210) 

 
4-2011-02757 

 
(220) 

 
22.02.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 24.15.21; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô Đô 
Thành  (VN) 
ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-02758 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ, kem 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải Sản 
Tân Long  (VN) 
Tổ 13, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 29: Chế biến bột cá biển.  

 
 

(210) 4-2011-02759 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-02770 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy-đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo về dưỡng sinh y học; 

dịch vụ giáo dục và đào tạo về thể thao-văn hóa. 
 
 
 

(210) 4-2011-02771 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02772 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế An Phú  (VN) 
Tầng 3, số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: máy đo huyết áp, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 
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(210) 4-2011-02773 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế An Phú    (VN) 
Tầng 3, số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: máy đo huyết áp, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 
 
 
 

(210) 4-2011-02774 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TW 25  (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-02775 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TW 25  (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02776 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CHRYSLER GROUP LLC  (US) 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, State of Michigan 48326, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cơ giới và phụ tùng của xe cơ giới. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02777 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) G-DOK INDUSTRIES  (KR) 

408-17, Hanjin-ri, Songak-myeon, 
Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 343-
826, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe nhỏ, bánh xe; nắp chụp bánh xe; bánh xe (không nan hoa), bánh xe 

có lốp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02778 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) G-DOK INDUSTRIES   (KR) 

408-17, Hanjin-ri, Songak-myeon, 
Dangjin-gun, Chungcheongnam-do 343-
826, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe nhỏ, bánh xe; nắp chụp bánh xe; bánh xe (không nan hoa), bánh xe 

có lốp. 
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(210) 4-2011-02779 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.5 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp kinh tế kỹ 
thuật Thương Mại  (VN) 
131B Thái Thịnh, Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
 
 

(210) 4-2011-02791 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Giang Dung  (VN) 
Số 46, ngách 25 ngõ Thổ Quan, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, cụ thể: cung cấp thực phẩm, đồ uống 

chỗ ở tạm thời.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02792 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A24.17.12 
(591) Xanh, xám, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Fa Thăng   (VN) 
309 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, giảng dạy.  
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(210) 4-2011-02834 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Lê Cẩm Thăng  (VN) 
37/33 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; hàng dệt kim (trang phục); bộ áo liền quần; quần áo may sẵn; váy; 

bộ quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-02851 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.2.7; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DAIWA PLASTICS Thăng Long  
(VN) 
Lô K8 khu công nghiệp Thăng Long, 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 21: Chậu nhựa, hộp nhựa, chậu nhựa để hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chậu nhựa, hộp đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, chậu nhựa để 
hoa.  

 
 

(210) 4-2011-02852 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần nội thất 

Trung Anh   (VN) 
Phòng 4, B2, tập thể Hồ Cá, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện; công tắc điện; ổ cắm điện; tủ bảng điều khiển điện, cầu dao 

tự động (aptomat); phích cắm điện.  
 

Nhóm 11: Đồ điện lạnh bao gồm: máy ướp lạnh, tủ ướp lạnh, thiết bị làm lạnh sữa; tủ 
lạnh; máy làm đá lạnh. 
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Nhóm 19: Xi măng, vôi, cát , sỏi và thạch cao (tất cả là vật liệu xây dựng).  
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế; đồ nội thất gia dụng, văn phòng, trường học.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất gia dụng, văn phòng, trường học, đồ giải trí gia đình, 
thiết bị âm thanh, thiết bị chiếu sáng, mành rèm, sản phẩm điện lạnh, sản phẩm tin học, 
vật liệu xây dựng, gỗ cây, tre, nứa, gỗ sơ chế, giấy dán tường và phủ sàn, kính phẳng, đồ 
ngũ kim và khoá; mua bán thiết bị vệ sinh như, bồn tắm, chậu rửa, bệ xí; mua bán thiết 
bị nghe nhìn, thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt, thiết bị và dụng cụ đo 
lường; mua bán bàn, ghế, tủ văn phòng, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và 
hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da; 
quảng cáo; xuất nhập khẩu đồ nội thất; dịch vụ xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất; lắp đặt các thiết bị âm thanh, chiếu sáng, mành rèm; 
lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ 
thống thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ 
thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí, dịch vụ 
xây dựng, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; dịch vụ lữ hành; hướng dẫn du lịch.  

 
Nhóm 43: Khách sạn và dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-02853 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dẫn của mạng máy tính diện rộng, cầu dẫn chuyển mạch; phần mềm 

truyền thông (phần mềm máy tính được ghi sẵn) được sử dụng với điện thoại di dộng và 
máy tính xách tay dùng để trao đổi hình ảnh, đồ họa, và văn bản; hình ảnh kỹ thuật số 
được tải xuống (phần mềm máy tính được tải xuống), cụ thể là: ảnh chụp hoặc hình ảnh 
viđêô; nhạc chuông được tải xuống (phần mềm máy tính được tải xuống); máy tính chủ 
dùng để truy cập mạng và phần mềm điều hành (được ghi sẵn) của máy tính chủ dùng để 
truy cập mạng, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho hệ thống quản lý mạng; 
máy tinh xách tay loại nhỏ, pin sử dụng cho máy tính xách tay loại nhỏ; thiết bị giải mã 
tín hiệu truyền hình kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số; bộ chuyển mạch của mạng cục bộ; 
chất bán dẫn, điện thoại thông minh; bảng chuyển mạch tổng đài nội bộ giao thức mạng, 
điện thoại giao thức mạng; điện thoại; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình, máy vi tính, phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn); bộ chuyển mạch, bộ ngắt 
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mạch và cầu dẫn của mạng máy tính; màn hình máy tính; máy in nối liền với máy tính; 
hệ thống điều khiển điện thoại khoá mã bao gồm bảng chuyển mạch của điện thoại khoá 
mã và phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để điều khiến điện thoại khoá mã, thiết 
bị đầu cuối của điện thoại khoá mã; máy fax; ổ đĩa cứng máy tính; máy nghe nhạc đa 
chức năng cầm tay; điện thoại di động; phần mềm máy tính được ghi sẵn dùng cho hệ 
thống điều hành của điện thoại di động; cáp điện truyền dữ liệu sử dụng với điện thoại di 
động, ống nghe dùng cho điện thoại di động; pin sử dụng cho điện thoại di động, cái nạp 
pin chạy điện dùng cho điện thoại di động; máy vi tính xách tay; đầu máy quay đĩa hình 
kỹ thuật số (đầu máy DVD), máy nghe nhạc MP3, máy vi tính trợ giúp cá nhân; máy thu 
hình; bộ nhớ cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB).  

 
 

(210) 4-2011-02854 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dẫn của mạng may tính diện rộng, cầu dẫn chuyển mạch; phần mềm 

truyền thông (phần mềm máy tính được ghi sẵn) được sử dụng với điện thoại di dộng và 
máy tính xách tay dùng để trao đổi hình ảnh, đồ họa, và văn bản; hình ảnh kỹ thuật số 
được tải xuống (phần mềm máy tính được tải xuống), cụ thể là: ảnh chụp hoặc hình ảnh 
viđêô; nhạc chuông được tải xuống (phần mềm máy tính được tải xuống); máy tính chủ 
dùng để truy cập mạng và phần mềm điều hành (được ghi sẵn) của máy tính chủ dùng để 
truy cập mạng, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho hệ thống quản lý mạng; 
máy tinh xách tay loại nhỏ, pin sử dụng cho máy tính xách tay loại nhỏ; thiết bị giải mã 
tín hiệu truyền hình kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số; bộ chuyển mạch của mạng cục bộ; 
chất bán dẫn, điện thoại thông minh; bảng chuyển mạch tổng đài nội bộ giao thức mạng, 
điện thoại giao thức mạng; điện thoại; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình, máy vi tính, phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn); bộ chuyển mạch, bộ ngắt 
mạch và cầu dẫn của mạng máy tính; màn hình máy tính; máy in nối liền với máy tính; 
hệ thống điều khiển điện thoại khoá mã bao gồm bảng chuyển mạch của điện thoại khoá 
mã và phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để điều khiến điện thoại khoá mã, thiết 
bị đầu cuối của điện thoại khoá mã; máy fax; ổ đĩa cứng máy tính; máy nghe nhạc đa 
chức năng cầm tay; điện thoại di động; phần mềm máy tính được ghi sẵn dùng cho hệ 
thống điều hành của điện thoại di động; cáp điện truyền dữ liệu sử dụng với điện thoại di 
động, ống nghe dùng cho điện thoại di động; pin sử dụng cho điện thoại di động, cái nạp 
pin chạy điện dùng cho điện thoại di động; máy vi tính xách tay; đầu máy quay đĩa hình 
kỹ thuật số (đầu máy DVD), máy nghe nhạc MP3, máy vi tính trợ giúp cá nhân; máy thu 
hình; bộ nhớ cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB).  
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(210) 4-2011-02855 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dẫn của mạng may tính diện rộng, cầu dẫn chuyển mạch; phần mềm 

truyền thông (phần mềm máy tính được ghi sẵn) được sử dụng với điện thoại di dộng và 
máy tính xách tay dùng để trao đổi hình ảnh, đồ họa, và văn bản; hình ảnh kỹ thuật số 
được tải xuống (phần mềm máy tính được tải xuống), cụ thể là: ảnh chụp hoặc hình ảnh 
viđêô; nhạc chuông được tải xuống (phần mềm máy tính được tải xuống); máy tính chủ 
dùng để truy cập mạng và phần mềm điều hành (được ghi sẵn) của máy tính chủ dùng để 
truy cập mạng, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho hệ thống quản lý mạng; 
máy tinh xách tay loại nhỏ, pin sử dụng cho máy tính xách tay loại nhỏ; thiết bị giải mã 
tín hiệu truyền hình kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số; bộ chuyển mạch của mạng cục bộ; 
chất bán dẫn, điện thoại thông minh; bảng chuyển mạch tổng đài nội bộ giao thức mạng, 
điện thoại giao thức mạng; điện thoại; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình, máy vi tính, phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn); bộ chuyển mạch, bộ ngắt 
mạch và cầu dẫn của mạng máy tính; màn hình máy tính; máy in nối liền với máy tính; 
hệ thống điều khiển điện thoại khoá mã bao gồm bảng chuyển mạch của điện thoại khoá 
mã và phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để điều khiến điện thoại khoá mã, thiết 
bị đầu cuối của điện thoại khoá mã; máy fax; ổ đĩa cứng máy tính; máy nghe nhạc đa 
chức năng cầm tay; điện thoại di động; phần mềm máy tính dược ghi sẵn dùng cho hệ 
thống điều hành của điện thoại di động; cáp điện truyền dữ liệu sử dụng với điện thoại di 
động, ống nghe dùng cho điện thoại di động; pin sử dụng cho điện thoại di động, cái nạp 
pin chạy điện dùng cho điện thoại di động; máy vi tính xách tay; đầu máy quay đĩa hình 
kỹ thuật số (đầu máy DVD), máy nghe nhạc MP3, máy vi tính trợ giúp cá nhân; máy thu 
hình; bộ nhớ cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB).  

 
 

(210) 4-2011-02875 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) LEVITON MANUFACTURING CO., 

INC. (DELAWARE)   (US) 
201 North Service Road, Melville, New 
York 11747, United States Of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điều khiển độ sáng của đèn, cụ thể là mô-đun điều chỉnh độ sáng 

của đèn và tủ điều chỉnh độ sáng của đèn; thiết bị điều khiển độ sáng của đèn, cụ thể là 
bản điều khiển nút nhấn và bản điều khiển lớp đệm tiếp xúc; hệ thống điều khiển các 
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thiết bị chiếu sáng, cụ thể là mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng và tủ điều khiển hệ 
thống chiếu sáng; thiết bị điều khiển hệ thống chiếu sáng, cụ thể là bản điều khiển các 
nút nhấn và bản điều khiển lớp đệm tiếp xúc; mô-đun rơle.  

 
 

(210) 4-2011-02904 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 2010-086434 05.11.2010 JP 

(531) 21.3.1; 26.15.1; 26.3.23; 20.5.7 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

ghi, trắng 
(731) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, 

LTD.   (JP) 
7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô, cụ thể là nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng 

cho chất diệt khuẩn dùng trong sản xuất máy móc, thiết bị và dụng cụ chạy điện dùng 
trong gia đình như tủ lạnh, lò vi sóng, máy sấy bát đĩa, bình đun và phân phối nước 
nóng, máy hút ẩm, thiết bị lọc nước, bệ xí nhà vệ sinh có chức năng rửa và sấy khô, và 
sản phẩm sử dụng hàng ngày như thớt, găng tay, miếng bọt biển, khăn lau, cái tạp dề, 
bàn chải đánh răng, lược chải đầu, và văn phòng phẩm như vật dụng để viết, giấy và hồ 
sơ tài liệu, và hàng dệt như đồng phục dùng trong y tế, khăn trải giường, vỏ gối, rèm cửa 
và giẻ lau sàn, và vật liệu xây dựng như vật liệu cho sàn, tấm thảm, sơn phủ sàn, giấy 
dán tường, sơn và bồn rửa bát, và dao cạo, cân dùng trong phòng tắm, máy tính, đồ chơi, 
xe đẩy trẻ em và túi xách; nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất 
chất tăng cường độ kết dính giữa màng polime và chất nền kim loại; nhựa acrylic và 
nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất chất tăng cường độ khít của liên kết ngang; 
nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất chất có tính ky nước trên 
bề mặt màng polime; nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất chất 
tăng cường tính ky nước trên bề mặt màng polime; nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng 
thô dùng trong sản xuất chất phân tán cho hạt nano kim loại, hạt nano oxít kim loại và 
hạt nano bán dẫn; và nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng trong, sản xuất chất 
phân tán cho thuốc nhuộm và chất nhuộm.   

 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc từ mạng 
internet về thương mại và doanh số bán chất dẻo dạng thô, cụ thể là nhựa acrylic và nhựa 
polixtiren dạng thô dùng cho chất diệt khuẩn dùng trong sản xuất máy móc, thiết bị và 
dụng cụ chạy điện dùng trong gia đình như tủ lạnh, lò vi sóng, máy sấy bát đĩa, bình đun 
và phân phối nước nóng, máy hút ẩm, thiết bị lọc nước, bệ xí nhà vệ sinh có chức năng 
rửa và sấy khô, và sản phẩm sử dụng hàng ngày như thớt, găng tay, miếng bọt biển, khăn 
lau, cái tạp dề, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, và văn phòng phẩm như vật dụng để 
viết, giấy và hồ sơ tài liệu, và hàng dệt như đồng phục dùng trong y tế, khăn trải giường, 
vỏ gối, rèm cửa và giẻ lau sàn, và vật liệu xây dựng như vật liệu cho sàn, tấm thảm, sơn 
phủ sàn, giấy dán tường, sơn và bồn rửa bát, và dao cạo, cân dùng trong phòng tắm, máy 
tính, đồ chơi, xe đẩy trẻ em và túi xách; Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu 
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trên máy vi tính hoặc từ mạng internet về thương mại và doanh số bán nhựa acrylic và 
nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất chất tăng cường độ kết dính giữa màng 
polime và chất nền kim loại; Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trên máy vi 
tính hoặc từ mạng internet về thương mại và doanh số bán nhựa acrylic và nhựa 
polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất chất tăng cường độ khít của liên kết ngang; 
Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc từ mạng internet về 
thương mại và doanh số bán nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản 
xuất chất có tính ky nước trên bề mặt màng polime; Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ 
sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc từ mạng internet về thương mại và doanh số bán nhựa 
acrylic và nhựa polixtiren dạng thô dùng trong sản xuất chất tăng cường tính kỵ nước 
trên bề mặt màng polime; Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trên máy vi tính 
hoặc từ mạng internet về thương mại và doanh số bán nhựa acrylic và nhựa polixtiren 
dạng thô dùng trong sản xuất chất phân tán cho hạt nano kim loại, hạt nano oxít kim loại 
và hạt nano bán dẫn; Cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc 
từ mạng internet về thương mại và doanh số bán nhựa acrylic và nhựa polixtiren dạng thô 
dùng trong sản xuất chất phân tán cho thuốc nhuộm và chất nhuộm.  
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho công nghiệp; hoá chất dung cho khoa học (không dùng 

cho y tế và thú y), hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hoá chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng cho 
nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng) 
và hoá chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô, phân bón dùng cho nông 
nghiệp; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để 
bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Sơn; vecni, thuốc màu; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm; thuốc 
cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người 
làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 
và mài mòn; xà phòng, nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ 
phẩm), kem đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thẩm hút; làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, cụ thể là: xăng, 
than, khí ga nhiên liệu, sap để làm cháy sáng, mỡ để thắp sáng; nến để thắp sáng, bấc 
dùng để thắp sáng.  
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Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, cụ thể 
là: bông vô trùng dùng cho mục đích y tế, băng vệ sinh, quần vệ sinh mặc bên trong; 
chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng trong ngành 
y; vật liệu dùng để băng bó, cụ thể là: gạc để băng bó, băng để băng bó; vật liệu để hàn 
răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt diệt 
cá.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, 
cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ 
bằng sắt, cụ thể là: cái rổ bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia đình), bánh xe 
nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, dây 
xích bằng kim loại (không phải của xe cộ và không phải bộ phận của máy); chụp ống 
khói bằng kim loại, móc áo bằng kim loại, két đựng tiền an toàn; ống dẫn và ống bằng 
kim loại, két sắt an toàn bằng kim loại thường; sản phẩm bằng kim loại thường không 
xếp trong các nhóm khác, cụ thể là: thùng bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia 
đình), tấm kim loại dùng trong xây dựng, trần nhà bằng kim loại, khung cửa bằng kim 
loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, cửa bằng kim loại, hàng rào  
bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn nhà bằng kim loại, cổng bằng kim loại 
vách ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, quặng sắt.  

 
Nhóm 07: Máy công cụ; máy cụ thể là: máy nông nghiệp, máy phát điện dòng điện xoay 
chiều, máy hút không khí, máy phun, máy đập chạy điện, máy thổi, máy uốn cong vật 
liệu, máy pha trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy thổi hút bụi, máy đóng 
miệng chai, máy đóng chai, máy đóng nút chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy làm 
rượu bia, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy và thiết bị làm sạch chạy điện, máy cắt 
than, máy khí nén, máy nén, máy nghiền gia dụng chạy điện, máy phát điện, máy cắt, 
máy đào xới, mày rửa bát đĩa, máy nghiền, máy nghiền rác, máy chia tách, máy khoan, 
máy sấy khô, máy phun, máy nâng, máy lọc, máy đúc, máy ép trái cây chạy điện sử 
dụng cho mục đích gia đình, máy nghiền rác ở nhà bếp, máy điều khiển tự động, máy 
tiện (máy công cụ), máy dùng cho công nghiệp dệt, máy để gia công kim loại, máy 
phay: máy làm nước khoáng, máy cắt rãnh (máy công cụ), máy lọc dầu, máy đóng gói 
hàng, máy sơn, máy làm giấy, máy bào, máy ép, máy in, máy may, máy đánh giầy chạy 
điện, máy dán tem, máy làm đá, máy nén ly tâm, máy đúc chữ, máy hút bụi, máy giặt, 
máy bao gói, máy vắt dùng cho đồ giặt, động cơ và đầu may (trừ loại động cơ dùng cho 
các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng 
cho các phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp 
trứng. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dụng cụ để mài 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp cầm tay, dụng cụ để mài sắc lưỡi cắt, mũi 
khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ đào xới (dụng cụ cầm tay), dụng cụ có lưỡi sắc (dụng 
cụ cầm tay), dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm tay), dụng cụ cầm tay để uốn tóc không 
chạy điện, dụng cụ khoan lỗ (dụng cụ cầm tay); dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh; dao 
cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống chói mắt, kính đeo mắt 
chống loá mắt, thiết bị chống nhiễu điện, thiết bị và dụng cụ dùng trong thiên văn học, 
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máy đo tần số (tần kế), thiết bị đo thuỷ chuẩn, thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo 
hiệu, thiết bị và dụng cụ để kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cấp cứu và giảng dạy, 
thiết bị và dụng cụ điện ảnh, cụ thể là: máy quay phim, máy chụp ảnh, thiết bị để biên 
tập phim điện ảnh, thiết bị để cắt phim, màn hình dùng cho máy chiếu hình, máy chiếu 
hình, màn hình để chiếu phim, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính toán, thiết bị xử ly 
xữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ 
nha khoa và thú y, chân, tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết 
thương.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh.   

 
Nhóm 12: Xe cộ, cụ thể là: xe ô tô, xe ô tô con, xe buýt, xe tải, xe mô tô hạng nhẹ, xe 
đạp xe bò, xe ba bánh để giao hàng, xe đẩy để đưa đồ ăn, xe chở hàng hoá, xe ủi xúc xe 
keo trượt tuyết, xe dỡ hành lý, xe mô tô, xe đẩy mua hàng hoá trong siêu thị, xe ô tô thể 
thao, xe điện; phương tiện giao thông trên bộ trên không, dưới nước hoặc đường ray; 
động cơ và đầu máy dùng cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn, chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác cụ thể là: huy hiệu 
bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý, đồ trang sức dùng cho mũ bằng kim loại quý, 
đồ trang sức cho giầy bằng kim loại quý, tượng bằng kim loại quý; đồ nữ trang, đá quý, 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác, cụ thể là: bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông, tã lót trẻ em bằng 
giấy hoặc bằng xelulo (dùng một lần), khăn ướt trẻ em bằng giấy hoặc bằng xelulo (dùng 
một lần), vỏ bọc chai bằng các tông hoặc bằng giấy, bao bì chai bằng các tông hoặc 
giấy, hộp bằng các tông hoặc bằng giấy, cặp giấy, biển hiệu bằng giấy hoặc bằng các 
tông, ấn phẩm (văn phòng phẩm), vật liệu để đóng sách, ảnh chụp; văn phòng phẩm, keo 
dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, cụ thể 
là: vải để vẽ tranh, bút để vẽ, giá vẽ của hoạ sỹ (văn phòng phẩm), khung để đúc đất sét 
(vật liệu của hoạ sỹ); bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (văn phòng phẩm- không kể máy móc dùng cho 
mục đích này), màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm 
khác); chữ in (văn phòng phẩm); bản in đúc (clisê).  
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Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật 
liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, cụ thể là: tâm vải amiăng, tấm phủ 
amiăng, tấm dệt amiăng, nỉ amiăng, sợi amiăng, bìa cứng làm tự bột amiăng, bao gói 
amiăng, giầy amiăng, rèm chống cháy amiăng, tấm amiăng, phiến amiăng, túi nhỏ bằng 
cao su để bao gói, gioăng bằng cao su để nới các nắp bình, nắp van bằng cao su, dây 
bằng cao su; chất dẻo bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt 
kín, cách ly, cụ thể là: chế phẩm để bịt kín lỗ rò rỉ, vòng để bịt kín, vòng chống rò rỉ 
nước, ống mềm phi kim loại.  

 
Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác, cụ thể là: túi dùng để đi cắm trại, túi dùng cho người leo núi, túi thể thao, 
dây dai đeo vai bằng da, hộp bằng da hoặc giả đa, tấm phủ đồ nội thất bằng da, túi đựng 
quần áo để đi du lịch, túi xách tay, dây buộc bằng, da, túi xách tay của phụ nữ, da động 
vật, da sống, va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
nhựa đường, hắc ín; bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ 
niệm phi kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; gương, khung ảnh; sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, 
bọt biển, thể phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, cụ thể là: mành tre, cái 
nôi, thùng bằng gỗ hoặc nhựa, tượng bằng gỗ và bằng sáp, bằng chất dẻo hoặc bằng 
nhựa, móc treo quần áo không bằng kim loại, bình đựng nhiên liệu lỏng không bặng kim 
loại, thùng dùng để lưu kho hoặc vận chuyển hàng không bằng kim loại, dây bằng lie 
móc màn rèm, con lăn cho màn rèm, thanh treo màn rèm, giá treo mũ, ma nơ-canh, đệm 
lò xo, đệm nước (không dùng trong ngành y).  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, cụ thể là: cái chậu, chai, 
cái xô, hộp bằng thuỷ tinh, bình, thùng đựng rác, chảo rán không chạy điện, ấm đun 
nước không chạy điện, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm 
bàn chải, đồ lau dọn, cụ thể là: giẻ để làm sạch, sợi gai thô dùng để làm sạch, cái chổi 
sợi thép rối; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thuỷ 
tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 22: Dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, 
bao bằng vải dệt để đóng gói hàng hóa; vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc 
chất dẻo), cụ thể là: cỏ để nhồi, tảo biển để nhồi tơ phế phẩm để nhồi; rơm để nhồi nệm; 
len đế nhồi, bông để đệm và nhồi nệm; vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 23: Sợi dùng để dệt. 

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, cụ thể là: chăn đắp trên 
giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn ăn 
bằng vải để lau, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn bằng vải và khăn trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).  
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Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu (vật dụng để thêu), ruy băng và dải viền (trang trí quần 
áo), khuy; khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác cụ thể là: 
tấm thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu nhỏ, chiếu thảm, vải sơn lót sàn nhà, giấy dán tường 
(trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, 
cụ thể là: dụng cụ rèn luyện cơ bắp, găng tay dùng để chơi thể thao, gậy chơi gôn, xe đạp 
cố định để rèn luyện thể thao, bàn để đánh bóng bàn; đồ trang hoàng cây noel, cụ thể là: 
đồ chơi, búp bê.  

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thứ săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, ướp lạnh hoặc nấu chín; 
nước quả nấu đông, mứt (ướt), mứt quả (ướt), trứng; sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ 
ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường, gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo (có nguồn 
gốc thực vật); bột mì và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc (dùng làm thực phẩm cho người); 
bánh mì, bánh kẹo, đá ăn; mật ong, nước mật đường; men dùng làm thực phẩm, bột nở 
(dùng làm thực phẩm cho người); muối ăn, tương hạt cải; dấm dùng làm thực phẩm và 
nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh (kem ăn).  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 
vào các nhóm khác, cụ thể là: quả hạnh nhân, lúa mạch, đậu tươi, củ cải đường tươi, củ 
hành tươi, hạt dẻ tươi, hạt ca cao thô, hạt cây côla, hạt vừng; động vật sống; rau và quả 
tươi hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng để nấu bia và rượu.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn, 
đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống) và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là: bật lửa cho người hút thuốc, 
hộp đựng thuốc lá điếu, tẩu để hút thuốc lá sợi; diêm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng hoạt động 
văn phòng cụ thể là: kế toán, kiểm toán, biên soạn số liệu thống kê, sao chép tài liệu hóa 
đơn, xử lý văn bản, dịch vụ thư ky; dịch vụ tốc ký, dịch vụ đánh máy chữ.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ kinh doanh bất động sản, 
dịch vụ môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa và dịch vụ lắp đặt cụ thể là: sửa chữa và lắp đặt 
thiết bị máy điều hòa nhiệt độ; sửa chữa và bảo dưỡng máy bay; sửa chữa và làm sạch lò 
hơi, sửa chữa và lắp đặt chuông báo động chống trộm, sửa chữa và bảo dưỡng lò đốt sửa 
chữa và lắp đặt thiết bị điện, sửa chữa và lắp đặt thang máy, sửa và chữa lắp đặt thiết bị 
báo động hỏa hoạn; sửa chữa và lắp đặt các thiết bị làm lạnh, sửa chữa và lắp đặt các lò; 
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sửa chữa và lắp đặt thiết bị sưởi ấm; sửa chữa và lắp đặt thiết bị tưới; lắp đặt trang thiết bị 
nhà bếp; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa 
máy điện thoại, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  

 
Nhóm 38: Viễn thông cụ thể là: cho phép một người nói chuyện với người khác nữa; 
truyền tải tin nhắn từ người này sang người khác đặt một người trong giao tiếp hoặc trực 
quan với nhau (phát thanh, truyền hình); truyền các chương trình phát thanh, truyền 
hình.  

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; tổ chức các chuyến đi du lịch cụ thể là: 
tổ chức cuộc đi du lịch; cuộc tham quan du lịch, người đi cùng (hướng dân) khách du 
lịch.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là: đánh bóng bằng chất mài, mạ catsmi, mạ crôm nhuộm 
vải, gia công vải chịu lửa, dịch vụ xử lý vải, dịch vụ đúc đồng, dịch vụ nhuộm, mạ bằng 
điện phân, khắc trổ (trạm trổ), dịch vụ nung đồ gốm, bảo quản thực phẩm và đồ uống, 
gia công lông thú, mạ điện, mạ vàng, đốt rác thải, gia công da, gia công giấy, in ảnh 
chụp, cho thuê máy phát điện, xử lý vải, xử lý rác thải cặn bã, xử lý nước xử lý len.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; dịch vụ giải trí; thể thao và văn hóa cụ 
thể là: tổ chức và điều khiển các sự kiện thể thao và văn hóa; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi đấu 
(nhằm mục đích giáo dục hoặc văn hóa); tổ chức triển lãm với mục đích giáo dục hoặc 
văn hóa, tổ chức các buổi biểu diễn (mục đích giải trí); tổ chức thi đấu thể thao.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế cụ thể là: dịch vụ nghiên 
cứu khoa học về vi khuẩn, nghiên cứu sinh học, nghiên cứu về mỹ phẩm, thiết kế các bản 
vẽ mặt bằng xây dựng, thiết kể trang trí nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế máy và thiết 
kế công nghiệp, trắc địa, thử vật liệu, nghiên cứu về máy móc, dịch vụ thiết kế bao bì, 
nghiên cứu về vật lý, dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghiên cứu kỹ 
thuật; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp cụ thể là: phân tích để khai thác 
mỏ dầu, nghiên cứu dự án kỹ thuật, nghiên cứu địa chất, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vị cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp 
chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là: dịch vụ chữa răng, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, 
phòng khám chữa bệnh, nhà điều dưỡng (bệnh xá); dịch vụ thú y cụ thể là: dịch vụ gây 
giống súc vật, chải lông cho súc vật (lừa, ngựa), trợ giúp về thú y, dịch vụ chăm sóc vệ 
sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch 
vụ lâm nghiệp cụ thể là: dịch vụ rải phân bón và các hóa chất khác dùng cho nông 
nghiệp (trên không hoặc mặt đất), dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chăm 
sóc vườn ươm cây, phẫu thuật cây, thiết kế cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể là: tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ, 
dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ cấp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cấp đăng ký 
phần mềm may tính (dịch vụ pháp lý), dịch vụ kiện tụng, quản lý quyền tác giả, dịch vụ 
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đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý), dịch vụ trọng tài phân xử, dịch vụ an ninh nhằm bảo 
vệ người và tài sản cụ thể là: dịch vụ kiểm tra an ninh hàng hóa, dịch vụ vệ sĩ, vệ sĩ cho 
cá nhân tư vấn về an ninh; các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác 
phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân cụ thể là: dịch vụ môi giới nhận con nuôi 
cho thuê quần áo, cứu hỏa, dịch vụ trông giữ nhà thuê, mở khóa an toàn, điều tra về 
người bị mất tích, dịch vụ môi giới hôn nhân.  

 
 

(210) 4-2011-02930 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.22; 2.1.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hiếu  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông.  
 
 

(210) 4-2011-02931 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Khiêu Vũ  (VN) 
72/19/3A Phan Đăng Lưu, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ về thương mại; dịch vụ tái lập kinh doanh; xác lập bản khai 

thuế; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-02932 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/114930 24.08.2010 US 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.13.24; 3.13.1 
(731) QUALCOMM MEMS 

TECHNOLOGIES, INC.   (US) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Bảng hiển thị điện tử. 
 
 
 

(210) 4-2011-02944 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A24.15.13; 1.15.23; 24.15.2; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh lam, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí công 
nghiệp Quảng Ninh  (VN) 
Tổ 56 khu 7 phường Cẩm Thành, thị xã 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp (khí oxy, khí cacbonic, khí agon, khí 

nitơ, khí ga (không dùng làm nhiên liệu), khí axetylen). 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các mặt hàng: khí oxy, khi cacbonic, khí argông, khí nitơ, 
khí gas, khí axetylen). 

 
 
 

(210) 4-2011-02945 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.9; A1.1.10; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty liên doanh khách 
sạn Sao Mai  (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở cho các hãng du lịch. 
 
 
 

(210) 4-2011-02946 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; 26.3.1; A26.3.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vĩnh Thắng  
(VN) 
Khu công nghiệp Kim Sơn, huyện Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
738 

(210) 4-2011-02949 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.21 
(591) Đỏ cờ, đỏ đun, xanh lá cây, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Thanh Đan    (VN) 
Tổ 48 A, Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa phương tiện thuỷ bộ; san lấp mặt bằng.  

 
 

(210) 4-2011-02950 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) A. O. SMITH CORPORATION    (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nước; nồi hơi điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị xử lý nước.  

 
 

(210) 4-2011-02951 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) A. O. Smith Corporation    (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nước; nồi hơi điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị xử lý nước.  

 
 

(210) 4-2011-02952 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) A.O.SMITH CORPORATION  (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nước; nồi hơi điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị xử lý nước.  
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(210) 4-2011-02953 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) A. O. SMITH CORPORATION   (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 11: Lớp men thuỷ tinh (một thành phần bên trong thiết bị đun nước dạng bình và 

trong các loại bình chứa bằng kim loại có tác dụng bảo vệ không cho lõi bình bị ăn 
mòn).  

 
 
 

(210) 4-2011-02955 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1; A26.3.5; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất Phú 

Cường   (VN) 
71/65 đường số 3, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ (tất cả đều là đồ nội thất).  

 
 
 

(210) 4-2011-02956 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Xanh cửu long 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Thái Hưng VNASIA   (VN) 
Phòng 109 nhà A12, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát điều hành 

công việc xây dựng; thông tin về xây dựng; thi công công trình giao thông; công trình 
thủy lợi; xây lắp nội ngoại thất công trình xây dựng; diệt trừ động vật có hại; xây dựng 
bến tầu bến cảng.  
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(210) 4-2011-02960 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-02961 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-02962 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ (đều bằng gỗ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, ghế sofa.  
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(210) 4-2011-02963 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 

liệu cách âm - cách nhiệt Cát 
Tường  (VN) 
525/22 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vật liệu cách nhiệt, điện; sợi thủy tinh để ngăn cách (điện, 

nhiệt); lá kim loại cách (điện, nhiệt); giấy cách điện, nhiệt; cao su tổng hợp. 
 
 
 

(210) 4-2011-02965 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.12; 1.15.9 
(731) Cơ sở Hiệp Hưng   (VN) 

ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu xanh đã tách vỏ; đậu xanh đã tách đôi hạt và sơ chế; đậu xanh đã sơ chế 

và bảo quản.  
 
 
 

(210) 4-2011-02966 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-02967 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 

(210) 4-2011-02968 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A7.5.8; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Suối Hoa  (VN) 
Số 34B lô TT 13 khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng, cho thuê thiết bị 

xây dựng, cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng). 
 

Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm vật liệu, thiết kế kiến trúc công 
trình, khảo sát trắc địa công trình, kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 
chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-02969 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A.   (ES) 

C/ Gall, 30-36, 08950-Esplugues de 
Llobregat (Barcelona) Spain  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế, các chất ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em; thuốc đắp (cao dán) dùng trong 
ngành y, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để trám răng, vật liệu để hàn răng; các 
chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2011-02970 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.2; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH phát triển bất 

động sản Vina  (VN) 
28 Phan Thúc Duyện, phường 4,  quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm 

thời. 
 
 

(210) 4-2011-02972 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Tháng Giêng   (VN) 
25 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu. 

 
 

(210) 4-2011-02973 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong thể 

thao; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao; ô tô đua; xe thùng; xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng); xe kéo; và các bộ 
phận và phụ kiện cấu trúc của chúng; máy kéo; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; 
miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả thuộc nhóm 
12. 
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(210) 4-2011-02976 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu dùng để mát-xa, không chứa thuốc.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-02980 

 
(220) 

 
24.02.2011 

  (441) 25.05.2011 
  
(731) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.  

(US) 
650 Madison Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 18: Da (thành phẩm hoặc bán thành phẩm); da giả; da động vật; da động vật chưa 

thuộc; hòm du lịch; túi du lịch; túi xách tay; ba lô; cặp và túi sách học sinh; túi mua 
hàng; cặp tài liệu có bề mặt cứng hình chữ nhật (attaché); túi dùng ở bãi biển; ví đựng 
chìa khóa bằng da; cặp đựng tài liệu (briefcases); ô; lọng; gậy chống; bộ yên cương và 
đồ yên cương cho động vật, ví bỏ túi cho nam giới; ví cho nữ giới.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hóa là quần áo và phụ kiện thời trang, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, da (thành phẩm hoặc bán thành phẩm), da giả, da động vật, da 
động vật chưa thuộc, hòm du lịch, túi du lịch, túi xách tay, ba lô, cặp và túi sách học 
sinh, túi mua hàng, cặp tài liệu có bề mặt cứng hình chữ nhật (attaché), túi dùng ở bãi 
biển, ví đựng chìa khóa bằng da, cặp đựng tài liệu (briefeases), ô, lọng, gậy chống, bộ 
yên cương và đồ yên cương cho động vật ví bỏ túi cho nam giới, ví cho nữ giới.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền trực tuyến bằng máy tính các chương 
trình giải trí nghe (audio) và nhìn (visual).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin giải trí trực tuyến, cụ thể là thông tin về biểu diễn 
thời trang và mốt.  
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(210) 4-2011-02981 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.  

(US) 
650 Madison Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
 
(511)   Nhóm 18: Da (thành phẩm hoặc bán thành phẩm); da giả; da động vật; da động vật chưa 

thuộc; hòm du lịch; túi du lịch; túi xách tay; ba lô; cặp và túi sách học sinh; túi mua 
hàng; cặp tài liệu có bề mặt cứng hình chữ nhật (attaché); túi dùng ở bãi biển; ví đựng 
chìa khóa bằng da; cặp đựng tài liệu (briefcases); ô; lọng; gậy chống; bộ yên cương và 
đồ yên cương cho động vật, ví bỏ túi cho nam giới; ví cho nữ giới.   

 
Nhóm 25: Quần áo, giày; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hóa là quần áo và phụ kiện thời trang, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, da (thành phẩm hoặc bán thành phẩm), da giả, da động vật, da 
động vật chưa thuộc, hòm du lịch, túi du lịch, túi xách tay, ba lô, cặp và túi sách học 
sinh, túi mua hàng, cặp tài liệu có bề mặt cứng hình chữ nhật (attaché), túi dùng ở bãi 
biển, ví đựng chìa khóa bằng da, cặp đựng tài liệu (briefeases), ô, lọng, gậy chống, bộ 
yên cương và đồ yên cương cho động vật ví bỏ túi cho nam giới, ví cho nữ giới.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền trực tuyến bằng máy tính các chương 
trình giải trí nghe (audio) và nhìn (visual).    

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin giải trí trực tuyến, cụ thể là thông tin về biểu diễn 
thời trang và mốt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02982 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Văn 
Lú  (VN) 
766 ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, 
huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2011-02983 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.1; 26.1.6; 26.1.1; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinh Hoàng 
Minh  (VN) 
Số 78 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-02984 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.1; 1.3.1; 1.15.17 
(591) Đỏ, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Hà Minh  
(VN) 
Xóm 1A, xã Đông Ngạc, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khi; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị làm lạnh dùng 

cho nước; buồng lạnh. 
 
 
 

(210) 4-2011-02988 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.13.1 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch - 
thương mại Tân Đông Dương  
(VN) 
45 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành, đại lý vé máy bay, vận chuyển hàng hóa - hành 

khách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (đánh golf).  
 

Nhóm 43: Đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ khách sạn (khách sạn nổi), nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-02989 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Vàng chanh, vàng nghệ, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - may 
thêu Ngô Lâm  (VN) 
A8/243B ấp 1, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 
 

(210) 4-2011-02992 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) 1. S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 
2. Văn phòng Đại Diện S.I.A 
(Tenamyd Canada) INC  (VN) 
23 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02993 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) 1. S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 
2. Văn phòng Đại Diện S.I.A 
(Tenamyd Canada) INC   (VN) 
23 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-02994 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) 1. S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 
2. Văn phòng Đại Diện S.I.A 
(Tenamyd Canada) INC   (VN) 
23 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02995 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02996 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02997 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-02998 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02999 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03000 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03001 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-03002 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03003 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03004 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03005 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-03006 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03007 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03009 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4; 24.5.1 
(591) Vàng cam, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư và quản lý tài sản 
quốc tế IMG   (VN) 
Số 125 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Các hoạt động về đầu tư tài chính, tín dụng, ngân hàng; các dịch vụ liên quan 

đến vay và cho vay tài chính; kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản; các dịch vụ phát hành séc du lịch và thư tín dụng; các dịch vụ liên quan 
đến bảo hiểm như các dịch vụ của các hãng hoặc người môi giới có liên quan đến bảo 
hiểm, các dịch vụ được thực hiện cho người bảo hiểm và cho người được bảo hiểm, dịch 
vụ về ký hợp đồng bảo hiểm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
752 

(210) 4-2011-03011 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 13.1.6 
(731) FUMAGALLI S.r.l.  (IT) 

Via Cà Bassa 29, 21100 Varese, Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03013 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành  (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc 

vải. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03014 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành   (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc 

vải. 
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(210) 4-2011-03015 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Hồng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành   (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc 

vải. 
 
 
 

(210) 4-2011-03016 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Nâu, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành  (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc 

vải.  
 
 
 

(210) 4-2011-03017 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành   (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc 

vải.  
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(210) 4-2011-03018 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành   (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo, nệm giường bọc 

vải.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-03019 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1 
(731) YETI TRADING COMPANY   (CN) 

5f-2, No. 181, Fu-Hsing North Road, 
Taipei, Taiwan, Rep. of China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá móc; tay nắm cửa bằng kim loại; khoá cửa bằng kim loại; bản lề bằng 

kim loại, lò xo đóng cửa (không dùng điện); khoá số bằng kim loại, không dùng điện.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-03021 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1; 24.9.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Châu 

Thị Thu  (VN) 
382/16 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: áo dài, váy, đầm, áo kiểu, quần áo.  
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(210) 4-2011-03028 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.3.11; 26.13.25; 26.4.3 
(591) Đỏ đun, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo Tầm 
Nhìn Mới  (VN) 
F.1107-18T2 - KĐT, Trung Hoà Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; cập nhật tư liệu quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức 

triển lãm với mục đích thương mại quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
lưới máy vi tính. 

 
 
 

(210) 4-2011-03033 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03035 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 1380072 26.08.2010 AU 

  
(731) DAINIPPON SUMITOMO PHARMA 

CO., LTD.   (JP) 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-03036 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 22.1.1; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và thức uống Việt   (VN) 
Lô số 29, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa; sữa chua; phô mai.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); cà phê; bột ngọt; bột nêm (hạt nêm); mì ăn liền; bún ăn 
liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì sợi; tương ớt.  

 
Nhóm 32: Nước uống có hương vị trà; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả (đồ uống); 
nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có ga và không có 
ga; bia.   

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hương vị hoa quả (có cồn).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03037 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hợp Thành Thịnh   (VN)
385/28 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; loa máy vi tính; bàn phím máy tính; con chuột máy tính; camera 

(máy thu phát hình gắn trên máy tính); máy in (dùng cho máy tính); phần mềm máy tính 
(ghi sẵn).  

 
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và các thiết bị đi kèm máy vi tính, thiết bị và linh kiện 
điện tử, thiết bị và linh kiện viễn thông, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, máy 
móc và các thiết bị điện, máy móc và thiết bị văn phòng, máy móc và thiết bị cơ khí.  
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(210) 4-2011-03038 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Phu Nai   (VN) 
83/15/4 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; lò nướng; máy nước nóng dùng cho nhà tắm; nồi cơm 

điện; lò vi sóng.   
 
 
 
 

(210) 4-2011-03039 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  

(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt ốc; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; thuốc 

diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.   
 
 
 
 

(210) 4-2011-03040 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Doanh Doanh  
(VN) 
D4/29 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Đá cắt dùng cho máy cắt; đá mài dùng cho máy mài.  
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(210) 4-2011-03041 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Doanh Doanh  
(VN) 
D4/29 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Đá cắt dùng cho máy cắt; đá mài dùng cho máy mài.  

 
 
 

(210) 4-2011-03042 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 26.11.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, vàng, xa da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Doanh Doanh  
(VN) 
D4/29 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Đá cắt dùng cho máy cắt; đá mài dùng cho máy mài.  

 
 
 

(210) 4-2011-03043 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 

AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schafthausen, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ loài có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
759 

(210) 4-2011-03044 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Nam Trung Hải  

(VN) 
28N/1 Hiệp Thành 5, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-03045 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại Hoàng 
Gia Nguyễn  (VN) 
Đường Đồng Khởi, khu phố 4, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, massage (mát xa), gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-03046 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; 3.4.13 
(591) Đỏ, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phát  (VN) 
725/106 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: đồ lót (quần áo lót), quần áo.  
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(210) 4-2011-03047 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá mạ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LIFETECH Hà 
Nội  (VN) 
Số 21, ngõ 33 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Trồng rừng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03048 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh lá mạ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ VCN  (VN) 
Số 9 ngách 5, ngõ 108 Nghi Tàm, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Đá dùng trong xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03049 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vương Thành   (VN) 
Tổ 24, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
761 

(210) 4-2011-03050 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03051 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03052 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03053 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03054 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế An Phú   (VN) 
Tầng 3, số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: máy đo huyết áp.  

 
 

(210) 4-2011-03055 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A9.7.19; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh, vàng cam, trắng 
(731) Đào Việt Hà  (VN) 

Số 28 dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chân giò đã được chế biến, thịt gà cuộn nấm (đã chế biến), khoai tây 

chiên.  
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(210) 4-2011-03056 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Mặt Trời 
Đỏ   (VN) 
P207, nhà C3, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-03057 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Ngọn Lửa 

Thần   (VN) 
Số 4, phố Tôn Đức Thắng, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu; nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc 

làm nhiên liệu, thuộc nhóm này); dầu nhờn.  
 

Nhóm 06: Van ga bằng kim loại; bình ga bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị và 
trang bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị làm lạnh không khí; lò sưởi; thiết bị sấy 
khô.  

 
Nhóm 16: Tờ quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy; giấy (văn phòng phẩm); hộp bằng 
các tông hoặc bằng giấy; ấn phẩm; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia đình hay nhà bếp (không làm bằng kim loại quý); 
bộ nồi niêu xoang chảo để nấu nướng không dùng điện; xoong nồi.  

 
Nhóm 35: Mua bán khí đốt hóa lỏng (LPG), bếp gas, bình gas và các phụ tùng kèm theo, 
van gas, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không 
khí), thiết bị làm lạnh không khí, lò sưởi, máy sấy khô, văn phòng phẩm, bao bì bằng 
giấy, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hay nhà bếp, bộ nồi niêu xoang chảo để nấu 
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nướng, xoong nồi, điện thoại, xe máy; đại lý ký gửi điện thoại và xe máy; quảng cáo; 
phát hành các tài liệu quảng cáo; xuất bản những bài quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-03058 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 5.5.1 
(591) Trắng, hồng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Hồng  (VN) 
49/27 Trần Quý, phường 04, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy.  

 
 

(210) 4-2011-03059 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 25.1.6; 26.3.1; 15.7.1 
(591) Trắng, nâu, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Viện Quản trị và Tài Chính  
(VN) 
58 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các 

công việc kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2011-03060 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 24.15.21; 26.3.1 
(731) QINGDAO MORECHI RUBBER CO., 

LTD.   (CN) 
Zhangjialou Town Station, Jiaonan City, 
Qingdao, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ đi trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường sắt; xe cộ chạy 

bằng điện; may ¬ dùng cho bánh xe; vỏ bọc ghế dùng cho xe cộ; ô tô nhỏ ba bánh (chạy 
xích); xe đạp; xe đẩy tay (dùng để vận chuyển hàng hóa); lốp xe; máy bay đi được cả 
trên bộ và dưới nước; tàu thuyền.  
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(210) 4-2011-03063 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh lá cây, 

đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
M&D   (VN) 
Số 06/17 ngách 243, tập thể Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Hải Dương, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-03064 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
M&D  (VN) 
Số 06/17 ngách 243, tập thể Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Hải Dương, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-03065 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Tiễn  (VN) 
D12-7 KDC Nam Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ.  
 

Nhóm 16: Bỉm, tã lót trẻ em bằng giấy; khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy; giấy vệ 
sinh cuộn.  
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(210) 4-2011-03066 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.13.1; 26.1.6; A1.13.10 
(731) SIXJOY LLC   (US) 

Suite 806, 1220 N. Market Street, 
Wilmington, DE 19801, County of New 
Castle, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi trên máy vi tính; trò chơi trên máy vi tính dùng với màn 

hình hoặc màn chiếu ngoài; phần mềm trò chơi giải trí trên máy vi tính; chương trình trò 
chơi trên máy vi tính được tải xuống qua mạng in-tơ-net (phần mềm); chương trình máy 
tính dùng để chơi trò chơi; chương trình và phần mềm trò chơi dùng cho trò chơi điện tử 
các loại; phần mềm và chương trình ghi sẵn dùng cho trò chơi điện tử các loại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi trên 
mạng in-tơ-net (không tải xuống được); cung cấp các trò chơi bằng phương tiện hệ thống 
máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp bởi phương tiện in-tơ-net.  

 
 

(210) 4-2011-03067 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2011-03068 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG  (VN) 
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
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(210) 4-2011-03069 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2011-03070 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG  
(VN) 
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2011-03071 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A7.1.12; 7.1.24; 7.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính Hà Nội Vàng   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Artex, số 172 Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, đá quý, đá bán quý; dịch vụ xúc tiến 

thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán máy móc công nghiệp như máy may công 
nghiệp, máy vi tính, đồ điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, lương thực, thực phẩm, các 
sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, hàng may sẵn, giầy dép, nước hoa, mỹ phẩm; dịch 
vụ quảng cáo bất động sản; hoạt động xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; 
quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ dầu tư tài chính.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình; thi công xây dựng; lắp đặt và sữa chữa và bảo trì trang thiết bị nội ngoại thất 
công trình; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây 
dựng; lập dự án đầu tư xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-03072 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư Cii, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải; khăn tắm (không phải là quần áo); khăn trải bàn bằng 

vải, ga trải giường, vỏ gối.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, cho thuê khoảng không gian quảng cáo; tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ 
tiếp thị, mua bán các sản phẩm: khăn lau mặt bằng vải, khăn tắm (không phải là quần 
áo), khăn trải bàn, ga trải giường, vỏ gối, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy 
điện; vật liệu dùng làm bàn chải, chổi xoa xà phòng cạo râu, chỉ tơ làm sạch kẽ ràng, 
bông ngoáy tai.  

 
 

(210) 4-2011-03073 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư Cii, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải, khăn tắm (không phải là quần áo); khăn trải bàn bằng 

vải; ga trải giường; vỏ gối. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, quần áo lót phụ nữ; quần áo tắm; áo choàng dùng đi tắm 
biển; khẩu  trang (trang phục). 
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(210) 4-2011-03074 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư Cii, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng; nước thơm 

dùng sau khi cạo râu: xà phòng dùng để cạo râu; chế phẩm để cạo râu.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải, 
chổi cạo râu, chỉ tơ làm sạch kẽ răng; tăm bông ngoáy tai.  

 
Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải, khăn tắm (không phải là quần áo); khăn trải bàn bằng 
vải; ga trải giường, vỏ gối. 

 
 

(210) 4-2011-03075 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư Cii, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị bán buôn bán lẻ đồ dùng cho trẻ em, cụ thể là: quần áo, giầy dép trẻ 

em, đồ dùng cho trẻ em, đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-03076 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

kỹ thuật Gia Trí  (VN) 
247 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu khăn quàng, thắt lưng (trang phục), cà vạt.  
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(210) 4-2011-03077 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Việt Hưng  (VN) 
Phòng 3, B20, Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bia, rượu, đồ uống có cồn. 

 
 

(210) 4-2011-03078 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày Xuân Hải  
(VN) 
Số 101 đường Lê Lợi, phường 2, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2011-03079 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03080 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-03084 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 18.3.21; A18.4.2 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Hồng Bang  
(VN) 
17/8/10 đường số 2, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, trà. 

 
 

(210) 4-2011-03085 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Khánh 

Hưng   (VN) 
Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thóc (lúa), gạo.  

 
 

(210) 4-2011-03086 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

điện tử Trọng Nhân   (VN) 
338A Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); đầu máy hát 

karaoke; bộ trộn âm (mixer).  
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(210) 4-2011-03087 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH sơn - Đa Vít  (VN)

Số 896 quốc lộ 13, khu II, phường Định 
Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03088 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.9 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Hà   (VN) 
58 đường D9, khu dân cư Chánh Nghĩa, 
phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03090 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Anh   (VN) 
Thôn Trà Xuyên, xã Khúc Xuyên, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng phục vụ cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-03097 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 Cụm Công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-03098 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 Cụm Công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong mục đích y tế); thuốc đông y.  

 
 

(210) 4-2011-03099 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) TORRENT PHARMACEUTICALS 
LTD   (IN) 
Torrent House, Off Ashram Road, 
Ahmedabad- 380 009, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-03100 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vương Phú  (VN) 
09 đường Nguyễn Huệ, phường 8, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hoá đường bộ.  
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(210) 4-2011-03101 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.3.16; 5.3.20 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh nước biển, nâu, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH I.V.C  (VN) 
82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non (dạy học mẫu giáo). 

 
 

(210) 4-2011-03102 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ công 
nghệ Phương Hữu  (VN) 
1B đường số 32, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm, hệ thống camera quan sát, hệ thống báo 

động, thiết bị viễn thông.  
 
 

(210) 4-2011-03104 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A18.1.9; 25.12.1 
(591) Xanh đen, xanh dương, vàng, trắng, đỏ, 

đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cường Dung  
(VN) 
401 An Dương Vương, phường 03, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-03105 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Thiên 
Lộc   (VN) 
Số 67/31A, đường Phó Cơ Điều, phường 
3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
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(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng tôn; thép cuộn; sắt dùng trong xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-03106 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A1.13.10 
(591) Xanh tím than, xanh dương, đỏ cờ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Khánh  (VN)
65-67 Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Phá dỡ, san lấp mặt bằng; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2011-03108 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hằng Hải   (VN) 
Sạp A11 tầng trệt, trung tâm thương mại 
- dịch vụ An Đông, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán - xuất nhập khẩu quần áo thời trang các loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03109 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hải Li Sài Gòn   (VN) 
8/2A Nguyễn Trung Trực, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nông - lâm sản nguyên liệu, thực phẩm; bán đấu giá. 
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(210) 4-2011-03110 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Lâu Đài Cát  
(VN) 
714 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm bằng da hoặc giả da, cụ thể: rương; hòm; vali; túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03111 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) CORDIS CORPORATION   (US) 

430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: ống thông bong bóng dùng để nong mạch tim.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03112 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời, trắng 
(731) SEOUL COMMTECH CO., LTD.   (KR) 

448-11, Sungnae3-Dong, Gangdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng để điều khiển từ xa; điện thoại viđêo điện thoại 

gắn ở cửa; điện thoại internet; điện thoại có loa phóng thanh; thiết bị đóng cửa chạy 
điện; thiết bị mở cửa chạy điện; chuông báo rò khí gaz; bộ điều khiển tự động các thiết 
bị dùng trong nhà; chương trình phần mềm dùng để điều khiển tự động các thiết bị dùng 
trong nhà; khóa cửa kỹ thuật số.   
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(210) 4-2011-03113 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
AMEC   (VN) 
Nhà số 10, lô BT5 khu đô thị Pháp Vân-
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; máy phát điện). 
 

Nhóm 09: Biến thế điện; thiết bị ngắt mạch điện; bộ chuyển mạch; bộ nối điện; bảng 
điều khiển điện; bộ đổi điện; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; bảng thông báo 
điện tử; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra (điều khiển) nhiệt; đồng hồ báo mất điện; máy đo 
tần số; đồng hồ đo tổn thất điện; thiết bị tần số cao, công tơ điện, thiết bị đo áp lực; bộ 
giảm áp (điện); thiết bị điện để điều chỉnh; thiết bị điều khiển từ xa; máy phát tín hiệu 
điện tử, thiết bị báo động bằng âm thanh; bộ chỉ báo nhiệt độ; thiết bị đầu cuối (điện), 
thiết bị ghi thời gian, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tinh; linh kiện điện tử; 
máy báo động cháy, thiết bị xạc dùng cho pin điện; thiết bị để xử lý dữ liệu; chương 
trình máy tính; mạch tổ hợp, chip (mạch tổ hợp); phần mềm máy tính; bộ xử lý trung 
tâm. 

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng trong ngành y cụ thể là: thiết bị bức xạ, máy khử rung tim, thiết 
bị chẩn đoán, máy đo điện tâm đồ; máy đo huyết áp; thiết bị điều hoà nhịp tim; lồng ấp 
nuôi trẻ em đẻ non; thiết bị và dụng cụ y tế; máy hô hấp dùng cho thở nhân tạo; thiết bị 
dùng để thở nhân tạo; thiết bị chiếu tia X- quang, thiết bị phân tích; máy chụp tia X-
quang; thiết bị điện liệu pháp.  

 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế, máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm máy 
tính, linh kiện điện, điện tử, viễn thông; phần mềm máy tính, đồ ngũ kim, sơn, kính, vật 
liệu xây dựng, máy móc và thiết bị phụ tùng máy công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, giao thông; lắp đặt hệ thống cấp 
thoát nước- lò sưởi điều hoà không khí, điện.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; kiểm tra, 
tư vấn và phân tích kỹ thuật; nghiên cứu về môi trường; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 
(210) 

 
4-2011-03114 

 
(220) 

 
28.02.2011 

  (441) 25.05.2011 
  (540) 

 
(731) Công ty TNHH Tiến Thuỷ  (VN) 

Số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ ở khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-03115 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Hoài Nam   (VN)

82 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón mũ; tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2011-03117 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.15; 4.5.3; 4.5.2; A1.1.10; A11.3.4; 
5.7.1 

(591) Vàng đồng, đen 
(731) Phạm Văn Hùng  (VN) 

2B đường 2B, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-03118 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, tím, 

trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Sao Trụ  
(VN) 
111/19B ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông 
Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn; đèn.   
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(210) 4-2011-03119 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.7.10; 2.7.11; 2.7.12 
(731) Công ty cổ phần Merufa   (VN)

38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2011-03120 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Merufa   (VN)

38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2011-03121 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, vàng
(731) Công ty cổ phần Merufa  

(VN) 
38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2011-03122 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Merufa  
(VN) 
38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
 
 
 

(210) 4-2011-03123 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.22 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, ghi 

xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Merufa   (VN)

38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 
 

(210) 4-2011-03124 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A2.3.23; A25.7.21; 26.2.7; A2.3.16 
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Merufa  

(VN) 
38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 

 
 

(210) 4-2011-03125 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Ken Da    (VN) 

67/37/12 đường số 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột trét tường, sơn và vật liệu xây dựng các loại như gạch, cát, đá, xi 

măng, sắt thép, uống nhựa cứng mềm các loại, keo dán công nghiệp, các tấm trần lợp các 
loại. 
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(210) 4-2011-03126 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Ken Da   (VN) 

67/37/12 đường số 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột trét tường, sơn và vật liệu xây dựng các loại như gạch, cát, đá, xi 

măng, sắt thép, uống nhựa cứng mềm các loại, keo dán công nghiệp, các tấm trần lợp các 
loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03127 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.6; A5.1.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Thái  (VN) 
ấp Bình Long (thửa số 116, tờ bản đồ số 
26), xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03128 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh da trời, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tiến 
Lượng   (VN) 
Số 360, km 10, đường Phạm Văn Đồng, 
xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, cửa bằng kim, cửa chớp 

bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-03129 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.16; A5.3.13 
(591) Nhũ vàng, nâu ca cao 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Thái  (VN) 
ấp Bình Long (thửa số 116, tờ bản đồ số 
26), xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 

(210) 4-2011-03130 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.21; A5.1.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Minh Tâm  
(VN) 
Số 287D Bình Lợi, phường 6, thị xã Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa.  

 
 

(210) 4-2011-03131 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Trần Minh Phương  (VN) 

287/1 tổ 4, khóm Long Châu, phường 
Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè, cà phê, ca cao, chất thay thế cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-03132 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Trần Minh Phương  (VN) 
287/1 tổ 4, khóm Long Châu, phường 
Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
783 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chè, cà phê, ca cao, chất thay thế của cà phê, chất chiết xuất của cà 
phê.  

 
 

(210) 4-2011-03133 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.11.10 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư phát triển hạ tầng 
Dung Quất  (VN) 
Lô L1, phân khu Sài Gòn - Dung Quất, 
Bình Thạnh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; hãng bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi.  
 
 

(210) 4-2011-03134 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A18.1.8 
(591) Xanh lam, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Vận tải Dung 

Quất   (VN) 
Lô 98-99, đường Nguyễn Khuyến, 
phường Trần Phú, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khai thác cát, đá, sỏi.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ lữ hành; dịch vụ xếp dỡ hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2011-03135 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phương Thành  
(VN) 
Tổ 4 ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 
 
 

(210) 4-2011-03136 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư địa ốc VINA  (VN) 
384/5A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các loại công trình dân dụng, công nghiệp, chuyên dụng; tư vấn xây 
dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; quy hoạch xây dựng đô thị. 

 
 
 

(210) 4-2011-03137 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Phan Văn Lợi  (VN) 
36 Đặng Trần Côn, phường Thuận Hòa, 
thành phố Huế 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 
 
 

(210) 4-2011-03143 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su, gối; bộ sa lông (salon); ghế ngồi; giường ngủ; tủ đựng đồ.  
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(210) 4-2011-03145 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ - sản 
xuất - xuất nhập khẩu Hà Kim 
Ngân  (VN) 
Số 58 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ điện không dùng cho xe cộ; máy phát điện; máy đóng gói 

hàng; máy rửa rau quả (thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2011-03147 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 1398579 08.12.2010 AU 

  
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED   (GB) 
1A St. James's Street, London, SW1A 
1EF, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít. 
 
 

(210) 4-2011-03148 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Tâm Việt   (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03149 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu và 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03150 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy.  

 
 
 

(210) 4-2011-03151 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Nguyễn Duy Trọng   (VN) 

Số 79 ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03152 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03153 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki. 

 
 

(210) 4-2011-03154 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki. 
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(210) 4-2011-03156 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Tường Phát  (VN) 
216 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình; thiết bị liên lạc; loa; ampli, micro.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03157 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Nghiệp An 
Phú Thịnh   (VN) 
376/27B đường Bình Đông, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03158 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 3.7.10 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc Tế 
Châu Phi   (VN) 
1059 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào các loại.  
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(210) 4-2011-03159 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thuý Mai   (VN) 
Phòng 107, K11B, phường Bách Khoa, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 
 

(210) 4-2011-03160 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Định Hướng Mới  (VN) 
LL3 Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho thực phẩm (hương liệu cho thực phẩm), gia 

vị thập cẩm, tương ớt, nước sốt, hương liệu, tinh bột dùng cho thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị ngành công nghệ thực phẩm, lương thực thực phẩm 
nguyên vật liệu phụ gia thực phẩm và hóa chất. 

 
 
 

(210) 4-2011-03161 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son 

môi; keo xịt tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền; mỹ phẩm chăm 
sóc da.  
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(210) 4-2011-03163 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Thanh Phúc   (VN) 
Lô 12A, khu công nghiệp Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Bộ bài tú lơ khơ; bộ bài tổ tôm; bộ bài chắn; bộ bài tam cúc; bộ bài tứ sắc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: bộ bài 
tú lơ khơ, bộ bài tổ tôm, bộ bài chắn, bộ bài tam cúc, bộ bài tứ sắc.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
 

(210) 4-2011-03164 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Phú 

Hưng Thịnh   (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Trãi, khu phố 2, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 

dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ tổ chức tua du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-03167 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 

dục và thể thao Thăng Long  
(VN) 
Cống Thôn, Yên Viên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; bảng niêm yết (trừ bảng điện tử); tủ.  
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Nhóm 25: Quần áo; giày.  
 

Nhóm 28: Bóng chuyền; bóng đá; bóng ném; bóng rổ; bàn bóng bàn; vợt bóng bàn; xà 
đơn; xà kép; quả cầu lông; quả cầu đá; đệm thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-03168 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười  (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả sấy khô; hạt sấy khô (thực phẩm ăn liền); trái cây sấy khô; trái cây 

sấy dẻo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết, 
bột hoa quả để pha đồ uống giải khát (sản phẩm hòa tan uống liền).  

 
Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị, đồ uống chưng cất; 
rượu gạo.  

 
 

(210) 4-2011-03169 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết, 

bột hoa quả để pha đồ uống giải khát (sản phẩm hòa tan uống liền).   
 

Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị, đồ uống chưng cất; 
rượu gạo.  
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(210) 4-2011-03170 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười  (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 

rượu gạo.  
 
 

(210) 4-2011-03171 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 

rượu gạo.  
 
 

(210) 4-2011-03172 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết, 

bột hoa quả để pha đồ uống giải khát (sản phẩm hòa tan uống liền).   
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Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 
rượu gạo.  

 
 

(210) 4-2011-03173 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh 

khiết; bột hoa quả để pha đồ uống giải khát (sản phẩm hòa tan uống liền).  
 
 

(210) 4-2011-03176 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Tím, đỏ, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Quốc Cường  
(VN) 
Số 116 QL 50, ấp Bắc, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 
Giang  

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép than củi trấu, máy ép củi mùn cưa, máy ép than mùn cưa.  

 
 

(210) 4-2011-03177 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.  

(AE) 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, 
P.O. Box 4115 Sharjah, United Arab 
Emirates.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la và bánh kẹo chứa sô cô la, bánh kẹo có đường, kẹo, bánh quy, bánh 

ngọt, mỳ sợi, mỳ ống, mỳ, mỳ ăn liền, mỳ ống của ý, bún, men, bột làm bánh, dầu giấm 
để trộn xa lát, xốt mayonnaise, giấm, nước xốt cà chua nấm và nước xốt (gia vị), đá lạnh 
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(ăn được), bột đã được nhào sẵn để nấu, bột nhào đông lạnh, bánh bột mì dẹt, kem lạnh 
ăn được, bánh ngọt để lạnh không chứa sữa, bánh ngọt làm bằng hoa quả để lạnh, bánh 
ngọt có kem lạnh, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, chất thay 
thế cà phê, bánh mì, bột nhồi, mật ong, mật đường, muối, mù tạt, bột ngũ cốc.  

 
 
(210) 

 
4-2011-03178 

 
(220) 

 
28.02.2011 

  (441) 25.05.2011 
  
(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.  

(AE) 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, 
P.O. Box 4115 Sharjah, United Arab 
Emirates. 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la và bánh kẹo chứa sô cô la, bánh kẹo có đường, kẹo, bánh quy, bánh 

ngọt, mỳ sợi, mỳ ống, mỳ, mỳ ăn liền, mỳ ống của ý, bún, men bột làm bánh, dầu giấm 
để trộn xa lát, xốt mayonnaise, giấm, nước xốt cà chua nấm và nước xốt (gia vị), đá lạnh 
(ăn được), bột đã được nhào sẵn để nấu, bột nhào đông lạnh, bánh bột mỳ dẹt, kem lạnh 
ăn được, bánh ngọt để lạnh không chứa sữa, bánh ngọt làm bằng hoa quả để lạnh, bánh 
ngọt có kem lạnh, cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, chất thay 
thế cà phê, bánh mì, bột nhồi, mật ong, mật đường, muối, mù tạt, bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2011-03179 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Lô B6, cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-03180 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phụng 
Nghi   (VN) 
Số 11, ngõ 54/2, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp; tinh dầu dùng làm hương (nhang) thắp. 
 
 

(210) 4-2011-03181 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15; 25.1.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phụng 
Nghi   (VN) 
Số 11, ngõ 54/2, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp; tinh dầu dùng làm hương (nhang) thắp. 

 
 

(210) 4-2011-03182 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.7.6; 7.3.11; A7.5.6; 1.15.24; 4.3.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phụng 
Nghi   (VN) 
Số 11, ngõ 54/2, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp; tinh dầu dùng làm hương (nhang) thắp. 

 
 

(210) 4-2011-03183 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.5; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

năng lượng Châu Âu  (VN) 
226/12 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi sen; bồn rửa mặt (lavabo); 

bồn cầu; vòi nước. 
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(210) 4-2011-03184 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.11; 25.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Hoàng Long  (VN) 
33/3A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bồn tắm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03185 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mỹ Việt   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03186 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mỹ Việt   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-03187 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03188 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03189 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-03190 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03191 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03193 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Ngân 
Anh  (VN) 
107 đường số 17, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

sữa tắm; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2011-03194 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hữu Toàn  
(VN) 
Khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phun xịt; động cơ dùng cho tàu thuyền; động cơ 

không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm; máy phát điện; máy nén khí. 
 
 

(210) 4-2011-03197 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-03198 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-03199 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, dầu hấp tóc, các chế phẩm dưỡng tóc.  
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(210) 4-2011-03200 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ cờ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Hapulico  (VN) 
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-03201 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ cờ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Hapulico   (VN) 
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-03202 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.4; A25.1.10; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ nâu, vàng đồng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Huy   (VN) 
1438/68 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; ca cao; cà phê sữa; cà phê chưa 

rang.  
 
 

(210) 4-2011-03203 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.7.18; 2.7.23; 25.5.25; A25.1.10 
(591) Trắng, đỏ nâu, vàng đồng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Huy    (VN) 
1438/68 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; ca cao; cà phê sữa; cà phê chưa 
rang.  

 
 
 

(210) 4-2011-03204 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 1.7.6; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá đậm, xanh lá 

cây nhạt, cam, tím, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc xuất nhập khẩu Chí 
Thảo  (VN) 
13/69 Trần Văn Hoàng, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, nón.  

 
 
 

(210) 4-2011-03205 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH may và thời 
trang Tân Việt  (VN) 
Đường 208, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo lót đàn bà, quần áo người lớn, tã lót của trẻ em bằng 

vải, áo choàng tắm, váy.  
 
 
 

(210) 4-2011-03206 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH may và thời 
trang Tân Việt  (VN) 
Đường 208, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo lót đàn bà, quần áo người lớn, tã lót của trẻ em bằng 

vải, áo choàng tắm, váy.  
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(210) 4-2011-03207 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH may và thời 
trang Tân Việt  (VN) 
Đường 208, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo lót đàn bà, quần áo người lớn, tã lót của trẻ em bằng 

vải, áo choàng tắm, váy.  
 
 

(210) 4-2011-03208 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may và thời 
trang Tân Việt   (VN) 
Đường 208, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo lót đàn bà, quần áo người lớn, tã lót của trẻ em bằng 

vải, áo choàng tắm, váy.  
 
 

(210) 4-2011-03209 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Dương Quang Phục   (VN) 
479/44/3/14 đường TTH07, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép.  

 
 

(210) 4-2011-03210 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du Thuyền 
Quốc Tế   (VN) 
102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán du thuyền; du thuyền máy, du thuyền buồm, du thuyền câu cá, cano, 

Jatsky, xà lan.  
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(210) 4-2011-03211 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du Thuyền 
Quốc Tế    (VN) 
102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán du thuyền; du thuyền máy, du thuyền buồm, du thuyền câu cá, cano, 

Jatsky, xà lan.  
 
 

(210) 4-2011-03212 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du Thuyền 
Quốc Tế    (VN) 
102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán du thuyền; du thuyền máy, du thuyền buồm, du thuyền câu cá, cano, 

Jatsky, xà lan.  
 
 

(210) 4-2011-03213 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du Thuyền 
Quốc Tế    (VN) 
102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán du thuyền; du thuyền máy, du thuyền buồm, du thuyền câu cá, cano, 

Jatsky, xà lan.  
 
 

(210) 4-2011-03214 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học viễn 
thông Nhất Tiến Chung  (VN) 
61 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; bộ xử lý trung tâm (CPU); màn hình máy vi tính; chuột máy tính, 
bàn phím; vỏ máy vi tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-03216 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  

(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-03217 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  

(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands.   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-03218 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguyên liệu 
thực phẩm á Châu Sài Gòn  
(VN) 
Lô C-9E-CN đường DE6, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Bột kem như chất thay thế sữa, bột sữa.  
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(210) 4-2011-03219 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10; 25.5.1 
(591) Đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện răng hàm mặt 
trung ương TP. Hồ Chí Minh  
(VN) 
201A Nguyễn Chí Thanh, phường 12, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng.  

 
 
 

(210) 4-2011-03220 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ kỹ 
thuật cơ điện Công Luận  (VN) 
322/45 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-03221 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Happy  (VN) 
43/5D tổ 5, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-03222 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Happy  (VN) 
43/5D tổ 5, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-03223 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Vũ Trần Đức Hải  (VN) 
350 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; quần; mũ; áo choàng ngoài. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế thời trang: vẽ mốt 
quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-03224 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 
Dòng  (VN) 
Số 67, tổ 30, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp hợp kim nhôm nhựa trong lĩnh vực xây dựng, tấm ốp trần nhôm dùng 

trong lĩnh vực xây dựng, nhôm tấm dùng trong lĩnh vực xây dựng, nhôm lá dùng trong 
lĩnh vực xây dựng.  
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(210) 4-2011-03225 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu nước 
giải khát Đồng Bằng  (VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả và nước uống hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2011-03227 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Công Sử  (VN) 
Thôn 17, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 30: Chè xanh đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2011-03228 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LILY  (VN) 
Số 79 Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03229 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.4; 26.11.3 
(591) Nâu, đỏ, vàng, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Long   (VN) 
Xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2011-03231 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ tổng hợp Đông Quân  
(VN) 
84 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03232 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Và Giang  
(VN) 
3A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03233 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.22; 25.7.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sinh Và Giang  
(VN) 
3A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2011-03234 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Trường 
Thành  (VN) 
Số 136, ngõ 129, tổ 11, phường Thượng 
Đình, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện, dây điện, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03235 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.15; 26.15.9; A1.1.12; 26.15.11 
(731) QUANTIUM SOLUTIONS 

LNTERNATIONAL PTE. LTD.   (SG) 
10 Eunos Road 8, Singapore Post Centre, 
Singapore 408600  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tiếp bằng thư; dịch vụ quản trị kinh doanh; biên tập thông tin 

vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; nhận sao 
hồ sơ tài liệu; dịch vụ thông tin thương mại; biên tập và phổ biến các tài liệu quảng cáo; 
quản lý dữ liệu được máy tính hóa; cố vấn kinh doanh và quản lý kinh doanh; xử lý số 
liệu; xác minh số liệu; xử lý dữ liệu đã máy tính hóa, quản lý tệp tin và xác minh dữ liệu; 
quản lý dữ liệu; dịch vụ thực hiện đơn đặt hàng; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên, dịch vụ cung ứng (hỗ trợ kinh doanh); hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Gom, lưu kho, phân phát, chuyển tiếp và phát thư tín, thư từ, tạp chí, gói hàng, 
kiện hàng, báo chí, đồ đạc và hàng hóa, tất cả bởi người đưa thư, đường bộ, đường sắt, 
đường hàng không hoặc đường thủy; dịch vụ thư tín; dịch vụ hộp thư bưu điện; xếp hàng 
vào kho; dịch vụ đóng bao và đóng gói; vận chuyển hàng hóa; phân loại và phát thư; chất 
tải, dồn hàng, sang mạn, dỡ tải ở bến cảng, bến tàu, cảng biển và cầu tàu; dịch vụ hậu 
cần (vận chuyển, đóng gói, và lưu kho hàng), phân phối hàng (vận chuyển), các dịch vụ 
cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 40: In. 
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(210) 4-2011-03236 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.22; A25.7.21; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Phương Tùng  (VN) 
21, Trần Đại Nghĩa, P.Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại; laptop (máy tính xách tay); máy chụp ảnh kỹ thuật số; 

linh phụ kiện kèm theo.  
 
 

(210) 4-2011-03237 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Việt  
(VN) 
Số 89 đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

uống hoa quả.  
 
 

(210) 4-2011-03238 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Đen, xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Việt  
(VN) 
Số 89 đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

uống hoa quả.  
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(210) 4-2011-03239 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Việt  
(VN) 
Số 89 đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

uống hoa quả.  
 
 

(210) 4-2011-03240 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Đen, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Việt  
(VN) 
Số 89, đường D11, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực dùng cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

uống hoa quả.  
 
 

(210) 4-2011-03241 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thời trang 
Nam Hàn Quốc  (VN) 
309 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày dép; mua bán mắt kính; mua bán 

dây nịt; mua bán bóp ví da; mua bán túi sách. 
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(210) 4-2011-03243 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.8; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, ghi, đỏ, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH L&K  (VN) 
Số 69 Quang Trung, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, bột dùng cho kem lạnh, sữa chua đông lạnh, cà phê, bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán kem, sữa chua đông lạnh, cà phê, bánh ngọt, nguyên liệu làm kem. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03244 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 5.7.2; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh mực, đen, vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ kinh 
doanh sản xuất nông nghiệp 
Nam Chính  (VN) 
Xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt lúa giống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03245 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Địa ốc 6  (VN) 
13 - 15 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, xây dựng cảng, bến tàu, đường sắt; giám sát và điều hành công việc 

xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
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(210) 4-2011-03246 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Sắc 
Màu Mới  (VN) 
21 - 23 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, xà phòng; nước hoa.  

 
 
 

(210) 4-2011-03247 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A2.9.17 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trang sức Ngọc Bích   (VN) 
128F Phạm Văn Hai, phường 03, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính xách tay; máy vi tính để bàn; điện thoại di động; máy quay phim, 

máy chụp hình.  
 
 
 

(210) 4-2011-03248 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trang sức Ngọc Bích   (VN) 
128F Phạm Văn Hai, phường 03, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc; đá quý; đồng hồ.  
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(210) 4-2011-03249 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.5.25; 26.4.3; 3.9.1; 3.9.16 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Mỹ Đức Bình Điền  
(VN) 
84 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-03251 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03252 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03253 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước rửa vệ sinh 

cá nhân không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-03254 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03255 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03256 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03257 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03258 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 2.9.25; 26.3.23; A25.3.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vương Thành   (VN) 
Tổ 24, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03259 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) TAI GUK Pharm. Co., LTD  (KR) 

907-4 Sangsin-ri, Hyangnam-myeon, 
Hwaseong-si, Gyeongi-do, South of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc mỡ dùng làm dược phẩm; tá dược dùng cho mục đích y tế; vi chất dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm Enzym dùng cho mục đích thú y; que tẩm 
thuốc dùng để đốt da (ví dụ dùng tẩy nốt ruồi hoặc mụn cơm); thuốc dược phẩm dạng 
nguyên liệu.  

 
 

(210) 4-2011-03261 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gas Venus   (VN) 
P603, số 1, Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường biển; dịch vụ vận 

chuyển khách bằng xe ô tô và đường biển; cho thuê xe; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng 
hóa.  

 
 

(210) 4-2011-03262 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.15.1; 1.15.23; 
26.13.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hoằng Bảo  

(VN) 
Cụm công nghiệp làng nghề Sông Thao, 
thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng nông sản, hàng thực phẩm công nghệ, cà phê, nước uống.  
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(210) 4-2011-03264 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp (không phải mua bán) chương trình giáo dục và thông tin giáo dục 

về các vấn đề kinh nguyệt và lứa tuổi dậy thì.  
 
 

(210) 4-2011-03266 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/223,478 21.01.2011 US 

  
(731) JUNIPER NETWORKS, INC.   (US) 

1194 North Mathilda Avenue, 
Sunnyvale, California 94089, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để kết nối, giám sát, điều khiển, 

vận hành và truy cập mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu, các trung tâm dữ 
liệu và cấu trúc mạng; phần cứng và phần mềm để định tuyến, chuyển đổi, truyền, xử lý, 
lọc, bảo mật và lưu trữ dữ liệu, hình ảnh hoặc thư thoại, gói tin hoặc các hình thức thông 
tin liên lạc khác; phần cứng và phần mềm máy vi tính sử dụng trong hoặc với hệ thống 
mạng và trung tâm dữ liệu.  

 
 

(210) 4-2011-03267 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.7.25; 26.13.25; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng H.P.T   (VN) 
P2 A36, Yên Lãng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn môi trường, dịch vụ tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường.  
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(210) 4-2011-03269 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Hứa Minh Tâm   (VN) 

ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-03271 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ xanh 
(731) Công ty cổ phần tổ chức sự 

kiện VIETART  (VN) 
79 Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức biểu diễn. 

 
 
 

(210) 4-2011-03272 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Nam Trung Hải  

(VN) 
28N/1 Hiệp Thành 5, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-03273 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10 
(591) Đen, xanh, đỏ, hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Lâm Gia Thành  
(VN) 
22/11 Nguyễn Văn Đừng, phường 6, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; đèn điện; máy sấy tóc; máy nước nóng; tủ lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-03274 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần May Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đàn ông; quần áo đàn bà; quần trẻ em; quần áo lót nam; quần áo lót 

nữ; quần đùi; quần soóc; quần áo thể thao; quần áo bơi, tắm; mũ (nón); vớ (tất). 
 
 

(210) 4-2011-03275 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.2.13 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đàn ông; quần áo đàn bà; quần trẻ em; quần áo lót nam; quần áo lót 

nữ; quần đùi; quần soóc; quần áo thể thao; quần áo bơi, tắm; mũ (nón); vở (tất).  
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(210) 4-2011-03276 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Hoàng Mỹ á  (VN) 
77E Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí: máy đóng gói, máy bế hộp 

(máy gập, xếp tạo hộp), máy dán hộp, máy sản xuất bao bì các-tông (carton), máy ép 
màng, máy tráng keo (máy phủ keo).  

 
 

(210) 4-2011-03277 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Hoàng Mỹ á  (VN) 
77E Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí: máy đóng gói, máy bế hộp 

(máy gập, xếp tạo hộp), máy dán hộp, máy sản xuất bao bì các-tông (carton), máy ép 
màng, máy tráng keo (máy phủ keo).  

 
 

(210) 4-2011-03278 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.4.4 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Hoàng Mỹ á  (VN) 
77E Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm cơ khí cụ thể như: máy và các công cụ như: máy đóng gói; máy 
bế hộp (máy gập, xếp tạo hộp); máy dán hộp; máy sản xuất bao bì các-tông (carton).  

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí: máy đóng gói, máy bể hộp 
(máy gập, xếp tạo hộp), máy dán hộp, máy sản xuất bao bì các-tông (carton), máy ép 
màng, máy tráng keo (máy phủ keo).  

 
 

(210) 4-2011-03280 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây 
chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng 
làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài 
cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2011-03282 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A.    

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại, cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác); ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp 
dùng để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn 
phím máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm, miếng vật liệu lấp 
lánh dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được 
(đồ nội thất); bàn học sinh; ống hút nước (ống mút), tấm phù điêu làm bằng đá được cắt 
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và trạm trổ treo trên tường dùng để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; cột cờ ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ 
trang trí để gói quà làm từ chất dẻo; quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang 
sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc 
nhóm này; đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn; ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương đồ 
trang trí không dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ, 
ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm từ chất dẻo; cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá 
để cây cối làm bằng đây và kim loại, bức phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ 
làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ 
trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa, cờ trang trí làm bằng chất dẻo; đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí, túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió, thanh treo rèm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03283 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 

DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; 

đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; 
găng tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc 
thuộc nhóm này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc 
nhóm này; lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh; khuôn làm bánh; khay để làm bánh; giá 
cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến, bình đựng nước 
dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh 
trải bản; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh; cái mở 
nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo, pha lê hình lăng 
kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng 
nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; 
bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng 
giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò 
nướng; cốc bằng giầy; đĩa giầy; chảo nướng bánh; khay nướng bánh; cốc nhựa, chai 
đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ cốc chén; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống, bàn chải đánh răng; khay dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc; giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc; phích; thùng rác.  
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(210) 4-2011-03287 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) THE MUPPETS STUDIO, LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
Califorina 91521, U.S.A.    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước ga; xi-rô; nước uống; nước uống tăng lực không dùng 

cho mục đích y tế, nước uống có hương vị; nước ép hoa quả (đồ uống không có cồn); đồ 
uống có hương vị hoa quả không chứa cồn; bột pha chế nước hoa quả; nước chanh; đồ 
uống pha trộn không có cồn; đồ uống không có cồn, cụ thể là: đồ uống có ga; đồ uống 
không chứa cồn có trộn nước hoa quả; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước xô-đa; đồ 
uống trong thể thao không có cồn; xirô để làm nước ngọt; nước suối (đồ uống); nước ép 
rau quả (đồ uống không có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-03288 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.1.4 
(731) Diệp Diễn Quang  (VN) 

71/37/15 Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; vàng trắng; đá quý; trang sức bằng vàng, bạc, vàng trắng và đá 

quý.  
 
 

(210) 4-2011-03289 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ GA LA  
(VN) 
30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai; nữ trang ngọc trai; vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá 

quý.  
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(210) 4-2011-03290 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần sơn Việt úc  
(VN) 
305/7/14 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 
 

(210) 4-2011-03291 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.3.1 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Trịnh  (VN) 
Số 47/1 Lý Thái Tổ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh. 

 
 

(210) 4-2011-03292 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.3.1 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Trịnh   (VN) 
Số 47/1 Lý Thái Tổ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh.  

 
 

(210) 4-2011-03293 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.11 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Trịnh    (VN) 
Số 47/1 Lý Thái Tổ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh.  
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(210) 4-2011-03294 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.11 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Trịnh    (VN) 
Số 47/1 Lý Thái Tổ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh.  

 
 

(210) 4-2011-03295 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.11 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Trịnh    (VN) 
Số 47/1 Lý Thái Tổ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh.  

 
 
(210) 

 
4-2011-03296 

 
(220) 

 
02.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 1.15.23; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Vàng da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NAM NAM  (VN) 
Phòng 1403, tòa nhà văn phòng The 
Garden, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến từ rau, củ, quả.  

 
 

(210) 4-2011-03297 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Thành 
MỸ   (VN) 
Số nhà 21, ngõ 211, ngách 88, tổ 48, phố 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-03298 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị 

và Y tế QT   (VN) 
CT3 - 2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03299 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị 

và Y tế QT   (VN) 
CT3 - 2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03300 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị 

và y tế QT   (VN) 
CT3 - 2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-03301 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH trang thiết bị 

và y tế QT   (VN) 
CT3 - 2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-03303 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3; 24.13.1; A5.11.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt Y  
(VN) 
Phòng 601, lầu 6, số 159 Điện Biên Phủ, 
phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 

 
 
 

(210) 4-2011-03304 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 TP. Hồ Chí Minh   (VN) 
299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-03305 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; 26.1.1; 25.1.6; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2011-03306 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 8.7.11; 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam  (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2011-03307 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-03308 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 
 
 

(210) 4-2011-03309 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 
 

(210) 4-2011-03310 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 
 

(210) 4-2011-03311 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.3; 3.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2011-03312 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2011-03313 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-03314 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-03315 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2011-03316 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; A3.4.24; 3.4.20; A3.4.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-03317 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2011-03318 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-03319 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A3.4.25; 3.4.18; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2011-03320 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cargill Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29 khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2011-03321 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 

Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo của 

cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, phụ kiện dùng trong xây 
dựng và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 
 

(210) 4-2011-03322 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH Đồng Lực  (VN) 

Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo của 
cửa cuốn bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, phụ kiện dùng trong xây 
dựng và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 
 

(210) 4-2011-03323 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03324 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 7.1.24; A7.1.12; 24.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư VIDIFI 

Duyên Hải   (VN) 
Tầng 3, khu văn phòng 1025 Ngô Gia 
Tự, phường Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; quản lý tài chính đầu tư; tư vấn đầu tư tài chính; tư 

vấn về quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý, khai thác, mua bán, cho thuê bất động sản 
cụ thể là: khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng làm việc, nhà ở.  

 
Nhóm 37: Xây dựng cầu cảng, bến bãi; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp 
và giao thông; dịch vụ giám sát quản lý xây dựng; cho thuê các máy móc chuyên ngành 
xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ đóng 
gói và chuyên chở hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
835 

(210) 4-2011-03326 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Lê Phát  (VN) 

P1111, nhà A4, Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ đạc nội thất văn phòng. 

 
 

(210) 4-2011-03327 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.3.20 
(591) Xanh da trời, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Khoa 
Việt  (VN) 
Số 7B, ngách 268/2, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch bao gồm: vận chuyển người đi du lịch; hướng dẫn du lịch; 

thông tin về giá cả (các chuyến du lịch); thông tin về tuyến du lịch; dịch vụ liên quan 
đến việc thuê phương tiện du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ (du lịch); 
dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2011-03329 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại VINAPHARM   (VN) 
Số 358, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-03330 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 
Kiến trúc A.N.D   (VN) 
Số 28 Chu Văn An, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03331 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 33a, ngõ 55, phố Chính Kinh, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo trang phục.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03332 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; A5.3.13; A26.11.12; 
A5.3.14 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NASACO   (VN)
Số 50/218 Tây Sơn, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2011-03333 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Da cam, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Dưỡng 
Đường Thiên Phúc   (VN) 
Xóm 3, Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế và trang thiết bị cho người cao tuổi.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành 
khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề chăm sóc người cao tuổi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ dương lão (không bao gồm dịch vụ y tế); dịch vụ khách sạn, 
dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ cho khách du lịch.  

 
Nhóm 44: Viện dưỡng lão; nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khoẻ 
người cao tuổi: dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ trợ giúp y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03334 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh LA - DY  (VN) 
473 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-03335 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A2.1.23 
(591) Trắng, đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ đóng gói Kim Tinh 
VINA  (VN) 
97 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy in; máy in phun công nghiệp, máy in hình nổi; máy in để in trên tấm kim 
loại; máy ép để in; trục lăn dùng cho máy in.  

 
 

(210) 4-2011-03336 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A2.1.23 
(591) Xám, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ đóng gói Kim Tinh 
VINA  (VN) 
97 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy in; máy in phun công nghiệp, máy in hình nổi; máy in để in trên tấm kim 

loại, máy ép để in; trục lăn dùng cho máy in.  
 
 

(210) 4-2011-03337 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.9; A2.1.23 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ đóng gói Kim Tinh 
VINA  (VN) 
97 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy sao chụp; mực dùng cho bản in khắc. 

 
 

(210) 4-2011-03338 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.7.25 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, đỏ, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thăng Long 

Digital Việt Nam   (VN) 
Số nhà 26, ngõ 81, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán băng đĩa.  
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Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; phát chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ 
cung cấp nội dung giải trí trực tuyến từ mạng máy tính toàn cầu; sản xuất chương trình 
truyền hình; sản xuất phim.  

 
 

(210) 4-2011-03339 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bách Khoa Quốc Gia   (VN) 
531 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi dùng trong công nghiệp và dân dụng. 

 
 

(210) 4-2011-03340 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.3.20; 5.7.3; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH phân bón Lực 

Điền  (VN) 
32/5 Nguyễn Văn Đậu, phường 05, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán hóa chất; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán 
động vật sống.  

 
 

(210) 4-2011-03341 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền, phở ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-03342 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Hồng Phát 
Chợ Lớn   (VN) 
41 đường 46, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe đạp, các bộ phận 

phụ trợ của xe gắn máy và xe ô tô, xe gắn máy và linh kiện đi kèm.   
 
 

(210) 4-2011-03343 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Ân Lộc  
(VN) 
208/4B Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03344 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần bao bì và 

khoáng sản Số 1   (VN) 
Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, ấp 
Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch men; đất sét (dạng vật liệu xây dựng); cao lanh; bentonit (bentonite- 
khoáng sản đã qua xử lý dạng vật liệu xây dựng).  

 
 

(210) 4-2011-03345 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.1; 25.1.6; A1.1.10; 2.3.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất xuất nhập khẩu Núi 
Xanh   (VN) 
108/797S Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp. 

 
 

(210) 4-2011-03346 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED   (JP) 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dùng cho thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 

tế.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra lâm sàng cho dược phẩm; dịch vụ kiểm tra, kiểm nhận, phân 
tích, khảo sát, nghiên cứu và phát triển dược phẩm; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến kiểm tra, kiểm nhận, phân tích, khảo sát, nghiên cứu và phát triển dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03347 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Thanh Phú  (VN) 
ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-03348 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sơn Hải 

Phòng Số 2   (VN) 
Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 

hiệu Việt (V_MARQUE) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
(210) 

 
4-2011-03350 

 
(220) 

 
02.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-03351 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-03352 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 
 

(210) 4-2011-03353 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 
 

(210) 4-2011-03354 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
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(210) 4-2011-03355 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 
 

(210) 4-2011-03356 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 
 

(210) 4-2011-03357 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Hoa   (VN) 
Phòng 323 C4, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì sản phẩm, nghiên cứu tư vấn kiến thức về mỹ phẩm-

thẩm mỹ học, dịch vụ tư vấn kiến thức-nghiên cứu khoa học về y dược.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
845 

(210) 4-2011-03358 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 3.7.17 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Hoa    (VN) 
Phòng 323 C4, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo và giải trí, tổ chức điều khiển hội thảo, đào tạo thực 

hành và dạy nghề y dược.  
 
 

(210) 4-2011-03359 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Hoa    (VN) 
Phòng 323 C4, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, rượu vang, rượu vodka.  

 
 

(210) 4-2011-03360 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 3.7.17; A5.5.21 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Hoa    (VN) 
Phòng 323 C4, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm vi khuẩn dùng để gây giấm, than hoạt tính, chất dính 

dùng cho vật liệu băng bó phẫu thuật, chất ngọt nhân tạo (chế phẩm hoá học), chất xúc 
tác hóa sinh.  

 
 

(210) 4-2011-03361 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Hoa    (VN) 
Phòng 323 C4, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, các thiết bị 

và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại 
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nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, bình phun thuốc trừ sâu; buôn bán 
thuốc thú y, nước rửa vệ sinh có chứa thuốc, nước rửa vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, 
chất dính dùng cho vật liệu băng bó phẫu thuật; buôn bán rượu, cồn, tảo; buôn bán chế 
phẩm vi khuẩn dùng cho ngành y và thú y, chất diệt khuẩn dùng cho nghề làm rượu nho; 
buôn bán thuốc mê gây tê, hóa chất dùng cho phòng thí nghiệm, vòng cổ chống ký sinh 
trùng cho động vật, dầu chống ruồi trâu, vòng chống bệnh thấp khớp, bông khử trùng, 
chất khử trùng, chè chống hen suyễn, chất kết dính cho bê tông, chế phẩm ăn mòn, dầu 
thơm dùng trong ngành y, vỏ cây dùng trong ngành dược, muối dùng để tắm trong ngành 
y, nhựa thông trong trong ngành dược, nước biển dùng làm nước tắm chữa bệnh, chất 
khử nước dùng trong công nghiệp, chất chống cáu cặn, chế phẩm để làm dễ dàng sự mọc 
răng, cao su dùng cho nhan khoa, chất tương phản tia X dùng trong ngành y, quần lót vệ 
sinh, bùn đề tắm, bùn y tế, chất làm mềm dùng trong công nghiệp, hỗn hợp thuỷ ngân và 
kim loại dùng để hàn răng, sơn, matít dùng cho nha khoa, than hoạt tính, chất ngọt nhân 
tạo, sô đa khan, chất dùng để bảo quản bia, chất xúc tác hóa sinh, nhựa cây, chế phẩm để 
lọc dùng trong sản xuất rượu, keo dùng trong công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-03364 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) SHENZHEN TOBACCO INDUSTRY 

CO., LTD.   (CN) 
Qinghu Industrial Park Longhua Sub-
District Baoan District Shenzhen P.R. 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; tẩu hút thuốc lá; cái cắt đầu xì gà; 

diêm; bật lửa dành cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá; giấy cuộn thuốc lá.  
 
 
 

(210) 4-2011-03365 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Sơn Mai   (VN) 

Khối 13, phường Trung Đô, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả trét tường; bột bả ma tít.  
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(210) 4-2011-03366 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 

Thôn Phú Đa, huyện Đông Hòa, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2011-03367 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Trần Ngọc Toàn    (VN) 

Thôn Phú Đa, huyện Đông Hòa, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2011-03368 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A9.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Trúc Chi  (VN) 

328 lô J chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo dạy nghề; dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là giáo dục và 

đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ tư vấn về tuyển sinh.  
 
 

(210) 4-2011-03369 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Khang 
Vương  (VN) 
382/32 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất chạy bằng điện, đèn, quạt gió, lò vi sóng, bình lọc nước uống, tủ 
lạnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03370 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) PIRAMAL HEALTHCARE LIMITED  

(IN) 
Digwal Village, Kohir Mandal, Medak 
District, Andhra Pradesh-502321, India. 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03371 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENPHARMA INTERNATIONAL 

PVT. LTD.   (IN) 
C-7-8(2), MIDC, Bhosari, Pune-411026, 
India 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03372 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENPHARMA INTERNATIONAL 

PVT. LTD.    (IN) 
C-7-8(2), MIDC, Bhosari, Pune-411026, 
India. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-03373 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENPHARMA INTERNATIONAL 

PVT. LTD.    (IN) 
C-7-8(2), MIDC, Bhosari, Pune-411026, 
India 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03374 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENPHARMA INTERNATIONAL 

PVT. LTD.   (IN) 
C-7-8(2), MIDC, Bhosari, Pune-411026, 
India. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03375 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENPHARMA INTERNATIONAL 

PVT. LTD.    (IN) 
C-7-8(2), MIDC, Bhosari, Pune-411026, 
India 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03376 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GENPHARMA INTERNATIONAL 

PVT. LTD.    (IN) 
C-7-8(2), MIDC, Bhosari, Pune-411026, 
India 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-03377 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại 
Tường Dung  (VN) 
31/2B Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống bẩn, chống gỉ; sơn lót.  

 
 

(210) 4-2011-03378 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xám, đen, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH cơ khí xây 

dựng An Tiến Thịnh   (VN) 
Lô D6, « 19 Trần Phú, KDC Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khai thác mỏ; máy xây dựng; ổ bi (vòng bi); bánh răng (bộ phận của máy 

móc, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); hộp số (không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ); bộ truyền động dùng cho máy; cơ cấu điều khiển của máy hoặc 
động cơ, bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho 
máy và động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-03379 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần A Sa  (VN) 

¤ 22, đường D8, khu đô thị Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế biểu tượng; thiết kế nhãn hiệu; thiết kế ấn phẩm tiếp thị; thiết kế 
website, thiết kế kiến trúc xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2011-03380 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.7 
(731) Công ty TNHH Mỹ Hân   (VN) 

85 An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa.  

 
 
 

(210) 4-2011-03381 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) ELITE GOLD LTD   (VG) 

Jipfa Building, Third Floor, Main Street, 
P.O. Box 181, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh quy, sô-cô-la, bánh xốp và kẹo.  

 
 
 

(210) 4-2011-03382 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE 

LTD   (SG) 
2 Davidson Road, Singapore 369941  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thịt thú săn (không còn sống); chiết 

xuất của thịt; hoa quả và rau đã sấy khô, nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; nước quả 
nấu đông (thạch hoa quả); mứt ướt; hoa quả nghiền nhỏ; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; 
dầu và mỡ có thể ăn được; sữa bột; sữa thêm hương vị; đồ uống từ sữa và sữa chua.  
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(210) 4-2011-03383 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE 

LTD    (SG) 
2 Davidson Road, Singapore 369941  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thịt thú săn (không còn sống); chiết 

xuất của thịt; hoa quả và rau đã sấy khô, nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; nước quả 
nấu đông (thạch hoa quả); mứt ướt; hoa quả nghiền nhỏ; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; 
dầu và mỡ có thể ăn được; sữa bột; sữa thêm hương vị; đồ uống từ sữa và sữa chua.  

 
 
 

(210) 4-2011-03384 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE 

LTD    (SG) 
2 Davidson Road, Singapore 369941  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thịt thú săn (không còn sống); chiết 

xuất của thịt; hoa quả và rau đã sấy khô, nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; nước quả 
nấu đông (thạch hoa quả); mứt ướt; hoa quả nghiền nhỏ; trứng; sữa và các sản phẩm từ 
sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; sữa bột; sữa thêm hương vị; đồ uống từ sữa và sữa chua.  

 
 
 

(210) 4-2011-03385 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE 

LTD    (SG) 
2 Davidson Road, Singapore 369941  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thịt thú săn (không còn sống); chiết 

xuất của thịt; hoa quả và rau đã sấy khô, nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; nước quả 
nấu đông (thạch hoa quả); mứt ướt; hoa quả nghiền nhỏ; trứng; sữa và các sản phẩm từ 
sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; sữa bột; sữa thêm hương vị; đồ uống từ sữa và sữa chua.  
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(210) 4-2011-03386 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DAIWA PLASTICS Thăng Long  
(VN) 
Lô K8 khu công nghiệp Thăng Long, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu nhựa, hộp nhựa, chậu nhựa để hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chậu rửa, hộp nhựa, chậu nhựa để hoa. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03387 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH DRAGON  
(VN) 
Phòng 14.6, tòa nhà VIMECO, đường 
Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý, nghiên cứu pháp luật.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03388 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Hoa Mặt 
Trời  (VN) 
61/2 hẻm 229, Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2011-03389 (220) 02.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.11.1; 26.4.4; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Nguyễn  
(VN) 
Số 19 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An 
Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng, dịch vụ khai thác khoáng sản than, cát, đá.  
 
 
 

(210) 4-2011-03392 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Bút 
Sơn  (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng và vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại xi măng và vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 
 

(210) 4-2011-03393 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 22.3.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại Thái Long  
(VN) 
Phòng 307 - N01 khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy hút khói khử mùi; bếp điện từ, lò nướng dùng điện; lò vi sóng; 

máy sấy bát.  
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(210) 4-2011-03394 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
và sản xuất An Thịnh Phong  
(VN) 
119B, Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước thơm thoa mặt; dầu gội đầu; nước thơm xức 

cơ thể; sữa làm sạch da (mỹ phẩm).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-03395 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  
(731) Hồ Thị Mộng Hà  (VN) 

404/18 Trần Cao Vân, Đà Nẵng 
 
(511)   Nhóm 29: Chả bò, chả heo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03396 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; A6.19.9 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 
11B Trần Phú, phường Lộc Nga, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê.  
 

Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ trà (chè), cà phê.  
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(210) 4-2011-03397 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Vinh Phong  
(VN) 
237/47 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán màn sáo. 

 
 

(210) 4-2011-03398 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A25.7.21; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH A.T.D.C  (VN) 
28/2 đường 26 tháng 3, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-03399 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Hữu Đạt  
(VN) 
281/56/13A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây curoa.  

 
 

(210) 4-2011-03400 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Anh Khoa  (VN) 
666/36 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng. 
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(210) 4-2011-03401 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ 
(731) BAIN & COMPANY, INC.   (US) 

131 Dartmouth Street, Boston, 
Massachusetts 02116, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh và dịch vụ 

tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ quản lý tài chính và dịch vụ tư vấn tài 
chính. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03404 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đỗ Xuân Khắc   (VN) 

Tân Xuân, Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sứ vệ sinh.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03405 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 9.1.24; A9.1.22 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Trương Trí Tín  (VN) 
751/56 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-03406 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Trương Trí Tín   (VN) 
751/56 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-03407 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng 

đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Sông Hàn  (VN) 
Lầu 5, B15(C4-1) tòa nhà PMD, Hoàng 
Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 

(210) 4-2011-03413 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
CTBROTHERS  (VN) 
Số 452, phố Trần Khát Chân, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; thương mại truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông để bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); quản lý tài sản bất động sản; đánh giá bất động 
sản; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; phân tích tài chính; thành toán (tài chính); thuê - 
mua tài chính; cho vay (tài chính); đánh giá về tài chính; thông tin về tài chính. 
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(210) 4-2011-03414 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A18.1.9; A25.7.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
CTBROTHERS  (VN) 
Số 452, phố Trần Khát Chân, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03415 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Vương Cường  (VN) 
Số nhà 1980, đường Hùng Vương, tổ 55, 
khu 6A, phường Nông Trang, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở sở (hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; môi giới bất động 

sản; quản lý toà nhà (bất động sản); quản lý tài sản bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03416 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiệp Nam Sơn   (VN) 
B4/11B hương lộ 11, ấp 2, xã Hưng 
Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
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(210) 4-2011-03417 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A26.3.6; 26.3.1 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư HAFICO GROUP  (VN) 
P.906, tầng 9, nhà 17T5, Hoàng Đạo 
Thúy, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; bản tin; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm: đầu tư vốn; kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thăm dò 
địa chất. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-03418 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 18.3.21; 25.7.20; 24.15.21 
(591) Xanh tím than, vàng cam sáng, xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn quốc tế INPEL  (VN) 
P.3204, tầng 32, tòa nhà 34T, đường 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thăm dò 
địa chất. 

 
 

(210) 4-2011-03419 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Kỷ Số  (VN) 
P.606 khu B, Indochina Park Tower, 04 
Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm.  
 
 

(210) 4-2011-03420 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, ghi 
(731) Công ty TNHH xây dựng Nam 

Phương  (VN) 
820/12, K.Tây Khánh 2, phường Mỹ 
Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; xây dựng các công 

trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông đường bộ; trang trí nội ngoại thất và thi 
công kiến trúc cảnh quan công trình. 

 
 

(210) 4-2011-03421 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật  (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-03422 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.5.21; 2.5.3 
(591) Xanh lá, vàng, cam, đỏ, trắng, đen, xanh 

tím, hồng, nâu đỏ, tím, xanh đen, vàng 
đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật   (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).   
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.   
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 
 

(210) 4-2011-03423 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.5.3 
(591) Xanh lá, vàng, cam, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật    (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).    
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.    
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 
 

(210) 4-2011-03424 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A2.5.24; 2.5.21 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, trắng, đen, 

xanh dương nhạt, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật    (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).    
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.    
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-03425 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật    (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).    
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.    
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 
 

(210) 4-2011-03426 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật    (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).    
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.    
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 
 

(210) 4-2011-03427 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Nhật    (VN) 
533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: vở, bút, thước, sổ, hộp đựng bút, tẩy (gôm).    
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em.    
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-03428 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
Số 9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón cỏ chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; thuốc tăng 
sức đề kháng nhằm bảo vệ cây trồng chống lại các tác nhân gây hại.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại.  

 
 

(210) 4-2011-03429 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 

thực vật Mekong    (VN) 
A39, đường số 12, khu đô thị Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-03430 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 

thực vật Mekong    (VN) 
A39, đường số 12, khu đô thị Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2011-03431 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) ZI HOLDINGS INC  (MY) 

Unit Level 13(E), Main Office Tower, 
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 
87000 Labuan, Federal Territory, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; nghiên cứu pháp lý; tư vấn và cố vấn pháp lý để trả lời các 

câu hỏi và truy vấn pháp lý; cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và dịch vụ pháp lý liên quan 
đến ngân hàng, thị trường vốn, truyền thông và công nghệ thông tin, xây dựng và công 
trình, doanh nghiệp và thương mại, thương mại điện tử và mạng internet, đầu tư nước 
ngoài, dịch vụ nguồn nhân lực và quan hệ lao động, sở hữu trí tuệ và truyền thông 
thương mại quốc tế, tranh tụng và giải quyết tranh chấp, sáp nhập và mua lại doanh 
nghiệp, dầu và khí đốt, tư nhân hóa, dự án, bất động sản, vận tải đường thủy và hàng hải, 
thuế, dịch vụ tư vấn và cố vấn pháp lý liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc 
nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-03432 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần KYM  (VN) 
Phòng 610A Giảng Võ, tổ 57, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; phá các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội 

ngoại thất; lắp đặt điện nước cho công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết lập bản vẽ xây 
dựng, trắc địa, đo đạc đất đai; thăm dò địa chất. 

 
 

(210) 4-2011-03433 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KYM   (VN) 
Phòng 610A Giảng Võ, tổ 57, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; phá các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội 

ngoại thất; lắp đặt điện nước cho công trình xây dựng.   
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết lập bản vẽ xây 
dựng, trắc địa, đo đạc đất đai; thăm dò địa chất. 

 
 

(210) 4-2011-03434 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Ngọc Lâm  (VN) 
Số 89, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2011-03435 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-03436 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần nhựa thiếu 

niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút); gioăng cao su và 
vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để nối ống. 
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Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và các phụ tùng nối của chúng (tê, cút); nhựa dạng 
thanh dùng trong xây dựng; các loại tôn nhựa phẳng và múi. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; đại 
lý ký gửi hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu 
hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-03439 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hướng Dương  

(VN) 
Nhà A3, lô A- 15 Đông Quan, phường 
Quan Hoa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03440 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hướng Dương  

(VN) 
Nhà A3, lô A- 15 Đông Quan, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03441 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.1.21; 18.1.5; 18.1.23 
(731) Hộ kinh doanh Bùi Hoài Thu  

(VN) 
Phòng 504, số 27 Lê Thánh Tông, 
phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, tổ chức cuộc du lịch, đại lý 
du lịch.  

 
 
 

(210) 4-2011-03442 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần cửa cuốn úc 

SMARTDOOR   (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng hợp kim nhôm; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa 

ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại 
(dùng trong xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-03443 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.4; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Hoa Kỳ  
(VN) 
Số 9, đường Pháp Vân, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phân bón, mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2011-03444 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki.  

 
 

(210) 4-2011-03445 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Như 
Thủy   (VN) 
Số 05 Tuệ Tĩnh, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03446 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
870 

(210) 4-2011-03447 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03448 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lam 
(731) Nguyễn Đăng Hoà   (VN) 

Thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh nhà tắm như: vòi tắm, vòi nước, dây sen tắm (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, vòi xịt nước (thiết bị vệ sinh), bồn tắm.  
 
 
 

(210) 4-2011-03449 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Vàng, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần Điện cơ 1991  

(VN) 
CN3, cụm công nghiệp Ba Hàng, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
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(210) 4-2011-03450 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.3.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đức Tấn  (VN) 
Xóm 2, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-03451 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 26.15.15; 26.5.1; 25.7.1 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh đậm, xanh nhạt, 

xanh lơ 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa dạng au-đờ- toalét (au de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu (mỹ phẩm) dùng cho 
da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức dùng cho da (không chứa dược chất); 
bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và sau khi cạo 
râu; phấn bôi da; chế phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục 
đích y tế); nước xức tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chất 
khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2011-03453 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Quang Tiến   (VN) 
42/34 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-03454 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Sức Khoẻ Vàng  
(VN) 
Số 05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế, thiết bị dùng để thở nhân tạo; mặt nạ dùng cho nhân viên y 

tế; mặt nạ gây mê.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về bảo vệ môi trường; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên 
cứu về vi khuẩn.  

 
 

(210) 4-2011-03455 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Thanh  (VN)
Đường DT741, Hòa Lợi, Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường, ghế ngồi; tủ; quầy hàng; giá bày mẫu hàng, bàn 

trang điểm. 
 
 

(210) 4-2011-03457 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Trúc Chi   (VN) 

328 lô J chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo dạy nghề; dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là giáo dục và 

đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ tư vấn về tuyển sinh.  
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(210) 4-2011-03458 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Phú Lâm   (VN) 
P902 nhà N1A đường Hoàng Minh 
Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 
 

(210) 4-2011-03459 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Cơ sở Hướng Dương   (VN) 

E1/62 ấp 5 , xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống có ga và không có ga, nước ép trái cây (đồ uống không cồn); nước 

tăng lực không dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-03460 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 5.7.3; A17.5.3; 5.1.1; 
A17.5.9 

(591) Vàng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, 
trắng, xanh lam 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và đầu tư Kon Tum   (VN) 
104 Lê Hồng Phong, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Ván ép. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ. 
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(210) 4-2011-03461 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1  (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03462 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03463 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Nâu, trắng, tím, đen 
(731) Công ty TNHH Hồng Quang  

(VN) 
252 lô C Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến, đồ uống từ hoa quả, nước giải khát, kem bơ, 

nguyên liệu hóa chất dùng cho chế biến thực phẩm đồ uống.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành trong nước, quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách 
du lịch bằng đường bộ, đường thuỷ; dịch vụ du lịch biển. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê nhà nghỉ mát bãi biển 
(resort). 
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(210) 4-2011-03465 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.1.10; 6.1.2; 25.1.25; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Phú Sơn  (VN) 
165 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 

 
 
(210) 

 
4-2011-03466 

 
(220) 

 
03.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 6.1.2; 2.5.2; 2.5.3; 26.4.9 
(591) Vàng, tím, cam, đỏ, đen, trắng, xanh lá 

cây 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Phú Sơn  (VN) 
165 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 

 
 

(210) 4-2011-03467 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; 2.7.9; 5.13.6; 2.7.10 
(591) Vàng, đỏ, đen, tím, trắng, xanh dương, 

xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Phú Sơn  (VN) 
165 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 
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(210) 4-2011-03468 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, đen 
(731) Công ty cổ phần Docifish  

(VN) 
Lô C, khu công nghiệp Sa Đéc, xã Tân 
Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy sản; chất phụ gia cho thức ăn gia súc 

không dùng trong ngành y; chất phụ gia thức ăn cho thủy sản (không dùng trong ngành 
y); ngũ cốc làm thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán thức ăn, thuốc thú y, chất phụ gia cho thức ăn dùng cho gia súc, gia 
cầm, vật nuôi; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-03469 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Lan  (VN) 
23 Trần Phú, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-03470 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A3.13.4 
(591) Xanh, trắng, vàng, hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất  - 

thương mại - dịch vụ Khang 
Thái  (VN) 
109A Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập học sinh; sổ tay bằng giấy, bìa giấy sử dụng trong văn phòng; giấy in các 

loại, giấy ghi chú. 
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(0121
0) 

4-2011-003471 (220) 03.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Vàng, cam vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH dịch vụ vận tải 
Phúc Thành Phát   (VN) 
27 Ngô Quyền, khu phố 2, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03478 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu uýt-ki (rượu whisky), rượu vang, đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống 

chưng cất, đồ uống có cồn (trừ bia), trích ly trái cây bằng cồn; tất cả các sản phẩm này 
thuộc nhóm 33. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03479 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.    (TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây, đồ uống trái cây; trà hỗn hợp với nước ép hoa quả, dạng túi 

lọc; đồ uống trái cây có vị trà, đồ uống không cồn chứa nước ép trái cây; nước ép rau 
quả, tất cả các sản phẩm này thuộc nhóm 32.  
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(210) 4-2011-03480 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.    (TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu uýt-ki (rượu whisky), rượu vang, đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống 

chưng cất, đồ uống có cồn (trừ bia); chiết xuất trái cây có chứa cồn; tất cả các sản phẩm 
này thuộc nhóm 33. 

 
 
 

(210) 4-2011-03483 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-03484 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-03485 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-03486 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-03487 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-03488 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh dương, xanh đen, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
da cam, đỏ, đỏ cam, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
khách sạn - nghỉ dưỡng và 
chăm sóc sức khỏe Cát Vàng  
(VN) 
Khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao, giải trí), 

hội nghị, hội thảo.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2011-03489 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A.I.D.A   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-03490 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Trần Thị Kim Hương  (VN) 

35 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
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(210) 4-2011-03494 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.2; A1.1.10; 15.7.1 
(591) Xanh lục, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Trọng Hải  (VN) 
69A đường 43, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy bar, dịch vụ quán cafe,dịch vụ quán cà 

phê tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện), căng tin. 
 
 
 

(210) 4-2011-03496 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.2; 26.7.25; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần Sơn RISEN  

(VN) 
154 đường số 7, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
 
 

(210) 4-2011-03500 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, da cam, nâu 
(731) Cơ sở Kỳ Phát  (VN) 

149 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Mút xốp (vật liệu dạng bán thành phẩm). 
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(210) 4-2011-03501 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.7.25; 26.1.2 
(591) Xám, đỏ, vàng, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xanh tím than, tím, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tuấn Thông  (VN) 
B 11/2B ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Mút xốp (vật liệu dạng bán thành phẩm). 

 
 

(210) 4-2011-03502 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nguyên Bình   (VN) 
125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sản phẩm sữa; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Bột làm từ ngũ cốc, bánh ngọt, kẹo, kem lạnh, tất cả thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2011-03503 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
truyền thông Quý Phát  (VN) 
56C Lương Sử C, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 18: Da, giả da, rương, túi, ví, dây dai (bằng da, đeo ở vai).  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, bít tất, giày, thắt lưng (quần áo).  
 
 

(210) 4-2011-03504 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
truyền thông Quý Phát  (VN) 
56C Lương Sử C, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Da, giả da, rương, túi, ví, dây đai (bằng da, deo ở vai).  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, bít tất, giày, thắt lưng (quần áo).  
 
 

(210) 4-2011-03507 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A18.5.7 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Tân 
Hoàng Gia  (VN) 
177 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, để bán lẻ. 
 
 

(210) 4-2011-03508 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; A14.5.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Tân 
Hoàng Gia   (VN) 
177 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, để bán lẻ. 
 
 

(210) 4-2011-03509 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Tân 
Hoàng Gia   (VN) 
177 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, để bán lẻ. 
 

Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ cung cấp phòng nói chuyên trên internet, truyền tin và 
ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính.   
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(210) 4-2011-03510 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.15.20 
(591) Xanh nhạt, trắng, đen, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Long Giang   (VN) 
Số 522 đường Trường Chinh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 

dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường bộ. 
 
 

(210) 4-2011-03511 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.15.20 
(591) Xanh nhạt, trắng, đen, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Long Giang   (VN) 
Số 522 đường Trường Chinh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; khung nhựa có lõi thép gia cường; kính tấm (cửa sổ) dùng 

trong xây dựng; cửa kính màu dùng, trong xây dựng; khung cửa; không bằng kim loại; 
khung nhà kính không làm bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Buôn bán kính xây dựng, kính tấm, cửa kính màu dùng trong xây dựng khung 
cửa không bằng kim loại, khung nhà kính không bằng kim loại; khung nhựa có lõi thép 
gia cường, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng và các 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ; đại lý mua, bán và ký gửi hàng 
hóa như: kinh xây dựng; máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, vật liệu xây 
dựng, hàng thủ công mỹ nghệ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng làm việc.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng, dịch vụ xây dựng công nghiệp; dịch vụ xây dựng 
công trình giao thông, dịch vụ xây dựng nhà ở, dịch vụ xây dựng văn phòng làm việc, 
dịch vụ xây dựng các công trình thủy lợi, dịch vụ tư vấn xây dựng (loại trừ thiết kế và 
đầu tư xây dựng). 
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(210) 4-2011-03513 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà 

phòng; nước xức tóc; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi (đồ mỹ 
phẩm); dầu hương liệu (tinh dầu); lông mi giả và móng tay giả; dầu thơm dùng cho trẻ 
em; khăn tẩm mỹ phẩm thơm của trẻ em dùng cho mục đích vệ sinh; dầu tắm; phấn dùng 
sau khi tắm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; phấn hồng; kem dùng cho cơ thể, nước thơm và 
phấn bột dùng cho cơ thể; nước xúc miệng làm cho hơi thở thơm thơ; chế phẩm (làm 
sạch) dùng làm nước tắm sủi bọt và thơm; nước hoa cô-lô-nhơ; mỹ phẩm; thuốc đánh 
răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; phấn bột; tinh dầu thơm dùng cho cá nhân; bút kẻ 
mi mắt; mỹ phẩm tạo quầng mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm mặt; kem xoa 
mặt (mỹ phẩm); nước thơm xoa mặt; mỹ phẩm mặt nạ dưỡng mặt; chế phẩm làm sạch 
mặt; sáp thơm dùng để làm thơm phòng; chế phẩm toả mùi hương dùng cho cho cá nhân; 
gel vuốt tóc; dầu xả; dầu gội đầu; keo vuốt tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; kem dưỡng 
da - tay; nước thơm dùng cho tay; xà phòng dùng cho tay; chất dưỡng môi; son môi; son 
môi có túi đựng đi kèm; son làm bóng môi; xà phòng dạng lỏng; đồ trang điểm (son 
phấn); mỹ phẩm bôi mí mắt; chế phẩm làm sạch miệng không dùng trong ngành y; chế 
phẩm chăm sóc móng chân, móng tay; chế phẩm làm móng chân móng tay óng ánh; mỹ 
phẩm làm cứng móng chân, móng tay; mỹ phẩm làm bóng móng chân móng tay; xà 
phòng tắm; không dùng trong ngành y; nước hoa, hoa khô (hương thơm); chế phẩm toả 
mùi hương trong phòng; kem dùng để cạo râu; xà phòng dùng cho da; bột tan dùng làm 
mịn và khô da; nước thơm dùng cho cá nhân; kem dưỡng da; mỹ phẩm tạo độ ẩm cho da; 
kem chống nắng; mỹ phẩm chống nắng. 

 
 

(210) 4-2011-03514 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng 
cát xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); 
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máy tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp 
ảnh; ổ CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay, phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi 
tính; chuột máy vi tính, ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; 
nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ 
thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức 
năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính 
mắt; tai nghe; máy hát karaoke, micrô, đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính, phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy 
nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); 
máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; 
máy ghi hình vidêô; đầu máy viđiô; đầu máy dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; đĩa 
dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị 
ghi hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay; hỗ trợ khi sử dụng máy vi 
tính.  

 
 

(210) 4-2011-03516 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.2.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công, vở viết, sách dành cho trẻ em; bút bi; danh 
thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được 
đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không 
phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột 
truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành 
cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; 
cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ 
nhật ký; tã giấy dùng một lần cho trẻ em; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô, 
phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy 
gói quà quả địa cầu; thiệp chúc mừng, sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản 
đồ; tập viết ghi nhớ, đất sét dùng để nặn; bản tin; báo, giấy ghi nhớ; vở viết, giấy vở; bức 
tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; mũ đội trong bữa 
tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; 
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khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc, cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ 
bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng 
dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì; hộp và 
túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ, album ảnh; ảnh chụp; bản 
in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm 
này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng 
nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng 
chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn 
phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở 
thư; thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh 
dấu dòng.  
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 

lịch; lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; túi đựng tã trẻ 
em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; túi đựng đồ vệ 
sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba lô; hộp đựng 
chia khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son bằng da hoặc giả 
da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; túi dùng cho các cuộc 
đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; túi đựng đồ đi mua 
sắm; túi xách đi chợ; ô; túi đeo ở eo; ví. 
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; 
đồ thuỷ tinh sành, sứ đựng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; 
găng tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc 
thuộc nhóm này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc 
nhóm này; lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh, khuôn làm bánh; khay để làm bánh; giá 
cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến, chân đỡ nến; bình đựng nước 
dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh 
trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh, cái mở 
nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha lê hình lăng 
kính dùng để trang trí; thủy tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng 
nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; 
bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng 
giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò 
nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy, chảo nướng bánh; khay nướng bánh; cốc nhựa; chai 
đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ cốc chén; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc; giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc; phích đựng nước; 
thùng rác. 
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; 

đồ thuỷ tinh sành, sứ đựng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; 
găng tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc 
thuộc nhóm này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc 
nhóm này; lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh, khuôn làm bánh; khay để làm bánh; giá 
cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến, chân đỡ nến; bình đựng nước 
dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh 
trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh, cái mở 
nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha lê hình lăng 
kính dùng để trang trí; thuý tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng 
nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; 
bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng 
giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò 
nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy, chảo nướng bánh; khay nướng bánh; cốc nhựa; chai 
đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ cốc chén; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc; giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc; phích; thùng rác. 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng 

chày; áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang 
phục); áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực 
mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ Ha- 
lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, 
mũ nón); áo jắc-két; quần áo bó; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt dùng cho diễn 
viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo ngủ 
dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo pijama; 
quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; dép săng-
đan; khăn quàng cô; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; dép đi 
trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập 
luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo 
lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục).  
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 

hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho nô-en; đồ trang hoàng cây thông nô-en (trừ bánh 
kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng 
cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê 
dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy 
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bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; bóng 
dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi 
điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp 
hình; dây để chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi 
có thao tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò 
chơi trong phòng không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ 
chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; 
con rối; patanh; quả bóng cao su; ván trượt; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi 
bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; 
gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ 
chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ 
chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe 
tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái 
yô yô (đồ chơi trẻ em). 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà 

phòng; nước xức tóc; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi (đồ mỹ 
phẩm); dầu hương liệu (tinh dầu); lông mi giả và móng tay giả; dầu thơm dùng cho trẻ 
em; khăn tẩm mỹ phẩm thơm của trẻ em dùng cho mục đích vệ sinh; dầu tắm; phấn dùng 
sau khi tắm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; phấn hồng; kem dùng cho cơ thể, nước thơm và 
phấn bột dùng cho cơ thể; nước xúc miệng làm cho hơi thở thơm tho; chế phẩm (làm 
sạch) dùng làm nước tắm sủi bọt và thơm; nước hoa cô-lô-nhơ; mỹ phẩm; kem đánh 
răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; phấn bột; tinh dầu thơm dùng cho cá nhân; bút kẻ 
mi mắt; mỹ phẩm tạo quầng mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm mặt; kem xoa 
mặt (mỹ phẩm); nước thơm xoa mặt; mỹ phẩm mặt nạ dưỡng mặt; chế phẩm làm sạch 
mặt; sáp thơm dùng để làm thơm phòng; chế phẩm toả mùi hương dùng cho cho cá nhân; 
gel vuốt tóc; dầu xả; dầu gội đầu; keo vuốt tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; kem dưỡng 
da - tay; nước thơm dùng cho tay; xà phòng dùng cho tay; chất dưỡng môi; son môi; son 
môi có túi đựng đi kèm; son làm bóng môi; xà phòng dạng lỏng; đồ trang điểm (son 
phấn); mỹ phẩm bôi mí mắt; chế phẩm làm sạch miệng không dùng trong ngành y; chế 
phẩm chăm sóc móng chân, móng tay; chế phẩm làm móng chân móng tay óng ánh; mỹ 
phẩm làm cứng móng chân, móng tay; mỹ phẩm làm bóng móng chân móng tay; xà 
phòng tắm; không dùng trong ngành y; nước hoa, hoa khô (hương thơm); chế phẩm toả 
mùi hương trong phòng; kem dùng để cạo râu; xà phòng dùng cho da; bột tan dùng làm 
mịn và khô da; nước thơm dùng cho cá nhân; kem dưỡng da; mỹ phẩm tạo độ ẩm cho da; 
kem chống nắng; mỹ phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2011-03528 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.7; 2.3.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng 
cát xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); 
máy tính cầm tay; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp 
ảnh; ổ CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay, phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi 
tính; chuột máy vi tính, ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; 
nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ 
thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức 
năng; đĩa viđêô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính 
mắt; tai nghe; máy hát karaoke, micrô, đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính, phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy 
nhắn tin; máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số 
(máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti 
vi; máy quay phim; máy ghi hình viđeô; đầu máy viđêô; đầu máy dùng cho trò chơi điện 
tử bằng viđêô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđêô; băng từ viđêô; máy điện thoại 
truyền hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay; hỗ trợ 
khi sử dụng máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-03529 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
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chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây 
chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng 
làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài 
cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đông hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2011-03530 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

DELAWARE CORPORATION.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công, vở viết, sách dành cho trẻ em; bút bi; danh 
thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được 
đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không 
phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột 
truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành 
cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; 
cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ 
nhật ký; tã giấy dùng một lần cho trẻ em; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô, 
phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy 
gói quà quả địa cầu; thiệp chúc mừng, sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản 
đồ; tập viết ghi nhớ, đất sét dùng để nặn; bản tin; báo, giấy ghi nhớ; vở viết, giấy vở; bức 
tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; mũ đội trong bữa 
tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; 
khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc, cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ 
bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng 
dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì; hộp và 
túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ, album ảnh; ảnh chụp; bản 
in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm 
này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng 
nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng 
chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn 
phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở 
thư; thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh 
dấu dòng.  
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(210) 4-2011-03531 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 

lịch; lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; túi đựng tã trẻ 
em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; túi đựng đồ vệ 
sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba lô; hộp đựng 
chia khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son bằng da hoặc giả 
da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; túi dùng cho các cuộc 
đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; túi đựng đồ đi mua 
sắm; túi xách đi chợ; ô; túi đeo ở eo; ví. 

 
 

(210) 4-2011-03533 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Long Đỉnh  (VN) 
182/10 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2011-03534 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất may 
mặc thương mại Thiên Phúc  
(VN) 
95/17 đường số 5, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-03535 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thị Ngọc Bích   (VN) 
380 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-03536 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.9; 26.1.1; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH 3A  (VN) 
79 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2011-03537 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.5.1 
(591) Xanh, vàng, cam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kỷ Nguyên Xanh  
(VN) 
247/80 F9 đường Lạc Long Quân, 
phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03538 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) GROUPON, INC.  (US) 

600 West Chicago Avenue, Chicago, 
Illinois, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng cách cung cấp 
các trang web cung cấp nội dung về phiếu mua hàng, việc hạ giá, thông tin so sánh giá 
cả, xem xét các sản phẩm, đường dẫn tới các trang web bán lẻ cho người khác và các 
thông tin về giảm giá.  

 
 

(210) 4-2011-03539 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/174,526 11.11.2010 US 

  
(731) LIEBERT CORPORATION   (US) 

1050 Dearborn Drive Columbus, Ohio 
43085, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy tính được tạo thành bởi bộ 

điều khiển điện tử để kiểm soát điều hòa không khí và nhiệt độ, bộ cảm biến dòng không 
khí, mô đun nối dây, bộ ổn định điện thế, cái ngắt điện, bộ phát điện, bộ cấp nguồn liên 
tục, hệ thống làm mát, điều khiển quạt, tủ, giá đỡ, tấm ngăn, cửa, phần mềm để giám sát 
trung tâm dữ liệu và các thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng của phòng máy vi tính, tất cả được 
đặt trong hộp.  

 
 

(210) 4-2011-03540 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm tẩy uế, khử nhiễm hoặc tiệt trùng, chế phẩm có chứa hyđrôgen 

perôxyt, thuốc diệt bào tử, chế phẩm diệt vi rút, thuốc diệt vi khuẩn hoặc thuốc diệt nấm 
sử dụng trong việc tấy uế, khử nhiễm và khử trùng; chất tẩy uế, khử nhiễm hoặc khử 
trùng sử dụng với thiết bị kiểm soát sự nhiễm trùng.  

 
Nhóm 10: Máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế để diệt khuẩn- khử nhiễm hoặc khử trùng 
môi trường y tế, phẫu thuật hoặc chăm sóc sức khỏe.  

 
Nhóm 11: Máy móc, dụng cụ, hộp chứa và thiết bị diệt khuẩn, khử nhiễm hoặc khử 
trùng: máy móc, dụng cụ- hộp chứa và thiết bị để tạo ra, khuếch tán và/hoặc giải phóng 
chế phẩm tẩy uế, khử nhiễm hoặc khử trùng, thiết bị hộp chứa hoặc máy móc diệt khuẩn, 
khử nhiễm hoặc khử trùng sử dụng trong môi trường chăm sức sức khỏe, y tế, phẫu 
thuật, thương mại, khoa học, công nghiệp hoặc gia đình, máy móc dụng cụ hộp chứa và 
thiết bị để lọc không khí, thông gió, làm ẩm: hút ẩm, hoặc điều hòa không khí.  
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(210) 4-2011-03543 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.5.3 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng 
cát xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm, máy thu âm và ghì hình; loa, ống nhòm (quang học); 
máy tính cầm tay; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp 
ảnh; ổ CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính), ổ ghi CD-ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tinh); điện thoại cầm tay, phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pin, hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử, tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc, đầu ghi đĩa com-pằc đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính, máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phim máy vi tính; màn hình máy vi 
tính, chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính, điện thoại kéo dài; 
nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ 
thuật số; đĩa DVD, máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức 
năng; đĩa video kỹ thuật số, máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính 
mắt; tai nghe; máy hát karaoke, micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy 
nhắn tin; máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số 
(máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm, điện thoại; ti 
vi; máy quay phim; máy ghi hình viđêô, đầu máy viđêô; đầu máy dùng cho trò chơi điện 
tử bằng viđêô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđêô; băng từ viđêô; máy điện thoại 
truyền hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay, miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi 
sử dụng máy vi tính.  
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
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chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây 
chuyền đeo cố; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đông tiền xu; cái kẹp dùng 
làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài 
cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật, 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công, vở viết, sách dành cho trẻ em; bút bi; danh 
thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày, kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được 
đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không 
phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột 
truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phân; bảng phấn, sách bài tập dành 
cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu, bút chì màu, 
cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can, đồ trang trí làm bằng giấy, sổ 
nhật ký, tã giấy dùng một lần cho trẻ em; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; 
phong bì thư, tẩy; bút dạ; tờ phiếu cỏ tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy 
gói quà, quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí, 
bản đồ; tập viết ghi nhớ, đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; 
bức tranh; cờ bằng giấy, món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; mũ đội trong 
bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng 
giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc, cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; 
cờ bằng giấy dùng để trang trí, miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi 
đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì , gọt bút chì; hộp và túi 
đựng bút và bút chì; bút, bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ, album ảnh; ảnh chụp, bản in 
khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này 
trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; 
giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn, con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất 
dẻo hoặc giấy; thẻ ghì điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghìm; giấy dính văn 
phòng, danh thiếp, thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các dụng cụ viết; cái mở 
thư; thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh 
dấu dòng.  
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 

lịch; lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; túi đựng tã trẻ 
em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; túi đựng đồ vệ 
sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba lô; hộp đựng 
chìa khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son bằng da hoặc giả 
da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; túi dùng cho các cuộc 
đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; túi đựng đồ đi mua 
sắm, túi xách đi chợ; ô; túi đeo ở eo; ví.  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng 

chày; áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang 
phục), áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ, áo nịt 
ngực; mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ 
ấm; đồ đi chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quân áo mặc trong 
ngày lễ Ha- lô oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đâu (trang phục); 
hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đâu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần 
áo, giầy dép, mũ nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt 
dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca 
vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần 
áo pijama; quần dài; quần nịt cửa phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo 
choàng; dép săng-đan; khăn quàng cổ, áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc 
hàng ngày; dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngăn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng 
trong khi tập luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo 
phông; quần áo lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục). 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 

hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đồ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trư 
bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được 
dùng cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của 
búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động 
chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; 
bóng dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò 
chơi điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp 
hình; dây để chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trô chơi 
có thao tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò 
chơi trong phòng không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ 
chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; 
con rối; patanh; quả bóng cao su; ván trượt; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi 
bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; 
gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ 
chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ 
chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe 
tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái 
yô yô (đồ chơi trẻ em). 
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(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp 
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dùng để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo, đồ gỗ để máy tinh; khay để bàn 
phím máy tính, giường cũi cho trẻ con, ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp 
lánh dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được 
(đồ nội thất); bàn học sinh; ống hút nước (ống mút), tấm phù điêu làm bằng đá được cắt 
và trạm trổ treo trên tường dùng để trang trí (đồ nội thất), bức tượng và bức tượng nhỏ 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ, cột cờ ghế để chân; đồ gỗ nội thất, đồ 
trang trí để gói quà làm từ chất dẻo; quạt tay; gương có cán cầm tay, hộp đựng đồ trang 
sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc 
nhóm này; đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn; ghế sofa đôi, giá để báo; đệm, giường, đồ 
trang trí không dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; 
ghế dài có đệm, đồ trang trí bữa tiệc làm từ chất dẻo; cái đôn; khung tranh (ảnh), gối; giá 
để cây cối làm bằng dây và kim loại, bức phù điêu dùng đề trang trí treo trên tường; cờ 
làm bằng chất dẻo, băng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ 
trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí làm bằng chất dẻo; đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió. 
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; 

đồ thuỷ tinh, sành, sứ đựng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; 
găng tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc 
thuộc nhóm này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc 
nhóm này; lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh khuôn làm bánh; khay để làm bánh; giá 
cắm nến không làm bằng kim loại quý, dụng cụ để tắt nến, chân đỡ nến, bình đựng nước 
dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh 
trải bàn; hộp có thể gặp lại dùng cho gia đình, lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh; cái mở 
nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha lê hình lăng 
kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn, bức tượng 
nhỏ bằng sứ; pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc lược chải tóc; 
bình cách nhiệt, vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng 
giấy ăn, vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý, găng tay dùng cho lò 
nướng; cốc bằng giấy, đĩa giấy, chảo nướng bánh; khay nướng bánh; cốc nhựa; chai 
đựng nước bằng nhựa, đĩa; đĩa đựng xà phòng, ấm trà không chạy điện; bộ cốc chén; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống, bàn chải đánh răng; khay dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc; giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc; phích đựng; thùng 
rác.  
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(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng 
vải; tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; 
chăn dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ 
trang trí bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nồi trẻ em; 
rèm cửa bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay 
và mặt bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục 
đích gia đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay vệ sinh (làm bâng vải); áo gối; 
khăn phủ gối; khăn lót để cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; 
chăn bằng lụa; khăn trải bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bân cá nhân bằng 
vải; khăn trải bàn bằng vải; khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn 
len; khăn trải bàn bằng nhựa.  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng 

chày; áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang 
phục); áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt 
ngực; mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ 
ấm; đồ đi chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong 
ngày lễ Ha- lô oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); 
hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần 
áo, giầy dép, mũ nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt 
dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca 
vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần 
áo pijama; quần dài; quần nịt của phụ nữ áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; 
dép săng-đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; 
dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi 
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tập luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; 
quần áo lót; á gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục).  
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 

hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đồ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ 
bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được 
dùng cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của 
búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động 
chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dung cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; 
bóng dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò 
chơi điện từ cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp 
hình; dây để chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi 
có thao tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò 
chơi trong phòng không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ 
chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; 
con rối; patanh; quả bóng cao su; ván trượt; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi 
bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; 
gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ 
chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ 
chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe 
tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái 
yô yô (đồ chơi trẻ em).  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; dấm; bánh mỳ 
cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh (một trong những thành phần dùng để pha sữa lắc); 
bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su thổi bóng; bánh 
ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm bằng kẹo; tương cà chua 
(nước xốt); đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao su; sôcôla; đồ uống có thành 
phần chủ yều là sôcôla; đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao; bánh hình nón dùng để 
đựng kem; bánh mứt kẹo; bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh 
xăng-uých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng miệng làm từ thạch ngọt (mút kẹo); mứt 
kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu gồm mỳ sợi hoặc gạo; kem sữa chua lạnh; mật 
ong; kem lạnh; kem sữa lạnh; cam thảo (mứt kẹo); kẹo dẻo; sốt mai-on-ne; bánh nướng 
xốp; tương mù tạc; mỳ ống; bột yến mạch; bánh kếp; bột trộn sẵn để làm bánh kếp; mỳ 
sợi; bánh bao; xirô dùng cho bánh kếp; bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; bánh quy 
xoắn; bánh pút- đing; gạo, bánh cuộn; nước sốt salát; nước sốt; nước ép hoa quả dùng để 
chế biến thực phẩm (gia vị); đồ gia vị; trà; bánh ngô; bánh quế.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét, băng 
cát xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm, máy thu âm và ghi hình; loa, ống nhòm (quang học), 
máy tính cầm tay; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp 
ảnh; ổ CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM là một bộ phận của máy vi tinh); ổ ghi CD-ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tính), điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử, tầm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc, đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi 
tính, chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; 
nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ 
thuật số; đĩa DVD, máy chạy đĩa DVD, máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức 
năng; đĩa viđêô kỹ thuật số, máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt, kính 
mắt; tai nghe; máy hát karaoke, micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính, phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy 
nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); 
máy in dùng với máy vi tính, máy thu thanh, kính râm, điện thoại; ti vi; máy quay phim; 
máy ghi hình viđêô; đầu máy viđêô; đầu máy dùng cho trò chơi điện tử bằng viđêô; đĩa 
dùng cho trò chơi điện tử bằng viđêô; băng từ viđêô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị 
ghi hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và hỗ - trợ khi sử dụng máy vi tính.  
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đông hồ báo thức; nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây 
chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng 
làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài 
cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình, bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn, các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công, vở viết; sách dành cho trẻ em, bút bi; danh 
thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày, kẹp sách; vật dùng để dỡ sách được 
đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không 
phải là đồ gỗ); thẻ đánh dầu trang sách, sách, đề can để dán lên thanh cản xe, lịch; cột 
truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn, bảng phấn, sách bài tập dành 
cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu, bút chì màu, 
cuốn truyện vui, cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy, sổ 
nhật ký; tã giấy dùng một lần cho trẻ em, thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô, 
phong bì thư, tẩy, bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy 
gói quà, quả địa cầu, thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; 
bản đồ; tập viết ghi nhớ, đất sét dùng để nặn, bản tin; báo, giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; 
bức tranh; cờ bằng giấy, món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; mũ đội, trong 
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bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng 
giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc, cái chặn giấy, nơ gói quà làm từ giấy; 
cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy, túi 
đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì, bút chì, gọt bút chì, 
hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy, tạp chí xuất bản định kỳ, album ảnh, ảnh 
chụp; bản in khắc ảnh, báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm 
sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích, bằng khen; 
giấy chứng nhận; giấy mời, thực đơn, sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh 
sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm, album tem; văn phòng phẩm; dập 
ghim; giấy dính văn phòng, danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các 
dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn 
phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.  
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm; va li) và túi du 

lịch, lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển, cặp sách, hôp đựng thẻ điện thoại; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; túi đựng tã trẻ 
em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; túi đựng đồ vệ 
sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba lô; hộp đựng 
chìa khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son bằng da hoặc giả 
da; tui đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; túi dùng cho các cuộc 
đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; túi đựng đồ đi mua 
sắm; túi xách đi chợ  ô; túi đeo ở eo; ví.  
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; 

đồ thủy tinh sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác, 
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găng tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn, bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc 
thuộc nhóm này; bộ đựng đồ uống bằng thủy tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc 
nhóm này; lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện), khuôn làm bánh 
(không dùng điện); khay để làm bánh (không dùng điện); giá cắm nến không làm bằng 
kim loại quý; dụng cụ để tắt nến, chân đỡ nến; bình dựng nước dùng cho gia đình; tượng 
nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập 
lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi 
đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vó cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy, đĩa 
giấy, chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa, đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ 
cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay 
dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc; phích; 
thùng rác. 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng 

chày, áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang 
phục); áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt 
ngực; mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ 
ấm; đồ đi chân, găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong 
ngày lễ Ha-lô oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); 
hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần 
áo, giầy dép, mũ nón), áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo nịt 
dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca 
vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần 
áo pijama; quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo 
choàng; dép săng-đan; khăn quàng cổ áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc 
hàng ngày; dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng 
trong khi tập luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo 
phông; quần áo lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục).  
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 

hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ 
bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được 
dùng cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của 
búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động 
chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; 
bóng dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò 
chơi điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp 
hình; dây để chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi 
có thao tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò 
chơi trong phòng không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ 
chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; 
con rối; patanh; quả bóng cao su; ván trượt; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi 
bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trô chơi có mục tiêu; 
gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ 
chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ 
chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe 
tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái 
yô yô (đồ chơi trẻ em). 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng 
cát xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm, máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học), 
máy tính cầm tay; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp 
ảnh; ổ CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính), ổ ghi CD-ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tính), điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử, tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc, đầu ghi đĩa com-pắc, đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi 
tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tinh; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; 
nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ 
thuật sô, đĩa DVD, máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức 
năng; đĩa viđêô kỹ thuật số, máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính 
mắt; tai nghe; máy hát karaoke, micrô, đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy 
nhắn tin, máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi, máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số 
(máy tính cầm tay); máy in dùng với máy ví tính; máy thu thanh: kính râm, điện thoại, ti 
vi; máy quay phim; máy ghi hình viđêô; đầu máy viđêô; đầu máy dùng cho trò chơi điện 
tử bằng viđêô, đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđêô, băng từ viđêô, máy điện thoại 
truyền hình, thiết bị ghi hình, điện đài xách tay, miếng đệm cổ tay và cầm tay hỗ trợ khi 
sử dụng máy vi tính. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây 
chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng 
làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài 
cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
đồng hồ treo tường; dây đeo đông hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt, nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên), sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công, vở viết, sách dành cho trẻ em; bút bi; danh 
thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được 
đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không 
phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách, đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột 
truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành 
cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu, bút chì màu; 
cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ 
nhật ký; tã giấy dùng một lần cho trẻ em; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô, 
phong bì thư, tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy 
gói quà, quả địa cầu, thiệp chúc mừng, sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; 
bản đồ; tập viết ghi nhớ, đất sét dùng để nặn; bản tin; báo, giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; 
bức tranh; cờ bằng giấy, món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; mũ đội trong 
bữa tiệc làm bằng giấy, đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm băng 
giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc, cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; 
cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy khăn trải bàn bằng giấy; túi 
đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa, cái cắm bút hoặc bút chì, bút chì, gọt bút chì; 
hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh 
chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm 
sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; 
giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh 
sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm, album tem; văn phòng phẩm; dập 
ghim, giấy dính văn phòng, danh thiếp, thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết; các 
dụng cụ viết; cái mở thư; thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn 
phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.  
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 

lịch; lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; tui xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; túi đựng tã trẻ 
em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; túi đựng đồ vệ 
sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba lô; hộp đựng 
chìa khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son bằng da hoặc giả 
da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; túi dùng cho các cuộc 
đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; túi đựng đồ đi mua 
sắm, túi xách đi chợ; ô; túi đeo ở eo; ví.  
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(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi, kẹp 
dùng để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ), giá treo áo, đồ gỗ để máy tính; khay để bàn 
phím máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp 
lánh dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất), đồ trang trí có thể di chuyển được 
(đồ nội thất); bàn học sinh, ống hút nước (ống mút), tấm phù điêu làm bằng đá được cắt 
và trạm trổ treo trên tường dùng để trang trí (đồ nội thất), bức tượng và bức tượng nhỏ 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân, đồ gỗ nội thất; đồ 
trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang 
sức không làm bằng kim loại; đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc 
nhóm này; đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong vườn; ghế sofa đôi; giá để báo; đệm, gương, đồ 
trang trí không dùng cho lễ giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ 
ghế dài có đệm, đồ trang trí bữa tiệc làm từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối, giá 
để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ 
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làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ 
trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí túi ngủ, bàn; tủ đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, chuông gió.  
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; 

đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; 
găng tay hở ngón dùng đề nướng đồ ăn, bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc 
thuộc nhóm này, bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc 
nhóm này; lồng chim; bát, chổi; chảo làm bánh, khuôn làm bánh; khay để làm bánh; giá 
cắm nến không làm bằng kim loại quy; dụng cụ để tắt nến, chân đỡ nến; bình đựng nước 
dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh 
trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh; cái mở 
nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha lê hình lăng 
kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn, bức tượng 
nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thủy tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; 
bình cách nhiệt, vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng 
giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò 
nướng; cốc bằng giấy, đĩa giấy; chảo nướng bánh; khay nương bánh; cốc nhựa; chai 
đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ cốc chén; đồ 
đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống, bàn chải đánh răng; khay dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc; giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc; phích đựng; thùng 
rác.  
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(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 
giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng 
vải; tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; 
chăn dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ 
trang trí bằng vải; khăn phủ giương có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; 
rèm cửa bằng vái, cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay 
và mặt bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục 
đích gia đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay vệ sinh (làm bằng vải); áo gối; 
khăn phủ gối; khăn lót để cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; 
chăn bằng lụa; khăn trải bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn ăn cá nhân bằng vải; 
khăn trải bàn bằng vải; khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; 
khăn trải bàn bằng nhựa.  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng 

chày; áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang 
phục); áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt 
ngực; mũ lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ 
ấm; đồ đi chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong 
ngày lễ Ha- lô oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); 
hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đâu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần 
áo, giầy dép, mũ nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đâu; áo nịt 
dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca 
vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần 
áo pijama; quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo 
choàng; dép săng-đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc 
hàng ngày; dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng 
trong khi tập luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo 
phông; quần áo lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục). 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trô chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 

hành dộng và đồ đi kèm; các trô chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô; 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cơ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ 
bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được 
dùng cho xe nôi, đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của 
búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động 
chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; 
bóng dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò 
chơi điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trô chơi lắp 
hình; dây để chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi 
có thao tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò 
chơi trong phòng không dùng với máy thu hình; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ 
chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; 
con rối; patanh; quả bóng cao su; ván trượt; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi 
bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; 
gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ 
chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ 
chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe 
tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái 
yô yô (đồ chơi trẻ em).  

 
 

(210) 4-2011-03574 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.8 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

DELAWARE CORPORATION.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; dấm; bánh mỳ 
cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh (một trong những thành phần dùng để pha sữa lắc); 
bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su thổi bóng; bánh 
ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm bằng kẹo; tương cà chua 
(nước xốt); đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao su; sôcôla; đồ uống có thành 
phần chủ yếu là sôcôla; đồ uống có thành phần chủ yếu là cacao; bánh hình nón dùng để 
đựng kem; bánh mứt kẹo; bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh 
xăng-đuých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng miệng làm từ thạch ngọt (mứt kẹo); 
mứt kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu gôm mỳ sợi hoặc gạo; kem sữa chua 
lạnh; mật ong; kem lạnh; kem sữa lạnh; cam thảo (mứt kẹo); kẹo dẻo; sốt mai-on-ne; 
bánh nướng xốp; tương mù tạc; mỳ ống; bột yến mạch; bánh kếp; bột trộn sẵn để làm 
bánh kếp; mỳ sợi; bánh bao; xirô dùng cho bánh kếp; bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; 
bánh quy xoắn; bánh pút- đing; gạo, bánh cuộn; nước sốt salát; nước sốt; nước ép hoa 
quả dùng để chế biến thực phẩm (gia vị); đồ gia vị; trà; bánh ngô; bánh quế.  

 
 

(210) 4-2011-03575 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.1.2; 4.1.3 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 

Delaware Corporation.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà 

phòng; nước xức tóc; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi (đồ mỹ 
phẩm); dầu hương liệu (tinh dầu); lông mi giả và móng tay giả; dầu thơm dùng cho trẻ 
em; khăn tẩm mỹ phẩm thơm của trẻ em dùng cho mục đích vệ sinh; dầu tắm; phấn dùng 
sau khi tắm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; phấn hồng; kem dùng cho cơ thể, nước thơm và 
phấn bột dùng cho cơ thể; nước xúc miệng làm cho hơi thở thơm tho; chế phẩm (làm 
sạch) dùng làm nước tắm sủi bọt và thơm; nước hoa cô-lô-nhơ; mỹ phẩm; thuốc đánh 
răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; phấn bột; tinh dầu thơm dùng cho cá nhân; bút kẻ 
mi mắt; mỹ phẩm tạo quầng mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn trang điểm mặt; kem xoa 
mặt (mỹ phẩm); nước thơm xoa mặt; mỹ phẩm mặt nạ dưỡng mặt; chế phẩm làm sạch 
mặt; sáp thơm dùng để làm thơm phòng; chế phẩm toả mùi hương dùng cho cho cá nhân; 
gel vuốt tóc; dầu xả; dầu gội đầu; keo vuốt tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; kem dưỡng 
da tay; nước thơm dùng cho tay; xà phòng dùng cho tay; chất dưỡng môi; son môi; son 
môi có túi đựng đi kèm; son làm bóng môi; xà phòng dạng lỏng; đồ trang điểm (son 
phấn); mỹ phẩm bôi mi mắt; chế phẩm làm sạch miệng không dùng trong ngành y; chế 
phẩm chăm sóc móng chân, móng tay; chế phẩm làm móng chân móng tay óng ánh; mỹ 
phẩm làm cứng móng chân, móng tay; mỹ phẩm làm bóng móng chân móng tay; xà 
phòng tắm không dùng trong ngành y; nước hoa, hoa khô (hương thơm); chế phẩm toả 
mùi hương trong phòng, kem dùng để cạo râu; xà phòng dùng cho da; bột tan dùng làm 
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mịn và khô da; nước thơm dùng cho cá nhân; kem dưỡng da; mỹ phẩm tạo độ ẩm cho da; 
kem chống nắng; mỹ phẩm chống nắng. 

 
 

(210) 4-2011-03576 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp Xuất 
Nhập Khẩu Trực Tuyến  (VN) 
Số 270, phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ quảng 

cáo, xúc tiến thương mại, mua bán nhập khẩu phần mềm tin học, thiết bị máy tính, thiết 
bị mạng, thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, dịch vụ vận chuyển hàng hoá, dịch vụ chuyển 
phát nhanh quốc tế nội địa.  

 
 

(210) 4-2011-03577 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Mỹ 
Trinh Vân   (VN) 
4 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: In ảnh chụp; in mẫu vẽ; dịch vụ in ấn; in ốp sét (offset); in đá (thạch bản); 

dịch vụ in trên lụa. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế nghệ thuật tạo hình; dịch vụ thiết kế 
(kiểu dáng) công nghiệp; dịch vụ tạo mẫu kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-03578 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân 
Tiến  (VN) 
20, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy. 
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(210) 4-2011-03579 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.5.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tài Lợi  (VN) 
44 Hùng Vương, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy.  

 
 

(210) 4-2011-03581 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH địa ốc Hoàng 
Anh Sài Gòn   (VN) 
384 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản; cho thuê 

bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-03583 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hoàng Hà  (VN) 
Số 194 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; mua bán linh kiện điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2011-03584 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; A1.1.10; 25.5.2 
(591) Xanh tím than, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Đàm Xuân Trang  (VN) 
74 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dụng, mua bán đồ nội thất: giường, tủ, bàn ghế dùng cho 
gia đình và văn phòng. 

 
Nhóm 37: Hoạt động xây dựng, khai thác mỏ, dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây 
dựng. 

 
 

(210) 4-2011-03585 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.1; 15.7.1 
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Long Diệp   (VN) 
Đội 3, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Các loại máy bơm nước, động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; máy lọc, 

máy làm nước khoáng.  
 
 

(210) 4-2011-03587 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(731) LIAO CAINIAN   (CN) 

No. 64, Group 819, Zhongshan 
Community, Longnan Town, Longnan 
County, Ganzhou, Jiangxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); xẻng (dụng cụ cầm tay 

thao tác thủ công); dụng cụ làm vườn thao tác thủ công; kẹp uốn tóc; dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công; kích nâng thao tác thủ công; búa đập đá; dao; bao đựng kiếm; kéo.  

 
 

(210) 4-2011-03589 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) FAES FARMA, S.A.   (ES) 

Maximo Aguirre, 14 - 48940 Lamiako-
Leioa (Vizcaya), Spain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2011-03590 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) FAES FARMA, S.A.    (ES) 

Maximo Aguirre, 14 - 48940 Lamiako-
Leioa (Vizcaya), Spain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03591 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Đen, vàng, cam 
(731) Tạ Hùng Quốc Việt   (VN) 

124 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao, quần áo thể thao, các thiết bị tập thể thao, dụng cụ 

chơi gôn (golf), hàng lưu niệm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sân gôn (golf; huấn luyện các bộ môn thể thao; huấn luyện chơi gôn 
(golf); khu thể thao; trò chơi giải trí trong khu công viên; khu vui chơi trẻ em. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03592 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Linh Như   (VN) 
13/4 đường số 1, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2011-03593 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Trung tâm quy hoạch xây 

dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  
(VN) 
Số 09 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành 
phố Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đô thị; thiết kế nội ngoại thất; đo đạc bản đồ địa hình, địa chính; tư 

vấn lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế các loại công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (công trình san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, 
thông tin liên lạc); tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ 
tầng kỹ thuật và quy hoạch các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch xây dựng; tư vấn thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông 
thôn.  

 
 

(210) 4-2011-03597 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) TOP VICTORY INVESTMENTS 

LIMITED  (HK) 
Suite 1023, 10th Floor, Ocean Centre, 
Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn hình máy vi tính; màn hình palsma; thiết bị vô tuyến truyền hình; vô 

tuyến truyền hình tinh thể lỏng; màn hình tinh thể lỏng cho máy vi tính; màn hình tinh 
thể lỏng; máy vi tính; máy quét ảnh; bộ xử lý lưu trữ dữ liệu; bộ đọc dữ liệu; bàn phím 
máy vi tính; vỏ máy vi tính; máy tính xách tay; chuột cho máy vi tính; thẻ giao tiếp máy 
tính; hộp đổi tín hiệu; bảng mạch chính của máy vi tính; máy chủ; thiết bị đầu cuối cho 
máy vi tính; máy in cho máy vi tính; máy vi tính cá nhân; bảng mạch in; đĩa mềm ghi 
chương trình máy tính để sử dụng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý từ; đĩa nén 
ghi các chương trình máy tính để sử dụng trong việc quản lý dữ liệu và cử lý từ; máy vi 
tính cầm tay; máy vi tính mang theo được; chương trình máy tính để sử dụng trong việc 
quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý từ; bút lade; đĩa từ trống; thiết bị thông dịch điện tử cầm 
tay; máy tính xách tay để lưu giữ thông tin cá nhân được ghi trên phương tiện đọc được 
bằng máy tính; xuất bản phẩm điện tử, cụ thể là, sách điện tử, tài nguyên mạng truyền 
thông toàn cầu, chương trình giải trí, tin tức, thông tin du lịch, ẩm thực, khoa học, nghệ 
thuật, truyện và/hoặc văn học được lưu trữ trên phương tiện đọc được bằng máy vi tính, 
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bằng thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số; xuất bản phẩm điện tử, cụ thể là từ điển tiếng 
anh ghi trên phương tiện đọc được bằng máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-03598 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-03599 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-03600 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-03601 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-03602 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) AICHI TOKEI DENKI CO., LTD.   (JP) 

2-70, Chitose, 1-chome, Atsuta-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken 456-0054 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; công tơ; dụng cụ điện để đo; thùng đựng khí (dụng cụ đo khí); 

thiết bị đo dung lượng; bộ dò (máy dò các biến đổi áp lực hoặc nhiệt độ, kim loại, chất 
nổ); dụng cụ đo áp suất của chất lỏng, khí, không khí (cái đo áp, áp kế); bộ chỉ báo mức 
nước; van sôlênôit (cuộn dây kim loại trở nên có từ tính khi có dòng điện đi qua cuộn 
dây đó) (công tắc điện từ); thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; thiết bị 
liên lạc; thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; thiết bị điện để điều 
chỉnh; máy phát tín hiệu điện tử; thiết bị báo động; phong kế; dụng cụ đo; thiết bị đo 
lường chính xác; thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 
(210) 

 
4-2011-03603 

 
(220) 

 
04.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
  
(731) AICHI TOKEI DENKI CO., LTD.    (JP) 

2-70, Chitose, 1-chome, Atsuta-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken 456-0054 JAPAN 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; công tơ; dụng cụ điện để đo; thùng đựng khí (dụng cụ đo khí); 

thiết bị đo dung lượng; bộ dò (máy dò các biến đổi áp lực hoặc nhiệt độ, kim loại, chất 
nổ); dụng cụ đo áp suất của chất lỏng, khí, không khí (cái đo áp, áp kế); bộ chỉ báo mức 
nước; van sôlênôit (cuộn dây kim loại trở nên có từ tính khi có dòng điện đi qua cuộn 
dây đó) (công tắc điện từ); thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; thiết bị 
liên lạc; thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; thiết bị điện để điều 
chỉnh; máy phát tín hiệu điện tử; thiết bị báo động; phong kế; dụng cụ đo; thiết bị đo 
lường chính xác; thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 

(210) 4-2011-03605 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Royal Cargo 
Việt Nam   (VN) 
24/11 Lam Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa; chở hàng bằng xe tải; đóng gói hàng hóa; dịch 
vụ chuyển nhà; cho thuê kho hàng; dịch vụ lưu kho; dịch vụ dỡ hàng.  

 
 

(210) 4-2011-03610 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) N.E.T.CO UNITED S.A.    (VG) 
Offshore Incorporations Limited of P O 
Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 

(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điếu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-03611 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) CHANCERY KNIGHTS LIMITED  
(VG) 
P O Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 

(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điêu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-03612 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) CHANCERY KNIGHTS LIMITED  
(VG) 
P O Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 
(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm 
điếu thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm; tất cả 
thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-03614 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03615 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03616 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A2.3.2; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Nguyễn Hoà Ân  (VN) 

71 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Làm tóc; phòng cắt tóc; dịch vụ SPA sức khoẻ; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch 

vụ trang điểm.  
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(210) 4-2011-03617 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.1; 24.1.1; 3.3.1; A18.1.3; A18.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hương  
(VN) 
94 Nguyễn Trác Luân, Phạm Ngũ Lão, 
thành phố Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2011-03618 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm An Phú  
(VN) 
Số nhà 20, ngõ Hoàng 6, đường Phạm 
Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03619 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Nam   (VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03620 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03621 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-03622 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03623 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03624 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03625 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03626 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03627 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03628 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, các chất kích 

thích tăng trưởng cho cây trồng, thuốc thú y, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân 
bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản, thuốc trừ sâu bệnh, 
bình phun thuốc trừ sâu, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, 
chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
928 

(210) 4-2011-03629 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y tế Việt Đức  

(VN) 
Số 10A, ngõ 337/67/2, tổ 36, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 
 

(210) 4-2011-03630 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y tế Việt Đức  

(VN) 
Số 10A, ngõ 337/67/2, tổ 36, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 
 

(210) 4-2011-03631 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Minh  (VN) 
Số 4 D1/99 đường Kênh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2011-03632 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.4.4 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Tâm 
Bình  (VN) 
Số nhà 19/166 phố Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-03633 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 

Phương   (VN) 
41/3E Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm; thực phẩm chức năng, đường, sữa, bánh kẹo, sản phẩm 

chế biến từ ngũ cốc, bột và tinh bột; mua bán máy móc thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo 
thương mại, xuất nhập khẩu dược phẩm và hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản lương thực, thực phẩm, thuốc và hàng hóa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc và kiểm nghiệm hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-03634 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 

Phương  (VN) 
41/3E Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-03635 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng 
thô; kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03642 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) ITOCHU CORPORATION   (JP) 

1-3, Kyutaro-machi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang); đồ đội đầu; và đồ đi chân.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03643 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.22 
(731) Võ Anh Tài   (VN) 

12/39 đường Nguyễn Nhữ Lãm, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Muối tiêu; muối ớt; bột gia vị.  
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(210) 4-2011-03644 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH bảo hộ lao 

động Tân Hoa   (VN) 
21/4 đường số 11, ấp Tân Tiến, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước thải; dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03645 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 

Thôn Phú Đa, huyện Đông Hòa, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03646 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH Anh Tin   (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện; máy cưa; máy cắt cỏ; máy phun xịt thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2011-03648 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Lan  (VN) 
Số 4 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-03649 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.1; 20.7.1; A1.5.3; A1.1.10; A14.5.2; 
13.1.5 

(591) Vàng đậm, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U.   (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ do giáo viên và chuyên gia thực hiện Trường đại học "American 

Pacific University" của Mỹ thực hiện, cụ thể là: giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học, đại 
học và sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ 
sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo 
dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt 
động phát triển giáo dục.  

 
 
 

(210) 4-2011-03650 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-03651 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03652 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A14.7.11; A14.7.12 
(591) Xanh lá cây đậm, nâu đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dụng cụ điện 

Việt Nam   (VN) 
Lô D-7A - CN khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay chạy bằng điện hoặc khí nén, cụ thể là: máy khoan, máy 

mài, máy cắt.  
 
 

(210) 4-2011-03654 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.25; 26.5.1; A3.13.4 
(591) Vàng, đỏ, da cam, nâu, xanh lá cây, đen 
(731) Tổ hợp tác nuôi ong Đoàn Kết  

(VN) 
Khu 2, xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2011-03655 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

truyền thông quốc gia Việt 
Nam   (VN) 
Số 9 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo; ấn phẩm; xuất bản phẩm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách.  
 
 

(210) 4-2011-03656 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lục Cát 

Lâm   (VN) 
528A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; nón; tất.  

 
 

(210) 4-2011-03657 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.3.23; A26.3.5 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần LIDECO 3  (VN)

Tầng 1+2, tòa nhà Lideco, N09-B1, khu 
đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bể chứa hóa chất dùng để xử lý môi trường (bằng kim loại, Inox).  
 

Nhóm 19: Bể chứa hóa chất dùng để xử lý môi trường (bằng nhựa composít). 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc dùng để xử lý môi trường, thiết bị dùng để 
xử lý môi trường, nguyên vật liệu phục vụ các hoạt động làm sạch môi trường. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Cho thuê máy móc phục vụ các hoạt động làm sạch môi trường; lắp đặt, bảo 
dưỡng hệ thống xử lý nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, khí 
thải và chất thải rắn; giám sát công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối nước; dịch vụ vận chuyển và tích trữ rác. 

 
Nhóm 40: Xử lý ô nhiễm, xử lý chất thải, rác thải. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; tư vấn kiến trúc; nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-03658 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Nhất Việt   (VN) 
Số 17 Châu Thới, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt hộp; cá hộp; trái cây đóng hộp; giò lụa; chả quế.  
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; nước xốt cà chua; tương ớt; mì ăn liền; cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2011-03660 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh mức nước, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh. 
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(210) 4-2011-03661 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh mức nước, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh. 
 
 

(210) 4-2011-03662 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí Phổ 
Yên  (VN) 
Thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi dùng cho máy móc, con lăn (ổ lăn lắp vòng bi dùng cho các bộ phận 

ghép nối và truyền động của máy móc), băng tải, phụ tùng máy động lực, máy nông 
nghiệp.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng, các cụm chi tiết cơ khí dùng cho lắp ráp xe gắn máy và ôtô các loại, 
hộp số và hộp giảm tốc các loại cho phương tiện giao thông.  

 
 

(210) 4-2011-03663 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1; 15.7.11 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Phổ 
Yên  (VN) 
Thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi dùng cho máy móc, con lăn (ổ lăn lắp vòng bi dùng cho các bộ phận 

ghép nối và truyền động của máy móc), băng tải, phụ tùng máy động lực, máy nông 
nghiệp.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng, các cụm chi tiết cơ khí dùng cho lắp ráp xe gắn máy và ôtô các loại, 
hộp số và hộp giảm tốc các loại cho phương tiện giao thông.  
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(210) 4-2011-03664 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Phổ 
Yên  (VN) 
Thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi dùng cho máy móc, con lăn (ổ lăn lắp vòng bi dùng cho các bộ phận 

ghép nối và truyền động của máy móc), băng tải, phụ tùng máy động lực, máy nông 
nghiệp.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng, các cụm chi tiết cơ khí dùng cho lắp ráp xe gắn máy và ôtô các loại, 
hộp số và hộp giảm tốc các loại cho phương tiện giao thông.  

 
 

(210) 4-2011-03665 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
VinaBenny  (VN) 
Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 04: Gas thắp sáng; gas nhiên liệu; khí dầu mỏ hóa lỏng. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển bằng xà lan; chuyên chở hàng bằng đường thủy; thuê tàu chở 
hàng; vận tải bằng đường ống dẫn; vận tải bằng tàu thủy; phân phối năng lượng. 

 
 

(210) 4-2011-03666 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; A1.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Phương   (VN) 
Số 100 ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán nước tự phục 

vụ.  
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(210) 4-2011-03667 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23; 9.7.1 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Nụ Cười Việt   (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống.  

 
 
(210) 

 
4-2011-03668 

 
(220) 

 
07.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Hoàng Hà  (VN) 
Tầng 1, nhà C1, làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thang máy, cầu thang tự động, nồi hơi công nghiệp 

(bộ phận của máy móc), máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, khung hoặc sườn 
kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng: tháp, cột, cầu treo (bộ phận của máy 
móc), khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay (bộ phận của máy móc), khung chịu lực 
(bộ phận của máy móc), máy nâng, bốc dỡ vận chuyển hoạt động bằng tay hoặc bằng 
năng lượng như: puli ròng rọc, cần trục, tời, khung nâng di động, xe đẩy có hoặc không 
có máy nâng hoặc thiết bị cầm tay, có hoặc không có bộ phận tự hành, loại được sử dụng 
trong các nhà máy (bộ phận của máy móc, nằm trong dây chuyền tự động), băng tải, 
máy nâng. 

 
 

(210) 4-2011-03671 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Chi  (VN) 
16/16 ngõ 54 Tôn Thất Tùng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, mua bán bạc; mua bán đá quý; mua bán đồ trang sức. 
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(210) 4-2011-03672 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 25.7.20; 1.15.23; 26.15.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng NEO  (VN) 
7 - 7 A út Tịch, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ mặt bằng 

xây dựng; trắc địa địa chất; tạo kiểu dáng công nghiệp.  
 
 
 

(210) 4-2011-03673 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.3; A26.3.5; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Đại Vạn Lộc   (VN) 
425/14 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 
 

(210) 4-2011-03675 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Cam đậm, xanh dương đậm, vàng đất, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EXIMTEX   (VN) 
120 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ bảo hộ; kính đeo mắt (quang học).  
 

Nhãm 18: ¤. 
 

Nhóm 25: Quần áo; găng tay (quần áo); đồ đội đầu; tất dài, lưỡi trai chống nắng; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu). 
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(210) 4-2011-03676 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hương Quê việt   (VN) 
ấp Phú Lợi A, xã Phú Kiết, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến như tôm, cua, cá, mực, sò, ba ba, ghẹ (không 

còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm thủy hải sản, thực phẩm 
đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2011-03677 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Tiến   (VN) 
K71/8 Trần Quốc Toản, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2011-03678 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) DECON LABORATORIES LIMITED  

(GB) 
Conway Street Hove, East Sussex BN3 
3LY, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học để làm sạch dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 03: Chất và chế phẩm để làm sạch; chất lỏng và chế phẩm dạng lỏng để làm sạch 
các đồ bằng thủy tinh và dụng cụ trong phòng thí nghiệm; khăn được tẩm chế phẩm làm 
sạch không chứa thuốc.   
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Nhóm 05: Chất và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục 
đích vệ sinh; chất và chế phẩm diệt trùng; khăn dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh 
(không dùng cho trang điểm); khăn tẩm chế phẩm diệt trùng hoặc tẩy uế.  

 
 

(210) 4-2011-03679 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) DECON LABORATORIES LIMITED  

(GB) 
Conway Street Hove, East Sussex BN3 
3LY, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học để làm sạch dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 03: Chất và chế phẩm để làm sạch; chất lỏng và chế phẩm dạng lỏng để làm sạch 
các đồ bằng thủy tinh và dụng cụ trong phòng thí nghiệm; khăn được tẩm chế phẩm làm 
sạch không chứa thuốc.  

 
Nhóm 05: Chất và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục 
đích vệ sinh; chất và chế phẩm diệt trùng; khăn dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh 
(không dùng cho trang điểm); khăn tẩm chế phẩm diệt trùng hoặc tẩy uế.  

 
 

(210) 4-2011-03680 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) MITSUBISHI CHEMICAL 

CORPORATION   (JP) 
14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang; đi-ốt phát quang sử dụng trong máy ảnh (máy chụp ảnh), 

thiết bị và dụng cụ quang học, màn hình máy vi tính, thiết bị điện thoại, tín hiệu phát 
quang, bảng báo hiệu phát quang và thiết bị chiếu sáng; đi-ốt phát quang dùng cho màn 
hình hiển thị; máy ảnh (máy chụp ảnh); thiết bị chiếu hình; thiết bị và dụng cụ quang 
học; thiết bị và dụng cụ cân; thiết bị và dụng cụ đo; tín hiệu phát quang; bảng báo hiệu 
phát quang; thiết bị kiểm tra (giám sát); thiết bị điện thoại; máy fax; thiết bị thu hình; 
thiết bị bán dẫn; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính.   

 
Nhóm 11: Bóng đèn có đi-ốt phát quang; bóng đèn và đèn; thiết bị chiếu sáng sử dụng 
đi-ốt phát quang; thiết bị chiếu sáng được gắn cố định sử dụng đi ốt phát quang; đèn dây 
tóc; đèn điện; thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng được gắn cố định.   
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(210) 4-2011-03681 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Lê Từ Thiện   (VN) 
Số 18 lô A khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03682 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Lê Từ Thiện    (VN) 
Số 18 lô A khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03683 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Trần Lê Từ Thiện    (VN) 
Số 18 lô A khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03686 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 3.7.6; 8.7.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mai - dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2011-03687 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 7.1.24; 24.15.1; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-03688 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.1; 7.1.24; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-03689 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.3; 24.15.1; 7.1.24; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2011-03690 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.0 1 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  

 
 
 

(210) 4-2011-03691 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.6; 24.15.1; 7.1.24; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-03692 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 1.15.23; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2011-03693 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 24.15.1; A3.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-03694 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.4.2; 1.15.23; 7.1.24; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-03695 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 24.15.1; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-03696 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.1; 7.1.24; 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-03697 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; 1.15.23; 7.1.24; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-03698 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.18; 1.15.23; 7.1.24; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-03699 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 1.15.23; 3.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất-
Thương mại-Dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  
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(210) 4-2011-03702 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 24.15.1; 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-03703 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 3.7.3; 8.7.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-03704 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Nguyên Vy  (VN) 
326 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót, áo lót nam nữ; quần áo nam nữ.  

 
 

(210) 4-2011-03707 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Tường Lâm   (VN) 
H6 đường số 4 khu đô thị mới Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông, cấu kiện bằng bê tông.  
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(210) 4-2011-03708 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng 
(731) Công ty Đại Hoàng Nam 

(TNHH)  (VN) 
Khu công nghiệp Võ Cường, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); 

tấm lợp bằng thép mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tấm lợp bằng thép mạ các hợp kim 
khác; tấm lợp bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-03709 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Vàng, tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Liên Tâm  (VN) 
Số 55, tổ 37, tập thể Phân viện Báo chí 
Tuyên truyền, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 
 
 

(210) 4-2011-03710 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
A EM   (VN) 
39A - 39 - 41 Thủ Khoa Huân, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-03711 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
A EM   (VN) 
39A - 39 - 41 Thủ Khoa Huân, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-03712 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
A EM   (VN) 
39A - 39 - 41 Thủ Khoa Huân, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 

 
 

(210) 4-2011-03713 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
A EM   (VN) 
39A - 39 - 41 Thủ Khoa Huân, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-03714 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-03715 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03716 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03717 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-03718 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03719 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Phạm Đức Thành  (VN) 
180 Lê Hồng Phong, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát (không cồn).  
 

Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2011-03722 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.12 (540) 

 

(731) MARIE STOPES INTERNATIONAL  
(GB) 
1 Conway street, Fitzroy Square, London 
W1T 6LP, United Kingdom  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm cho dược phẩm; chế phẩm dùng vào mục đích chăm sóc sức khoẻ 

bao gồm cả sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (dược phẩm); các chế phẩm dinh 
dưỡng chế biến cho mục đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh; cao dán (dùng cho mục đích y 
tế); thuốc tẩy răng (dùng cho mục đích y tế); thuốc tránh thai, thuốc chữa rối loạn sinh 
lý.  

 
Nhóm 10: Dụng cụ và trang thiết bị y tế; dụng cụ tránh thai, bao cao su, dụng cụ thử 
thai. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo khuyếch trương và quan hệ công chúng (tất cả các dịch vụ 
nói trên đều liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ, thai nghén, kế hoạch hoá gia 
đình, các biện pháp tránh thai, sức khoẻ tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục, HIV/AIDS và các vấn đề liên quan tới sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản khác). 

 
Nhóm 36: Huy động nguồn tài trợ, dịch vụ gây quỹ từ thiện (quản lý, quản trị và điều 
phối các hoạt động và dịch vụ gây quỹ từ thiện). 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giải trí, thể thao, văn hoá và đào tạo; tổ chức, hỗ trợ các sự 
kiện giáo dục, giải trí, thể thao văn hoá và đào tạo; hoạt động nâng cao nhận thức và bao 
gồm cả các sự kiện thể thao, xuất bản các ấn phẩm công cộng (mọi dịch vụ nói trên đều 
liên quan tới y tế, chăm sóc sức khoẻ, thai nghén, kế hoạch hoá gia đình, các biện pháp 
tránh thai, sức khoẻ tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và các 
vấn đề về sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản khác). 

 
 

(210) 4-2011-03723 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.2; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại cơ điện và điện tử 
Hán Sinh  (VN) 
886/3 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, ổn áp điện, bộ chỉnh lưu dòng điện (tăng phô điện), máy biến thế, 

bộ tích trữ điện (bình sạc).  
 
 

(210) 4-2011-03724 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam   (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03725 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam   (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-03726 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.17.21; 26.1.2; 3.7.17; 
25.7.17 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh dương, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03727 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa    (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03728 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.7.1 
(591) Da cam, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, 

tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NA VI   (VN) 
Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 

 
4-2011-03729 

 
(220) 

 
07.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) 26.1.2; 25.5.25; 2.9.25; 5.5.19 
(591) Đỏ, xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, vàng, 

da cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03730 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.25; A5.1.5; 25.7.25 
(591) Vàng, tím, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03731 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược - thiết 

bị y tế Nhật Hà   (VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế như: bơm tiêm, dây truyền dịch (dùng trong y tế), ống nhựa 
đựng sinh phẩm để xét nghiệm (dùng trong y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế, mua bán thiết bị và 
dụng cụ cho nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-03732 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sân golf. 

 
 

(210) 4-2011-03733 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sân goflt 

 
 

(210) 4-2011-03734 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-03735 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-03736 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-03737 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03738 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-03739 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-03740 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03741 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ACER INCORPORATED   (TW) 
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist., Taipei City 105, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính để bàn; máy tính xách tay; máy tính xách tay loại 

nhỏ; máy chủ; thiết bị lưu trữ cho máy vi tính ở dạng ổ đĩa cứng; thẻ nhớ; màn hình máy 
tính; ổ ghi đĩa DVD; bộ thích ứng AC dùng cho máy vi tính, máy tính xách tay và máy 
tính xách tay loại nhỏ; pin dùng cho máy vi tính, máy tính xách tay và máy tính xách tay 
loại nhỏ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03742 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH dầu ăn 
HONOROAD VN   (VN) 
Lô 26A, khu công nghiệp Long Giang, 
xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; mỡ làm từ động thực vật. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu và mỡ ăn làm từ động thực vật.  
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(210) 4-2011-03743 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH dầu ăn 
HONOROAD VN    (VN) 
Lô 26A, khu công nghiệp Long Giang, 
xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh 
Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; mỡ làm từ động thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu và mỡ ăn làm từ động thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-03744 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) DIAGEO SINGAPORE PTE LTD   (SG) 
138 Robinson Road, #17-00, The 
Corporate Office, 068906 Singapore  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).  

 
 

(210) 4-2011-03745 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Thị Mỹ Phượng   (VN) 
16 Quang Trung, khu phố 2, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê và nước giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-03746 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ 
NANOSHINE   (VN) 
344 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước.  
 
 

(210) 4-2011-03747 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 7.1.6; 7.5.2; A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Vạn Phước  (VN) 
147/13B Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp dẫn điện. 

 
 

(210) 4-2011-03749 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; kẹo ngậm có chứa thuốc 

dùng cho mục đích y tế; chè giảm cân dùng trong ngành y; thảo mộc y tế; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03750 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đa Phương   (VN)

59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm tra, đo lường các chỉ số môi trường của không khí, nước; kiểm tra, đo 

lường tiếng ồn, độ rung, phân tích mẫu không khí, mẫu nước; tư vấn môi trường; lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường.  
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(210) 4-2011-03752 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; A1.5.4 
(591) Xanh da trời nhạt, trắng. 
(731) AGNES ANDREE MARGUERITE 

MARIE TROUBLE   (FR) 
194, rue de Rivoli - 75001 Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp (ví); ví bỏ túi; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp tài liệu 

(thường dùng trong các buổi hội họp); ô; túi xách tay; túi thể thao thuộc nhóm này; bộ 
túi dùng để đi du lịch làm bằng da; túi đựng hành lý; da giả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-03755 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 6.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, cam, đen. 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại tổng hợp Kiều 
Phương  (VN) 
Số 65, Ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho 

vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ các chuyến đi. 
 
 
 

(210) 4-2011-03756 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần ánh Dương 

Việt Nam   (VN) 
Số 5 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; bán vé máy bay; vận tải hành khách; cho 

thuê kho; cho thuê mặt bằng bến bãi.  
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(210) 4-2011-03757 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.3.5; 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền  

(VN) 
Sạp 260C khu 3D, chợ Tân Bình, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2011-03758 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 21.1.16; 3.5.19; 
5.7.18; 5.7.20 

(591) Xanh tím, xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, 
vàng cam, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  
(VN) 
ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau quả sấy khô; trái cây nấu chín; rau quả nấu chín; khoai 

tây lát mỏng rán.  
 
 

(210) 4-2011-03759 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 21.1.16; 24.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 3.5.19; 
5.7.18; A8.1.21 

(591) Nâu, tím, xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, 
trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  
(VN) 
ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau quả sấy khô; trái cây nấu chín; rau quả nấu chín; khoai 

tây lát mỏng rán 
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(210) 4-2011-03761 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Hiệp Phong   (VN) 
8/3 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng để giặt (bột giặt); nước thơm dùng để xả quần áo (nước xả); 

xà phòng; nước zavel (chất tẩy rửa); hoá mỹ phẩm; chất đánh bóng dùng cho đồ gỗ và 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-03763 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khổng Văn 
Bình  (VN) 
Số 076/BTH xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-03764 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phan 
Thị Phương Trang  (VN) 
Số 9, ấp 7, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa, kẹo chuối.  

 
 

(210) 4-2011-03765 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thư Thư  (VN) 
Số 105A 2 khóm Bình Khởi, phường 6, 
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 41: Nhà hàng karaoke. 
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(210) 4-2011-03766 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển SACOM   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 09: Vật liệu viễn thông, cụ thể: các loại cáp điện, cáp quang, dây đồng, dây thông 

tin, dây điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu viễn thông; xuất nhập khẩu vật liệu viễn thông; quản lý và tổ 
chức điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh); quảng cáo cho 
mục đích thương mại; hoạt động xúc tiến và môi giới thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sân gôn (golf); dịch vụ giáo dục và đào tạo; các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú, dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn thức uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03767 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; 24.15.21; A1.3.17 
(591) Vàng, da cam, xanh nước biển, trắng, 

đen. 
(731) PADI'S PLACE, INC.,   (PH) 

291 P. Guevarra Avenue, San Juan, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ cung cấp 

thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2011-03768 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.17.5 
(731) PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA  

(FR) 
33, avenue Hoche, F-75008 Paris, France 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm, kem (mỹ phẩm), kem dưỡng dạng nhũ tương (mỹ phẩm), tinh dầu 

(mỹ phẩm), dầu thơm (mỹ phẩm), keo (gel) và chất lỏng (mỹ phẩm) dùng để dưỡng ẩm 
cho mặt, cơ thể và tay; mặt nạ chăm sóc mặt và cơ thể; mỹ phẩm dạng lỏng, keo (gel) và 
dầu thơm dùng để đánh đường viền mắt và môi. 

 
 

(210) 4-2011-03769 (220) 07.03.2011 
  25.05.2011 (441) 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Lộc Đông   (VN) 
Số 212B, tổ 4, khu Quốc Bảo, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại dùng trong công nghiệp (không là bộ phận của máy móc); 

van bằng kim loại dùng để điều khiển dòng nước, chất lỏng và khí đốt trong đường ống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối van bằng kim loại dùng trong công nghiệp (không là bộ 
phận của máy móc), van nước dùng trong gia đình, van áp lực (bộ phận của máy),van xả 
hơi nước tự động, nắp van (bộ phận của máy).  

 
 

(210) 4-2011-03773 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần trường tư 
thục Quốc tế KinderWorld 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 808, tầng 8, tòa nhà CentrePoint, 
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Học viện ( giáo dục); cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và 
hướng dẫn hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); thông tin về 
lĩnh vực giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ giải trí; 
trường mẫu giáo; giáo dục đào tạo; giáo dục giảng dạy; hội thảo (sắp xếp và tổ chức) 
(đào tạo).  

 
 

(210) 4-2011-03774 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.1.4 
(591) Đỏ cam, vàng, xanh dương, xanh dương 

đậm, đen, trắng. 
(731) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt động văn hóa 

và thể thao; dịch vụ tiêu khiển; dàn dựng và tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa, 
giải trí, giáo dục, vui chơi hay tiêu khiển; tổ chức các sự kiện cho mục đích văn hóa hoặc 
giải trí; tổ chức các sự kiện vui chơi và tiêu khiển; dịch vụ triển lãm các tác phẩm nghệ 
thuật; dịch vụ phòng trưng bây các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ nhận ủy thác đặt làm 
(commissioning) các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ triển lãm các điệu khiêu vũ tại chỗ; tổ 
chức trưng bày các điệu khiêu vũ; dịch vụ triển lãm hiện vật bảo tàng; tổ chức các sự 
kiện âm nhạc; dịch vụ thông tin về vé cho các sự kiện giải trí; tổ chức các cuộc thi cho 
mục đích văn hóa, giáo dục hay giải trí; tổ chức các cuộc thi với mục đích vui chơi và 
tiêu khiển; tổ chứe các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi nghệ thuật; tổ chức các 
cuộc thi âm nhạc; tổ chức các cuộc thi khiêu vũ; tổ chức các sự kiện khiêu vũ; tổ chức 
biểu diễn âm nhạc và các sự kiện âm nhạc; tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc; tổ chức 
giải trí bằng âm nhạc và các sự kiện âm nhạc; dịch vụ giải trí được thực hiện và cung cấp 
bởi các nhạc sỹ hay các ban nhạc; dịch vụ biểu diễn âm nhạc tại chỗ; dịch vụ ban nhạc 
biểu diễn tại chỗ; dịch vụ chơi và trình diễn âm nhạc tại chỗ; dịch vụ trò chơi trực tuyến; 
giới thiệu các buổi trình diễn và biểu diễn âm nhạc tại chỗ; dịch vụ hòa nhạc; dịch vụ âm 
nhạc tại chỗ; triển lãm phim; dịch vụ phân phối phim (cho thuê, không phải vận chuyển); 
dịch vụ chiếu phim; sản xuất phim; dịch vụ triển lãm nhiếp ảnh và tranh nghệ thuật; dịch 
vụ trình diễn thời trang; tổ chức các buổi trình diễn thời trang; sản xuất các chương trình 
trình diễn để giải trí; cung cấp (cho thuê) tiện nghi giải trí và tiêu khiển; dịch vụ phòng 
hòa nhạc; dịch vụ giải trí karaoke; dịch vụ giáo dục liên quan đến việc sản xuất bia rượu 
thông qua các hoạt động tham quan; tổ chức nếm và thưởng thức hương vị bia nhằm mục 
đích giáo dục hay giải trí; dịch vụ giải trí có liên quan đến việc nếm và thưởng thức 
hương vị bia; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi trình diễn; tổ chức các buổi tiệc (giải trí).  
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(210) 4-2011-03777 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.7.24; 26.4.1; 3.7.17; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

địa ốc Đất Lành   (VN) 
07 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán căn hộ; môi giới bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-03779 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Trung 
Quy  (VN) 
24 khu phố 1, Mã Lò, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, ba lô, túi xách, cặp táp, sản phẩm may mặc như quần, áo.  

 
 

(210) 4-2011-03780 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Vàng, cam, đen. 
(731) Trần Văn Linh  (VN) 

130/37/10A Lê Đình Cẩn, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, cặp táp, sản phẩm may mặc như quần, áo.  
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(210) 4-2011-03781 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.3.1; 7.3.2; A8.1.2; 8.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Phi Khoa  (VN) 

45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ; bánh hăm bơ gơ; bánh xăng đuých; bánh mì; bánh pi za; cơm; hủ tiếu; 

phở; cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-03782 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.5; A1.1.10; A11.1.6; 11.3.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Phi Khoa   (VN) 

45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, cụ thể là các loại lẩu (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

(210) 4-2011-03783 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hoá mỹ 
phẩm Hoà Phát  (VN) 
B14/4G ấp 3, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-03784 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoàng Thịnh  (VN) 
15A đường số 7, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; giấy dùng trong văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-03785 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.11; 2.9.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt, 

đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 

Việt  (VN) 
75 Chi Lăng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-03786 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.1.4; 26.1.2; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, đen. 
(731) Mohamed Anver Zaki Uddeen Anverally  

(LK) 
No. 76/2, Flower Road, Colombo - 07, 
Sri Lanka  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 

(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đường (dùng để uống); gạo; bột mì; gia vị (dùng để ăn).  
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(210) 4-2011-03787 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thanh Hà   (VN) 
Số 273 phố Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin về giáo dục; dịch vụ giáo dục đào 

tạo; dịch vụ phiên dịch; giáo dục thực hành (thao diễn). 
 
 

(210) 4-2011-03788 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Hồng đậm, xanh lá cây, xanh lơ, xanh 

nước biển, vàng, nâu, da cam đậm, da 
cam nhạt, ghi. 

(731) Alltech Telecom Limited   (XX) 
Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ thẻ tín dụng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ 
chuyển quỹ điện tử. 

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ gửi điện tín; phát chương trình truyền hình; truyền 
hình cáp, dịch vụ bản tin điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp phòng trò chuyện 
(chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy 
tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông 
dùng cho vlệc mua sắm qua truyền hình; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và 
hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín; dịch vụ truyền điện báo; dịch 
vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết, bị gửi tin nhắn; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê mô đem; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ cho thuê điện thoại; dịch vụ cho thuê máy fax; phát thanh (radio); dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin (qua rađiô, điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác), dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex); dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật; chuyển dữ liệu của chương trình máy tính và dữ liệu 
máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-03789 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALLTECH TELECOM LIMITED  
(XX) 
Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ và thẻ tín dụng; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch 
vụ chuyển quỹ điện tử. 

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ gửi điện tín; phát chương trình truyền hình; truyền 
hình cáp, dịch vụ bản tin điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp phòng trò chuyện 
(chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy 
tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông 
dùng cho việc mua sắm qua truyền hình; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và 
hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín; dịch vụ truyền điện báo; dịch 
vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết, bị gửi tin nhắn; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê mô đem; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn 
thông; dịch vụ cho thuê điện thoại; dịch vụ cho thuê máy fax; phát thanh (radio); dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ truyền qua vệ 
tinh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin (qua rađiô, điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác), dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex); dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật; chuyển dữ liệu của chương trình máy tính và dữ liệu 
máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-03792 (220) 07.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, ghi nhạt, ghi sám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ Thịnh Phát   (VN) 
Số 79, ngõ 1, đường Trung Văn, thôn 
Trung Văn, xã Trung Văn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
971 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa; xây dựng các công trình dân dụng, nhà xưởng, 
giao thông, thủy lợi, cầu cống, hạ tầng kỹ thuật, thi công nền móng, lắp đặt các hệ thống 
điện nước, các sản phẩm nội ngoại thất , đồ gỗ, sắt dân dụng, sắt mỹ nghệ, nhôm kính, 
inox, tái tôn, mái hiên, lan can, cầu thang, các loại cửa cổng sửa chữa các loại cửa kim 
loại, đồ gỗ, nhôm kính, inox, sắt dân dụng, sắt mỹ nghệ, nhôm kính, tái tôn, mái hiên, 
lan can, cầu thang, các loại cửa cổng.   

 
 
(210) 

 
4-2011-03793 

 
(220) 

 
08.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 

Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện kèm theo của 

cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa; cửa ra vào bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa cuốn, các phụ kiện đi kèm dây cáp điện, thiết bị điện công 
nghiệp, vật liệu xây dựng, các loại mỏ hàn, hàng may mặc (quần áo, hàng dệt kim).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây 
dựng và các loại vật liệu xây dựng khác. 

 
 

(210) 4-2011-03796 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(731) JINI BABY INTERNATIONAL 

CO.,LTD.  (TW) 
27, Lane 32, Pu Hsi St., Changhua City, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa có núm vú cao su (cho trẻ em bú), bình sữa có nắp đậy (cho trẻ em 

bú); bình sữa cho trẻ em bú; núm vú của bình sữa (cho trẻ em bú), núm vú giả dùng cho 
trẻ em ngậm; nắp đậy của bình sữa (cho trẻ em bú), dụng cụ hút mũi (dụng cụ y tế); 
dụng cụ bơm hút sữa mẹ (dụng cụ y tế); nhiệt kế (dùng cho ngành y).  
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Nhóm 25: Quần áo cho phụ nữ mang thai; quần áo trẻ em; yếm dãi trẻ em (không bằng 
giấy); bít tất chân ngắn cổ (trang phục); tã lót của trẻ em bằng vải dệt; giày trẻ em (đồ đi 
chân); váy yếm, quần lót trẻ em, quần áo lót mặc bên trong. 

 
 
 

(210) 4-2011-03799 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.9 
(591) Đỏ tươi, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
SABICO  (VN) 
Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 
 

(210) 4-2011-03801 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A20.1.3 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục Khai Tâm  (VN) 
512 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ viết chữ đẹp; tổ chức các cuộc thi giáo dục, giải trí; dịch vụ về giảng 

dạy chuyên môn; trường mẫu giáo. 
 
 
 

(210) 4-2011-03802 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Con Đường Xanh  (VN) 
Số 325 Hùng Vương, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, giải khát.  
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(210) 4-2011-03803 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia 
Thương   (VN) 
435B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03804 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) PIRAMAL HEALTHCARE LIMITED  
(IN) 
Digwal Village, Kohir Mandal, Medak 
District, Andhra Pradesh-502321, India 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-03805 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-03806 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; 1.15.21; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh biển, xanh lơ, xanh lá cây, 

vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-03807 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức    (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-03809 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.4; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo  (VN) 
R4 - 38 khu phố Hưng Gia, Cao Triều 
Phát, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; chế phẩm dùng cho mục đích vệ 

sinh (không dùng cho y tế); mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm chống nắng.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê khoảng không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
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trong máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ viễn thông cho 
người khác.  

 
 

(210) 4-2011-03811 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) HSU - CHIA - WEI   (TW) 

3F., No.14, Ln. 63, Yongkang St., 
Luzhou City, Taipei County 247, Taiwan 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh 

dưỡng dùng trong ngành y; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống kiêng 
dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng dạng viên. 

 
Nhóm 10: Băng chỉnh hình cho các khớp xương; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị 
phân tích dùng cho ngành y; dao, kéo dùng trong ngành y; giường dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y, chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong ngành y, chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại, đồ uống 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng dạng viên, băng chỉnh hình cho các 
khớp xương, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị phân tích dùng cho ngành y,dao, kéo 
dùng trong ngành y, giường dùng trong ngành y, trang thiết bị dùng trong ngành y, máy 
công cụ, máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy phát điện, máy khí nén, mô tơ, máy 
thu hình (ti vi), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, loa, máy tăng âm (ampli), ổn áp (bộ ổn 
định dòng điện), bình ắc quy, máy điều hòa không khí, quạt điện; tủ lạnh, đèn, nồi cơm 
điện, lò vi sóng. 

 
 

(210) 4-2011-03813 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Đại Trần Gia   (VN) 
21/60A đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu bôi trơn cho động cơ.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
976 

(210) 4-2011-03814 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Hồ Võ Anh Hào  (VN) 
Số 27 đường 17C, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-03818 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.15.1; 25.1.6 
(591) Đen, nâu đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Nam 
Châu Đăk Nông  (VN) 
Km 848 đường Hồ Chí Minh (QL14), 
phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, 
tỉnh Đăk Nông 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu cà phê bột.  
 
 

(210) 4-2011-03819 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Quán Nhớ  (VN) 
Lô 7-8-9-10 đường Võ Thị Sáu, khu phố 
2, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2011-03820 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.21; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Triều  
(VN) 
Phòng 1607 toà nhà CT1 khu đô thị Văn 
Khê - phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê dụng cụ quảng cáo; tổ 
chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường; điều 
tra thương mại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê trang web; tạo và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ 
lưu trữ trang web trên máy tính (hosting trang web); dịch vụ cung cấp phương tiện tìm 
kiếm trên internet; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-03821 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng thiết bị văn phòng 
HD   (VN) 
78 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in, hộp mực in (đã có mực).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mực in, hộp mực in, mực dùng cho máy sao chụp (phôtôcoppy) giấy 
cuộn dùng cho máy fax, máy in, máy fax, máy sao chụp (phôtôcopy).  

 
 

(210) 4-2011-03822 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần mật ong Tín 
Phát   (VN) 
82 ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mật ong.  

 
 

(210) 4-2011-03823 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Phạm Minh Tân   (VN) 
183 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê và nước giải khát.  
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(210) 4-2011-03824 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty liên doanh LESAFFRE - 
Cát Tường   (VN) 
241/1/24 Bis Nguyễn Văn Luông, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Men bánh mỳ.  

 
 

(210) 4-2011-03825 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận 

chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-03826 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; vận chuyển rác thải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ ăn uống, giải khát.  
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Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-03827 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận 

chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-03828 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận 

chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi.   
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(210) 4-2011-03829 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

năm sao Tuần Châu   (VN) 
Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận 

chuyển bằng tàu biển; vận chuyển rác thải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; dịch vụ vui chơi giải trí nơi công cộng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; tắm hơi.  
 
 
 

(210) 4-2011-03830 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX PVT. LTD   (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-03831 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX PVT. LTD    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-03832 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX PVT. LTD    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03833 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX PVT. LTD    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03834 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phương   (VN)
A4/4 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03836 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ văn 
hoá Chân Tông  (VN) 
82 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng đĩa nhạc, băng đĩa hình (có nội dung được phép lưu hành).  
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(210) 4-2011-03837 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 16.1.13; 25.3.1 
(591) Trắng, đen, hồng, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh KARAOKE NIÊU  
(VN) 
180 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 

 
 

(210) 4-2011-03838 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Giải 
Trí Hôm Nay  (VN) 
CC26 Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-03839 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất rượu Thịnh Phát  
(VN) 
Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốt ca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu vang, rượu hoa 

quả. 
 
 

(210) 4-2011-03840 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất rượu Thịnh Phát  
(VN) 
Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượn uýtky, rượu brandi, rượu vang, rượu hoa 

quả.  
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(210) 4-2011-03841 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-03842 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thủy sản Thiên Hà   (VN) 
21 Trung Mỹ Tây 09, khu phố 3, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản, xử lý 

môi trường nước (chế phẩm dạng bột, hạt, đậm đặc bột hạt, lỏng, lỏng đậm đặc). 
 

Nhóm 31: Thức ăn thủy sản, phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-03844 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH Ngọc Thanh  

(VN) 
43 An Dương Vương, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức bằng kim loại quý, đá quý, các loại nữ trang. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ và các loại nữ trang bằng 
vàng, bạc, đá quý. 
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(210) 4-2011-03845 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Tốc Viễn  (VN)
16 A29 ngõ 4, phố Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; kem đánh răng; nước lau sàn nhà; nước lau 

bồn cầu; nước rửa chén; dung dịch vệ sinh phụ nữ không dùng cho mục đích y tế; phấn 
trang điểm; kem dưỡng da; son môi; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03846 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS 
LIMITADA   (PT) 
Rua dos Murcas, 68, 3rd, 9000 Funchal, 
Madeira, Portugal  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước uống tăng lực chứa hydrat-cacbon và/hoặc protein không chứa cồn dùng 

cho mục đích y tế; nước uống chứa gluccoza và nước khoáng không chứa cồn dùng cho 
mục đích y tế; hỗn hợp đồ uống dạng bột dùng cho mục đích y tế; thức ăn nhẹ dinh 
dưỡng dạng thỏi dùng cho mục đích y tế; thức ăn dinh dưỡng dạng thỏi dùng cho mục 
đích y tế; các phương thuốc dạng thảo mộc, thức ăn kiêng và bổ sung thảo mộc dưới 
dạng lỏng, dạng bột, dạng bao con nhộng hay dạng viên nén (tất cả dùng cho mục đích y 
tế); vitamin, chất bổ sung thảo mộc và khoáng dưới dạng lỏng, dạng bột, bao con nhộng 
hay dạng viên nén, chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế trong nhóm 05.  

 
 

(210) 4-2011-03847 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) REV WORLDWIDE, INC.   (US) 
601 North Lamar Boulevard, Suite 300, 
Austin, Texas 78703, United States of 
America  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm về dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (thực 

hiện và kiểm soát giao dịch qua điện thoại di động); phần cứng và phần mềm xử lý các 
giao dịch bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tăng thông qua thiết bị di động.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính cụ thể là: dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động; dịch vụ 
thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng điện tử; dịch vụ chuyển vốn (bằng điện tử), dịch vụ tiền gửi 
(ký quỹ) và dịch vụ thanh toán; dịch vụ hối đoái; và dịch vụ xử lý và tiếp nhận quỹ bằng 
điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-03848 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Ghi, trắng. 
(731) REV WORLDWIDE, INC.   (US) 

601 North Lamar Boulevard, Suite 300, 
Austin, Texas 78703, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước.  

 
 

(210) 4-2011-03849 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(731) REV WORLDWIDE, INC.   (US) 

601 North Lamar Boulevard, Suite 300, 
Austin, Texas 78703, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính cụ thể là: dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ trả trước có tính 

chất thanh toán để thêm thời hạn sử dụng (airtime) cho tài khoản trả trước hoặc dịch vụ 
kết nối không dây để thanh toán theo mức độ sử dụng, hoặc có tính chất thêm giá trị tài 
khoản tài chính; dịch vụ thẻ cộng điểm; dịch vụ cho vay tiền và cho vay tài chính; và 
dịch vụ tài chính trực tuyến và di động cụ thể là dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di 
động, internet và thiết bị giao tiếp không dây.  

 
 

(210) 4-2011-03850 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, vàng. 
(731) MANGO FINANCIAL, INC.   (US) 

601 North Lamar Boulevard, Suite 300, 
Austin, Texas 78703, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính cụ thể là dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả 
trước cụ thể là xử lý thanh toán điện tử thông qua thẻ trả trước, và dịch vụ thẻ cộng điểm; 
dịch vụ nạp thẻ cộng điểm trả trước; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ chuyển tiền 
(bằng điện tử); dịch vụ tài chính qua điện thoại di động cụ thể là dịch vụ ngân hàng qua 
điện thoại di động, dịch vụ thanh toán và chuyển tiền điện tử, dịch vụ tài chính trực 
tuyến cụ thể là dịch vụ ngân hàng trực tuyến và cung cấp thông tin tài khoản tài chính; 
và dịch vụ cho vay tiền và cho vay tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-03852 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH US.CHEMICAL  
(VN) 
Lô B06-4, khu công nghiệp Đức Hòa I- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-03858 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) IP HOLDINGS UNLTD. LLC  (US) 
1450 Broadway, New York, New York 
10018, United States 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2011-03859 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.13; 26.11.3; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

đỏ, vàng, hồng đào. 
(731) Cơ sở sản xuất nước tinh 

khiết Kim Đào  (VN) 
Xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 
Nông 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2011-03860 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ANTIBIOTICE SA  (RO) 
Valea Lupului Street No 1, 707410, Iasi, 
Romania 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-03861 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.12; A5.5.20; 25.1.25; 25.7.20 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nguyễn Phát   (VN) 
Số 18, ngõ 37 Lê Thanh Nghị, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may.  

 
 
(210) 

 
4-2011-03862 

 
(220) 

 
08.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03863 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-03864 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03865 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Da cam, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giải trí di 

động  (VN) 
37 Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông để bán lẻ.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang, dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ điện thoại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin về lĩnh vực giải trí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-03870 (220) 08.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.11.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Việt 
Thành  (VN) 
Phố 4, phường Đông Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô 
thị; tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-03874 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, nhũ vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
TÊn Khoa   (VN) 
76-78 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-03876 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại cà phê Đại Gia 
Phát  (VN) 
57/7D đường Tân Thới Nhất 1, tổ 65, 
khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 
 

(210) 4-2011-03877 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá, cam. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Toàn Thông  
(VN) 
109/24 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
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(210) 4-2011-03878 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Nam Phương   (VN) 
Phòng 1306, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà 
Trưng, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (cụ thể các loại gạch).  

 
 

(210) 4-2011-03879 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 5.5.1; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, nâu, nâu đậm. 
(731) Công ty cổ phần Xuân Việt  

(VN) 
215 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2011-03883 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Chen 
Lin   (VN) 
344/12 đường 26 tháng 3, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-03886 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 1.17.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hân Tiên   (VN) 
Số 34 Trần Quý Cáp, phường 3, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2011-03887 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre(Raffles place), Singapore 
048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03888 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre(Raffles place), Singapore 
048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03889 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre(Raffles place), Singapore 
048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03900 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2011-03901 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03902 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03903 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03904 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2011-03905 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03906 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(VN) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03907 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03908 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2011-03909 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03910 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street, # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03911 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street,  # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03912 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street, # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03913 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street, # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03914 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(VN) 
20 Malacca street,  # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03915 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(VN) 
20 Malacca street, # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03916 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street , # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03917 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03918 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03919 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03920 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03921 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03922 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03923 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03924 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
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(210) 4-2011-03925 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03926 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03927 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03928 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
999 

(210) 4-2011-03929 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PAClFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03930 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.5.1; A25.7.22 
(591) Xanh tím nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cơ khí 

Trường Giang  (VN) 
Số 03 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. 
(N.T.K. CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu bằng kim loại để tạo hình các sản phẩm chế tạo máy, khoá cửa 

không dùng điện bằng kim loại và hợp kim, bản lề bằng kim loại và hợp kim; hòm, tủ, 
két bằng kim loại; cửa thép, bình chứa nước bằng kim loại và hợp kim của chúng. 

 
Nhóm 11: Bồn vệ sinh, bồn rửa bát và chậu rửa tay bằng kim loại và các chất tổng hợp.  

 
Nhóm 19: Cửa ra vào và cửa sổ bằng composite và plastic dùng trong xây dựng công 
nghiệp và dân dụng; cửa gỗ; cửa gỗ lõ thép.  

 
 
 

(210) 4-2011-03931 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PAClFIC PTE LTD 
SINGAPORE    (VN) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1000 

(210) 4-2011-03932 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PAClFIC PTE LTD 
SINGAPORE    (VN) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03933 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 

(210) 4-2011-03934 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-03935 

 
(220) 

 
09.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1001 

(210) 4-2011-03936 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03938 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03939 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03940 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1002 

(210) 4-2011-03941 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03942 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03943 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03944 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1003 

(210) 4-2011-03945 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Hưng   (VN) 
Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-03946 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03947 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03948 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1004 

(210) 4-2011-03949 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03950 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03951 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03952 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE 
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1005 

(210) 4-2011-03953 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca street # 02-00, Malacca 
centre, Singapore 048979   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2011-03954 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Lê Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
100/07 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; đai bằng da; túi đeo lưng; ví lưới có dây đeo; ví 

đựng danh thiếp.  
 
 

(210) 4-2011-03955 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1; 5.7.3; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, cam vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-03956 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.1.5; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1006 

(210) 4-2011-03957 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.3.20; 22.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-03958 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar.  

 
 

(210) 4-2011-03959 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.9; 25.1.25; 5.3.19; 5.13.6 
(591) Trắng, đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty khu nghỉ mát Đà Lạt  
(VN) 
12 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar.  

 
 

(210) 4-2011-03960 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà thép Hoàng 
HÀ  (VN) 
Lô I1, cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1007 

(511)   Nhóm 37: Lắp dựng khung nhà thép tiền chế; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp dựng giàn 
giáo; xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-03961 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Phùng  (VN) 
152/3A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-03962 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế Giới Đại 
Dương  (VN) 
232 Khánh Hội, phường 06, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; hãng bất 

động sản; quản lý bất động sản. 
 
 
 

(210) 4-2011-03963 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Lê Hà 
Giang  (VN) 
29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý vé (vận tải hành khách và hàng hoá); dịch vụ vận tải 

hành khách và hàng hoá; cho thuê xe vận. 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 
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(210) 4-2011-03964 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2011-03965 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.1 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2011-03966 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1010 

mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2011-03967 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.1 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  
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(210) 4-2011-03968 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn 

liền.  
 
 
 

(210) 4-2011-03969 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Ma San    (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn 

liền.  
 
 
 

(210) 4-2011-03970 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Ma San    (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn 

liền.  
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(210) 4-2011-03971 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Lam Sơn VINA   (VN) 
62 đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp ga; quạt điện; bếp điện từ; máy hút khói khử mùi; bình đun 

nước điện (siêu tốc).   
 
 
 
 

(210) 4-2011-03972 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 19.7.1; A2.1.24; 2.7.23 
(731) DIAGEO SINGAPORE PTE LTD   (SG) 

138 Robinson, #17-00, The Corporate 
Office, 068906 Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03973 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A3.7.24; 3.7.4 
(731) Tổng công ty cổ phần may 

Việt Tiến   (VN) 
Số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm mouse. 
 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn trải giường; áo gối; chăn; ga trải giường.  
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(210) 4-2011-03974 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A3.7.24; 3.7.4 
(731) Tổng công ty cổ phần may 

Việt Tiến    (VN) 
Số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm mouse.   
 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn trải giường; áo gối; chăn; ga trải giường.  
 
 

(210) 4-2011-03975 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 26.13.25; 6.1.2 
(731) Nguyễn Trung Thọ  (VN) 

Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên phụ liệu ngành may.  

 
 

(210) 4-2011-03976 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.17; 18.3.21 
(731) Nguyễn Trung Thọ  (VN) 

Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên phụ liệu ngành may.  
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(210) 4-2011-03977 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.14 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và sản xuất TMT  
(VN) 
Phố Đông Nam, thị trấn Thiên Tôn, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống).  

 
 
 

(210) 4-2011-03978 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NEW WORLD 
Việt Nam  (VN) 
Số 21/173/134 đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ bằng gỗ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-03979 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Mai 
Phương   (VN) 
110A, Cách Mạng Tháng 8, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-03980 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  
(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889-0100, U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và vắc xin.  

 
 

(210) 4-2011-03981 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03982 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03983 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-03984 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03985 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
(210) 

 
4-2011-03986 

 
(220) 

 
09.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 

Minh   (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-03987 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Minh   (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-03988 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 
 

(210) 4-2011-03989 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES 
& TECHNOLOGY TBK  (ID) 
BII Plaza, Tower II, 30th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá mòi (không còn sống); thịt gia cầm, không còn sống; thịt thú săn 

(không còn sống); xúc xích dồi; nước thịt nấu đông; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo 
quản; hoa quả đã được bảo quản; quả nấu chín; rau đã được bảo quản; rau đã được sấy 
khô; rau đã được nấu chín; cá đã được bảo quản; cá muối; thức ăn từ cá; nấm đã được 
bảo quản; rau đóng hộp; hoa quả đóng hộp; bơ dừa; mỡ dừa; mứt; bơ lạc; mứt cam (mứt 
ướt); trứng; sữa chua; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; 
dầu ăn được; n−ơc ép rau quả dùng để nấu ăn; dầu hạt cọ dùng làm thực phẩm; dầu cọ 
dùng làm thực phẩm; hỗn hợp chứa mỡ dùng cho lát bánh mỳ phết; chất thay thế bơ ca 
cao; dầu vừng; dầu dừa; mỡ có thể ăn được; bơ; bơ thực vật; pho mát; nho khô; quả rắc 
đường kính (ngâm dầm); xalát trái cây; dưa góp cay (kim chi); dưa góp/dưa món; thạch 
dùng làm thực phẩm; nước quả nấu đông (thạch hoa quả); thực phẩm ăn nhanh làm từ 
hoa quả; lạc đã chế biến; hoa quả lát mỏng; khoai tây rán; khoai tây giòn; mỡ pha vào 
bánh cho xốp giòn.  

 
 
 

(210) 4-2011-03992 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ: xe đạp và xe đạp điện  
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(210) 4-2011-03993 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ¤ tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ: xe đạp và xe đạp điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03994 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ: xe đạp và xe đạp điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03995 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ: xe đạp và xe đạp điện  

 
 
 
 

(210) 4-2011-03996 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ: xe đạp và xe đạp điện.  
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(210) 4-2011-03997 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.4 
(591) Đỏ tươi, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
liệu xây dựng Sô Nô  (VN) 
319 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2011-03998 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
3/2   (VN) 
10 Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-03999 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
3/2   (VN) 
10 Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04000 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
3/2  (VN) 
10 Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-04001 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.1.1; A18.1.2; A18.1.3 
(591) Đỏ, xanh dương sẫm, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại du lịch Ngọc Khang  (VN) 
Số 09, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-04002 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam  (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04003 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04004 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm An Phú  
(VN) 
Số nhà 20, ngõ Hoàng 6, đường phạm 
Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04005 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lam, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế Linh  (VN) 
28/4X, khu phố 1, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo (không dùng cho mục đích y tế); gối.  
 

Nhóm 24: Chăn (để đắp); ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; rèm cửa bằng vải.  
 
 
 

(210) 4-2011-04006 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH Anh Tin  (VN) 
2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện; máy cưa; máy cắt cỏ; máy phun xịt thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2011-04008 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) COREANA COSMETICS CO., LTD  
(KR) 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son 

môi; keo xịt tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền; mỹ phẩm chăm 
sóc da.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04009 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) STAR FURNITURE PTE LTD   (SG) 
52 Sungei Kadut Ave, Singapore 729675 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất trong gia đình.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ nội thất gia đình.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04020 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông đa phương tiện Trăng 
Xanh  (VN) 
Số 38, ngõ 19, Trần Quang Diệu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; giải trí; sản xuất phim: phim truyện, phim truyền hình, 

phim tài liệu.  
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(210) 4-2011-04023 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại cà phê 
Nguyệt Cát  (VN) 
117 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2011-04024 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.7; A25.7.6 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) ALTECH COMPUTERS   (AU) 

Unit 1, Building C, 350 Parramatta Rd, 
Homebush, NSW, 2140 Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; hệ thống máy tính; bộ nhớ cho máy tính điện 

tử.  
 
 

(210) 4-2011-04025 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Viện Đào tạo Mở và Nghiên 

cứu Phát triển   (VN) 
504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ, tin học và lớp kỹ năng mềm; hợp tác đào 

tạo và phổ biến tri thức khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo đục 
đào tạo; dịch vụ biên dịch, dịch vụ phiên dịch.  

 
Nhóm 42: Lập trình phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; đánh giá công nghệ; giám định công nghệ.  
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(210) 4-2011-04026 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.17.11; 24.1.1; A1.1.10; 18.1.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch 
VIETNAMRIDER  (VN) 
01 lô 3 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch.  

 
 
 

(210) 4-2011-04027 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; 26.4.9; 26.11.3; A5.1.5 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH Minh Tiến Phát  

(VN) 
A14, tổ 4, KP 6, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm.   

 
 
 

(210) 4-2011-04028 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Hải Trâm  (VN) 

Tổ 8, hẻm 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu 
Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-04029 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời, 

xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Thịnh Trường An   (VN) 
Số 85/52/1, tổ 12, ấp 5, xã Long Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
 
 

(210) 4-2011-04035 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất nhạy tia UV (photoinitiators). 

 
 
 

(210) 4-2011-04040 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.11; A6.19.11 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Long 
Thịnh   (VN) 
C3/21H Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, nhôm, i nốc, hạt nhựa, các sản phẩm làm bằng nhựa; mua 

bán bàn, ghế, giường, tủ, nồi, ly, tách, chén, đĩa, đũa, muỗng, chậu, thau, rổ, xô, hộp, 
bình, ca.  
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(210) 4-2011-04041 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Long 
Thịnh  (VN) 
C3/21H Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, nhôm, i nốc, hạt nhựa, các sản phẩm làm bằng nhựa; mua 
bán bàn, ghế, giường, tủ, nồi, ly, tách, chén, đĩa, đũa, muỗng, chậu, thau, rổ, xô, hộp, bình, ca. 
 

 
 

(210) 4-2011-04042 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Jen 
Development Việt Nam   (VN) 
29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-04043 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ mỹ 
phẩm Vạn Phúc  (VN) 
150A đường 47, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04044 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 19.7.1; 4.3.3; 10.3.7; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh 9 Thương  (VN) 
Số 203/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2011-04045 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, tím, xanh dương, xanh dương 

sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đặng Đoàn 
Nguyễn  (VN) 
60 Hoa Phượng, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Cung cấp nước sạch. 

 
 

(210) 4-2011-04047 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Sĩ Hùng   (VN) 

Số 403 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, đồ nội thất ô tô; 

mua bán đồ nội thất gia dụng, văn phòng, trường học; mua bán đồ giải trí gia đình, thiết 
bị âm thanh, thiết bị chiếu sáng, mành rèm, sản phẩm điện lạnh, sản phẩm tin học, vật 
liệu xây dựng, gỗ cây, tre, nứa, gỗ sơ chế, giấy dán tường và phủ sàn, kính phẳng, đồ ngũ 
kim và khoá; mua bán thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí; mua bán thiết bị 
nghe nhìn, thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt, thiết bị và dụng cụ đo 
lường; mua bán bàn, ghế, tủ văn phòng, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và 
hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da; 
quảng cáo; xuất nhập khẩu đồ nội thất; dịch vụ xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; cho 
thuê chỗ để xe; cho thuê kho hàng.  

 
 

(210) 4-2011-04048 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Hữu Huyền  (VN) 
436B/25 đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh 
giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
 

(210) 4-2011-04049 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Kim 
Hương  (VN) 
563 Chợ Cầu Muối, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-04060 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Ngọc Lâm  (VN) 
Số 89 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: Thuốc trừ sâu; dùng để trừ sâu: Sâu cuốn lá/lúa; sâu tơ; 
sâu xanh; bọ nhảy/rau ăn lá; sâu đục quả/cây họ đậu. 
 

 
 

(210) 4-2011-04061 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Ngọc Lâm   (VN) 
Số 89 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh (dùng để trừ bệnh: bệnh khô vằn, bệnh 

vàng lá do nấm, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn cho lúa, bệnh mốc sương, bệnh đốm vòng 
(cho cà chua, cho hành), bệnh chết cây con (bệnh của cây lạc), bệnh phấn trắng (bệnh 
của cây hoa hồng)). 
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(210) 4-2011-04062 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Ngọc Lâm    (VN) 
Số 89 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu (dùng để trừ sâu: sâu cuốn lá, rầy nâu, 

sâu đục thân cây lúa, rệp sáp, rệp cây cà phê, sâu khoang, sâu lạc, sâu đục thân cây ngô). 
 
 
 

(210) 4-2011-04063 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Ngọc Lâm    (VN) 
Số 89 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu (dùng để trừ sâu: sâu cuốn lá, rầy nâu, 

sâu đục thân, sâu lúa, rệp sáp, rệp cây cà phê, sâu khoang, sâu lạc). 
 
 
 

(210) 4-2011-04066 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Tấn Phát  (VN) 
19 đường số 15, KDC Him Lam, Nam 
Sài Gòn, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 

sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ; xây dựng công trình 
công ích; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt 
hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ 
thống xây dựng: thang máy, cầu thang tự động, hệ thống đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2011-04068 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn JOC 
Việt Nam   (VN) 
B3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản báo điện tử trực tuyến; dich vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến không tải xuống được; cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trên báo chí.  
 
 

(210) 4-2011-04069 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương  (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; túi đựng gậy đánh gôn; găng tay dùng để chơi 

gôn; bóng để chơi thể thao; cái bảo vệ đầu gối (dùng trong chơi thể thao).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cho thuê trang thiết bị thể 
thao (trừ xe cộ); dịch vụ trại tập luyện thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và giáo dục).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-04080 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Dược phẩm và 
Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-04081 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04082 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04083 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04084 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04085 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Thị Khuyên   (VN) 
Số nhà 10, nhà 10A3 - xí nghiệp vận tải 
vật tư, dốc Tân ấp, Phúc Xá, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04087 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế Linh  (VN) 
28/4X, khu phố 1, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo (không dùng cho mục đích y tế); gối.  
 

Nhóm 24: Chăn (để đắp); ga trải gường; vỏ gối; vỏ đệm; rèm cửa bằng vải.  
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(210) 4-2011-04100 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.3 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
F.M.T  (VN) 
168 Triệu Nữ Vương, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; biểu diễn (trình diễn) trực tiếp; dàn dựng buổi biểu diễn. 

 
 

(210) 4-2011-04101 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh  (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04102 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04103 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
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(210) 4-2011-04104 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04105 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04106 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04107 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1035 

(210) 4-2011-04108 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04109 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04110 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04111 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
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(210) 4-2011-04112 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04113 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trái Đất Xanh   (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-04115 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NIPPON PAINT (THAILAND) CO., 
LTD  (TH) 
101 Moo 3, Soi Suksawad 76, Suksawad 
Road Bangchak Prapradaeng, 
Samutprakarn 10130 THAILAND 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót bảo vệ cho khung, gầm xe cộ; sơn phủ dùng trong ngành công nghiệp 

« tô.  
 
 

(210) 4-2011-04116 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NIPPON PAINT (THAILAND) CO., 
LTD  (TH) 
101 Moo 3, Soi Suksawad 76, Suksawad 
Road Bangchak Prapradaeng, 
Samutprakarn 10130 THAILAND  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn lót bảo vệ cho khung, gầm xe cộ; sơn phủ dùng trong ngành công nghiệp 
« tô. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04117 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) HUNTSMAN ADVANCED 
MATERIALS (SWITZERLAND) 
GMBH   (SE) 
Klybeckstrasse 200, 4057 Basel, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất hóa học dùng trong công nghiệp kể cả công nghiệp hàng hải và công 

nghiệp mỏ; nhựa tổng hợp nhân tạo, nhựa e-po-xy, hệ hai cấu tử bao gồm nhựa và chất 
hóa cứng, tất cả ở dạng thô; chất dẻo dạng thô; hợp chất hóa học chống mài mòn và 
chống ăn mòn. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04120 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đậm, xám nhạt, đen xám, 

xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhóm Mua   (VN) 
Tòa nhà Vincom tầng 14, số 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; quảng cáo thương mại.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2011-04121 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh tím, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Thu Thảo   (VN) 
38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm: kem trị nám, kem ngăn ngừa mụn, kem dưỡng trắng da 

toàn thân, kem trắng da mặt, sữa tắm trắng, kem ngăn ngừa lão hóa.  
 
 

(210) 4-2011-04122 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.13.1; 2.9.1 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Thu Thảo    (VN) 
38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm: kem ngăn ngừa nám, kem ngăn ngừa mụn, kem dưỡng 

trắng da toàn thân, kem trắng da mặt, kem ngăn ngừa mụn và giảm lão hóa da.  
 
 

(210) 4-2011-04123 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.5; 19.7.1 
(591) Trắng, đen, vàng đồng, xanh lá cây, xám.
(731) Cơ sở Phi Thắng   (VN) 

48B ấp Vĩnh Phước, thị trấn Giồng 
Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-04124 (220) 10.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 25.5.2; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Việt  (VN) 
ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; kệ (tất cả đều là hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre, lá, 

cói, sợi nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.  
 
 

(210) 4-2011-04128 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Công nghệ Việt  

(VN) 
Số 16, đường Huyện Toại, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera (thiết bị quay phim); thiết bị chụp ảnh; đầu đọc đĩa quang; thiết bị 

báo động; thiết bị báo cháy; thiết bị báo hiệu chống trộm.  
 
 

(210) 4-2011-04129 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 9.1.10; 26.15.15 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Làn Sóng Vàng  (VN) 
4/114 đường TL 29, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận tải 

hàng hóa bằng đường sắt.  
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(210) 4-2011-04130 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hòn Ngọc Đông 
Dương   (VN) 
Số nhà 62 ngõ 67, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch trong nước và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2011-04131 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.7.25; A5.1.16; 7.1.24; A2.1.23; 
A3.7.24; 25.1.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hòn Ngọc Đông 
Dương    (VN) 
Số nhà 62 ngõ 67, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch trong nước và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2011-04132 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghiệp và môi trường á Châu  
(VN) 
Tổ 14 Gia Quất, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nén khí; máy nghiền; máy cắt; máy giặt; máy rửa bát 

đĩa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ môi giới và xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán máy, thiết bị và 
dây chuyền sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và điện tử 
viễn thông; dịch vụ mua bán hàng lương thực, thực phẩm, đồ dệt may, đồ nội thất, dược 
phẩm, mỹ phẩm, nguyên vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ trang trí 
nội thất, ngoại thất; dịch vụ giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình xây 
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dựng; dịch vụ lắp ráp máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp, môi trường và điện tử viễn thông; dịch vụ sửa chữa máy, thiết bị và dây 
chuyền sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và điện tử viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ lữ hành và du lịch; dịch 
vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ đặt vé máy bay.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất công 
trình; dịch vụ tư vấn kiến trúc công trình; dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng; dịch vụ tư 
vấn thiết kế máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, nông 
nghiệp, môi trường và điện tử viễn thông; dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và điện tử viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-04133 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH in Hoa Anh   (VN)

Số 6 ngách 4/35 ngõ 4 Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi xách tay, cặp da và giả da, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép thời trang, ca vát, mũ nón, tất, váy. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép thời 
trang, ca vát, mũ nón, tất, váy, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, vali, cặp, 
túi, ví, đồ da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày, tơ, sợi dệt; mua, bán đồng hồ, kính mắt. 

 
 

(210) 4-2011-04134 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH in Hoa Anh  

(VN) 
Số 6 ngách 4/35 ngõ 4 Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi xách tay, cặp da và giả da, túi du lịch.  
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép thời trang, ca vát, mũ nón, tất, váy.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép thời 
trang, ca vát, mũ nón, tất, váy, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, vali, cặp, 
túi, ví, đồ da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày, tơ, sợi dệt; mua, bán đồng hồ, kính mắt. 

 
 

(210) 4-2011-04135 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF 
CANADA, INC  (CA) 
25 Wolseley Court, Cambridge, Ontario 
N1R 5S9 Canada  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc gây tê tại chỗ dùng trong nha khoa.  

 
 

(210) 4-2011-04136 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF 
CANADA, INC  (CA) 
25 Wolseley Court, Cambridge, Ontario 
N1R 5S9 Canada  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc gây tê tại chỗ dùng trong nha khoa.  

 
 

(210) 4-2011-04137 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA  (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu Vodka.  
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(210) 4-2011-04138 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Vàng cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp tổng hợp Đồng 
Nai   (VN) 
Tòa nhà DonaCoop, khu Phước Hải, 
quốc lộ 51A thị trấn Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-04139 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; A11.3.4 
(591) Nâu xám, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Minh Nhật  (VN) 
196/14 Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (dịch vụ nhà hàng ăn uống). 

 
 

(210) 4-2011-04140 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(591) Vàng nhạt, vàng đồng. (540) 

 

(731) Trương Nguyễn Minh Tâm  
(VN) 
242/7/30 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-04141 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tươi   (VN) 
1479 tổ 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da, kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2011-04142 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tươi    (VN) 
1479 tổ 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước   

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da, kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 
 

(210) 4-2011-04143 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) AUM IMPEX PVT. LTD   (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi, 
India 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2011-04144 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A1.5.3; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại và vận tải 
Mạnh Nguyên  (VN) 
B8-TT12, khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng xe Taxi. 

 
 

(210) 4-2011-04145 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.23; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Mai   (VN) 
84 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu các loại và nước giải khát.  
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(210) 4-2011-04146 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Quang Hải   (VN) 
Xóm 15 Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản 

lý bất động sản, dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở. 
 
 
 

(210) 4-2011-04147 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.1.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Tiến Vinh   (VN) 
Số 39, ngách 219/18 đường Nguyễn 
Ngọc Vũ, tổ 26 phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học.  

 
 
 

(210) 4-2011-04148 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.15; 26.4.4; 26.3.2; 26.4.7 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vina Alliance  (VN) 
152 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; 

định giá bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ, khu căn hộ, khu cao ốc văn 
phòng. 
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(210) 4-2011-04149 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xi măng Cần Thơ - Hậu Giang  
(VN) 
Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, 
giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2011-04150 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; 25.5.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ nghiên 

cứu sản xuất giống cây 
trồng Bình Minh  (VN) 
ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 31: Lúa giống; hạt giống; giống cây trồng. 
 

Nhóm 40: Gia công thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-04151 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; A5.1.5; A5.11.11; 3.7.17; 6.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

nghiên cứu sản xuất nông 
nghiệp Núi Tô  (VN) 
ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lúa, gạo, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán thiết bị phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-04152 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông trực tuyến I.P  
(VN) 
Tầng 6, số 25, Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại với mục đích quảng cáo; môi giới thương 
mại; cơ sở dữ liệu trong máy tính (biên tập thông tin vào trong cơ sở dữ liệu trong máy 
tính); dịch vụ giới thiệu hàng hoá nhằm mục đích thúc đẩy việc bán hàng; nghiên cứu thị 
trường; quan hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, mua sắm thông qua 
mạng internet; các dịch vụ thương mại điện tử cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, 
tư vấn quản lý. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tài liệu thương 
mại điện tử qua mạng viễn thông và mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
của người sử dụng vào mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách báo tạp chí, văn hoá phẩm; cung cấp thông tin về lĩnh vực giải 
trí, tiêu khiển; cung cấp các dịch vụ giải trí trên truyền hình, phát thanh và báo chí; dịch 
vụ tổ chức các hoạt động thể thao giải trí; tổ chức và điều khiển cuộc hội nghị, hội thảo, 
sự kiện, giáo đục đào tạo chuyên đề. 

 

 
(210) 

 
4-2011-04156 

 
(220) 

 
11.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Đạt  (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-04160 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần tài nguyên 

Ma San  (VN) 
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, 
số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý kinh doanh; xuất khẩu kim loại quý 

hiếm như: vàng, đồng, vonfram (v«n-phê-ram), fluorit (phê-lu-«-rit) và bismut (bÝt-sê-
mút). 

 
Nhóm 37: Khai thác khoáng sản cụ thể là: quặng kim loại và kim loại quý hiếm như: 
vàng, đồng, vonfram (v«n-phê-ram), fluorit (phê-lu-«-rit) và bismut (bÝt-sê-mót).  

 
Nhóm 42: Thăm dò khoáng sản. 

 
 

(210) 4-2011-04161 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH Phi Khoa  (VN) 

45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm; chè (trà); bánh làm từ bột gạo. 

 
 

(210) 4-2011-04162 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Phú Hoà Minh  

(VN) 
443/7 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn các loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-04163 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm  

 
 
 

(210) 4-2011-04164 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-04165 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-04166 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04167 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04168 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04169 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-04170 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04171 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04172 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04173 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1052 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-04174 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04175 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04176 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04177 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-04178 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04179 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04180 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04181 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALEMBIC LIMITED   (IN) 
Alembic Road, Vadodara 390003, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-04182 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALEMBIC LIMITED  (IN) 
Alembic Road, Vadodara 390003, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04183 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam    (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04184 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam  (VN) 
281/23/13 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-04185 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
281/23/13 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-04186 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
281/23/13 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-04187 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 24.5.1 
(591) Đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Bảo Ngân  (VN) 
88A Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-04189 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A24.15.7; 7.1.24; A7.1.12; 24.15.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Toàn Tâm   (VN) 
15 Vạn Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 
 

(210) 4-2011-04190 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.17.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, hồng, đen, vàng. 
(731) Trần Thị Phước   (VN) 

75 Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, 
thành phố Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt.  
 
 

(210) 4-2011-04193 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 18.3.21 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Thế Giới 
Xanh   (VN) 
55/9 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, thuỷ hải sản; môi giới thương mại.  
 

Nhóm 36: Khai thuê thủ tục hải quan; cho thuê văn phòng, nhà ở.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa tàu biển.  
 

Nhóm 39: Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; đại lý vận tải (dịch vụ về vận tải); cho 
thuê kho bãi; xếp dỡ hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-04195 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè  (VN) 
Đường Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 
 

(210) 4-2011-04196 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 5.9.19; 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây đậm, nhạt 
(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè  (VN) 
Đường Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2011-04197 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Đòi Nợ 
Song Bảo  (VN) 
Số 79, đường 270 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu hồi nợ; dịch vụ kinh doanh bất động sản; tư vấn kinh doanh bất 

động sản; hãng bất động sản; môi giới bất động sản: đánh giá bất động sản; đầu tư vốn. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 
quyền tác giả; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo uỷ quyền để bảo vệ quyền 
lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng). 

 
 

(210) 4-2011-04198 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần gốm sứ Đức 
Việt Thái   (VN) 
Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm sứ vệ sinh thuộc nhóm này như: bồn tắm; chậu rửa; bệ xí xổm; 

bệ xí bệt; bồn tiểu treo.  
 
 

(210) 4-2011-04201 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - thiết 
kế tạo mẫu - du lịch Thương 
Hiệu Việt   (VN) 
28/13 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, cho thuê xe du lịch, tổ chức điều hành du 

lịch. 
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(210) 4-2011-04203 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần quản lý toà 

nhà Phương Bắc   (VN) 
29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW, 
JSC.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản). 
 

Nhóm 41: Đào tạo chuyển giao công nghệ trong linh vực quản lý toà nhà. 
 
 

(210) 4-2011-04204 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần quản lý toà 
nhà Phương Bắc  (VN) 
29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW, 
JSC.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản). 
 

Nhóm 41: Đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý tòa nhà. 
 
 

(210) 4-2011-04205 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.2.1 
(591) Xanh dương, đen, xanh lá cây, ghi xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Hùng   (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 

poly vinyl clo-rua (PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl clo-rua (PVC); lớp lót làm bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
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(210) 4-2011-04206 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 

poly vinyl clo-rua (PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl clo-rua (PVC); lớp lót làm bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-04207 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Thăng Long   (VN) 
Số 273 Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ về thẻ tín dụng; phát triển và tổ 

chức các cấu trúc tài chính chứng khoán; chuyển vốn bằng điện tử; tư vấn bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2011-04208 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long   (VN) 
Số 273 Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ về thẻ tín dụng; phát triển và tổ 

chức các cấu trúc tài chính chứng khoán; chuyển vốn bằng điện tử; tư vấn bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2011-04209 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long    (VN) 
Số 273 Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ về thẻ tín dụng; phát triển và tổ 
chức các cấu trúc tài chính chứng khoán; chuyển vốn bằng điện tử; tư vấn bảo hiểm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04210 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.23; 25.5.25; 26.4.4 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Tuyết Hằng  (VN) 
Số nhà 138 Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04211 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04212 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm PHYTOSANTÉ Việt 
Nam   (VN) 
P410, nhà B4, tập thể Bộ ngoại giao-
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04213 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế An Phú   (VN) 
Tầng 3, số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04214 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04215 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm O.P.M   (VN) 
139 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04216 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm O.P.M   (VN) 
139 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04217 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04218 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 
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(210) 4-2011-04219 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng Ba Đình  (VN) 
Số 415, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, mua bán vật tư, thiết bị ngành điện.  
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình, xây dựng: hệ thống điện 
chiếu sáng, điện công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, phá các 
công trình xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
thiết bị báo động hỏa hoạn lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí: theo đơn đặt hàng của khách hàng; mạ kim loại; cán kim 
loại; mạ kẽm; mạ thiếc, tràng thiếc. 

 
 

(210) 4-2011-04221 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.7.24; 26.1.2; 24.7.1; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty thương mại dịch vụ 

Hải Âu (TNHH)   (VN) 
Số 202, Trần Hưng Đạo, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy, dép (trangphục).  

 
 

(210) 4-2011-04222 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.9; 3.7.16; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty thương mại dịch vụ 

Hải Âu (TNHH)   (VN) 
Số 202, Trần Hưng Đạo, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy, dép (trang phục).  
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(210) 4-2011-04223 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04224 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
05 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04226 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NEXT GENERATION 
BROADCASTING NGB AB   (SE) 
Birger Jarlsgatan 25, 111 45 
STOCKHOLM, Sweden  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, bao gồm cả thiết bị 

giải mã vô truyến truyền hình kỹ thuật số (digital television deeoders).  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình (television broadcasting); dịch vụ cho 
thuê thiết bị truyền hình; dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến viễn 
thông và truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tiêu khiển (amusement), giáo dục và giải tri bao gồm cả giải trí 
truyền hình; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến những dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2011-04227 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) NEXT GENERATION 

BROADCASTING NGB AB   (SE) 
Birger Jarlsgatan 25, 111 45 
STOCKHOLM, Sweden  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, bao gồm cả thiết bị 

giải mã vô truyến truyền hình kỹ thuật số. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình; dịch vụ cho thuê thiết bị truyền hình; 
dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến viễn thông và truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tiêu khiển, giáo dục và giải trí bao gồm cả giải trí truyền hình; dịch 
vụ cung cấp thông tin liên quan đến những dịch vụ nêu trên.  

 
 
 

(210) 4-2011-04228 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029 U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Túi đựng gậy đánh gôn; gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn.  

 
 
 

(210) 4-2011-04231 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Sài Gòn Năng 
Lượng   (VN) 
22/9 Bông sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô.  
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(210) 4-2011-04232 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, hồng đậm, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm quốc tế Minh Việt  
(VN) 
22/66 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-04233 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.9; A16.3.5 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông quảng cáo Ngôi Sao  
(VN) 
174/107/3 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ tổ chức hội chợ, dịch 

vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; mua bán các sản phẩm: vật phẩm 
quảng cáo, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 
mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị và linh kiện viễn thông. 

 
Nhóm 41: Tổ chức trình diễn; sản xuất phim quảng cáo; sản xuất phim điện ảnh; sản 
xuất phim video; sản xuất chương trình truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh & 
truyền hình. 

 
 

(210) 4-2011-04235 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 

Thanh Liêm   (VN) 
Nền số 09, lô C, CDC xã Láng Biền, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1067 

(511)   Nhóm 07: Máy móc dùng trong nông nghiệp: máy gieo hạt, máy gặt đập liên hợp, máy 
phun xịt, máy cày.  

 
 

(210) 4-2011-04236 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Phú Hưng   (VN) 
36/34 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, cụ thể là mua bán nông sản, thực phẩm, thịt, các sản 

phẩm từ thịt, thủy sản, cà phê, chè, đường, sữa, các sản phẩm sữa, bánh kẹo, các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, trứng, sản phẩm từ trứng, dầu ăn, mỡ động thực 
vật, hạt tiêu, gia vị khác, thức ăn cho động vật cảnh, đồ uống có cồn, đồ uống không có 
cồn, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc 
lá, thuốc lào. 

 
 

(210) 4-2011-04241 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) THE YOKOHAM A RUBBER CO., 
LTD.  (JP) 
36-11, Shimbashi 5-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm cho lốp ô tô. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và dịch vụ quảng bá ra công chúng; cung cấp thông tin về 
doanh thu (doanh số) bán hàng; cung cấp dịch vụ khách hàng trong kinh doanh bán lẻ và 
bán buôn lốp ô tô; phụ tùng ô tô và phụ kiện ô tô; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ 
và buổi trình diễn phục vụ mục đích thương mại; xúc tiến bán hàng và quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ hai bánh có động 
cơ. 

 
Nhóm 44: Bảo dưỡng vườn và khu trồng hoa (đài hoa); trồng cây vườn; rắc phân bón; 
diệt cỏ dại; diệt vật gây hại (cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp). 
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(210) 4-2011-04242 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.1; A1.5.3 
(731) THE YOKOHAM A RUBBER CO., 

LTD.   (JP) 
36-11, Shimbashi 5-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm cho lốp ô tô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và dịch vụ quảng bá ra công chúng; cung cấp thông tin về 
doanh thu (doanh số) bán hàng; cung cấp dịch vụ khách hàng trong kinh doanh bán lẻ và 
bán buôn lốp ô tô; phụ tùng ô tô và phụ kiện ô tô; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ 
và buổi trình diễn phục vụ mục đích thương mại; xúc tiến bán hàng và quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ hai bánh có động 
cơ.  

 
Nhóm 44: Bảo dưỡng vườn và khu trồng hoa (đài hoa); trồng cây vườn; rắc phân bón; 
diệt cỏ dại; diệt vật gây hại (cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp). 

 
 

(210) 4-2011-04243 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH SYRENA  (VN) 

51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Muối khoáng sủi dùng để tắm (không dùng trong ngành y); viên sủi (muối 

khoáng) dùng để rửa và mát xa; viên sủi (muối khoáng) ngâm dưỡng da chân và thư 
giãn. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục thể thao. 

 
Nhóm 41: Hướng dẫn tập dưỡng sinh; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (làm cho người vừa 
vặn); hướng dẫn luyện tập cơ thÔ làm cho người vừa vặn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ mát xa, xông hơi.  
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(210) 4-2011-04244 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Tầm Nhìn Việt  (VN) 
Số nhà 43/43, ngõ 91, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển 

hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô. 
 
 
 

(210) 4-2011-04245 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Tầm Nhìn Việt  (VN) 
Số nhà 43/43, ngõ 91, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển 

hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  
 
 
 

(210) 4-2011-04246 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Tầm Nhìn Việt   (VN)
Số nhà 43/43, ngõ 91, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển 

hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  
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(210) 4-2011-04247 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Tầm Nhìn Việt   (VN)
Số nhà 43/43, ngõ 91, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển 

hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-04248 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH CHI AN  (VN) 
Số 33B Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, vali, túi xách.  
 

Nhóm 40: May quần áo; gia công quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-04249 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1; A3.6.11; 9.1.24 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

giày, dép da Diên Vui  (VN) 
Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-04250 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23; 26.15.15; 7.15.20 
(591) Xanh nhạt, đen, trắng, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Linh Linh   (VN) 
Số 2 ngõ 79/40/14 Cầu Giấy, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép UPVC.  

 
 

(210) 4-2011-04251 (220) 11.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 5.7.3; 25.1.25; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

úa, đỏ, nâu đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sông Vàm Long An   (VN) 
Số 001, ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-04252 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 

Phục Dân   (VN) 
344/10 tổ 2, khu vực 6, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì tươi sợi; mì vắt khô; hủ tiếu ăn liền; mì ăn liền; hủ tiếu bột lọc; hủ tiếu vắt 

khô.  
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(210) 4-2011-04253 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 8.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, hồng, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyệt Minh  
(VN) 
Phòng 509, nhà C5, tập thể Trung Tự, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-04254 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.3.11; 3.7.16; A26.11.12 
(591) Vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Hoàng 
Dương  (VN) 
3B Chả cá, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng. 

 
 

(210) 4-2011-04255 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.7.25; 25.5.25 
(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh 
Hoàn Hảo   (VN) 
172/19 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch tòa nhà, dịch vụ dọn dẹp văn phòng, nhà ở; dịch vụ diệt côn 

trùng, diệt mối mọt; dịch vụ diệt trừ động vật có hại (không dùng trong nông nghiệp).  
 
 

(210) 4-2011-04257 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Cơ sở Trần Thị Hà Thu   (VN) 
Tổ 07, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); ống 
nói; bộ trộn âm; loa. 

 
 
 

(210) 4-2011-04258 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.9; 25.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Trương Văn Hải  (VN) 

Phường Lào Cai, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại như: thắng dùng cho xe cộ (phanh), má phanh 

(bố thắng), vi mạch điện dùng cho xe cộ (IC), còi xe, bóng đèn dùng cho xe cộ, săm lốp, 
kính chiếu hậu dùng cho xe, ống xả khói dùng cho xe cộ, còi xe, nhông, sên, đĩa, hệ 
thống đèn điện dùng cho xe cộ, vòng bi (bạc đạn). 

 
 
 

(210) 4-2011-04259 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Cơ sở Hùng Quyên  (VN) 
C14/A4 ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở dùng cho học sinh; giấy. 

 
 
 

(210) 4-2011-04260 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Đinh Văn Tý  (VN) 
220/91A Lê Vãn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bán mì quảng; dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2011-04261 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Phan Trung Kiên  (VN) 
75 ĐHT41, tổ 5, khu phố 6, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); 

bộ trộn âm (mocxơ); ống nói (micrô). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04262 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.5.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Cơ sở Hải Châu  (VN) 

117H/21 Hoài Thanh, phường 14, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt nai khô; thịt trâu khô; mực khô; cá khô; tôm khô. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04263 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.11.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Kim 
Hiền  (VN) 
323 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế (trang trí) nội thất.   
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(210) 4-2011-04264 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 25.5.2 
(591) Cam, vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Sơn Hải Minh  (VN) 
Thôn Đông Trung, xã Đông Xá, huyện 
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Sứa, tôm, cá, mực (tất cả không còn sống); nước mắm làm từ thịt.  

 
 
 

(210) 4-2011-04265 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.11.2; 1.7.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoàn  (VN) 
Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, 
thành phố Thái Bình, tình Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2011-04266 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Ngọc Trai  (VN) 
22/2E, ấp Chánh 2, Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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1076 

(210) 4-2011-04267 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Trung tâm nha khoa Ngọc 
Nha   (VN) 
48A Đặng Dung, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám nha khoa. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04268 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Bùi Hữu Huyền  (VN) 
436B/25, đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh 

giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04269 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Bùi Hữu Huyền   (VN) 
436B/25, đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh 

giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04270 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Bùi Hữu Huyền   (VN) 
436B/25 đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh 

giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
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(210) 4-2011-04271 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.12; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH từ thiện Thanh 
Hoá  (VN) 
Lô 15, khu A, khu liên kế phường Hàm 
Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm xỉa răng; tăm gỗ; tăm tre. 

 
 

(210) 4-2011-04272 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Viện vật liệu xây dựng  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-04273 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Xuân Cầu   (VN) 
Số 22, Nguyễn Thái Học, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; đánh giá bất động 

sản. 
 
 

(210) 4-2011-04275 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty Đông á HTP- TNHH  
(VN) 
Số 20 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tổng hợp.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán sơn tổng hợp. 
 
 
 

(210) 4-2011-04276 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.15; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty đông á HTP - TNHH  
(VN) 
Số 20 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tổng hợp. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn tổng hợp. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-04278 

 
(220) 

 
14.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) A1.5.3; A26.3.6 (540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Long Việt  
(VN) 
Số 20 Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 
 

(210) 4-2011-04279 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà nghỉ Thư 
Thư  (VN) 
Số 110/1A đường 30/4 phường 4, thị xã 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ. 
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(210) 4-2011-04280 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.1.5; 11.1.1; 1.15.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoa 
Dừa  (VN) 
Số 323/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành Phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-04282 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bánh phồng 
Tuyết Linh  (VN) 
Số 130A, ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh 
An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng. 

 
 

(210) 4-2011-04283 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thuỷ  (VN) 
Số 47/1, đường Cách Mạnh Tháng Tám, 
phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt nguội, giò chả. 

 
 

(210) 4-2011-04284 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
KOJI Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 14, phố Sài Đồng, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; ấm đun nước chạy bằng điện; bếp từ; lẩu điện; lò vi 

sóng, bình đun nước nóng, lạnh chạy bằng điện. 
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(210) 4-2011-04285 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Xanh nước biển, vàng, cam nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Hoàng  (VN) 
P112, C1, tập thể Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ ứng dụng kiến 

thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc và các công trình công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện; khảo sát địa chất; tư vấn và chuyển giao công nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-04286 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Toàn Thắng  

(VN) 
Km3, quốc lộ 2, phường Phúc Thắng, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước kim loại; cửa sắt.  
 

Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời; máy đun nước sử dụng điện; máy lọc nước tinh 
khiết; chậu rửa inốc; bình đun nước kim loại sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 17: ống nhựa dẻo. 

 
 

(210) 4-2011-04287 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ mới Toàn 
Phát   (VN) 
Phòng 3B05 - 3B06 tòa nhà Indochina 
Park, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh tự động; mua bán hệ thống báo động; mua bán hệ 

thống camera quan sát; mua bán hộp giấy.  
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(210) 4-2011-04289 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Mỹ 

Đình   (VN) 
Số 307, Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04299 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(300) 85/193273 08.12.2010 US 

(731) EDUCATIONAL RECORDS BUREAU  
(US) 
220 East 42nd Street New York, New 
York 10017, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Bài kiểm tra đầu vào và kiểm tra thành tích được chuẩn hóa cho học viên 

trường tiểu học và trung học có có dạng sách có bài kiểm tra; mẫu bài kiểm tra được in; 
tài liệu báo cáo đánh giá và giải thích. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04300 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.1; 26.1.2 
(591) Cam, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển BEN  (VN) 
3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu; căn tin; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-04301 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.4; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại  - 

dịch vụ quảng cáo Thăng 
Long  (VN) 
Số 20D phố Hồng Châu, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-04302 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng, vàng, xanh da 

trời. 
(731) Cơ sở sản xuất cầu lông  (VN) 

Số nhà 49, ngõ 4, đường Lê Lợi, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông, vợt (vợt cầu lông). 

 
 

(210) 4-2011-04310 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Đỗ Minh Khiết  (VN) 
307H Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04311 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhiệt điện 
Hải Phòng  (VN) 
Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Phân phối điện.  
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(210) 4-2011-04312 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH Thuận Buồm  
(VN) 
Quốc lộ 13, thị trấn An Thạnh, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04313 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW)    
21F-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Road, 
Pan Chiao City, Taipei Hsien, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04314 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW)    
21F-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Road, 
Pan Chiao City, Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04315 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.7; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh nhạt, xanh lá cây, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04316 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A17.1.2; 2.3.25; 2.3.7; A5.3.15; 
A26.11.12; 1.15.21; 25.7.17 

(591) Xanh dương, xanh nhạt, xanh lá cây, đỏ, 
đen, ghi, trắng. 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04317 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.5.1; 26.13.25; 1.15.15; 26.1.6; 7.3.2; 
7.3.1 

(591) Da cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 
hồng sẫm, xanh nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Nam   (VN) 
Số 9 Nguyễn Công Trứ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04318 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.5.16; 2.7.1; A26.11.12; A5.3.13; 
A5.3.14; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, hồng, đen, 
trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Mặt 
Trời   (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04319 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Hải Yến  (VN) 
Số nhà 20, ngõ 129, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-04320 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

inox Thái An   (VN) 
Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Lồng chim inox; nồi inox (không dùng điện), xoong inox (không dùng điện), 

chảo inox (không dùng điện), ấm đun nước inox (không dùng điện).  
 
 

(210) 4-2011-04321 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

inox Thái An   (VN) 
Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lồng chim inox, mắc áo inox, giàn phơi bằng inox, kệ để chén, bát 

bằng inox, thanh inox, cửa làm bằng inox, lan can làm bằng inox, cấu kiện xây dựng 
bằng inơx, giường bằng inox, bàn bằng inox, ghế bằng inox, cái thoát nước bằng inox, 
mua bán phụ kiện dùng cho buồng tắm bằng inox như: dụng cụ để giấy vệ sinh, giá để 
ly, vòng treo khăn, giá để xà phòng.  

 
 

(210) 4-2011-04324 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh và công nghệ HTC  
(VN) 
Số 16 ngõ 6 đường Phan Trọng Tuệ, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn: sơn lót; sơn mờ; sơn bóng mờ; sơn bóng: 04(bốn) loại hàng hoá.  
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(210) 4-2011-04325 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.   (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-04326 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung ương 2   (VN) 
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04327 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung ương 2   (VN) 
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04328 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Khang   (VN) 
105A Hải Thượng Lãn Ông, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-04329 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Khang    (VN) 
105A Hải Thượng Lãn Ông, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04330 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
136/B, Motinagar No. 2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04331 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD   (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04332 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Duợc phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-04333 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04334 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04335 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04336 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) ALVITA PHARMA PVT. LTD    (IN) 
136/B, Motinagar No.2, Susen Tarsali 
Road, Vadodara - 390 010, Gujarat, 
India   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-04337 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.5.1; A19.13.21 
(591) Trắng, huyết dụ. 
(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

y tế Nghệ An   (VN) 
16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 
Vinh, Nghệ An  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04338 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt   (VN) 
4221/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04339 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04340 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-04341 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04342 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04343 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Việt    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-04345 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần FPT  (VN) 

89 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán: dịch vụ đặt lệnh 
và tra cứu thông tin chứng khoán qua điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2011-04350 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH BZT U.S.A    (VN) 
87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho nganh thú y thuỷ sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngânh y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá; mua bán hàng tiêu dùng nhanh cụ thể là: quạt điện, mỹ phẩm, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..  

 
 

(210) 4-2011-04351 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh da trời, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch An Phong   (VN) 
404 lô D, chung cư Lê Thị Riêng, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển khách 

du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé máy bay.  
 
 

(210) 4-2011-04352 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Tam Nông   (VN) 
ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1093 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-04353 

 
(220) 

 
14.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Tam Nông  (VN) 
ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh 
Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 
 
 
 

(210) 4-2011-04354 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Tam Nông   (VN) 
ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh 
Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 
 
 
 

(210) 4-2011-04355 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Đức Thắng  (VN) 
Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt Tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bật lửa ga.  
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(210) 4-2011-04356 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Âu á  (VN) 
Số 34, ngõ 576, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ bìa da; sách; bút; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 18: Ví da; ba lô; va li; túi xách.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm quà tặng lưu niệm, đồ làm bằng da và giả da, ví da, ba 
lô, va li, túi xách, văn phòng phẩm, sổ bìa da, sách, bút.  

 
 

(210) 4-2011-04357 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A17.2.2 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Lê Cương  (VN) 
14, Giếng Đồn, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, kim loại quý, đá quý. 
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng, bạc, kim loại quý, đá quý. 
 
 

(210) 4-2011-04358 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 15.7.1; 1.17.11; A1.1.10; 1.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh dương đậm, 

xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lưu Trường An  (VN) 
25/1, tổ 19, KP 5, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng cụ thể: máy tời, máy trộn, máy cắt, 
máy duỗi. 

 
 

(210) 4-2011-04359 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) DELL INC.   (US) 
One Dell Way, Round Rock, TEXAS 
78682, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để lưu trữ dữ liệu.  

 
 
 

(210) 4-2011-04360 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14 - 10, Nihonbashi Kayabacho 1 -
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt, chế phẩm làm sạch, xà phòng, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm 

làm trắng da, chế phẩm tạo độ ẩm cho da, mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm 
đẹp, sữa tắm toàn thân, kem thoa toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chế phẩm chăm 
sóc cơ thể, kem thoa tay, nước thơm xức da bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím; tất cả 
đều là các sản phẩm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-04361 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Hộ kinh doanh Phương Thu Hà  
(VN) 
Tổ 2, KP 4, phường Quang Vinh, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Các loại muối ăn: muối tiêu, muối ớt, muối tôm.  
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(210) 4-2011-04362 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Hộ kinh doanh Phương Thu Hà  
(VN) 
Tổ 2, KP 4, phường Quang Vinh, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Các loại muối ăn: muối tiêu, muối ớt, muối tôm.  

 
 

(210) 4-2011-04363 (220) 14.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Đỗ Diệu Thanh   (VN) 
57 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-04364 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngôn ngữ NEW VISION   (VN) 
Phố Me, xã Tích Giang, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không 

chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-04365 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.1; 1.17.11 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Văn Liêng  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 

ca cao với sữa; sản phẩm ca cao; sôcôla sữa. 
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(210) 4-2011-04366 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.17.11; 5.7.1 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Văn Liêng   (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 

ca cao với sữa; sản phẩm ca cao; sôcôla sữa. 
 
 

(210) 4-2011-04367 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Da cam, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 
thương mại Châu Âu  (VN) 
Số 20, ngõ 12, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt thiết bị chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2011-04369 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A18.1.9; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Niên giám 
Điện thoại và Trang vàng 1 
Việt Nam   (VN) 
809 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ và triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quan hệ công chúng; dịch vụ cho 
thuê phương tiện quảng cáo phát hành các tài liệu quảng cáo.  
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(210) 4-2011-04370 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Viễn   (VN) 
Đường TS 27 khu công nghiệp Tiên Sơn, 
phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-04372 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình plasma; máy thu hình có màn hiển thị tinh thể lỏng; máy thu 

hình mỏng có màn hiển thị phẳng; máy đọc đĩa DVD đi kèm màn hình phẳng; máy ghi 
đĩa DVD đi kèm màn hình phẳng.  

 
 

(210) 4-2011-04375 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Việt Hưng  
(VN) 
Số 9, phố Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sim thẻ điện thoại, linh phụ kiện điện thoại.  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2011-04376 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.11.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tin Học Sao Việt  (VN) 
Số 362 Chùa Thông, Sơn Tây, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và máy văn phòng (máy tính, máy in, máy photo, máy fax, 
máy scan).  

 
 

(210) 4-2011-04378 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Phương   (VN) 
Số 63 Hàng Bông, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2011-04379 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Song Sinh   (VN) 
618 Hùng Vương, khu I, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-04380 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Ngân Diệp   (VN) 
Số 33 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04381 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(591) Trắng, xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Anh Trường  (VN) 
02C Nguyễn Huy Tự, phường ĐaKao, 
quận I, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Rơle điều chỉnh hệ số công suất, rơle bảo vệ hệ thống điện 3 pha. 
 
 
 

(210) 4-2011-04382 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; 6.1.2 
(591) Vàng, đỏ đun. 
(731) Nguyễn Đình Trường Sơn  (VN) 

Số 17, ngách 9/16, ngõ 31, đường Trần 
Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê, quán rượu nhỏ. 
 
 
 

(210) 4-2011-04383 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Văn   (VN) 
Số nhà 05, tổ 27, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn làm từ cá.  

 
 
 

(210) 4-2011-04384 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
Phong Thành  (VN) 
Số 133 phố Quảng Bị, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), hố xí bệt, vòi hoa sen, vòi rửa các 

loại (thiết bị vệ sinh).  
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(210) 4-2011-04385 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
Phong Thành  (VN) 
Số 133 phố Quảng Bị, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), hố xí bệt, vòi hoa sen, vòi rửa các 

loại (thiết bị vệ sinh).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04386 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Kim Bình  (VN) 
Lô 16 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04387 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 3.9.16 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng, đen, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Duy Phượng Năm Căn  (VN) 
Khu vực 1, khóm 4, thị trấn Năm Căn, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Tôm sú giống. 
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(210) 4-2011-04388 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu 
tư và Thiết kế xây dựng Việt 
Nam  (VN) 
Toà nhà CIC - CDC, 37 Lê Đại Hành, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 

thuỷ lợi, hạ tầng, kỹ thuật.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-04390 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty T.N.H.H Nguyệt Hợp P.T  
(VN) 
Số 48 Ngô Quyền, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh xương (bằng kim loại) dùng cho xây lắp trần (nhà) thạch cao.  

 
 
 

(210) 4-2011-04391 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H Nguyệt Hợp P.T  
(VN) 
Số 48 Ngô Quyền, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh xương (bằng kim loại) dùng cho xây lắp trần (nhà) thạch cao.  
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(210) 4-2011-04392 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty T.N.H.H Nguyệt Hợp P.T  
(VN) 
Số 48 Ngô Quyền, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh xương (bằng kim loại) dùng cho xây lắp trần (nhà) thạch cao.  

 
 

(210) 4-2011-04393 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.6; 25.1.25 
(731) LEE BISCUITS (PTE) LTD   (SG) 

65 Chulia Street #44-01, OCBC Centre, 
Singapore 049513  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy (ngọt hoặc mặn), bánh quy giòn, bánh ngọt, bánh nướng, các sản 

phẩm này được để thường và/hoặc bọc và/hoặc nhồi và/hoặc tẩm hương liệu; món ăn 
khai vị dạng ngọt hoặc mặn bao gồm bánh quy.  

 
 

(210) 4-2011-04394 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 
Lĩnh   (VN) 
Phố 8, phường Đông Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-04395 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA AREA FOUR  
(JP) 
9F Hanazonokoen Building, 20-13, 
Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo khoác ngoài (coats), áo cổ chui (sweaters), áo sơ mi, quần áo 

ngủ, quần áo lót, quần áo bơi, tạp dề (aprons), khăn dày quàng quanh cổ (muftlers), bít 
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tất ngắn, găng tay (quần áo), khăn quàng (searves), cà vạt đeo cổ (neckties), mũ đội đầu, 
thắt lưng (quần áo) và đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2011-04396 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 8.3.1; 17.2.5 
(591) Xanh vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04397 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
nước Hà Nội  (VN) 
Lô D2, khu đấu giá QSD đất, P.Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: ống gió điều hòa (làm bằng tôn sắt, dùng để cấp thoát không khí cho hệ thống 

điều hòa âm trần); đai; giá đỡ (làm bằng sắt, dùng để giữ, đỡ các thiết bị kỹ thuật khác).  
 

Nhóm 09: Thang máng cáp điện (làm bằng sắt, dùng để chạy đỡ hệ thống dây cáp điện); 
tủ điện (làm bằng sắt, dùng để bảo quản hệ thống bảng đíều khiển điện nước cửa các 
công trình).  

 
Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị cơ điện như thiết bị điện gia dụng, điện tử, điện lạnh, 
điện công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, nước nóng, thông 
gió, cấp nhiệt, thiết bị lạnh, hệ thống điện động lực và chiếu sáng công trình; ủy thác 
mua bán hàng hóa; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà ở dân dụng và thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, thương mại và công nghiệp; lắp đặt các hệ thống cấp 
thoát nước, phòng cháy chữa cháy, nước nóng, thông gió, cấp nhiệt, thiết bị lạnh, hệ 
thống điện động lực và chiếu sáng công trình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-04398 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.6; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bảo  (VN) 
29/16B, khu phố Tân Phước, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột (cà phê đã qua chế biến).  

 
 
 

(210) 4-2011-04399 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 21.3.1 
(591) Đỏ, đen, xám, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DVVH TDTT 
Thành Long  (VN) 
B8/251 ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; trại 

tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ hát karaoke; cho thuê sân tennis; cho thuê sân vận động. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống 

 
Nhóm 44: Dịch vụ massage(xoa bóp).  

 
 

(210) 4-2011-04400 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.2; 26.1.4; 8.1.25 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng, vàng, xanh ngọc, 

xanh lá cây, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Dung   (VN) 
Số 107 Trần Cao Vân, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
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(210) 4-2011-04401 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 8.1.25; A8.1.16; 26.1.6 
(591) Nâu đỏ, vàng đậm, trắng, vàng nhạt, 

xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trác Kim 
Đường  (VN) 
99/12 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04402 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Dòng  (VN) 
ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04403 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại dịch vụ Phú Ngọc Mai  (VN)
22 lô A4, cư xá 307, đường D1, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ về thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 

doanh; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; tư vấn quản lý nhân sự.  
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(210) 4-2011-04404 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phúc ốc  (VN) 
136 Nguyễn Thái Học, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ uống, bia, rượu, nước giải khát.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
 
 

(210) 4-2011-04405 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang    (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm: lưỡi cắt bằng kim cương nhân tạo, đĩa mài bằng 

kim cương nhân tạo, chén mài bằng kim cương nhân tạo, cây mài bằng kim cương nhân 
tạo . 

 
Nhóm 08: Dao cắt kính bằng tay; giũa bằng kim cương nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-04408 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vĩnh Thành  
(VN) 
131 Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô.  
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(210) 4-2011-04409 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04420 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 18.3.21; 18.3.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đạt Thành Nguyên   (VN) 
ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang 
Thít, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: San lấp mặt bằng; sửa chữa tàu thuyền.  

 
 

(210) 4-2011-04421 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng 
cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu 
nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-nhơ 
(cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất) ; chế phẩm làm nâu da dưới 
ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để 
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trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 
len bông dùng cho mỹ phẩm, tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng 
bông mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng 
cho cá nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế) và chất khừ trùng; chất khử 
mùi (không dùng cho cá nhân) và chế phẩm để làm mát không khí; chế phẩm vệ sinh 
(dùng cho mục đích y tế); sản phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế) cụ thể là khăn vệ 
sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; nút bông, len hoặc vải thấm nước đặt vào 
âm hộ phụ nữ để thấm máu khi có kinh; băng vệ sinh; sáp dùng trong nha khoa; băng 
dùng để băng bó, cao dán (dùng cho mục đích y tế), vật liệu dùng để băng bó (dùng cho 
mục đích y tế); chế phẩm có chứa dược chất (dược phẩm) dùng để chăm sóc da và chăm 
sóc tóc, chế phẩm có chứa dược chất (dược phẩm) dùng để dưỡng môi; chế phẩm dùng 
để điều trị và/hoặc làm giảm các vết sạm nắng (dùng cho mục đích y tế); mỡ dùng cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; chế phẩm có nguồn gốc từ thảo dược 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược và chất chiết xuất tử thảo dược (dùng trong ngành y); 
đồ uống kiêng làm từ thảo dược có chứa dược chất (dùng trong ngành y); vitamin và chất 
khoáng (dùng trong ngành y); chất bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-04422 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.21; A5.1.5; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử viễn thông quốc tế Đông 
Dương  (VN) 
52/32T khu phố 4, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đổi điện; máy đổi điện; máy biến thế (điện); pin mặt trời; bình ắc quy; 

thiết bị xạc dùng cho pin điện. 
 
 

(210) 4-2011-04423 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR  (VN) 
Số 8, lô 13A, KĐT Trung Yên, Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.  
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Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa cuốn bằng kim loại, 
cửa số bằng kim loại, các loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 

(210) 4-2011-04424 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đường Thế Giới  
(VN) 
15A Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ chức và 

điều khiển đại hội; sản xuất phim, tổ chức trình diễn nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2011-04427 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, đen, xanh dương. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thái 

Hồng Phát  (VN) 
Số 11D đường Tăng Bạt Hổ, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hoạt động ca nhạc, rạp chiếu phim.  
 
 

(210) 4-2011-04429 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Đất Nam  (VN) 
A3-19 cao ốc Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, 
phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phục vụ an toàn giao thông: trụ đèn tín hiệu, máy đo tốc độ, 
cân xe ô tô, máy đo nồng độ cồn, máy đo độ sâu mặt nước.  

 
 

(210) 4-2011-04440 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1 
(731) STAR FURNITURE PTE LTD   (SG) 

52 Sungei Kadut Ave, Singapore 729675 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất trong gia đình.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ nội thất gia đình.  
 
 

(210) 4-2011-04441 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Tổng Công ty Giấy Việt Nam  
(VN) 
25A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho ngành giấy; hóa chất dùng trong công nghiệp; bột giấy.  
 

Nhóm 16: Giấy; giấy cuộn; giấy ram; vở học sinh; giấy tập; giấy photocopy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng 
trong ngành giấy, giấy, bột giấy và các sản phẩm giấy.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
 

(210) 4-2011-04442 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; 15.7.1 
(731) Công ty TNHH thương mại Tín 

Thịnh   (VN) 
Số 58A phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước; máy phát điện; máy hàn; máy cắt bê tông; máy 
phá bê tông.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy 
nén khí, máy bơm nước, máy phát điện, máy hàn, máy cắt bê tông, máy phá bê tông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04443 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Tín 
Thịnh   (VN) 
Số 58A phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước; máy phát điện; máy hàn; máy cắt bê tông; máy 

phá bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy 
nén khí, máy bơm nước, máy phát điện, máy hàn, máy cắt bê tông, máy phá bê tông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04444 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Tín 
Thịnh   (VN) 
Số 58A phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước; máy phát điện; máy hàn; máy cắt bê tông; máy 

phá bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy 
nén khí, máy bơm nước, máy phát điện, máy hàn, máy cắt bê tông, máy phá bê tông.  
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(210) 4-2011-04445 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Tín 
Thịnh   (VN) 
Số 58A phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước; máy phát điện; máy hàn; máy cắt bê tông; máy 

phá bê tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy 
nén khí, máy bơm nước, máy phát điện, máy hàn, máy cắt bê tông, máy phá bê tông.  

 
 

(210) 4-2011-04448 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Xuân Nhật Phát  
(VN) 
149/D13 Lý Thánh Tông, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất đánh bóng.  

 
 

(210) 4-2011-04449 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Xuân Nhật Phát  
(VN) 
149/D13 Lý Thánh Tông, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chất đánh bóng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04458 (220) 15.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD  (IN) 
71/5, Najafgarh Road, Shivaji Marg, 
New Delhi-110015, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04460 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuyết Khắc  (VN) 
38 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04461 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1 
(731) P. K COSMETIC CO.; LTD   (TH) 

670/117-119 Soi Sutiporn Asok-
Dindaeng Road, Dindaeng District, 
Bangkok 10400, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho môi; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho mí 

mắt; mỹ phẩm dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mày. 
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(210) 4-2011-04462 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.3.1 
(731) P. K COSMETlC CO.; LTD    (TH) 

670/117-119 Soi Sutiporn Asok-
Dindaeng Road, Dindaeng District, 
Bangkok 10400, Thailand   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho môi; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho mí 

mắt; mỹ phẩm dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mày. 
 
 
 

(210) 4-2011-04463 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) EDlMAX TECHNOLOGY CO., LTD  

(TW) 
No.3, Wuchuan 3RD RD., Wugu, New 
Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; bộ định tuyến cổng nối bản chất là phần cứng điều khiển 

máy tính; phần cứng mạng LAN (mạng cục bộ); phần cứng điều hành hệ thống máy chủ 
truy cập mạng; phần cứng mạng WAN (mạng diện rộng), thiết bị lưu trữ kết nối mạng.  

 
 
 

(210) 4-2011-04464 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
(731) GMT GLOBAL INC.  (TW) 

3, Ln. 34, Minzhu St., Xiushui 
Township, Changhua County, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Giá để dụng cụ máy (bộ phận máy móc); máy vận hành tự động (cần cơ học); 

cơ cấu nối ghép (máy móc); guồng đánh sợi cơ khí, bánh xích của máy, bộ truyền động 
dùng cho máy; ổ bi (vòng bi), bàn có rãnh trượt chính xác (máy móc); máy xử lý nóng 
kim loại tần số cao, và ống lót dẫn hướng (bộ phận của máy).  
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(210) 4-2011-04466 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Võ Thị Quyên  (VN) 
130 K5 thị trấn Cần Đước, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 10: Ghế xoa bóp điện; máy xoa bóp giảm mỡ; đai mát xa giảm mỡ thon eo, máy 

mát xa cầm tay, máy mát xa chân, máy mát xa kiểu ghế ngồi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04467 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.9; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 
Thành  (VN) 
Số 514 + 516 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép; mua bán cửa các loại: cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm, kính, 

cửa cuốn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04480 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; A2.3.23 
(591) ghi xám, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Co Lo 
(VN) 
26 đường 40, phường 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-04481 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại điện tử Song 
Triều   (VN) 
43A Phạm Vấn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); ống 

nói; bộ trộn âm; loa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04482 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Phong 
(THAI PHONG CO.,LTD)   (VN) 
Lô O, đường 23, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh của xe cộ; nan hoa bánh xe của xe cộ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04483 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.1; 18.3.2; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng hải và 
dầu khí Việt Xô   (VN) 
134/1C Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống); thức ăn làm từ cá. 
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(210) 4-2011-04484 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.24; A1.1.12; 1.15.11; 5.9.19 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
Phòng 109 B, nhà C4, tập thể Quỳnh 
Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-04485 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Tâm  (VN) 
74/1D ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo thời trang; giầy, dép; mũ; nón. 

 
 

(210) 4-2011-04486 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7 ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Đĩa bay (trò chơi); trò chơi trong nhà, cái vòng (trò chơi ném vòng); con quay; 

đồ chơi; đồ chơi; thiết bị, trò chơi không dùng với màn hình và màn chiếu ngoài. 
 
 

(210) 4-2011-04487 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xám, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thuỷ Hà  (VN) 
261 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-04488 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  
(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04489 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.11.9 
(731) Công ty TNHH Đại Hưng Thuận  

(VN) 
118/46/4 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp, giấy nhám, giấy ráp; đá nhám (bột mài).  

 
 

(210) 4-2011-04500 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04501 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-04502 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04503 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04504 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04505 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04506 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-04507 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04508 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04509 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04510 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04511 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-04512 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-04513 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-04514 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04515 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04516 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04517 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04518 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04519 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04520 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04521 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43 , cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04522 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04523 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04524 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04525 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-04526 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04527 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA    (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-04528 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-04529 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-04530 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2011-04531 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-04532 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty Cổ phần Sản xuất 

Thương mại Sơn Hà Nội   (VN) 
Số 100, đường 8-3, xã Hữu Bằng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong công nghiệp; sơn dùng trong xây dựng (không bao gồm sơn 

cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2011-04533 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
dịch vụ và kỹ thuật Đồng 
Tâm   (VN) 
Số 19 đường Chùa Hàng, phường Trại 
Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn điện, quạt, bếp từ, nồi cơm đíện.  

 
 

(210) 4-2011-04534 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) BINGGRAE CO., LTD.   (KR) 
344-3, Donong-Dong, Namyangju-Si, 
Kyeonggi-Do, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống được chế biến từ cà phê; cà phê; cà phê sữa; chất thay thế cà phê; cà 
phê chưa rang; chè (trà); chè (trà) ướp lạnh; đồ uống được chế biến từ chè (trà); đồ uống 
được chế biến từ ca cao, đồ uống được chế biến từ sôcôla; bánh quy; chế phẩm làm từ 
ngũ cốc; ngũ cốc dạng lát mỏng (sấy khô); sôcôla; ca cao; hương liệu cà phê; bánh kẹo; 
bánh xốp; kem lạnh; thực phẩm làm từ bột.  

 
 
 

(210) 4-2011-04537 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Quỳnh Anh   (VN) 
300/17 Đội Cung, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; kem dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2011-04538 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; 1.15.23; 24.17.21; 24.17.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

phân bón Việt Thái   (VN) 
Số 03, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-04539 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.13.4 
(591) Xanh lá cây, xám, nâu, trắng, cam, vàng, 

đen. 
(731) Công ty TNHH ISB Việt Nam  

(VN) 
Tòa nhà E. town 2, số 364 đường Cộng 
Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, hệ điều hành dùng cho máy tính, hệ điều hành dùng cho 
điện thoại, chương trình máy vi tính, phần mềm dùng cho điện thoại.  

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện thoại, biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính và điện thoại, hệ thống hóa thông tin vào các 
cơ sở dữ liệu máy tính và điện thoại. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính,  phần mềm máy điện thoại, lập chương trình 
cho máy tính và điện thoại, bảo trì phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện 
thoại; tư vấn về phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện thoại. 

 
 
 

(210) 4-2011-04540 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.   (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 
 

(210) 4-2011-04541 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 
 

(210) 4-2011-04542 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) AUM IMPEX (PVT.) LTD.    (IN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-04544 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, trắng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân á Quân 

2   (VN) 
Số 124 tỉnh lộ 827A, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hat karaoke. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04545 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17; 26.4.3; 26.11.3; A25.7.21 
(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Phạm Trung (Pham Johnny)  

(VN) 
35 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt); phụ gia dầu nhờn (phụ gia nhớt).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04546 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.21; A6.3.4 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, trắng.
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhựt 

Quân   (VN) 
Số 46, ấp 3, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2011-04547 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 26.11.3 
(591) Vàng, da cam, vàng xanh, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Xuân   (VN) 

381/23/2 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm tủ; ray trượt ngăn kéo; bản lề của ổ khóa cửa; chốt cửa; tay nắm cửa 

tủ (tất cả đều bằng kim loại). 
 

Nhóm 11: Vòi nước; vòi sen; bồn rửa (lavabo); bồn cầu; bồn tắm.  
 
 

(210) 4-2011-04548 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.1.6; 7.1.24; A17.1.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Trung tâm tư vấn dịch vụ 

phát triển kinh tế Chợ Lớn  
(VN) 
108 Ngô Quyền, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng 

cáo thương mại.  
 
 

(210) 4-2011-04549 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Trung tâm tư vấn dịch vụ 

phát triển kinh tế Chợ Lớn  
(VN) 
108 Ngô Quyền, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại về đầu tư trong và ngoài nước; dịch vụ xuất nhập 

khẩu; các dịch vụ chỉ dẫn và tư vấn kinh tế, cụ thể là dịch vụ tư vấn liên quan đến kinh 
doanh và thương mại (không bao gồm tư vấn tài chính). 
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý 
doanh nghiệp.  

 
Nhóm 45: Cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp trong các hoạt động kinh 
tế.  

 
 

(210) 4-2011-04551 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Kô Vi   (VN) 
6/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in. 

 
 
 

(210) 4-2011-04552 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 7.11.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Việt 
Thành  (VN) 
Phố 4, phường Đông Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô 

thị; tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-04553 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoá Nông Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  
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(210) 4-2011-04554 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoá Nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04555 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoá Nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04556 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoá Nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân ủ; phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây 
trồng; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; giá thể (đất/chất nền) dùng để 
trồng cây thủy canh.  
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(210) 4-2011-04557 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Nâu, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACER Việt Nam  
(VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-04558 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.10 
(591) Đỏ, vàng kem. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kim Trang  (VN) 
123/4 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  

 
 

(210) 4-2011-04559 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.23; A26.11.9; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần X.Y.Z   (VN) 
P505A, số 6 Lê Thánh Tông, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-04561 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khắc dấu Sao Đỏ  (VN) 
98 L Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là con dấu.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1135 

(210) 4-2011-04562 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khắc dấu Sao Đỏ   (VN)
98 L Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là con dấu.  

 
 

(210) 4-2011-04564 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A17.2.2; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải thuỷ 
bộ Kim Cương  (VN) 
138 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải.  

 
 

(210) 4-2011-04565 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.4; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần V.B.P.O   (VN) 
Tầng 8, 02 Quang Trung, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-04566 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương sẫm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại tổng hợp Toàn 
Phát  (VN) 
Đội 3, Thạch Thán, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa sổ bằng kim loại (nhôm), khung cửa đi bằng kim loại (nhôm). 
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Nhóm 19: Khung cửa sổ (không bằng kim loại ) uPVC có lõi thép, cửa sổ ( không bằng 
kim loại),  uPVC có lõi thép, cửa kính màu, nhựa uPVC có lõi thép.  

 
 

(210) 4-2011-04567 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Nghệ An   (VN) 
16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-04568 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu VIET - POL  (VN) 
10/14/40/79 đường Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho trẻ em (sữa bột). 
 

Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-04569 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Mỹ  
(VN) 
Số 469, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Bia và nước giải khát hương vị hoa quả các loại (đồ uống không cồn), nước 

trái cây ép các loại, nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống).  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); bia; nước trái cây ép 
các loại; rượu; cồn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy.  
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(210) 4-2011-04571 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm VIKOR Việt Nam  
(VN) 
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh mỳ, kẹo bánh, mứt dạng kẹo, chè (trà), sôcôla.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04572 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Vàng mật ong, ghi bạc, nhũ. 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Gia Đại  (VN) 
189B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; đồng hồ; hộp đựng đồng hồ; dây chuyền đeo đồng hồ; 

đồng hồ (đeo tay, quả quít, bỏ túi); dây đeo tay đồng hồ. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi bằng da; túi xách dành cho phụ nữ; vali; cặp 
gia. 

 
Nhóm 25: áo sơ mi; váy; quần dài; quần áo; áo thun (TShirt, dệt kim cộc tay); giày.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04575 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Tinh Kỹ  (VN) 

8/11 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị làm lạnh; ngăn lạnh; buồng lạnh; 

thùng lạnh; tủ lạnh.  
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(210) 4-2011-04576 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.7 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Đại Phát  (VN) 
Số 13 đường 41, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhãm 18: ¤. 
 

Nhóm 21: Thùng rác.  
 

 
(210) 

 
4-2011-04578 

 
(220) 

 
17.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 18.3.23 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Dương  (VN) 
2/10 Hàn Mặc Tử, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn xăng dầu.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hải.  
 

 
(210) 4-2011-04579 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Bách Thái  

(VN) 
TK19/22 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm; các sản phẩm bảo hộ lao động: khẩu trang bảo hộ lao 

động, găng tay bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); khẩu trang trang phục.  
 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; đánh giá tài chính; môi giới về bảo hiểm; hợp đồng bảo 
hiểm; phân tích tài chính; môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2011-04580 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Nâu, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-04583 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Quân  (VN) 
91/11 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh.  

 
 
 

(210) 4-2011-04584 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.1; A26.3.6; A26.11.9 
(591) Đỏ xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Quân  (VN) 
91/11 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng. 
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(210) 4-2011-04585 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
Minh Thành L.H.P  (VN) 
374/25 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất: lắp đặt quầy, tủ, kệ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất: thiết kế trang trí gian hàng, cửa hàng.  
 
 

(210) 4-2011-04586 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VI NA VIM  (VN) 
305/16 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; bộ giảm điện; thiết bị sạc dùng cho pin điện; thiết bị điện để 

chuyển mạch; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị điện để điều khiển. 
 
 

(210) 4-2011-04594 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED   (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong việc sản xuất thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và thuốc trừ 

sâu.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và chất diệt cỏ dại và chất diệt 
động vật gây hại.  
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(210) 4-2011-04595 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED    (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong việc sản xuất thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và thuốc trừ 

sâu.   
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và chất diệt cỏ dại và chất diệt 
động vật gây hại.  

 
 
 

(210) 4-2011-04596 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.6 
(731) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm vệ sinh (cho con người sử dụng); dược chất hỗ trợ bộ 

phận tiêu hoá; dược chất ngăn ngừa u bướu.  
 
 
 

(210) 4-2011-04597 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI 
KAISHA   (JP) 
11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm vệ sinh (cho con người sử dụng); dược chất hỗ trợ bộ 

phận tiêu hoá; dược chất ngăn ngừa u bướu.  
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(210) 4-2011-04602 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất Xuân Mai Phát  
(VN) 
5 đường liên khu 1-6, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tăm tre, đũa; mua bán nguyên liệu bột rửa tay; mua bán bột giặt; 

mua bán bột rửa tay; mua bán túi nylon hút chân không.  
 
 

(210) 4-2011-04603 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Kim   (VN) 
Biệt thự 1, « số 24A, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04604 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành    (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tranh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem đưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-04605 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế An Việt   (VN) 
Số 5, ngách 45/1295, ngõ 1295, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04606 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế An Việt   (VN) 
Số 5, ngách 45/1295, ngõ 1295, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-04607 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế An Việt   (VN) 
Số 5, ngách 45/1295, ngõ 1295, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04608 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế An Việt   (VN) 
Số 5, ngách 45/1295, ngõ 1295, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-04609 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
thiết bị y tế An Việt   (VN) 
Số 5, ngách 45/1295, ngõ 1295, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-04621 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, 

nhà hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng; mua bán, môi 
giới bất động sản; tư vấn đầu tư.  
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(210) 4-2011-04623 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hiền Trần   (VN) 
118/13 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; kem trị thâm sẹo (mỹ phẩm); kem trắng sáng da; kem trị nấm 

(mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); kem chống nắng. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04624 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
An Thịnh An  (VN) 
8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-04625 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
An Thịnh An  (VN) 
8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
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(210) 4-2011-04626 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
An Thịnh An  (VN) 
8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04627 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
An Thịnh An   (VN) 
8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04628 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
và thương mại Thành An   (VN)
Số 443, tổ 17 Xuân Phương, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Băng tải (máy vận chuyển bằng đai); máy nâng hạ công nghiệp; băng đai 

dùng cho máy vận chuyển; đai của máy nâng; thiết bị để gia công cơ khí; đồ gá dùng 
cho dụng cụ máy (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 40: Dịch vụ rèn; gia công cơ khí theo đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2011-04640 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; 1.15.23 
(591) Xanh tím, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Trái Tim Việt  (VN) 
22 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao. 

 
 

(210) 4-2011-04648 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.1.1; A2.1.18 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Cơ sở Bình Ký - Bình Châu  (VN)

71 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-04649 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.17.11; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mý   (VN) 
Thôn Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-04661 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 26.15.15 
(591) đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Savico Hà 

Nội   (VN) 
Số 7 & số 9, đường Nguyễn Văn Linh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. 

(N.T.K. CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cảo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán lẻ.  

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe, kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; giải trí, tiêu khiển; dịch vụ giải 
trí.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04662 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 26.15.15 
(591) đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Savico Hà 

Nội   (VN) 
Số 7 & số 9, đường Nguyễn Văn Linh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. 
(N.T.K. CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán lẻ.  

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản), quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe, kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; giải trí, tiêu khiển; dịch vụ giải 
trí.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-04664 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Sanh Vinh  
(VN) 
69 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu trang trí nội thất dùng để xử lý âm học, cách âm đa năng, 

tán âm chống ồn. 
 
 

(210) 4-2011-04666 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-04667 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2011-04668 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thành Công   (VN) 
Thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-04669 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Phạm Nguyễn  (VN) 
22B đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

sữa tắm, dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 
 

(210) 4-2011-04681 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) IMASPRO RESOURCES SDN. BHD  
(MY) 
37, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan, 
41300 Klang, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để diệt trừ sâu hại, thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2011-04682 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giầy Thống 
Nhất Hải Phòng   (VN) 
Đường 208, thôn An Dương, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Giày vải, giày thể thao, ủng (giày), giày cao su, giày tập thể dục, giày buộc 

dây.  
 
 

(210) 4-2011-04683 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giầy Thống 
Nhất Hải Phòng   (VN) 
Đường 208, thôn An Dương, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Giày vải, giày thể thao, ủng (giày), giày cao su, giày tập thể dục, giày buộc 

dây.  
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(210) 4-2011-04684 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa HYPHEN  
(VN) 
Cụm 1, đường Cát Đá, phường Lãm Hà, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 16: Kẹp tài liệu bằng nhựa, túi đựng hồ sơ bằng nhựa, đồ dùng văn phòng bằng 

nhựa, màng nhựa PVC, màng nhựa PP, màng nhựa HIPS.  
 

Nhóm 17: Màng chống lóa dùng cho cửa sổ (màng nhuộm màu), nhựa nhân tạo (bán 
thành phẩm), màng bằng chất dẻo không dùng để gói, nhựa tổng hợp (sản phẩm bán tinh 
chế).  

 
Nhóm 25: áo mưa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04685 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã lót trẻ em bằng giấy, tã giấy người già, quần tã trẻ em, 

khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04686 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) đen, trắng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã lót trẻ em bằng giấy, tã giấy người già, quần tã trẻ em, 

khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 
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(210) 4-2011-04687 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  
(VN) 
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã lót trẻ em bằng giấy, tã giấy người già, quần tã trẻ em, 

khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04688 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1; 1.15.23 
(591) nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Châu  (VN) 
154 A nơ Trang Long, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04689 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 25.1.25; A26.3.6 
(591) Xanh tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc và xây dựng Tỷ Lệ 
Vàng  (VN) 
209B Phan Văn Trị, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; phá các công 

trình xây dựng; dịch vụ ngăn cách (nhiệt, điện, âm) trong xây dựng; lắp đặt trang thiết bị 
nhà bếp; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ vẽ đồ họa; thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; nghiên cứu dự án kỹ thuật; lập kế hoạch đô thị hóa.  
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(210) 4-2011-04697 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trường Thọ   (VN) 
Số 93, Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04700 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
y dược Sao Đỏ   (VN) 
Nhà số 14, tổ 39, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04701 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04702 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam   (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04703 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển công nghệ y học 
Sao Việt   (VN) 
Phòng 5, nhà A10, tập thể Học viện 
Thanh thiếu niên Việt Nam, ngõ 59 phố 
Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-04704 

 
(220) 

 
18.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ y học 
Sao Việt    (VN) 
Phòng 5, nhà A10, tập thể Học viện 
Thanh thiếu niên Việt Nam, ngõ 59 phố 
Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-04705 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển công nghệ y học 
Sao Việt    (VN) 
Phòng 5, nhà A10, tập thể Học viện 
Thanh thiếu niên Việt Nam, ngõ 59 phố 
Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04706 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển công nghệ y học 
Sao Việt    (VN) 
Phòng 5, nhà A10, tập thể Học viện 
Thanh thiếu niên Việt Nam, ngõ 59 phố 
Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-04707 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.25; 26.1.1; A5.5.20; 26.13.25; 
A25.7.4 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-04708 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25; 26.1.1; 
1.15.23; 2.1.1 

(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 
dương nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành    (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-04709 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A2.5.24; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng, hồng nhạt, vàng, xanh lá cây, tím, 

đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành    (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-04713 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Quỳnh Lan   (VN) 
Số 11, ngách 84/16, đường Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-04720 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04724 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) REVLON CONSUMER PRODUCTS 
CORPORATION  (US) 
237 Park Avenue, New York, New York 
10017 United States Of America  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc.  

 
 

(210) 4-2011-04729 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
An Hưng Phát   (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2011-04740 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Minh  (VN) 
Khu Hai Vân, phường Vân Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng 
bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn (tất cả bằng kim loại). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa cuốn không bằng kim loại; trục 
cửa cuốn không bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn (tất cả không bằng kim 
loại). 

 
 

(210) 4-2011-04741 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.7.17; 18.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Vũ Bá Trí  (VN) 

118/35 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-04743 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Long Phụng Hà Gia   (VN) 
399 Nguyễn Thị Thành, tổ 5, ấp Bàu 
Chứa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ống (nui); mì; bún; bánh đa nem (bánh tráng).  

 
 

(210) 4-2011-04744 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Phong  
(VN) 
95C Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ câu cá; mua bán dụng cụ thể thao.  
 
 

(210) 4-2011-04745 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 8.1.19; 5.3.19; 5.7.10 
(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, xanh lá cây, 

xanh dương, đỏ, trắng, nâu, nâu nhạt, 
nâu đậm, tím, tím nhạt, tím đậm. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mút kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 
 

(210) 4-2011-04746 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.16; A1.1.10; 1.15.24 
(591) Vàng, trắng, xanh tím, xanh dương, xanh 

nước biển, xanh lá cây, xanh ngọc, xanh 
ngọc nhạt, xanh ngọc đậm. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thủy sản Tân 
Phong Phó   (VN) 
ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm (không còn sống); tôm đông lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-04747 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.21; 26.13.1 
(591) Xanh lam, vàng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông dược ¸ 
Châu  (VN) 
Thôn Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-04748 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE INC.   (VG) 
3rd floor, Omar Hodge building 
Wickham cay I, PO box-362 Road town, 
Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04749 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04761 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) NONGFENG AGROCHEM CO., LTD  
(CN) 
UNIT 10092, No.217 Huangshan Road, 
Changzhou, Jiangsu, China 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 

ốc).  
 
 

(210) 4-2011-04762 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH hóa nông 
Mªk«ng  (VN) 
93/30 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 
ốc).  

 
 
(210) 

 
4-2011-04763 

 
(220) 

 
18.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty TNHH hóa nông 

Mªk«ng   (VN) 
93/30 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 

ốc).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04764 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH hóa nông 
Mªk«ng   (VN) 
93/30 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 

ốc).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04768 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.2; 26.3.2; 6.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần QUARTZ Việt 
Nam  (VN) 
Lô B10-khu công nghiệp Thụy Vân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Phọ  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch ốp lát; gạch trang trí.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại vật liệu xây dựng như xi măng, sắt xây dựng, gạch xây 
dựng, gạch ốp lát, gạch trang trí.  
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(210) 4-2011-04769 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.14; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân văn 
phòng phẩm Nét Việt  (VN) 
26 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 
 
 

(210) 4-2011-04780 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 

 
 
 

(210) 4-2011-04781 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 

 
 
 

(210) 4-2011-04782 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 278 tập a (05.2011) 

 

 
1163 

(210) 4-2011-04783 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04784 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04785 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04786 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Thương 
Đồng Minh   (VN) 
551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy và các phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2011-04787 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, nhũ vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN)
ấp 2, (thửa đất số 497, tờ bản đồ số 4), xã 
Sơn Phú, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04788 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.1.12; 6.19.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, xanh lá cây, xanh 

nước biển, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch Hành Trình 
Việt  (VN) 
11/30 ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông 
Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu 

diễn (cho mục đích giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao); dịch vụ tổ chức các sự kiện 
văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04789 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Sức Mạnh 
ánh Sáng  (VN) 
223A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, lương thực thực phẩm, mỹ phẩm; quảng cáo. 
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(210) 4-2011-04802 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Aroma   (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04804 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại Tiên 

Sơn   (VN) 
Số 16, ngõ 18 phố Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sơn nội ngoại thất, phụ gia hóa chất ngành xây 

dựng, dụng cụ cơ khí, dụng cụ cầm tay, thiết bị y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-04805 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Nhiệt Lạnh  (VN) 
Số 4 dãy A5 khu tập thể nhà máy pin 
Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy điều hòa nhiệt độ, mua bán quạt thông gió, mua bán ống thông 

gió, mua bán máy nén khí, mua bán cửa gió, mua bán vật tư máy điều hòa. 
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(210) 4-2011-04806 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Nhiệt Lạnh  (VN) 
Số 4 dãy A5 khu tập thể nhà máy pin 
Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Mua bán máy điều hòa nhiệt độ, mua bán quạt thông gió, mua bán ống thông 

gió, mua bán máy nén khí, mua bán cửa gió, mua bán vật tư máy điều hòa. 
 
 

(210) 4-2011-04807 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công Nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-04808 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Chính Đạt  (VN) 
Số nhà 55, ngõ 49, phố Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập; máy cày; máy cấy; máy gieo hạt. 

 
 

(210) 4-2011-04809 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.2; 26.1.6 
(731) NINGBO E.T.D SOCO TEXTILE CO., 

LTD.   (CN) 
A06 15/F, World Centre, 29 Dongdu 
Road, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 24: Vải; vải lót (vải dệt); vải sợi (vải dệt); vải dệt lót mũ, mảnh nhỏ; vải không 
dệt; vải len.  

 
 
 

(210) 4-2011-04820 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.1.14; 25.1.25; A1.1.10 
(731) Hộ kinh doanh bánh ngọt 

Davi   (VN) 
181, đường Ba Cu, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

(210) 4-2011-04821 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; A3.4.4; 3.4.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoà Phú   (VN) 
Km6, quốc lộ 21 A, xã Hoà Thạch, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón   
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 
 

(210) 4-2011-04822 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.4.4; 3.4.13; 5.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoà Phú  (VN) 
Km6, quốc lộ 21 A, xã Hoà Thạch, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón    
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật  
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(210) 4-2011-04823 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Phạm Đức Thuận   (VN) 
Xóm 5, xã Phương Công, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ. 

 
 

(210) 4-2011-04824 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Phạm Đức Thuận   (VN) 
Xóm 5, xã Phương Công, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ. 

 
 

(210) 4-2011-04825 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-04826 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.2.7; 5.9.19; 26.1.2; 5.7.3; A5.1.16 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thực phẩm Đông á   (VN) 
Số 10 Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành. 
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(210) 4-2011-04828 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) COLLECTIVE LICENSING 
LNTERNATIONAL, LLC   (US) 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, 
Englewood, CO 80110, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày thể thao, giày thường, giày tập thể dục, giày đi bộ 

đường dài, giày trượt tuyết trên ván; quần áo, cụ thể là áo sơ mi, quần soóc, áo vét tông 
(jacket), áo choàng ngoài, quần, áo len cổ chui (sweaters), áo thể thao (sweatshirts), 
quần thể thao (sweatpants), bộ quần và áo thể thao (sweatsuits), bộ quần và áo mặc để 
vận động trước khi hoạt động thể thao, quần áo bơi, tất (socks), thắt lưng quần áo, dải 
dây đeo quần qua vai (suspenders); đồ đội đầu, cụ thể là mũ, dải băng buộc quanh đầu 
(trang phục) và lưỡi trai che nắng cho mắt (trang phục). 

 
 
(210) 

 
4-2011-04829 

 
(220) 

 
21.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) COLLECTIVE LICENSING 

INTERNATIONAL, LLC   (US) 
800 Englewood Parkway, Suite C-200, 
Englewood, CO 80110, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày thể thao, giày thường, giày tập thể dục, giày đi bộ 

đường dài, giày trượt tuyết trên ván; quần áo, cụ thể là áo sơ mi, quần soóc, áo vét tông 
(jacket), áo choàng ngoài, quần, áo len cổ chui (sweaters), áo thể thao (sweatshirts), 
quần thể thao (sweatpants), bộ quần và áo thể thao (sweatsuits), bộ quần và áo mắc để 
vận động trước khi hoạt động thể thao, quần áo bơi, tất (socks), thắt lưng quần áo, dải 
dây đeo quần qua vai (suspenders); đồ đội đầu, cụ thể là mũ, dải băng buộc quanh đầu 
(trang phục) và lưỡi trai che nắng cho mắt (trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-04840 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 
INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ phết lớp phủ kim loại vào đế dây dẫn liên tục; dịch vụ đánh bóng và 

chế tạo kim loại; dịch vụ cán mỏng kim loại; dịch vụ bọc kim loại và in dấu lên kim loại.  
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(210) 4-2011-04843 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.7.25 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.   (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim kim loại (bán thành phẩm) dùng cho việc sản xuất thêm; bia phún xạ 

bằng kim loại; hợp kim kim loại để sử dụng trong sản xuất các bia phún xạ bằng kim 
loại; hợp kim hàn cứng.  

 
 

(210) 4-2011-04844 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.2; 26.4.9 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Mạch in.  

 
 

(210) 4-2011-04845 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.7.25 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; kim loại quý dạng thành phẩm hoặc 

bán thành phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-04846 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.9; 26.4.2 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 17: Sứ cách điện bằng gốm, hợp chất chủ yếu bao gồm gốm, silic và phi kim để 
cách điện và cách nhiệt của pin mặt trời, pin quang điện, và bộ thu nhiệt mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-04847 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.7.25 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch các buồng bay hơi trong công nghiệp và trang thiết bị phụ 

trợ.  
 
 

(210) 4-2011-04848 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.7.25; 26.4.9; 26.3.1; 26.4.2 
(731) BRUSH ENGINEERED MATERIALS, 

INC.    (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ phết lớp phủ kim loại vào để dây dẫn liên tục; dịch vụ đánh bóng và 

chế tạo kim loại; dịch vụ cán mỏng kim loại; dịch vụ bọc kim loại và in dấu lên kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-04860 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.9.1; 25.3.1 
(591) Đỏ sẫm, đỏ, vàng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Bảo   (VN) 
Số 114 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê.  
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(210) 4-2011-04861 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.14; 2.1.22; 2.3.22; A2.9.15; 1.3.1; 
A5.5.22 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
vàng, vàng nhũ, đỏ, đỏ nhạt, hồng, hồng 
đậm, da cam, đen, trắng. 

(731) Cơ sở Huỳnh Đức Phát   (VN) 
64/6 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 
 
 

(210) 4-2011-04862 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Chương 
Hoàng   (VN) 
G11/16 đường Láng Le Bàu Cò, ấp 7, xã 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; khung cửa sắt; cửa kéo bằng sắt; cửa pano bằng sắt; cửa sắt sơn tĩnh 

điện.  
 
 
 

(210) 4-2011-04863 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE   (FR) 
29, rue du Faubourg Saint-HonorÐ 75008 
PARIS  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2011-04865 (220) 21.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.17.5; A24.17.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lê Việt  (VN) 
Lô LD7, khu công nghiệp Xuyên á, ấp 
Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-04866 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.4.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hòa 
Hiệp   (VN) 
373 Khu phố 1, đường Chiến Lược, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; gia vị. 

 
 

(210) 4-2011-04868 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Kỹ Thủy   (VN) 
26K Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm dùng để thoát nước.  

 
 

(210) 4-2011-04869 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.5.2; A2.5.23 
(731) KABUSHIKI KAISHA OYATSU 

COMPANY   (JP) 
420 Tajiri, Ichishi-Sho, Tsu-Shi, Mie 
515-2595, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn; bánh quy; bánh gạo chiên giòn; bánh được làm từ bột nhão 
chiên giòn; mì sợi dùng làm món mì ăn liền kiểu Trung Quốc; mì sợi được làm từ lúa mì 
dùng làm món mì ăn liền U-đông (một món mì của Nhật bản); mì sợi dùng làm món mì 
Ya-ki-sô-ba (một món mì của Nhật bản) và mì sợi.  

 
 

(210) 4-2011-04880 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.3; 25.5.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghiệp Thịnh 
Phát   (VN) 
P. 1202 toà nhà CT3B - Khu đô thị Văn 
Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện các loại: tủ điện điều khiển; điện điều khiển máy biến áp; tủ 

điện phân phối xoay chiều, tủ điện phân phối một chiều, tủ điện trung gian, tủ điện tín 
hiệu trung tâm, tủ điện điều khiển các xuất tuyến đường dây. 

 
 

(210) 4-2011-04882 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.19; 26.1.6 
(591) Da cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may 
Supertex   (VN) 
Khu công nghiệp Thanh Oai, Bích Hoà, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Hàng dệt kim gồm có: bít tất, quần áo, đồ lót, mũ nón, găng tay, khăn (trang 

phục).  
 
 

(210) 4-2011-04883 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Rạng Đông  (VN) 
Số 10/28/243 Nam Dư, Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời, được làm bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-04884 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật điện Quốc 
Quân  (VN) 
16/4B đường 39, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt & sửa chữa thiết bị điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04885 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; A5.11.5 
(591) Đỏ xanh lá cây, xanh da trời, trắng, vàng, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác Nấm Bào Ngư Đơn 
Dương   (VN) 
Số 55 thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-04886 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trần Trung Nguyên  
(VN) 
16/3 Phi Nôm, Hiệp Thạnh, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2011-04887 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2011-04888 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2011-04889 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Châu ¸  
(VN) 
Số 20, đường 41, phường Tân phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để đánh bóng và làm sạch, chất tẩy rửa, nước hoa, mỹ phẩm, 

xà phòng. 
 
 

(210) 4-2011-04901 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.3.1; 7.1.24; A5.11.13; 20.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, trắng, vàng 

nhạt, đỏ, xanh lá cây đậm, 
(731) Công ty TNHH Hưởng Dung  

(VN) 
Khu 10, thị Trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa ô tô, xe máy, các loại xe động cơ khác; khai thác khoáng sản.  
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(210) 4-2011-04902 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.14 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Hương Yến  

(VN) 
Số 10, tổ 10, khu 4, phường Hùng Thắng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 
 

(210) 4-2011-04903 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.21; A1.1.10; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Vũ Hồng Phái  (VN) 

Tổ 75, khu 8, phường Cao Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè. 

 
 
 

(210) 4-2011-04904 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Xám, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu TARA  (VN) 
Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành: tổ chức cuộc du lịch; người đi cùng khách du lịch; đặt chỗ 

cho việc đi lại; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: cụ thể là nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-04905 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Huỳnh ánh Ngọc  (VN) 
C19 lô 24-25, đường Lạc Hồng, khu Lấn 
Biển, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-04906 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ đào tạo 
Ngọc ánh  (VN) 
284 Liên Tỉnh 5, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dành cho tóc; thuốc duỗi; dầu hấp tóc; nước xịt tóc; chế phẩm uốn 

quăn tóc; chất khử màu dùng cho tóc. 
 
 

(210) 4-2011-04923 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vĩnh Nhật Quang   (VN)
Tầng 02 & 03, 278 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; xi rô dành cho ngành dược.  

 
 

(210) 4-2011-04924 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) KUNMING DIHON 
PHARMACEUTICAL CO., LTD   (CN) 
No.45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-04926 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn hóa 
giáo dục WORLDLINK  (VN) 
Số 103 Trần Đại Nghĩa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ phiên dịch, giáo dục, đào tạo, dịch vụ dịch 

thuật, tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí), thông tin về lĩnh vực giáo dục. 
 
 

(210) 4-2011-04927 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Hoàng Minh   (VN) 
Hoàng Mai, Hoàng Ninh, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được.   
 

Nhóm 16: Tã lót cho trẻ em bằng giấy (bỉm); quần tã lót của trẻ em bằng giấy; khăn lau 
bằng giấy; giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-04928 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.6; A15.7.2 
(731) Công ty cổ phần thép Hương 

Thịnh   (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Mai - Hoàng 
Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được. 
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép. 
 

Nhóm 16: Tã lót cho trẻ em bằng giấy (bỉm); quần tã lót của trẻ em bằng giấy; khăn lau 
bằng giấy; giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2011-04929 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.5; 26.13.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngân  (VN) 
5/64 khu phố 3, thị trấn Hoà Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo, may gia công quần áo.  
 
 
 

(210) 4-2011-04940 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2; 25.7.20; 25.1.25; 9.1.11 
(591) Hồng, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 26/2, ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế, nuzimax.  

 
 
 

(210) 4-2011-04941 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 2.9.23; 25.1.25 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh dương, xanh 

cốm, đỏ, trắng, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 26/2, ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế, nuzimax.  
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(210) 4-2011-04942 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiến Lộc Đức  
(VN) 
384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh: hệ thống bao gồm siêu thị, nhà hàng, cơm 

văn phòng.  
 
 
 

(210) 4-2011-04943 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiến Lộc Đức  
(VN) 
384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm: cung cấp cơm văn phòng cho cá nhân, tổ chức 

cơ sở (do nhà hàng thực hiện).  
 
 
 

(210) 4-2011-04944 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiến Lộc Đức  
(VN) 
384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh: chủ yếu bao gồm tập hợp và trưng bầy các 

loại hàng hoá thuộc các ngành hàng hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, hàng giải khát, hàng 
đông lạnh, hàng rau củ quả, bánh kẹo, gia vị thực phẩm.  
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(210) 4-2011-04945 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) MICRO LABS LIMITED   (IN) 
No.27, Race Course Road, Bangalore-
560 001, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-04946 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhôm Việt Pháp 
- Nhà máy nhôm Việt Pháp  
(VN) 
Số 1, nhà N3 tập thể đại học Sư Phạm I, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm, dây nhôm, lá nhôm, hợp kim của kim loại thường, khung kim loại 

dùng cho xây dựng, ống nhánh bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-04947 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Ngọc Lâm  (VN) 
Số 116 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Dép, giầy, giầy thể thao, đồ đi chân, ủng (giầy). 

 
 

(210) 4-2011-04948 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372-374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hại giống. 
 
 

(210) 4-2011-04949 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.3.20; A5.11.11; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372-374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống. 
 
 

(210) 4-2011-04960 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật V.M.S    (VN) 
3D4, khu phố 1 (khu biệt thự Thạnh 
Xuân), phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in công nghiệp, máy phun, máy sao chụp tài liệu (photocopy), 

mực in.  
 
 

(210) 4-2011-04962 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Quốc Hữu  (VN) 
5/52 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bi, van bướm, van 
cổng, van giảm áp, van một chiều.  

 
 
 

(210) 4-2011-04963 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, vàng, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Việt Nga   (VN) 
383/4 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bằng nhựa mỏng dùng để 

bao gói thực phẩm.  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-04964 

 
(220) 

 
22.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Thiên Sơn   (VN) 
197 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục; cà vạt; mũ 

(nón).  
 
 
 

(210) 4-2011-04965 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thiên Sơn   (VN) 
197 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục; cà vạt; mũ 

(nón).  
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(210) 4-2011-04966 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 8.1.19; 26.1.1; 5.7.11; A5.7.22 
(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, da cam đậm, 

da cam, đỏ đậm, đỏ, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, nâu vàng, nâu vàng nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2011-04967 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 8.1.19; 26.1.1; 5.7.10 
(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, tím đậm, 

tím, tím nhạt, đỏ dậm, đỏ, xanh dương, 
xanh lá cây nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2011-04968 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần CPIT  (VN) 

Số 1-A5 khu tập thể Viện Khoa học lâm 
nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, chương trình máy tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế logo quảng cáo; thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-04980 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 25.7.20; 24.9.1 
(731) Công ty cổ phần Dư Kim   (VN) 

Số 109, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Vi; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.  
 

Nhóm 25: Mũ; khăn quàng; quần áo; áo lót, quần lót; thắt lưng (trang phục); giầy; dép; 
giầy thể thao; găng tay (trang phục); tất chân.  

 
Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali, mũ, khăn quàng, 
quần áo, áo lót, quần lót, thắt lưng (trang phục), giầy, dép, giầy thể thao, găng tay (trang 
phục), tất chân. 

 
 

(210) 4-2011-04981 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Dư Kim   (VN) 
Số 109, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.  
 

Nhóm 25: Mũ; khăn quàng; quần áo; áo lót, quần lót; thắt lưng (trang phục); giầy; dép, 
giầy thể thao; găng tay (trang phục); tất chân.  

 
Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali, mũ, khăn quàng, 
quần áo, áo lót, quần lót, thắt lưng (trang phục), giầy, dép, giầy thể thao, găng tay (trang 
phục), tất chân.  

 
 

(210) 4-2011-04983 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) DELL INC.   (US) 
One Dell Way, Round Rock, TEXAS 
78682, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để lưu trữ dữ liệu.  
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Nhóm 42: Dịch vụ chuyên môn, cụ thể là nhận biết và đề xuất các giải pháp kỹ thuật và 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, và dịch vụ tư vấn về máy vi tính trong lĩnh vực mạng lưu trữ và 
hệ thống lưu trữ thông minh có khả năng giao tiếp qua mạng bao gồm các bộ xử lý, bộ 
nhớ, phần mềm điều hành, bộ lưu trữ dữ liệu và phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ 
liệu; dịch vụ theo dõi và chẩn đoán (nhận biết lỗi) cho mạng lưu trữ và hệ thống lưu trữ 
thông minh; cung cấp thông tin qua mạng máy tính cục bộ và toàn cầu trong lĩnh vực 
mạng lưu trữ và hệ thống lưu trữ thông minh; và dịch vụ nâng cấp (cập nhật) và bảo trì 
cho phần mềm điều hành và phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2011-04985 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Nguyễn Hải Châu  (VN) 
Số 49, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập âm nhạc.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ vụ đào tạo âm nhạc; dịch vụ tư vấn, định hướng 
giáo dục; dịch vụ đánh giá, kiểm tra giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-04986 (220) 22.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, vàng, đen, 

trắng. 
(731) 1. Nguyễn Quang Anh  (VN) 

Tổ 14, phường Phúc Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 
2. Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu, Du lịch, Hội chợ Quốc 
tế   (VN) 
Km 12.5 quốc lộ 1A, thôn Lưu Phái, xã 
Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  
3. Trung tâm nghiên cứu Làng 
Nghề Truyền Thống  (VN) 
468 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát, dung dịch để cọ rửa. 
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Nhóm 35: Mua bán nước rửa bát, dung dịch để cọ rửa; dịch vụ giới thiệu trưng bày sản 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05000 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05001 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05002 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05003 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-05004 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 
 

(210) 4-2011-05005 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 
 

(210) 4-2011-05006 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 
 

(210) 4-2011-05007 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-05008 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05009 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 
 

(210) 4-2011-05020 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-05021 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 4.3.3; A11.1.4; A11.1.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Nam Phương  (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống). 
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(210) 4-2011-05025 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.1.3; A11.1.4; 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Nam Phương    (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống).  

 
 

(210) 4-2011-05027 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.17.11; 5.7.3; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Đặng Minh Hiến  (VN) 
464 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 30: Men rượu. 

 
 

(210) 4-2011-05028 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Bếp   (VN) 
596A Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp gas.  

 
 

(210) 4-2011-05029 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.9; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Ngọc 
Phó   (VN) 
143/3D Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải.  
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(210) 4-2011-05040 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Hà An  (VN) 
Số 9 Phạm Sư Mạnh, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, buôn bán các sản phẩm may mặc, 

thời trang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách 
sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán rượu nhỏ, quán cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05043 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A1.1.10; 26.15.11; 26.15.9; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Lam Kiều  (VN) 
Phòng 217 - D2, khu tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 

(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức sự kiện 

nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy tính; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền hình.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; dàn dựng (biên tập) băng video; dịch vụ lập kế 
hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản 
xuất chương trình biểu diễn; sản xuất phim trên băng video; trình diễn sân khấu; dịch vụ 
câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); dịch vụ giải trí; biểu diễn (trình diễn trực tiếp), 
sắp xếp và tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn.  

 
Nhóm 42: Vẽ mốt quần áo; thiết kế đồ họa (mẫu mã, logo, profile công ty); thiết kế 
website; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình; thiết kế trang trí 
nội thất.  
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(210) 4-2011-05044 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Bảo Việt  (VN) 

Phòng 217 - D2, khu tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 

(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng, áo vét (quần áo); quần, áo sơ mi; bộ quần áo.  
 

Nhóm 35: Buôn bán hàng may mặc thời trang; tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ lập kế hoạch buổi tiệc (giải trí); sản 
xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); đào tạo 
nghệ thuật Hiphop (khiêu vũ thể thao); biểu diễn (trình diễn nghệ thuật).  

 
 

(210) 4-2011-05046 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Bảo 
Minh  (VN) 
Lầu 12 (B5-B6) tòa nhà International 
Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê khoảng không gian quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-05047 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Ân Lộc  
(VN) 
208/4B Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  
 
 

(210) 4-2011-05048 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Ân Lộc  
(VN) 
208/4B Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè).  

 
 

(210) 4-2011-05049 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hà Hằng   (VN) 
94/105E Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép. 

 
 

(210) 4-2011-05061 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 3.9.16; 26.11.3; 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Vân Anh  (VN) 
ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Các loại giống thuỷ sản như tôm giống, cá giống, cua giống. 
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(210) 4-2011-05065 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thái Hà  (VN) 
P502 CT3A-X2 Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy nghiền gia dụng chạy bằng điện; máy nghiền; máy và 

thiết bị làm sạch dùng điện; thiết bị thông khí, thông chất lỏng; máy thổi gió. 
 

Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy hát tự động (âm nhạc); máy quay đĩa; máy 
nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi; máy thu (máy thu thanh, thu hình); loa (để nói); máy 
chạy đĩa compact; máy quay đĩa DVD. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; ngăn lạnh; buồng lạnh; thùng lạnh; quạt gió 
(điều hòa không khí); tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị và dụng cụ dùng để 
nấu nướng; quạt dùng cho cá nhân (dùng điện). 

 
 

(210) 4-2011-05087 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A25.7.22; 26.11.3 
(731) SUPER HOTEL CO., LTD.   (JP) 

6-35, Edobori 3-chome, Nishi-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn); dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; 

dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2011-05105 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 6.1.2; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Nét 
Việt  (VN) 
Số 143 đường Võ Văn Hát, khu phố 
Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ cà phê.  
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(210) 4-2011-05106 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 7.1.24; 7.1.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Trung  
(VN) 
Km 6, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói lợp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05107 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Văn phòng luật sư Trí Minh  
(VN) 
Tầng 6, số 31, phố Chùa Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05108 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Nhà Bếp   (VN) 
H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình lọc nước uống, lẩu điện; bếp điện từ, ấm 
siêu tốc điện.  

 
Nhóm 21: Nồi; chảo; nồi tay cầm (quánh); bộ nồi hấp (bộ xửng); nồi áp suất không dùng 
điện; ấm đun nước không dùng điện.  
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(210) 4-2011-05109 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Nhà Bếp    (VN) 
H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây.    
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất điện; bình lọc nước uống, lẩu điện; bếp điện từ, ấm 
siêu tốc điện.   

 
Nhóm 21: Nồi; chảo; nồi tay cầm (quánh); bộ nồi hấp (bộ xửng); nồi áp suất không dùng 
điện; ấm đun nước không dùng điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-05112 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 25.1.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Hằng  (VN) 
P411, nhà 5B, tập thể đại học Công 
Đoàn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (do nhà hàng và khách sạn thực hiện); dịch vụ quán 
cà phê, dịch vụ quán rượu (bar).  

 
 
 

(210) 4-2011-05113 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; A3.7.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Hằng  (VN) 
P411, nhà 5B, tập thể đại học Công 
Đoàn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng và khách sạn thực hiện); dịch vụ quán 
cà phê, dịch vụ quán rượu (bar).  
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(210) 4-2011-05124 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cơ điện và điện tử 
Hàn Sinh   (VN) 
35 - 37 đường số 11, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổn áp; ổ cắm điện; dây điện; dây ăng ten; tăng phô (dụng cụ ổn định dòng 

điện); công tắc điện. 
 
 

(210) 4-2011-05125 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cơ điện và điện tử 
Hàn Sinh    (VN) 
35 - 37 đường số 11, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: ổn áp; ổ cắm điện; dây điện; dây ăng ten; tăng phô (dụng cụ ổn định dòng 

điện); công tắc điện. 
 
 

(210) 4-2011-05126 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Cơ sở Tuấn Quảng   (VN) 
219/14 khu phố 6, đường số 12, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); loa; máy tăng âm (ampli); 

bộ trộn âm (mixer); ống nói (micrô). 
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(210) 4-2011-05127 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH đồng hồ và nữ 
trang Q.U.E.E.N   (VN) 
68-70-72-74 Trần Hưng Đạo, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05129 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Nghị  (VN) 
Phường Phố Cò, thị xã Sông Công,  tỉnh 
Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bằng kim loại, cụ thể gồm: 

kìm. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-05140 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VEETEX  (VN) 

Số 132, tổ 19 Nha, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên phụ liệu ngành may.  
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(210) 4-2011-05142 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Môi Trường Việt  
(VN) 
699 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cụ thể là: gạch, ngói. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-05145 

 
(220) 

 
24.03.2011 

  (441) 25.05.2011 
(531) A11.3.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Tổng công ty thương mại Hà 
Nội   (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền, mì ăn liền, phở ăn liền. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05167 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Ông Mập  (VN) 
20 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 

(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới); dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
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(210) 4-2011-05168 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.13.25; 24.17.5; A25.3.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Ông Mập   (VN) 
20 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 

(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới); dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05169 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Vương Đông  (VN) 
số 86 Trấn Vũ, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón; mua bán nước hoa, mỹ phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-05180 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Võ Thị Phương Mai   (VN) 
ấp Quí Trinh, xã Nhị Quí, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giầy dép; mũ nón.  
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(210) 4-2011-05181 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH US.CHEMICAL  
(VN) 
Lô B06-4, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-05184 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Hồng Lĩnh   (VN) 
Tòa nhà dịch vụ hỗn hợp, dự án Vĩnh 
Hoàng, đường Kim Đồng, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Hãng bất động sản, đánh giá bất động sản, quán lý bất động sản, môi giới bất 
động sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-05186 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-05187 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD.    (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-05209 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Phú Lình  (VN) 
182/69B Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 
 

(210) 4-2011-05221 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05222 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-05223 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05224 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05225 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05226 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-05227 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05228 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05229 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-05240 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2011-05241 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-05242 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-05243 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc 

trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-05244 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Ngô Duy Vũ  (VN) 
004 lô B chung cư Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán kìm (kềm) cắt da và móng tay, giũa móng tay, giũa móng chân, kéo 
cắt tóc, nhíp nhổ chân mày. 

 
 

(210) 4-2011-05246 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đông Phát   (VN) 
126 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ diezel (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ 

điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện; máy xay sát; máy 
xay bột; máy bơm nước, máy cày xới; máy nghiền thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-05247 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đông Phát    (VN) 
126 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ diezel (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ 

điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện; máy xay sát; máy 
xay bột; máy bơm nước, máy cày xới; máy nghiền thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-05248 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-05261 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giầy Thống 
Nhất Hải Phòng   (VN) 
Đường 208, thôn An Dương, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 25: Dép sandal, dép xỏ ngón, dép tông, dép dây, dép lê, giầy vải.  
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(210) 4-2011-05287 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 5A PHAMA (5A 
PHAMA joint stock company)  
(VN) 
Số 31, ngõ 123 phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thuốc chữa bệnh cho người.  
 
 

(210) 4-2011-05288 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

- Tổng Công ty cao su Đồng 
Nai   (VN) 
Xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp.  
 

Nhóm 36: Mua bán địa ốc, mua bán các công trình kết cấu hạ tầng.  
 

Nhóm 44: Trồng trọt.  
 
 

(210) 4-2011-05289 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Thiên Minh  (VN) 
Số nhà 33, ngõ 104, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-05305 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, hồng, cam, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh kem Chu Chu  
(VN) 
484B Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-05306 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05307 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-05308 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-05309 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 
Tác (C-PHARMACHEM CO., LTD)  
(VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-05320 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY 
CO., LTD   (TW) 
7F., No. 156-2, Songjiang Road, 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Cần nối mạch; hộp phân phối điện; bảng phân phối điện, bảng điều khiển 

điện; bảng điều khiển phân phối điện, công tắc khởi động, cầu chì; bộ phận ngắt mạch, 
biến áp, bảng chuyển mạch.  

 
 
 

(210) 4-2011-05321 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY 
CO., LTD    (TW) 
7F., No. 156-2, Songjiang Road, 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Cần nối mạch; hộp phân phối điện; bảng phân phối điện, bảng điều khiển 

điện; bảng điều khiển phân phối điện, công tắc khởi động, cầu chì; bộ phận ngắt mạch, 
biến áp, bảng chuyển mạch.  
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(210) 4-2011-05343 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Hiện Đại   (VN) 
4A 174 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-05344 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đông Phương Nam   (VN) 
Phòng 209, nhà số 232, đường 3 - 2, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; xì gà.  

 
 

(210) 4-2011-05345 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đen, ghi, xanh lam. 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  

(KR) 
416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn, bản nhỏ silic (dùng cho mạch tổng hợp), mạch tổng hợp; thẻ 

nhớ, đĩa quang trắng, phần mềm máy vi tính ghi sẵn; bảng hiển thị tinh thể lỏng sử dụng 
bán dẫn màng mỏng - bảng hiển thị plasma, màn hình máy vi tính tinh thể lỏng; máy sao 
chụp tài liệu điện tử, nhật ký điện tử, máy vi tính, máy tính xách tay, màn hình máy vi 
tính, ổ đĩa cho máy vi tính, ổ đĩa quang học, máy in dùng cho máy tính, bàn phím cho 
máy tính, con chuột (máy vi tính), thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (thường được gọi là 
PDA), máy tính bỏ túi, ổ đĩa CD-ROM, máy nhắn tin bằng sóng radio, thiết bị truyền 
thông di động, máy quay đĩa DVD, máy nghe nhạc MP3, máy chạy đĩa hình, máy chạy 
đĩa compact, hệ điều biến (môđem), tai nghe, máy thu vô tuyến truyền hình, máy điện 
thoại, pin khô và pin, thiết  bị sạc pin, bao/túi đựng điện thoại di động, bàn là điện đế 
mỏng, máy tính (ghi) tiền mặt, máy quay video, máy quay video xách tay có kèm theo 
bộ phận ghi hình. 
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(210) 4-2011-05362 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A11.3.4; 5.7.1; 2.9.18; 2.9.14; 3.5.5 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu đỏ, xám, đỏ, xanh 

dương. 
(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 

40 Lê Thánh Tôn, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-05364 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Lạc Mỹ Việt  
(VN) 
324/54 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-05487 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in dung môi thân thiện với môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-05488 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in dung môi. 
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(210) 4-2011-05489 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in nước. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05551 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) 1. Ngô Quốc Anh   (VN) 
Số 28, ngách 535, ngõ 2, phố Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
2. Hoàng Xuân Hoàn  (VN) 
Số 126, phố Triệu Việt Vương, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-05714 (220) 30.03.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sơn Petrolimex  (VN) 
Phòng 908, tầng 9, cao ốc Centrepoint, 
số 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
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(210) 4-2011-06432 (220) 08.04.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in dung môi; mực in dung môi thân thiện với môi trường (eco-solvent); 

mực in nước sử dụng cho hệ thống máy in phun liên tục có thể in lên nhiều bề mặt vật 
liệu khác nhau như: thủy tinh, kim loại, nhựa, bao bì carton, bao bì ghép màng và các 
sản phẩm sinh học (thực phẩm, trứng, thuốc); mực in kí tự lớn (ValveJet) sử dụng để in 
bao bì carton; mực in công nghiệp thân thiện với môi trường đùng trong máy in phun 
nhiệt, được ứng dụng trong lĩnh vực bưu điện, in địa chỉ, in bao bì carton, in mã vạch; 
mực in bền màu dưới ánh sáng mặt trời có gam màu rộng nhất để sử dụng cho thị trường 
in khổ lớn và in quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-06433 (220) 08.04.2011 
  (441) 25.05.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Đồng  (VN) 
Số 15 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU XÉT NGHIỆM NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

   
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-00076 19467 27.04.2009 04.04.2011     G06F 9/00 
1-2008-02544 19586 27.04.2009 14.04.2011     F24F 5/00 
1-2008-02776 20054 25.06.2009 19.04.2011     B63H 25/38 
1-2008-03081 20083 25.06.2009 14.04.2011     B04B 5/12 
1-2009-01444 23706 27.09.2010 22.04.2011     G11B 7/007 
1-2009-01445 23707 27.09.2010 25.03.2011     G06F 12/00 
1-2009-01446 23708 27.09.2010 22.04.2011     G11B 20/12 
1-2009-01447 23709 27.09.2010 22.04.2011     G11B 7/004 
1-2009-01863 23510 25.08.2010 08.04.2011     H02J 3/46 
1-2009-02454 23726 27.09.2010 19.04.2011     H01R 24/10 
1-2009-02460 22531 26.04.2010 15.04.2011     C07K 16/24 
1-2010-00645 22905 25.05.2010 08.04.2011     A61K 9/16 
1-2010-00669 23811 27.09.2010 29.03.2011     H04W 8/26 
1-2010-00714 23401 26.07.2010 19.04.2011     C07C 253/30 
1-2010-00753 23821 27.09.2010 07.04.2011     H04N 13/02 
1-2010-00777 24123 25.10.2010 08.04.2011     A23J 3/08 
1-2010-00819 23422 26.07.2010 01.04.2011     A63B 53/00 
1-2010-00843 24132 25.10.2010 30.03.2011     C07D 403/04 
1-2010-00892 23438 26.07.2010 09.04.2011     F03D 1/02 
1-2010-00912 24924 27.01.2011 19.04.2011     C07C 233/81 
1-2010-00914 23841 27.09.2010 19.04.2011     C07D 211/18 
1-2010-00915 24925 27.01.2011 19.04.2011     C07C 57/42 
1-2010-00917 23842 27.09.2010 19.04.2011     C07C 229/34 
1-2010-00937 23845 27.09.2010 28.03.2011     C07D 487/04 
1-2010-00965 23611 25.08.2010 15.04.2011     B65D 51/28 
1-2010-00977 23457 26.07.2010 14.04.2011     D06M 10/02 
1-2010-01023 24927 27.01.2011 14.04.2011     A61K 31/47 
1-2010-01033 24599 27.12.2010 19.04.2011     G02C 7/02 
1-2010-01045 23473 26.07.2010 01.04.2011     D21F 1/00 
1-2010-01051 24156 25.10.2010 18.04.2011     C07C 257/10 
1-2010-01052 23474 26.07.2010 28.03.2011     H04Q 7/38 
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1-2010-01067 23477 26.07.2010 19.04.2011     B65D 88/16 
1-2010-01087 23625 25.08.2010 06.04.2011     G10L 19/00 
1-2010-01117 24396 25.11.2010 30.03.2011     A61K 31/495 
1-2010-01119 23873 27.09.2010 30.03.2011     H04B 17/00 
1-2010-01125 23629 25.08.2010 08.04.2011     A61K 31/495 
1-2010-01127 24607 27.12.2010 18.04.2011     C07D 471/04 
1-2010-01146 24611 27.12.2010 01.04.2011     C09K 3/10 
1-2010-01147 23630 25.08.2010 09.04.2011     H04L 12/16 
1-2010-01150 24398 25.11.2010 08.04.2011     F03D 11/04 
1-2010-01151 24399 25.11.2010 08.04.2011     F24J 2/04 
1-2010-01162 23488 26.07.2010 08.04.2011     C07D 401/12 
1-2010-01183 24614 27.12.2010 30.03.2011     A01N 43/66 
1-2010-01186 23634 25.08.2010 25.03.2011     A61L 9/20 
1-2010-01217 24937 27.01.2011 15.04.2011     H01B 3/24 
1-2010-01223 23893 27.09.2010 18.04.2011     D01F 1/10 
1-2010-01224 23641 25.08.2010 06.04.2011     C09D 11/00 
1-2010-01229 23643 25.08.2010 25.03.2011     B41J 2/175 
1-2010-01239 24618 27.12.2010 08.04.2011     C07D 207/06 
1-2010-01245 23898 27.09.2010 15.04.2011     C07D 471/04 
1-2010-01250 24940 27.01.2011 05.04.2011     C11D 9/00 
1-2010-01252 24177 25.10.2010 25.03.2011     A23G 9/04 
1-2010-01253 24409 25.11.2010 25.03.2011     G07F 13/06 
1-2010-01255 23645 25.08.2010 30.03.2011     F23G 5/30 
1-2010-01258 24619 27.12.2010 08.04.2011     C07D 231/56 
1-2010-01259 24620 27.12.2010 08.04.2011     C07D 231/56 
1-2010-01260 24178 25.10.2010 08.04.2011     C07D 231/56 
1-2010-01261 24179 25.10.2010 08.04.2011     C07D 231/56 
1-2010-01262 24180 25.10.2010 08.04.2011     C07D 231/56 
1-2010-01263 23493 26.07.2010 08.04.2011     A61K 9/16 
1-2010-01286 24622 27.12.2010 22.04.2011     A01P 3/00 
1-2010-01320 24629 27.12.2010 20.04.2011     B21D 51/26 
1-2010-01321 24630 27.12.2010 19.04.2011     A61F 13/15 
1-2010-01322 24187 25.10.2010 19.04.2011     A61F 13/15 
1-2010-01329 23657 25.08.2010 05.04.2011     F03B 1/02 
1-2010-01342 25155 27.02.2011 07.04.2011     C12N 15/29 
1-2010-01347 24416 25.11.2010 14.04.2011     B64C 27/52 
1-2010-01360 24193 25.10.2010 01.04.2011     A61K 9/00 
1-2010-01364 23661 25.08.2010 05.04.2011     C11D 1/66 
1-2010-01365 23662 25.08.2010 05.04.2011     C11D 1/66 
1-2010-01371 24194 25.10.2010 18.04.2011     C21D 9/40 
1-2010-01385 23668 25.08.2010 08.04.2011     C07D 493/10 
1-2010-01386 23926 27.09.2010 09.04.2011     D06F 17/04 
1-2010-01389 24636 27.12.2010 01.04.2011     B05D 5/12 
1-2010-01396 23927 27.09.2010 15.04.2011     A01N 25/32 
1-2010-01400 23928 27.09.2010 06.04.2011     A61K 9/20 
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1-2010-01411 24421 25.11.2010 15.04.2011     C07K 16/18 
1-2010-01420 24949 27.01.2011 05.04.2011     A61K 8/34 
1-2010-01432 23933 27.09.2010 22.04.2011     C07D 249/04 
1-2010-01437 23672 25.08.2010 14.04.2011     A61K 31/473 
1-2010-01448 24952 27.01.2011 30.03.2011     A01N 25/34 
1-2010-01450 24644 27.12.2010 05.04.2011     A61K 8/34 
1-2010-01451 24207 25.10.2010 05.04.2011     A23L 1/40 
1-2010-01453 24953 27.01.2011 14.04.2011     A61K 9/127 
1-2010-01455 24645 27.12.2010 19.04.2011     A61F 13/15 
1-2010-01466 24648 27.12.2010 22.04.2011     A61K 31/16 
1-2010-01471 24650 27.12.2010 06.04.2011     B01D 53/02 
1-2010-01472 23674 25.08.2010 31.03.2011     H02J 3/14 
1-2010-01474 23943 27.09.2010 18.04.2011     F03B 3/06 
1-2010-01477 24212 25.10.2010 09.04.2011     C07C 235/06 
1-2010-01518 23951 27.09.2010 19.04.2011     H04Q 7/38 
1-2010-01539 24960 27.01.2011 18.04.2011     B02C 15/00 
1-2010-01549 24428 25.11.2010 01.04.2011     C07C 217/60 
1-2010-01584 24672 27.12.2010 13.04.2011     H01R 13/62 
1-2010-01664 24687 27.12.2010 06.04.2011     B29C 45/08 
1-2010-01691 24440 25.11.2010 21.04.2011     C08G 63/06 
1-2010-01755 24240 25.10.2010 22.04.2011     C07D 401/14 
1-2010-01784 24246 25.10.2010 20.04.2011     B01D 33/052 
1-2010-01788 25177 27.02.2011 06.04.2011     C07D 231/44 
1-2010-01815 24714 27.12.2010 21.04.2011     C03C 15/02 
1-2010-01830 24715 27.12.2010 30.03.2011     H04N 7/32 
1-2010-01890 24721 27.12.2010 13.04.2011     B01J 19/24 
1-2010-01967 25190 27.02.2011 29.03.2011     H05K 1/02 
1-2010-02009 24286 25.10.2010 15.04.2011     H04B 7/005 
1-2010-02010 25199 27.02.2011 01.04.2011     H04W 72/04 
1-2010-02055 24754 27.12.2010 18.04.2011     H04S 3/02 
1-2010-02232 24783 27.12.2010 19.04.2011     A23L 1/30 
1-2010-02243 25239 27.02.2011 06.04.2011     D03D 11/00 
1-2010-02360 25255 27.02.2011 14.04.2011     A01N 43/50 
1-2010-02365 24502 25.11.2010 28.03.2011     C07D 487/08 
1-2010-02424 25042 27.01.2011 08.04.2011     H04W 88/04 
1-2010-03234 25360 27.02.2011 19.04.2011     H04Q 7/38 
1-2010-03235 25361 27.02.2011 19.04.2011     H04Q 7/38 
1-2010-03236 25362 27.02.2011 19.04.2011     H04Q 7/38 
1-2010-03237 25363 27.02.2011 19.04.2011     H04Q 7/38 
2-2009-00038 01398 26.10.2009 09.04.2011     A63B 53/04 
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 Phần vi 
  
 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2004/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-000120  (220) Ngày nộp đơn 04.01.2008 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác:  
Nội dung mới:  

Joseph steven maxim jr 
6323 Sea Haven Driven Drive Hixson, TN 37343, United States of AMERICA (US) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2095/ TB-SHTT, ngày 14.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02519  (220) Ngày nộp đơn 26.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip (investip) 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.HÀ Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2096/ TB-SHTT, ngày 14.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02520  (220) Ngày nộp đơn 26.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip (investip) 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.HÀ Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2097/ TB-SHTT, ngày 14.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-00311  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip (investip) 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.HÀ Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2098/ TB-SHTT, ngày 14.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-00312  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip (investip) 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.HÀ Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2305/ TB-SHTT, ngày 27.04.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-01045  (220) Ngày nộp đơn 02.05.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602 Japan 
_______________________ 

 

 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2116/ TB-SHTT, ngày 15.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-00663  (220) Ngày nộp đơn 13.01.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh (sunrise ip) 
Số 8, ngõ 61/44/1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1984/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-00664  (220) Ngày nộp đơn 13.01.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh (sunrise ip) 
Số 8, ngõ 61/44/1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1772/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23629  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Sunrise & co (pte) ltd. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1791/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08283  (220) Ngày nộp đơn 29.04.2009 

Mục sửa đổi: Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp, mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1788/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17201  (220) Ngày nộp đơn 17.08.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư  phạm và liên danh 
Số 8, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1789/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-12883  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao,  quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1768/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-16242  (220) Ngày nộp đơn 20.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07703  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07704  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07705  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07706  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07707  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08700  (220) Ngày nộp đơn 26.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08701  (220) Ngày nộp đơn 26.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08702  (220) Ngày nộp đơn 26.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09022  (220) Ngày nộp đơn 28.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09023  (220) Ngày nộp đơn 28.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16187  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16307  (220) Ngày nộp đơn 02.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17180  (220) Ngày nộp đơn 13.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1769/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17181  (220) Ngày nộp đơn 13.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1770/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02122  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1771/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02122  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2010 

Mục sửa đổi:Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1773/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-22266  (220) Ngày nộp đơn 16.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Cơ sở hạnh dung 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1774/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-16902  (220) Ngày nộp đơn 12.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 3, lầu 7, toà nhà A&B Tower, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1776/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-12883  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 
19808, United States 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1779/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-15386  (220) Ngày nộp đơn 18.07.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Westin hotel management, l.p. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1782/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02543  (220) Ngày nộp đơn 17.02.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1784/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24261  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ Winco 
343 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1785/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-03964  (220) Ngày nộp đơn 10.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh đại tín và liên danh 
Số 12A4, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1786/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-05989  (220) Ngày nộp đơn 01.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/7 thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1787/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-05988  (220) Ngày nộp đơn 01.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/7 thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1360/ TB-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-00026  (220) Ngày nộp đơn 04.01.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh inles sở hữu trí tuệ  
Số 10 ngõ 88 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2430/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14884  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư  bạch minh 
101/A2 ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2430/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14885  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư  bạch minh 
101/A2 ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2430/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14886  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư  bạch minh 
101/A2 ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2431/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-05824  (220) Ngày nộp đơn 31.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty luật tnhh bizlink 
Phòng 1802 toà nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2432/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-07609  (220) Ngày nộp đơn 10.04.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh inles sở hữu trí tuệ 
Số 10 ngõ 88 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2433/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17802  (220) Ngày nộp đơn 23.08.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2434/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-18969  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Ge lighting solutions, llc 
1975 noble Road Building 338E, East Cleveland, Ohio 44112-6300, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2435/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25848  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (viet ip) 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
- Mộu nhãn hiệu: 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2437/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19128  (220) Ngày nộp đơn 13.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Thôn 12, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2438/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20262  (220) Ngày nộp đơn 27.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
856 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24820  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
Số 15, ngõ 102,  đường Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24821  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
Số 15, ngõ 102,  đường Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24822  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
Số 15, ngõ 102,  đường Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24823  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
Số 15, ngõ 102,  đường Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24824  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
Số 15, ngõ 102,  đường Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
] 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24825  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
Số 15, ngõ 102,  đường Khuất Duy Tiến,  quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13909  (220) Ngày nộp đơn 08.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15546  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15547  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15548  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-16108  (220) Ngày nộp đơn 03.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-16109  (220) Ngày nộp đơn 03.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24244  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-01987  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-01988  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09806  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11601  (220) Ngày nộp đơn 31.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2441/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11602  (220) Ngày nộp đơn 31.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2442/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21489  (220) Ngày nộp đơn 13.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu việt nhật 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2444/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-27828  (220) Ngày nộp đơn 31.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
2401 Colorado Avenue, Suite A200, Santa Monica, California, 90404 USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2445/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-27702  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1B/12 đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2446/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-24580  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 189 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2447/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-24581  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 189 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2448/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04501  (220) Ngày nộp đơn 10.03.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần viễn thông điện tử  vinacap 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2449/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23504  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Hộ kinh doanh m - k 
35/5 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2450/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19989  (220) Ngày nộp đơn 22.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu lực phú 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2451/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15501  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần phát triển quốc tế idc 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2452/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21744  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2454/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15645  (220) Ngày nộp đơn 22.07.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2456/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-26966  (220) Ngày nộp đơn 19.12.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2458/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-28169  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty luật tnhh ambys hà nội 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2460/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15165  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
 16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2461/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-04580  (220) Ngày nộp đơn 17.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty tnhh tư vấn aliatlegal 
 Suite 1501, tầng 15, toà nhà văn phòng Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ,  

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2463/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15301  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty luật tnhh ambys hà nội 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2464/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15302  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty luật tnhh ambys hà nội 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2466/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15304  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty luật tnhh ambys hà nội 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2467/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15305  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty luật tnhh ambys hà nội 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2470/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15984  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty luật tnhh ambys hà nội 
 Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2471/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17769  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty tnhh inles sở hữu trí tuệ 
 Số 10, ngõ 88 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2472/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25405  (220) Ngày nộp đơn 28.11.2008 

Mục sửa đổi: Chấm dứt đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2473/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-12786  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty tnhh trà và cộng sự 
 Số 07 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu,  quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2474/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-27805  (220) Ngày nộp đơn 22.12.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
 Số 16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2476/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16146  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 Giữ nguyên nhóm 42, 
 Nhóm 9: Máy tính nhúng công nghiệp 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2477/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-16182  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2006 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  
 Nhóm 05: Chế phẩm chống lây nhiễm dùng cho thú y không dùng cho gia cầm 
vµ/hoÆc gia sóc. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2478/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-26727  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 106 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2479/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-08269  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 106 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2480/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-06128  (220) Ngày nộp đơn 26.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 445 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2481/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-27301  (220) Ngày nộp đơn 24.12.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Hộ kinh doanh võ việt chung 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2482/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02483  (220) Ngày nộp đơn 04.02.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên tư vấn sản xuất và thương 
mại đồng nhân phát 

 36 Thích Bửu Đăng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2483 TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-28603  (220) Ngày nộp đơn 31.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2484/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-21668  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần navigos group việt nam 
 Số 130, đường Sương Nguyệt ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2485 TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15242  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2485 TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15243  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2485 TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15244  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2486/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-21667  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần navigos group việt nam 
 Số 130, đường Sương Nguyệt ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2487/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-12687  (220) Ngày nộp đơn 16.06.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên quản lý nợ và khai thác tài 
sản ngân hàng sài gòn thương tín 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2488/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08024  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 2/17-2/21-2/21C, tổ 42, khu phố 1, phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2489/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04884  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 106/17A Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2490/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08125  (220) Ngày nộp đơn 28.04.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Số 11 ngõ Thịnh Hào I, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2491/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22743  (220) Ngày nộp đơn 28.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware, 19808, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2493/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-00540  (220) Ngày nộp đơn 09.01.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

meloxboston 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2494/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-13122  (220) Ngày nộp đơn 12.07.2007 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  

Nhóm 35: Mua bán các loại ống và phụ kiện nối PVC-U, PVC-C, PVC-H, PP-n, 
PPR và PB 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2495/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-23922  (220) Ngày nộp đơn 22.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
- Đại diện Sở hữu công nghiệp: 

     Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ bross và cộng sự 
 Phòng 1705, toà nhà GTC, 15-17 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh,  

quận Ba Đình, TP. Hà Nội  
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2496/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-23928  (220) Ngày nộp đơn 22.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
- Đại diện Sở hữu công nghiệp: 

     Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ bross và cộng sự 
 Phòng 1705, toà nhà GTC, 15-17 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh,  

quận Ba Đình, TP. Hà Nội  
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2497/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-04923  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Chấm dứt đại diện Sở hữu công nghiệp  
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2497/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-04045  (220) Ngày nộp đơn 11.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp, tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1 – Huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp 
2 - Tên và địa chỉ người nộp đơn: 

     Công ty cổ phần tập đoàn mặt trời 
 Tầng 7, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower – 218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh,  

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2498/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-04042  (220) Ngày nộp đơn 11.03.2009 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  

Nhóm 05: Chế phẩm dược sử dụng trong phẫu thuật mắt và bên trong mắt. 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2499/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10865  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2008 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  

Nhóm 30: Bánh bích quy; bánh xốp; bánh quế; bánh nướng; bánh ngọt; bánh dẹt 
nhỏ; bánh quy giòn; bánh bít cốt; bánh mì nướng; bánh mì; kẹo bánh làm từ bột mì; cà phê; chất 
thay thế cà phê; chè; sản phẩm ca cao; đường; gạo; bột sắn (ta-pi-ô-ca); bột cọ sa-gu; sôcôla; 
bánh snack làm từ gạo; kem ăn; mật; mật đường; men, không dùng cho mục đích y tế hoặc cho 
vật nuôi; bột nở; muối dùng để nấu ăn; muối để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt (đồ 
gia vị); gia vị; đá ăn; kem lạnh để ăn; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao và sôcôla; thực phẩm ăn 
nhanh (snack) làm từ ngô, tất cả trong nhóm 30, không bao gồm ngũ cốc ăn sáng, thanh ngũ cốc. 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2500/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10864  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2008 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  

Nhóm 30: Bánh bích quy; bánh xốp; bánh quế; bánh nướng; bánh ngọt; bánh dẹt 
nhỏ; bánh quy giòn; bánh bít cốt; bánh mì nướng; bánh mì; kẹo bánh làm từ bột mì; cà phê; chất 
thay thế cà phê; chè; sản phẩm ca cao; đường; gạo; bột sắn (ta-pi-ô-ca); bột cọ sa-gu; sôcôla; 
bánh snack làm từ gạo; kem ăn; mật; mật đường; men, không dùng cho mục đích y tế hoặc cho 
vật nuôi; bột nở; muối dùng để nấu ăn; muối để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt (đồ 
gia vị); gia vị; đá ăn; kem lạnh để ăn; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao và sôcôla; thực phẩm ăn 
nhanh (snack) làm từ ngô, tất cả trong nhóm 30, không bao gồm ngũ cốc ăn sáng, thanh ngũ cốc. 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2502/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06941  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  
Danh mục và phân nhóm hàng hoá , dịch vụ mang nhãn hiệu, 
Tách nhóm 37 sang đơn 4-2010-24861 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2504/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19822  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2515/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-25800  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ: “dịch vụ xuất nhập khẩu” thuộc nhóm 35 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2516/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-25804  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ: “dịch vụ xuất nhập khẩu” và “dịch vụ kiểm toán” thuộc nhóm 35 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2517/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10343  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ Người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2518/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10342  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ Người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2519/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25661  (220) Ngày nộp đơn 03.12.2008 

Mục sửa đổi: Tên Người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty cổ phần tập đoàn nam cường hà nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2520/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25662  (220) Ngày nộp đơn 03.12.2008 

Mục sửa đổi: Tên Người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty cổ phần tập đoàn nam cường hà nội 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2779/ TB-SHTT, ngày 18.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06941  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ Người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hoà Phú, thị xã Thủ Dầu Một, 

 tỉnh Bình Dương  
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2780/ TB-SHTT, ngày 18.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-24861  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ Người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hoà Phú, thị xã Thủ Dầu Một, 

 tỉnh Bình Dương  
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1735/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-23319  (220) Ngày nộp đơn 29.10.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

   
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1736/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13299  (220) Ngày nộp đơn 21.06.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1737/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04035  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1738/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15318  (220) Ngày nộp đơn 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Ekopark  

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1739/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2005-11318  (220) Ngày nộp đơn 01.09.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1740/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15317  (220) Ngày nộp đơn 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Ekopark  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1741/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19256  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Số  9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1742/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05416  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Số  9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1743/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05414  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Số  9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1744/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05415  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Số  9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1745/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05417  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Số  9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1746/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13719  (220) Ngày nộp đơn 25.06.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Số  9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1747/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17335  (220) Ngày nộp đơn 18.08.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần truyền thông quốc tế incom 
 Số 13, khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1748/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17336  (220) Ngày nộp đơn 18.08.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần truyền thông quốc tế incom 
 Số 13, lô 2C, khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1749/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17337  (220) Ngày nộp đơn 18.08.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần truyền thông quốc tế incom 
 Số 13, khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1750/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21131  (220) Ngày nộp đơn 02.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm hoa linh 
 B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1751/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13298  (220) Ngày nộp đơn 21.06.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1752/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17692  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Lầu 6, Toà nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1753/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-09973  (220) Ngày nộp đơn 21.05.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  

Doanh nghiệp tư nhân khách sạn vua gia 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1754/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14673  (220) Ngày nộp đơn 09.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
318 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1755/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15953  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Khu công nghiệp Bi-Tiến Hùng xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Tỉnh Bịa-Vũng Tàu 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1756/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05518  (220) Ngày nộp đơn 23.03.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1757/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-18993  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn aliatlegal (aliatlegal co., ltd.) 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1758/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17691  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lầu 6, Toà nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1759/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17690  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lầu 6, Toà nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1792/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-21519  (220) Ngày nộp đơn 07.10.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 

1245 



Công báo sở hữu công nghiệp số 278 Tập A (05.2011) 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1793/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21395  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần xuân thành group 
Số 9 đường 1 phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1794/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15438  (220) Ngày nộp đơn 24.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1795/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15437  (220) Ngày nộp đơn 24.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1796/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22890  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1797/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10812  (220) Ngày nộp đơn 01.06.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1798/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-17233  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1800/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15115  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới:  

Dntn dv tm và sở hữu công nghiệp song ngọc (ipts) 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1801/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15114  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới:  

Dntn dv tm và sở hữu công nghiệp song ngọc (ipts) 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1802/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15698  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 41 ra khỏi danh mục sản phẩm/ dịch vụ 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1803/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19870  (220) Ngày nộp đơn 21.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Tầng 15, tháp A, toà nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1804/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19418  (220) Ngày nộp đơn 15.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Tầng 15, tháp A, toà nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1805/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15215  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
249 D10, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1806/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25596  (220) Ngày nộp đơn 02.12.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 6, nhà 182 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1807/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21495  (220) Ngày nộp đơn 07.10.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1808/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08796  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 11, nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn,  phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1809/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23713  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

The difference demonstrated 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1811/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15957  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

Enfalaca a+ gentle care 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1812/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15217  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
249 D10, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1813/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15216  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
249 D10, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1814/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-06850  (220) Ngày nộp đơn 05.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần my way hospitality 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1815/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-06851  (220) Ngày nộp đơn 05.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần my way hospitality 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1816/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25595  (220) Ngày nộp đơn 02.12.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 6, nhà 182 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1817/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21772  (220) Ngày nộp đơn 15.10.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1819/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2000-48087  (220) Ngày nộp đơn 11.08.2000 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư  đoàn hồng sơn 
P317 Tầng 3, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1821/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23953  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1823/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23954  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1825/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23955  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1827/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24153  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2223/ TB-SHTT, ngày 21.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13654  (220) Ngày nộp đơn 06.07.2009 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Quản lý bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản(văn phòng, căn hộ); đánh giá bất 
động sản; môi giới bất động sản; thông tin bất động sản; 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1962/ TB-SHTT, ngày 06.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2000-48087  (220) Ngày nộp đơn 11.08.2000 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2326/ TB-SHTT, ngày 28.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08798  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2327/ TB-SHTT, ngày 28.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08797  (220) Ngày nộp đơn 27.04.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2363/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-15813  (220) Ngày nộp đơn 24.07.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Achifving potential-making a difference 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2364/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-20374  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2365/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06797  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

G - petro 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2366/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-20373  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2367/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24519  (220) Ngày nộp đơn 12.11.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2368/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07896  (220) Ngày nộp đơn 15.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2369/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-21939  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Mgm resorts, international 
3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, U.S.A. 89109 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2370/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-21938  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Mgm resorts, international 
3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, U.S.A. 89109 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2371/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-03351  (220) Ngày nộp đơn 23.02.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2372/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-07652  (220) Ngày nộp đơn 10.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 6, nhà 182 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2373/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-03352  (220) Ngày nộp đơn 23.02.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2390/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-01936  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2391/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-01632  (220) Ngày nộp đơn 25.01.2010 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần xuân thành group 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2392/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25398  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ các sản phẩm “xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho 

cá nhân) và chất chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc 
tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm” ra khỏi danh mục sản phẩm. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2393/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16972  (220) Ngày nộp đơn 11.08.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tên sản phẩm sửa lại thành “Khuôn in nhiệt CTP một lớp, loại âm bản, rửa bằng nước” và 

chuyển sản phẩm từ nhóm 16 sang nhóm07. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2394/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23837  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Hộ kinh doanh m.k 
35/5 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2395/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25815  (220) Ngày nộp đơn 27.11.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
38 Tú Xương, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
- Tổ chức đại diện Sở hữu Công nghiệp sửa thành: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
343 Đội Cấn,  Ba Đình,  Hà Nội 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2396/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22718  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2397/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22737  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2398/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22736  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2399/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22735  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2400/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22734  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2405/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-01673  (220) Ngày nộp đơn 25.01.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện Sở hữu Công nghiệp sửa thành: 
Nội dung mới:  

Dntn dv tm và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2406/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-19253  (220) Ngày nộp đơn 09.09.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2407/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21173  (220) Ngày nộp đơn 02.10.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2408/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-00170  (220) Ngày nộp đơn 25.01.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Ge lighting solutions, llc 
1975 Noble road Building 338E, East Cleveland, Ohio 44112-6300, United States of 
America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2409/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13436  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
230 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2410/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13435  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
230 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2411/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16973  (220) Ngày nộp đơn 11.08.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tên sản phẩm sửa lại thành “Khuôn in mhiệt CTP hai lớp loại âm bản, rửa (xử lý) đơn 
giản” và chuyển sản phẩm từ nhóm 16 sang nhóm 07. 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2412/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2003-05607  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2003 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2413/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-02175  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lipton pure green 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2789/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-03132  (220) Ngày nộp đơn 20.02.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty sở hữu trí tuệ tầm nhìn mới (freshview) 
42/71 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2790/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-1999-42280  (220) Ngày nộp đơn 26.09.1999 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh quốc tế d & n 
- Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Công ty thực phẩm miền bắc 
Số 210 phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2791/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04051  (220) Ngày nộp đơn  10.03.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2792/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-05553  (220) Ngày nộp đơn 26.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2793/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13653  (220) Ngày nộp đơn 06.07.2009 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Quản lý bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản (văn phòng, căn hộ); đánh giá bất 
động sản; môi giới bất động sản, thông tin bất động sản. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2794/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19817  (220) Ngày nộp đơn 21.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 17, đường số 1, KP 5,  phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2795/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19818  (220) Ngày nộp đơn 21.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 17, đường số 1, KP 5,  phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2796/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16194  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2797/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16193  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2798/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16192  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2799/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12555  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2800/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19612  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2801/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19611  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2802/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21153  (220) Ngày nộp đơn 07.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2803/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21451  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2804/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21452  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2806/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22119  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 72 Thống Nhất,  phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2806/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20492  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
3Q Trần Cao Vân,  phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2807/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22778  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Tổng công ty may nhà bè – công ty cổ phần 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2992/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16351  (220) Ngày nộp đơn 03.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Mgm resorts, international 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2993/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20739  (220) Ngày nộp đơn 01.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
D19/37K Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2994/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02570  (220) Ngày nộp đơn 18.02.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 59 phố Hàng Bạc,  phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2995/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-24579  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 189 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2996/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26411  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 16, toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2997/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26894  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn và danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Tập đoàn viễn thông quân đội (viettel) 
- Loại bỏ toàn bộ sản phẩm dịch vụ trong nhóm 18 ra khỏi đơn đã đăng ký bảo hộ. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2998/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23630  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Sunrise & co (pte) ltd 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2999/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-00892  (220) Ngày nộp đơn 14.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thực phẩm ma san 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3000/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-20957  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

VinaLiving 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3001/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06578  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (vietip co., ltd.) 
33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3002/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25314  (220) Ngày nộp đơn 01.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
6-7F, 1606, CJ E&M Center, Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3003/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19171  (220) Ngày nộp đơn 09.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
JI, Manggis Blok B I-F, Rt, 012/Rw. 001 Mangga Besar, Kec, Taman Sari, Jakarta Barat, 
Indonesia 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3004/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19199  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 90A, Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3005/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-18919  (220) Ngày nộp đơn 04.09.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
172 Hai Bà Trưng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3006/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26410  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 16, toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,  phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2990/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-01833  (220) Ngày nộp đơn 27.01.2011 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần dược phẩm sam ma ki. 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2991/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16352  (220) Ngày nộp đơn 03.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Mgm resorts, international 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2374/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-21858  (220) Ngày nộp đơn 13.12.2006 

Mục sửa đổi: - Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, 
                     - Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

- Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
- arkema france 
420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES - FRANCE 

______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn 
 

Kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn số: 2808/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-15015  (220) Ngày nộp đơn: 15.07.2008 

Nội dung:  
1. Yêu cầu nói trên chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ 

sung như sau: 
Yêu cầu người nộp đơn bổ sung giấy huỷ đại diện SHCN cũ. 
 

2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày  
ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót  không được sửa chữa trong thời hạn nói trên thì Yêu 
cầu ghi nhận sửa đổi đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông 
báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn.  
 
 

        
 

 
 

Kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn số: 2809/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10636  (220) Ngày nộp đơn: 20.05.2008 

Nội dung:  
3. Yêu cầu nói trên chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ 

sung như sau: 
Yêu cầu người nộp đơn bổ sung giấy huỷ đại diện SHCN cũ. 
 

4. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày  
ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót  không được sửa chữa trong thời hạn nói trên thì Yêu 
cầu ghi nhận sửa đổi đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông 
báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn.  
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Phần vii 
   

chuyển giao đơn 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2005/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2006-01479  (220) Ngày nộp đơn: 11.09.2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Bayer cropscience sa.    (fr) 
 

16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, France 

Bên  được chuyển giao :  
 

Bayer cropscience ag  (fr) 
Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Germany 
 
 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2005/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2006-01480  (220) Ngày nộp đơn: 11.09.2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Bayer cropscience sa.    (fr) 
 

16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, France 

Bên  được chuyển giao :  
 

Bayer cropscience ag  (fr) 
Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Germany 
 
 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2005/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-01322  (220) Ngày nộp đơn: 23.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Bayer cropscience sa.    (fr) 
 

16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, France 

Bên  được chuyển giao :  
 

Bayer cropscience ag  (fr) 
Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Germany 
 
 
 

 
 

1265 



Công báo sở hữu công nghiệp số 278 Tập A (05.2011) 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2005/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-01433  (220) Ngày nộp đơn: 09.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Bayer cropscience sa.    (fr) 
 

16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, France 

Bên  được chuyển giao :  
 

Bayer cropscience ag  (fr) 
Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Germany 
 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24820  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 
 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24821  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 
 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24822  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 
 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24823  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 
 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 
 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24824  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 
 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 
 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2439/ TB-SHTT, ngày 29.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-24825  (220) Ngày nộp đơn: 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm và hoá chất nam linh 
 

22/6 đường số 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hospira australia pty ltd. 
1 Lexia Place, Mulgrave Victoria 3170 Australia 

 

                                                                         
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1828/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-24153  (220) Ngày nộp đơn: 09.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh thương mại dịch vụ toàn thắng hưng (vn) 

41/31 Bình Tây, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Khưu thoại hỷ 
32 Kênh Tân Hoá, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1826/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-23955  (220) Ngày nộp đơn: 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh thương mại dịch vụ toàn thắng hưng (vn) 

41/31 Bình Tây, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Khưu thoại hỷ 
32 Kênh Tân Hoá, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1824/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-23954  (220) Ngày nộp đơn: 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh thương mại dịch vụ toàn thắng hưng (vn) 

41/31 Bình Tây, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Khưu thoại hỷ 
32 Kênh Tân Hoá, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1822/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-23953  (220) Ngày nộp đơn: 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh thương mại dịch vụ toàn thắng hưng (vn) 

41/31 Bình Tây, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Khưu thoại hỷ 
32 Kênh Tân Hoá, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1820/ TB-SHTT, ngày 01.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2000-48087  (220) Ngày nộp đơn: 11.08.2000 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Carreras cigarettes ag 

Zaehlerweg 4, CH 6300 Zug, Switzerland 

Bên  được chuyển giao :  
 

Carreras limited 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, England 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2166/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-21173  (220) Ngày nộp đơn: 02.10.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Smithkline beecham limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England 

Bên  được chuyển giao :  
 

Glaxosmithkline dungarvan limited 
Knockbrack, Dungarvan, DUNGARVAN Co Waterford, Ireland 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2167/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-14076  (220) Ngày nộp đơn: 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Diva international pty ltd. (au) 

2/28 Orchrd Road, Brookvale, New South Wales, 2100, Australia 

Bên  được chuyển giao :  
 

Diva world pty limited 
Gateway, Level 29, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000, Australia 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2168/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-19253  (220) Ngày nộp đơn: 09.09.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Woolworthhs  plc  (gb) 
242 Marylebone Road, London, NW1 6JL, United Kingdom 

Bên  được chuyển giao :  
 

Littlewoods limited 
Skyways House, Speke Road, Speke Liverpool L70 1 AB, England 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2169/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-13555  (220) Ngày nộp đơn: 24.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Văn phòng luật sư đoàn hồng sơn (vn) 

Phòng 317, tầng 3, toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty luật tnhh ip max 
Phòng 501, Toà nhà Thành Đông, 132-138 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2170/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-13351  (220) Ngày nộp đơn: 01.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn quang trị  (vn) 

679-C4/25 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần liên kết đông tây 
Số 319/D4 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2171/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-13350  (220) Ngày nộp đơn: 01.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn quang trị  (vn) 

679-C4/25 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần liên kết đông tây 
Số 319/D4 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2173/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-06653  (220) Ngày nộp đơn: 01.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh bình việt đức (vn) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 
 

Kedrion s.p.a 
Loc.Ai Conti 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (LU), Italy   
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2174/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-22790  (220) Ngày nộp đơn: 29.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Ngô quốc trung (vn) 

727/662 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 
 

Công ty tnhh kết nối sáng tạo 
2bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh   
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2175/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-08936  (220) Ngày nộp đơn: 08.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ an đông đồng phát (vn) 

1A An Dương Vương, phường 8, quận 5,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 
 

Công ty tnhh thanh an đông 
1A An Dương Vương, phường 8, quận 5,  TP. Hồ Chí Minh   
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2176/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-10918  (220) Ngày nộp đơn: 21.05.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh may thêu thiên lý (vn) 

31/24 Bùi Thế My, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú,  TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 
 

Công ty tnhh nam an vi na 
1A Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh   
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2177/ TB-SHTT, ngày 18.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-10919  (220) Ngày nộp đơn: 21.05.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh may thêu thiên lý (vn) 

31/24 Bùi Thế My, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 
 

Công ty tnhh nam an vi na 
1A Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh   
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2788/ TB-SHTT, ngày 19.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-03132  (220) Ngày nộp đơn: 20.02.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư  việt phương (vn)  

22 Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP.  Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần habada 
Số 80 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang   
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2989/ TB-SHTT, ngày 24.05.2011 
(210)  Số đơn: 4-2007-18419  (220) Ngày nộp đơn: 17.09.2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm mê linh (vn)  

Số 18, ngách 23, ngõ 61, tổ 40, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà,  
quận Cầu Giấy, TP.  Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 
 

Công ty cổ phần t & h 
Số 28, tổ 19, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   
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đính chính 
   

Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-00871, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 268 tập A ngày 26 tháng 07 năm 2010, số công bố 23432. 
 

Nội dung đính chính: Địa chỉ  của người nộp  đơn được sửa thành:  
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
 

         
 

 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01627, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 276 tập A ngày 25 tháng 03 năm 2011, số công bố 25443. 
 

Nội dung đính chính: Chủ đơn và tên tác giả sáng chế  được sửa thành:  
- Chủ đơn : 4 
        + LES LABORATOIRES SERVIER 
           35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
        + INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN 

Avenue de I’ UniversitÐ, 76801 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX, France 
        + CENTRE NATIONAL DE LA RECHERC HE SCIENTIFIQUE 
          3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS CEDEX 16, France 
        + UNIVERSITE DE ROUEN 
          1, rue Thomas Becket, 76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX, France 
- Tên tác giả: 11 
         + Philippe GLOANEC 
           18 Avenue de I’ Abreuvoir F-78160 Marly Le Roi, France 
         + Guillaume DE NANTEUIL 
           12, rue du Chemin Vert, F-92150 SURESNES, France 
         + Jean- Gilles PARMENTIER 
           12, rue Edouard Naud, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX,  France 
         + Anne-Francoise GUILLOUZIC 
           52, rue Henri barbusse, F-92000 NANTERRE, France 
         + Tony VERBEUREN 

60 bis, rue Aristide Briand, F-78540 VERNOUILLET, France 
         + ALAIN rupin 
           84, rue du Port, F-37510 SAVONNIERES, France 
         + Philippe MENNECIER 
           29, avenue Jaqueline, F-78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, France 
         + Marie-Odile VALLEZ 
           17, rue Lavoisier, F-93100 MONTREUIL, France 
         + Jean-Charles QUIRION 
           194, rue de Montfort, F-27310 BOURG- ACHARD, France 
         + Philippe JUBAULT 
           89, allÐe de la Mare Sangsue, F-76160 PREAUX, france 
         + Nicolas BOYER 
           305, route de Charny, F-74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY, France 
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